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lời nói đầu 

Bộ giáo dục và Đào tạo đã công bố “Hường dẫn ôn tập thi môn Toán THPT” và 
“Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán, đề thi đại học và cao đẳng môn Toán”, 
cụ thể: 

cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): 

 Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. 
 Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều 

biến thiên của hàm số, cực trị, tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị 
hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa 
hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)… 

Câu 2 (3 điểm): 
 Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và logarit. 
 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Tìm nguyên hàm, tính tích phân. 
 Bài toán tổng hợp. 

Câu 3 (1 điểm): Hình học không gian (tổng hợp): tính diện tích xung quanh của hình nón 
tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn 
xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 

II. Phần riêng (3 điểm) 
1. Theo chương trình chuẩn: 
Câu 4a (2 điểm): 

 Xác định toạ độ của điểm, vectơ − Mặt cầu. 
 Viết phương trình đường thẳng, mặt phẳng. 
 Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của 

đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu. 
Câu 5a (1 điểm): 

 Số phức: môđun của số phức, các phép toán trên số phức. Căn bậc hai của số 
thực âm. Phương trình bậc hai hệ số thực có biệt thức ∆ âm. 

 ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. 
2. Theo chương trình nâng cao: 
Câu 4b (2 điểm): Phương pháp toạ độ trong không gian 

 Xác định toạ độ của điểm, vectơ − Mặt cầu. 
 Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng. 
 Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng, khoảng 

cách giữa hai đường thẳng. 
 Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu. 

Câu 5b (1 điểm): 
 Số phức: môđun của số phức, các phép toán trên số phức. Căn bậc hai của số 

phức. Phương trình bậc hai hệ số phức. Dạng lượng giác của số phức. 
 Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ bậc hai trên bậc nhất và một số yếu tố liên quan. 
 Sự tiếp xúc của hai đường cong. 
 Hệ phương trình mũ và logarit. 
 ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. 
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Cấu trúc của một đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 

 Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. 
 Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều 

biến thiên của hàm số, cực trị, tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị 
hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa 
hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)… 

Câu 2 (2 điểm): 
 Phương trình, bất phương trình và hệ đại số. 
 Công thức lượng giác, phương trình lượng giác. 

Câu 3 (1 điểm): 
 Tìm giới hạn. 
 Tìm nguyên hàm. Tính tích phân. 
 ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. 

Câu 4 (1 điểm): Hình học không gian (tổng hợp): quan hệ song song, quan hệ vuông góc của 
đường thẳng, mặt phẳng. Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ 
tròn xoay; tính thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn 
xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 

Câu 5 (1 điểm): Toán tổng hợp. 

II. Phần riêng (3 điểm) 
1. Theo chương trình chuẩn: 
Câu 6a (2 điểm): Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian 

 Xác định toạ độ của điểm, vectơ. 
 Đường tròn, elíp, mặt cầu. 
 Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng. 
 Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của 

đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu. 
Câu 7a (1 điểm): 

 Số phức. 
 Tổ hợp, xác suất, thồng kê. 
 Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số. 

2. Theo chương trình nâng cao: 
Câu 6b (2 điểm): Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian 

 Xác định toạ độ của điểm, vectơ. 
 Đường tròn, ba đường cônic, mặt cầu. 
 Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng. 
 Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng. Khoảng cách 

giữa hai đường thẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu. 
Câu 7b (1 điểm): 

 Số phức. 
 Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ bậc hai trên bậc nhất và một số yếu tố liên quan. 
 Sự tiếp xúc của hai đường cong. 
 Hệ phương trình mũ và logarit. 
 Tổ hợp, xác suất, thồng kê. 
 Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số. 
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Dựa vào đó Nhóm Cự Môn chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bộ sách: 

Các bài giảng trọng tâm − Môn Toán (gồm 3 tập) 
miêu tả chi tiết phương pháp giải cho các dạng toán thường gặp trong các đề thi tốt 
nghiệp THPT, đại học và cao đẳng môn Toán.  

Với môn Toán 12 phần kiến thức trọng tâm: 
 Giải tích bao gồm các chương I, một phần kiến thức của chương II (phương 

trình, bất phương trình mũ và lôgarit), chương III, chương IV. 

 Hình học có một phần kiến thức của chương I (tính thể tích của khối lăng trụ, 
khối chóp), một phần kiến thức của chương II (tính diện tích xung quanh của 
hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích của khối nón tròn xoay, 
khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu), chương III. 

Từ đó, cuốn Các bài giảng trọng tâm − Môn Toán 12 được chia thành 2 phần: 
Phần I: Giải tích, bao gồm các chủ đề: 

A −  ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  
Chủ đề 1 -  Tính đơn điệu của hàm số 
Chủ đề 2 -  Cực trị của hàm số 
Chủ đề 3 -  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Chủ đề 4 -  Phép tịnh tiến hệ toạ độ 
Chủ đề 5 -  Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
Chủ đề 6 -  Đồ thị hàm số và các bài toán liên quan 

B −  mũ và lôgarit 
Chủ đề 7 -  Hàm số mũ và lôgarit 
Chủ đề 8 -  Phương trình mũ và lôgarit 
Chủ đề 9 -  Hệ phương trình mũ và lôgarit 
Chủ đề 10 -  Bất phương trình mũ và lôgarit 

C −  nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 
Chủ đề 11 -  Nguyên hàm 
Chủ đề 12 -  Tích phân  
Chủ đề 13 -  ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể 
D −  số phức 

Phần II: Hình học, bao gồm các chủ đề: 
Chủ đề 1 -  Khối đa diện và thể tích của chúng 
Chủ đề 2 -  Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón 
Chủ đề 3 -  Tọa độ của điểm, vectơ và các yếu tố liên quan 
Chủ đề 4 -  Mặt phẳng và các bài toán liên quan 
Chủ đề 5 -  Đường thẳng và các bài toán liên quan 
Chủ đề 6 -  Mặt cầu và các bài toán liên quan 
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Mỗi chủ đề được chia thành ba phần:  
A.  Kiến thức cần nhớ: Nhắc lại các nội dung kiến thức cơ bản mà các em học sinh 

cần nhớ. 
B.  Phương pháp giải các dạng toán liên quan: Được trình bày theo phong cách 

thuật toán dưới dạng các bước thực hiện. Và ở mỗi dạng toán cơ bản đều có  
thí dụ minh hoạ cùng nhận xét để giúp các em học sinh củng cố kiến thức. 

C.  Các bài toán chọn lọc: Bao gồm các ví dụ có tính tổng hợp cao và được 
trích ra từ các đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Với phong cách trình bày như vậy, cuốn tài liệu sẽ giúp tăng chất lượng bài giảng 
cho các thầy, cô giáo và với các em học sinh nó sẽ cung cấp một bộ giáo trình hoàn 
chỉnh về mặt kiến thức, dễ đọc, dễ hiểu. 

Để cuốn tài liệu ngày càng hoàn hảo hơn Nhóm Cự Môn chúng tôi rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa. 

Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2009 
Chủ biên Lê Hồng Đức 
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phần I: giải tích 

chương 1 −  ứng dụng đạo hàm 
      để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  tính đơn điệu của hàm số  
1. điều kiện cần để hàm số đơn điệu 

Giả sử hàm số y = f(x) xác định trên khoảng I thì: 
a. Hàm số f(x) là đồng biến trên khoảng I khi và chỉ khi với x tuỳ ý thuộc I, ta có: 

f(x x) f(x)

x

+ ∆ −
∆

 > 0 , với mọi ∆x ≠ 0 và x + ∆x ∈ I. 

b. Hàm số f(x) là nghịch biến trên khoảng I khi và chỉ khi với x tuỳ ý thuộc I, ta có: 
f(x x) f(x)

x

+ ∆ −
∆

 < 0 , với mọi ∆x ≠ 0 và x + ∆x ∈ I. 

Từ đó, ta có kết quả: 
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 
a. Nếu hàm số f(x) đồng biến trên khoảng I thì f '(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. 
b. Nếu hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng I thì f '(x) ≤ 0, ∀x ∈ I. 

2. điều kiện đủ để hàm số đơn điệu 

Định lí 1  (Định lí Lagrange): Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b] và có đạo hàm 
trên (a; b) thì tồn tại một điểm c ∈ (a; b) sao cho: 

f(b) − f(a) = f '(c).(b − a) hay f '(c) = 
f(b) f(a)

b a

−
−

. 

ý nghĩa của định lí Lagrăng: Xét cung AB của đồ thị hàm số y = f(x) với A(a; f(a)) và 
B(b; f(b)). 

Hệ số góc của cát tuyến AB là: 
f(b) f(a)

b a

−
−

. 

Đẳng thức: 

f '(c) = 
f(b) f(a)

b a

−
−

 

có nghĩa là hệ số góc của tiếp tuyến của cung AB tại điểm (c; f(c)) bằng hệ số góc của cát 
tuyến AB. Vậy, nếu các giả thiết của định lí Lagrăng được thoả mãn thì tồn tại một điểm 
C của cung AB sao cho tiếp tuyến tại đó song song với cát tuyến AB. 
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Định lí 2:  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 

a. Nếu f '(x) > 0, ∀x ∈ I thì f(x) đồng biến trên khoảng I. 
b. Nếu f '(x) < 0, ∀x ∈ I thì f(x) nghịch biến trên khoảng I. 
c. Nếu f '(x) = 0, ∀x ∈ I thì f(x) không đổi trên khoảng I. 

Ta có mở rộng của định lí 2 như sau:  

Định lí 3:  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 

a. Nếu f '(x) ≥ 0, ∀x ∈ I, và đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm 
trên khoảng I, thì f(x) đồng biến trên khoảng I. 

b. Nếu f '(x) ≤ 0, ∀x ∈ I, và đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm 
trên khoảng I, thì f(x) nghịch biến trên khoảng I. 

Ta tóm tắt định lí 3 trong các bảng biến thiên sau:  

x  − ∞ a  b  + ∞ 
y'    +    

y      

      
x  − ∞ a  b  + ∞ 
y'    −   

y      

 
II.  Cực trị của hàm số  
1. khái niệm cực trị của hàm số  
Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp D (D ⊂  )  và x0 ∈ D.  

a. x0 gọi là một điểm cực đại của hàm số y = f(x) nếu tồn tại một 
khoảng (a; b) chứa điểm x0 sao cho (a; b) ∈ D và: 

f(x) < f(x0) , với mọi x ∈ (a; b)\{x0}. 
Khi đó f(x0) được gọi là giá trị cực đại của hàm số f(x). 

b. x0 gọi là một điểm cực tiểu của hàm số y = f(x) nếu tồn tại một 
khoảng (a; b) chứa điểm x0 sao cho (a; b) ∈ D và: 

f(x) > f(x0) , với mọi x ∈ (a; b)\{x0}. 
Khi đó f(x0) được gọi là giá trị cực đại của hàm số f(x). 

Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là cực trị. 

2. điều kiện cần để hàm số có cực trị 

Xét hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a, b) và x0 ∈ (a; b).  

Định lí 1: Giả sử hàm số y  =  f(x) đạt cực trị tại điểm x0. Khi đó, nếu f(x) có đạo hàm tại 
điểm x0 thì f'(x0) = 0. 



 9 

3. điều kiện đủ để hàm số có cực trị 

Định lí 2: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) chứa điểm x0 và có đạo hàm 
trên các khoảng (a; x0) và (x0; b). Khi đó: 

a. Nếu f '(x) < 0 với mọi x ∈ (a; x0) và f '(x) > 0 với mọi x ∈ (x0; b) thì hàm 
số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x0. 

b. Nếu f '(x) > 0 với mọi x ∈ (a; x0) và f '(x) < 0 với mọi x ∈ (x0; b) thì hàm 
số f(x) đạt cực đại tại điểm x0. 

Nói một cách vắn tắt: Nếu khi x qua x0, đạo hàm đổi dấu thì điểm x0 là một điểm cực trị. 

Ta tóm tắt định lí 2 trong các bảng biến thiên sau:  
x  − ∞ a  x0  b  + ∞ 
y'    −  0 +   

y     CT    

        
x  − ∞ a  x0  b  + ∞ 
y'   +  0 −    

y     C§    

Từ định lí 2 ta có quy tắc tìm cực trị sau đây: 

Quy tắc 1: Để tìm cực trị của hàm số y = f(x) ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tính f’(x). 
Bước 2: Tìm các điểm xi (i = 1, 2, ...) tại đó đạo hàm của hàm số 

bằng 0 hoặc hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm. 
Bước 3: Xét dấu f'(x). Nếu f'(x) đổi dấu khi x qua điểm xi thì hàm 

số đạt cực trị tại xi. 

Định lí 3: Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp một trên khoảng (a; b) chứa điểm 
x0, f '(x0) = 0 và f(x) có đạo hàm cấp hai khác 0 tại điểm x0. 

a. Nếu f''(x0) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x0. 

b. Nếu f''(x0) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0. 

Từ định lí 3 ta có quy tắc tìm cực trị sau đây: 

Quy tắc 2: Để tìm cực trị của hàm số y = f(x) ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tính f’(x). 
Bước 2: Tìm các nghiệm xi (i = 1, 2, ...) của phương trình f'(x) = 0. 
Bước 3: Với mỗi i ta tính f"(xi), khi dó: 

 Nếu f''(xi) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm xi. 
 Nếu f''(xi) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm xi. 
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III.  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. 

a. Nếu tồn tại một điểm x0 ∈ D sao cho: 
f(x) ≤ f(x0) với mọi x ∈ D 

thì số M = f(x0) được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên tập 
D nếu, kí hiệu M = 

x D
max f(x)

∈
. 

b. Nếu tồn tại một điểm x0 ∈ D sao cho: 
f(x) ≥ f(x0) với mọi x ∈ D 

thì số m = f(x0) được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên tập 
D nếu, kí hiệu m = 

x D
min f(x)

∈
. 

IV.  đồ thị của hàm số và Phép tịnh tiến hệ toạ độ 
1. phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức chuyển hệ tọa độ 

Cho điểm I(x0; y0) và điểm M(x; y) trong hệ toạ độ Oxy, khi đó trong hệ toạ độ 
IXY điểm M(X; Y) sẽ có toạ độ: 

0

0

X x x

Y y y

= −
 = −

 ⇔ 0

0

x X x

y Y y

= +
 = +

. 

2. phương trình đường cong đối với hệ tọa độ mới 

Phương trình của đường cong y = f(x) đối với hệ toạ độ IXY có dạng: 

Y = f(X + x0) − y0. 

V.  đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
1. đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang 

Định nghĩa 1: Đường thẳng y = y0 được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm 
cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 

x
lim
→−∞

f(x) = y0 hoặc 
x
lim
→+∞

f(x) = y0. 

Định nghĩa 2: Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm 
cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 

0x x
lim f(x)

+→
= ±∞ hoặc 

0x x
lim f(x)

−→
= ±∞. 

2. đường tiệm cận xiên 

Định nghĩa 3: Đường thẳng y = ax + b được gọi là đường tiệm cận xiên (gọi tắt là 
tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 

x
lim
→+∞

[f(x) − (ax + b)] = 0 hoặc 
x
lim
→−∞

[f(x) − (ax + b)] = 0 
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Quy tắc: Giả sử khi x → ∞ thì f(x) → ∞.  

Ta tìm a =  
x
lim

→∞

f(x)

x
       (1) 

 Nếu giới hạn (1) không tồn tại hoặc bằng 0 thì đồ thị không có tiệm cận xiên. 
Trái lại ta đi tìm tiếp b =  

x
lim

→∞
[f(x) − ax].    (2) 

 Nếu giới hạn (2) không tồn tại thì đồ thị không có tiệm cận xiên. Trái lại ta 
kết luận đồ thị nhận đường thẳng (d) có phương trình y =   ax +  b làm tiệm 
cận xiên. 

VI.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

Đường lối tổng quát để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

Phương pháp 
Ta tiến hành theo các bước sau: 
Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. 
Bước 2: Xét sự biến thiên của hàm số: 

a. Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực (nếu có) của hàm số. 
Tìm các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có). 

b. Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm: 
 Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều 

biến thiên và tìm cực trị của hàm số (nếu có). 
 Điền các kết quả vào bảng biến thiên: 

x  
y'  
y  

Bước 3: Vẽ đồ thị hàm số: 

a. Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có). 

b. Xác định một số điểm đặc biệt của thường là các giao điểm 
của đồ thị với các trục toạ độ (trong trường hợp đồ thị không 
cắt các trục tọa độ hoặc việc tìm tọa độ giao điểm phức tạp 
thì bỏ qua phần này). 

c. Nhận xét về đồ thị: Chỉ ra trục đối xứng và tâm đối xứng của 
đồ thị (nếu có, không yêu cầu chứng minh). 

 Chú ý:   Khi vẽ đồ thị các em học sinh cần lưu ý rằng "Dáng của đồ thị tương 
ứng với mũi tên trong bảng biến thiên". 
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B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

§1. tính đơn điệu của hàm số 

Dạng toán 1: Xét tính đơn điệu của hàm số 

Phương pháp 

Để xét tính đơn điệu của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. 
Bước 2: Tính đạo hàm y', rồi tìm các điểm tới hạn (thông thường là việc 

giải phương trình y' = 0). 

Bước 3: Tính các giới hạn (nếu cần). 

Bước 4: Lập bảng biến thiên của hàm số. Từ đó, đưa ra lời kết luận. 

 Chú ý: Trong trường hợp phương trình f'(x) = 0 vô nghiêm, tức là hàm số luôn 
đồng biến hoặc nghịch biến, ta có thể bỏ qua việc lập bảng biến thiên. 

Thí dụ 1. Khảo sát sự biến thiên của hàm số y = 2x3 + 3x2 + 1. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 6x2 + 6x, y' = 0 ⇔ 6x2 + 6x = 0 ⇔ 
x 0

x 1

=
 = −

. 

Giới hạn: 
 

x
lim
→−∞

y = −∞  và 
x
lim
→+∞

y = +∞. 

Bảng biến thiên: 
x  − ∞  −1  0   + ∞ 
y'   +  0  −  0  +   

y  
 − ∞ 

 2   
1 

   + ∞ 

Vậy, ta có kết luận: 
 Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; +∞). 
 Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 0). 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 
"Khảo sát sự biến thiên của hàm số". Và với dạng toán này các 
em cần đặc biệt chú ý tới tập xác định của hàm số thì mới chắc 
chắn nhận được một bảng biến thiên đúng. 
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 Nhận xét: Hàm đa thức bậc ba tổng quát có dạng:  

y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, với a ≠ 0. 
Khi đó, nếu sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số, ta có:  
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 3ax2 + 2bx + c,  y' = 0 ⇔ 3ax2 + 2bx + c = 0. 
Giới hạn:   

→±∞ →±∞

 = + + + 
 

3
2 3x x

b c d
lim y lim x a

x x x
= ±∞ = ±∞3( ) .a ( ).a.  

Bảng biến thiên:  Dấu của y' phụ thuộc vào dấu của a (a > 0 hay a < 0) 
và dấu của ∆' = b2 − 3ac (∆' > 0 hay ∆' ≤ 0), do đó ta có bốn trường 
hợp biến thiên khác nhau. 

Thí dụ 2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số y = x4 − 2x2 − 5. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 4x3 − 4x,  y' = 0 ⇔ 4x3 − 4x = 0 ⇔ 4x(x2 − 1) = 0 ⇔ 
x 0

x 1

=
 = ±

. 

Giới hạn:  

x
lim

→∞
y = 

x
lim

→∞
[x4(1 − 

2

2

x
 + 

4

1

x
) =  + ∞. 

Bảng biến thiên:  
x −∞  −1  0  1  +∞ 
y'   −  0  +  0  −  0  +   
y  +∞  

 
 

−6 
 −5   

−6 
  +∞ 

Vậy, ta có kết luận: 
 Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; 1). 
 Hàm số đồng biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞). 

 Nhận xét: Hàm đa thức bậc bốn dạng trùng phương có phương trình:  

y = f(x) = ax4 + bx2 + c, với a ≠ 0. 
Khi đó, nếu sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số, ta có:  
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 4ax3 + 2bx = 2x(2ax2 + b),    y' = 0 ⇔ 2x(2ax2 + b) = 0. 
Do đó, phương trình y' = 0 hoặc có một nghiệm (a.b ≥ 0) hoặc có ba 
nghiệm phân biệt. , do đó ta có bốn trường hợp biến thiên khác nhau. 
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Giới hạn:   

x
lim y

→∞
 = 

x
lim

→∞
 ax4(1 + 2

b
ax

 + 4

c
ax

) = 
khi a 0
khi a 0

+∞ >
−∞ <

. 

Bảng biến thiên:  Dấu của y' phụ thuộc vào dấu của a (a > 0 hay a < 0) 
và dấu của a.b, do đó ta có bốn trường hợp biến thiên khác nhau. 

Và bắt dầu từ đây, việc đưa ra lời kết luận dựa theo bảng biến thiên 
được dành cho bạn đọc. 

Thí dụ 3. Khảo sát sự biến thiên của hàm số 
+

=
−

x 1
y .

x 1
 

 Giải 
Miền xác định D =  \{1}. 
Đạo hàm:  

y'= 2

2
(x 1)

−
−

 < 0 ∀x ∈ D ⇒ hàm số luôn nghịch biến trên D. 

Giới hạn:  

x
lim
→−∞

y=
x
lim
→+∞

y = 1  và   
x 1
lim

−→
y = −∞ ,  

x 1
lim

+→
y = +∞ 

Bảng biến thiên: 
x -∞  1  +∞ 
y'  -  -  
y 1    +∞ 

-∞ 
  

1 

 Nhận xét: Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất có dạng:  

(H):  y =  
ax b
cx d

+
+

, víi c ≠ 0, D = ad − bc ≠ 0. 

Khi đó, nếu sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số, ta có:  

Miền xác định D =  \{− d
c

}. 

Đạo hàm:   

y' = 
ad bc
cx d

−
+

, 

Nếu D = ad − bc > 0 ⇒ hàm số đồng biến trên D. 
Nếu D = ad − bc < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên D.  

Thí dụ 4. Khảo sát sự biến thiên của hàm số y = x + 
3

x
. 

 Giải 
Miền xác định D =  \{0}. 
Đạo hàm:   
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y' = 1 − 
2

3

x
, y' = 0 ⇔ 1 − 

2

3

x
 ⇔ x2 − 3 = 0 ⇔ x = ± 3 . 

Giới hạn:  

x
lim
→−∞

y = −∞ , 
x
lim
→+∞

y  = +∞ ; 
x 0
lim

−→
y = − ∞ , 

x 0
lim

+→
y = +∞. 

Bảng biến thiên:  
x −∞  − 3   0  3   +∞ 
y'  + 0 −  − 0 +  
y  

−∞ 
 −2 3   +∞ 

−∞ 
 

2 3  
 +∞ 

 Nhận xét: Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất có dạng:  

(H):  y =  
2ax bx c
dx e
+ +

+
,  

với ad ≠ 0, tử, mẫu không có nghiệm chung. 
Khi đó, nếu sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số, 
ta thường lại hàm số dưới dạng:   

y = f(x) = αx + β + 
dx e

γ
+

. 

Miền xác định D =  \{− e
d

}. 

Đạo hàm:   

y' = α − 2

d
(dx e)

γ
+

 = 
2

2

(dx e) d
(dx e)

α + − γ
+

, 

Dấu của đạo hàm là dấu của tam thức g(x) = α(dx + e)2 − γd.  
Giới hạn 

x
lim

→∞
y = ∞ và 

x e/d
lim
→−

y = ∞. 

Bảng biến thiên: Ta có các trường hợp: 

Trường hợp α > 0 
Phương trình y' = 0 có hai nghiệm x1 < x2. 
x  − ∞  x1   − e/d  x2  + ∞ 
y'  +  0 −  −  0 +   
 
y 

  
 − ∞ 

 C§  +∞ 
−∞ 

  
CT 

 +∞ 

Phương trình y' = 0 vô nghiệm 
x −∞  −e/d  + ∞ 
y'   +    +   
 
y 

 
 −∞ 

  +∞  
−∞ 

 +∞ 
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Trường hợp α < 0 
       Phương trình y' = 0 có hai nghiệm x1 < x2 

x  − ∞  x1  −e/d  x2  + ∞ 
y'  −  0 +   +  0 −   
 
y 

 − ∞   
CT 

 +∞  
−∞ 

 C§   
 − ∞ 

Phương trình y' = 0 vô nghiệm 
x  − ∞   − e/d  +∞ 
y'   −    −   
y   + ∞   +∞  

−∞ 
  

 − ∞ 

Thí dụ 5. Khảo sát sự biến thiên của hàm số = − 2y 2x x .  

 Giải 
Ta có điều kiện:  

2x − x2 ≥ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 2 ⇒ D = [0; 2]. 
Đạo hàm:   

y' = 
2

2 2x

2 2x x

−

−
 = 

2

1 x

2x x

−

−
,  y' = 0 ⇔ 1 − x = 0 ⇔ x = 1. 

Bảng biến thiên:  
x  − ∞ 0  1  2 +∞ 
y'   + 0 −   
 
y 

  
0 

 
 

1  
 

 
 0 

 

 Nhận xét: Hàm vô tỉ dạng:  

(H): y =  cbxax2 ++ , với a ≠ 0. 
Khi đó, nếu sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số, ta có:  
Miền xác định D = {x∈  | ax2 + bx + c ≥ 0}. 
Đạo hàm:   

y' = 
cbxax2

bax2
2 ++

+
, 

Bảng biến thiên:  có 4 trường hợp khác nhau về chiều biến thiên. 

Thí dụ 6. Khảo sát sự biến thiên của hàm số = −y x x.  

 Giải 
Ta có điều kiện:  

x ≥ 0 ⇒ D = [0; +∞). 
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Đạo hàm: 

y' = 1 − 
1

2 x
,  y' = 0 ⇔ 1 − 

1

2 x
 = 0 ⇔ x = 

1

4
. 

Bảng biến thiên:  
x  − ∞ 0  1/4  +∞ 
y'   − 0 +  
 
y 

 0  
 

−1/4 
CT 

 
 

+∞ 

Dạng toán 2: Xác định m để hàm số y = f(x, m) đồng biến (hoặc nghịch 
biến) trên khoảng I 

Phương pháp 
Chúng ta cần thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. 
Bước 2: Tính đạo hàm y'. 
Bước 3: Lập luận cho các trường hợp (tương tự cho tính nghịch biến) 

như sau: 
a. Hàm số đồng biến trên I khi: 

Hàm số xác định trên I

y' 0, x I, dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm




≥ ∀ ∈
 

b. Hàm số đồng biến trên đoạn có độ dài bằng k  
y' 0,  x [a-k; a] , dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu 

hạn điểm của [a-k; a] và  x [a-k; a] không thoả mãn

≥ ∀


∈
 

 Chú ý:  Để giải các biểu thức điều kiện của y' phương pháp được sử dụng phổ 
biến nhất là phương pháp tam thức bậc hai, tuy nhiên trong những 
trường hợp riêng biệt có thể sử dụng ngay phương pháp hàm số để giải. 

Thí dụ 1. Cho hàm số y = 4x3 + (m + 3)x2 + mx. Tìm m để: 
a.  Hàm số đồng biến trên  . 
b.  Hàm số đồng biến trên khoảng [ )0; + ∞ . 

c.  Hàm số nghịch biến trên đoạn [ ]−1 / 2; 1 / 2 . 

d.  Hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1. 

 Giải 
Hàm số xác định trên D =  . 
Đạo hàm:     

y' = 12x2 + 2(m + 3)x + m,  
y' = 0 ⇔ f(x) = 12x2 + 2(m + 3)x + m = 0.    (1) 

a. Hàm số đồng biến trên   khi: 
y' ≥ 0, ∀x∈  ⇔ f(x) ≥ 0, ∀x∈  ⇔ ∆' ≤ 0 
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⇔ (m + 3)2 − 12m ≤ 0 ⇔ (m − 3)2 ≤ 0 ⇔ m − 3 = 0 ⇔ m = 3. 
Vậy, với m = 3 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Hàm số đồng biến trên khoảng [ )0; + ∞  khi: 

y' ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞  ⇔ f(x) ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞   

⇔
1 2

(1) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép

(1) có nghiệm x x 0


 < ≤

⇔

' 0

' 0

S 0

P 0

∆ ≤
 ∆ > <
 ≥

⇔

2

2

(m 3) 0

(m 3) 0

m 3
0

6
m / 12 0

 − ≤

 − >
 + − < ≥

⇔

m 3

m 3

m 3

m 0

=
 ≠ > −
 ≥

  

⇔ m ≥ 0. 
Vậy, với m ≥ 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: Nhận xét rằng phương trình (1) luôn có nghiệm x = − 1

2
 và x = − m

6
. 

Từ đó, hàm số đồng biến trên khoảng [ )0; + ∞  khi: 

y' ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞  ⇔ f(x) ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞   

⇔ 
1 2

(1) có nghiệm kép

(1) có nghiệm x x 0


 < ≤

 ⇔ 

0

1 m
0

2 6
m 1

0
6 2


∆ =

− < − ≤


− < − ≤


 ⇔ 

m 3

0 m 3

m 3

=
 ≤ <
 >

 ⇔ m ≥ 0. 

Vậy, với m ≥ 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
Cách 3: Hàm số đồng biến trên khoảng [ )0; + ∞  khi: 

y' ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞  ⇔ 12x2 + 2(m + 3)x + m ≥ 0, ∀x∈[ )0; + ∞   

⇔ m(2x + 1) ≥ −12x2 − 6x, ∀x∈[ )0; + ∞  ⇔ m 6x≥ − , ∀x∈[ )0; + ∞  

⇔ 
[ )x 0;

m Max ( 6x) 0
∈ +∞

≥ − =  ⇔ m ≥ 0. 

Vậy, với m ≥ 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

c. Nhận xét rằng phương trình (1) luôn có nghiệm x = −
1

2
 và x = −

m

6
. 

Từ đó, hàm số nghịch biến trên đoạn 
1 1

;
2 2

 −  
 khi: 

y' ≤ 0, ∀x∈ 1 1
;

2 2
 −  

 ⇔ f(x) ≤ 0, ∀x∈ 1 1
;

2 2
 −  

 ⇔ 
1

2
 ≤ 

m

6
 ⇔ m ≥ 3. 

Vậy, với m ≥ 3 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
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d. Hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1 khi: 
y' ≤ 0, trên đoạn có độ dài bằng 1 
⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn |x1 − x2| = 1  

⇔ 
1 2

' 0
| x x | 1
∆ >

 − =
 ⇔ 

' 0

2 ' 1
12

∆ >

 ∆

=

 ' 6⇔ ∆ =  ⇔ (m − 3)2 = 36 ⇔ 
m 9

.
m 3

=
 = −

 

Vậy, hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1 khi m = 9 hoặc m= −3. 

 Nhận xét: Trong lời giải trên: 
 Với nội dung câu b), các em có thể thấy rằng phương pháp 

hàm số thường được ưu tiên lựa chọn. 
 Với nội dung câu c), ta nhớ lại rằng phương trình ax2 + bx + c = 0 

(a ≠ 0) nếu có hai nghiệm x1, x2 thì: 

|x1 − x2| = 
| a |

∆
 hoÆc |x1 − x2| = 

2 '
| a |

∆
. 

Ngoài ra, vì phương trình (1) luôn có nghiệm x1 = − 1

2
 và x2 = − m

6
 

và y’ nhận giá trị âm trong khoảng này nên ta có điều kiện là: 

|x1 − x2| = 1 ⇔ − + =
1 m

1
2 6

 ⇔ − =m 3 6  ⇔ 
m 9

.
m 3

=
 = −

 

Thí dụ 2.  Cho hàm số 
x 1

y .
x m

−
=

−
  

  Với giá trị nào của m: 
a. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó ? 
b. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) ? 

 Giải 
Miền xác định D =  \{m}. 
Đạo hàm:     

2

1 m
y'

(x m)

−
=

−
. 

a. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi: 
y' ≤ 0, ∀x∈D và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm  
⇔ 1 − m < 0 ⇔ m > 1. 

Vậy, với m > 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
b. Trước hết là hàm số cần xác định trên (0; +∞), điều kiện là m ≥ 0.   (*) 

Hàm số đồng biến với trên (0; +∞) khi: 
y' ≥ 0, ∀x∈(0; +∞) và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm  

⇔ 1 − m > 0 ⇔ m < 1 
(*)

0 m 1.⇔ ≤ <  
Vậy, với 0 m 1≤ <  thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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 Chú ý:   Rất nhiều học sinh khi thực hiện bài toán trên: 
a. ở câu a), đã nhận cả nghiệm m = 1, bởi thiết lập điều kiện là       

1 − m ≤ 0. Các em học sinh cần nhớ kỹ nội dung định lí 2. 
b. ở câu b), đã không kiểm tra điều kiện xác định của hàm số trên 

khoảng (−∞; 0). 
Ngoài ra, các em học sinh cũng cần nhớ rằng hàm phân thức bậc 
nhất trên bậc nhất luôn đơn điệu trên miền xác định của nó. 

Thí dụ 3.  Cho hàm số 
− +

=
−

2 2x x m
y .

x 1
 Với giá trị nào của m: 

a. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó ? 
b. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; 1) và (2; 4) ? 

 Giải 
Miền xác định D =  \{1}. 
Đạo hàm:     

− + −
=

−

2 2

2

x 2x 1 m
y'

(x 1)
,  y' = 0 ⇔ x2 − 2x + 1 − m2 = 0 ⇔ x1, 2 = 1 ± m. 

a. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi: 
y' ≥ 0, ∀x∈D và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm  
⇔ x2 − 2x + 1 − m2 ≥ 0, ∀x∈D và dấu "=" chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm 
⇔ ∆’ ≤ 0 ⇔ m2 ≤ 0 ⇔ m = 0. 

Vậy, với m = 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

b. Nhận xét rằng y’ chỉ nhận giá trị âm trong khoảng (x1; x2)\{1}. 
Từ đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; 1) và (2; 4) khi: 

1 m 0 4 1 m
1 m 0 4 1 m

− ≤ < ≤ +
 + ≤ < ≤ −

 
m 1 v m 3
m 1 v m 3

≥ ≥
⇔  ≤ − ≤ −

µ

µ
 m 3.⇔ ≥  

Vậy, với m 3≥  thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý.  Để hiểu được lập luận trong lời giải câu b) của ví dụ trên các em học 
sinh hãy phác thảo bảng biến thiên của hàm số, cụ thể: 

x  − ∞  x1  1  x2  + ∞ 
y'  +  0 −  −  0 +   
 
y 

  
 − ∞ 

 C§  +∞ 
−∞ 

  
CT 

 +∞ 

để đặt được các điểm x = 0, x = 2, x = 4 vào vị trí thích hợp. 

Thí dụ 4.  Cho hàm số y = −x4 + 2mx2 − m2. Với giá trị nào của m: 
a. Hàm số nghịch biến trên (1; +∞) ? 
b. Hàm số nghịch biến trên (−1; 0) và (2; 3)? 
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 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = −4x3 + 4mx, y' = 0 ⇔ −4x3 + 4mx = 0 ⇔ −4x(x2 − m) = 0. 

a. Hàm số nghịch biến trên (1; +∞) khi: 
y' ≤ 0, ∀x∈(1; +∞) ⇔ −4x(x2 − m) ≤ 0, ∀x∈(1; +∞) 
⇔ x(x2 − m) ≥ 0, ∀x∈(1; +∞) 
⇔ f(x) = x2 − m ≥ 0, ∀x∈(1; +∞) ⇔ f(1) ≥ 0 ⇔ 1 − m ≥ 0 ⇔ m ≤ 1. 

Vậy, với m ≤ 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
b. Hàm số nghịch biến trên (−1; 0)∪(2; 3) khi: 

y' ≤ 0, ∀x∈(−1; 0)∪(2; 3) ⇔ −4x(x2 − m) ≤ 0, ∀x∈(−1; 0)∪(2; 3) 

⇔ 4x(x2 − m) ≥ 0, ∀x∈(−1; 0)∪(2; 3) 

⇔ 
2

2

4x(x m) 0, x ( 1; 0)
4x(x m) 0, x (2; 3)

 − ≥ ∀ ∈ −


− ≥ ∀ ∈
 ⇔ 

2

2

f (x) x m 0, x ( 1; 0)
f (x) x m 0, x (2; 3)

 = − ≤ ∀ ∈ −


= − ≥ ∀ ∈
 

S(0,m)

⇔  
f ( 1) 0
f (2) 0

− ≤
 ≥

 ⇔ 
1 m 0
4 m 0
− ≤

 − ≥
 ⇔ 1 ≤ m ≤ 4. 

Vậy, với 1 ≤ m ≤ 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý.  Để hiểu được lập luận trong lời giải trên các em học sinh hãy lựa 
chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Nhận thấy đồ thị hàm số f(x) = x2 − m là một Parabol nhận 
trục Oy làm trục đối xứng và cắt Oy tại điểm S(0; −m). 
Cách 2: Sử dụng khái niệm đường tròn của hình học giải tích trong 
mặt phẳng. 

Dạng toán 3: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh đẳng 
thức, bất đẳng thức 

Phương pháp 
Bằng việc xét hàm số f(x) trên đoạn [a; b], ta có:  
a. Nếu f'(x) = 0, ∀x∈[a; b] ⇔ Hàm số f(x) là hàm hằng trên [a; b] 

⇒ f(x) = f(x0) với x0∈[a; b]. 
b. Nếu f '(x) ≥ 0, ∀x∈[a; b] ⇔ Hàm số f(x) đồng biến trên [a; b] 

⇒ f(a) ≤ f(x) ≤ f(b). 
c. Nếu f '(x) ≤ 0, ∀x∈[a; b] ⇔ hàm số f(x) nghịch biến trên [a; b] 

⇒ f(b) ≤ f(x) ≤ f(a). 

Thí dụ 1.  Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:  

A = sin2(x − 
3

2π ) + sin2x + sin2(x + 
3

2π ). 
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 Giải 
Xét hàm số  

A = sin2(x − 
3

2π ) + sin2x + sin2(x + 
3

2π ). 

Ta cã:  
'
xA = 2sin(x −

3

2π ).cos(x −
3

2π ) + 2sinx.cosx + 2sin(x +
3

2π ).cos(x +
3

2π ) 

 = sin(2x − 
3

4π ) + sin2x + sin(2x + 
3

4π ) 

 = 2sin2x.cos
3

4π  + sin2x =  − sin2x + sin2x = 0 

⇔ Hàm số không đổi. 

Ngoài ra ta còn có A = A(0) =  
2

3 . 

Vậy, ta có A = 
2

3  không phụ thuộc vào x. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 

"ứng dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh đẳng thức ". Và 
ở đây, các em cần nhớ rằng cũng có thể sử dụng các phép biến 
đổi lượng giác thuần tuý để thực hiện yêu cầu trên, cụ thể ở đây ta 
sử dụng các công thức hạ bậc. 

Thí dụ 2.  Chứng minh các bất đẳng thức sau: 
a. sinx < x với mọi x > 0.  b.   sinx > x với mọi x < 0. 

 Giải 

Xét hàm số f(x) = sinx − x với 0 < x < 
2

π
. 

Đạo hàm: 

f'(x) = cosx − 1 < 0 víi 0 < x < 
2

π
 ⇔ hàm số f(x) nghịch biến trên (0; 

2

π
). 

a. Do đó:  

f(x) < f(0) với 0 < x < 
2

π
 ⇔ sinx −x < 0 víi 0 < x < 

2

π
  

⇔ sinx < x víi 0 < x < 
2

π
.  

b. Sử dụng kết quả trên với lập luận: 
x < 0 ⇔ −x > 0 ⇒ sin(−x) < −x ⇔ −sinx < −x ⇔ sinx > x, ®pcm. 

 Nhận xét: 1.  Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 

"ứng dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất đẳng thức". 
Và ở đây, các em cần nhớ rằng phương pháp này thường được áp 
dụng cho những bất đẳng thức không mẫu mực. 
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2.  Đôi khi chúng ta không thể khẳng định được ngay rằng f'(x) ≥ 0, 
∀x∈[a; b] (hoặc f '(x) ≤ 0, ∀x∈[a; b]), trong các trường hợp 
như vậy, một thủ thuật thông thường được áp dụng là chúng ta 
liên tiếp tính đạo hàm để hạ bậc dần đa thức ẩn x. 

3.  Từ những bất đẳng thức đơn giản trên người ta có thể xây 
dựng ra những bất đẳng thức phức tạp hơn, cụ thể: 
 Với bất đẳng thức sinx < x chúng ta xây dựng được bài toán: 

"Chứng minh rằng trong mọi ∆ABC nhọn ta đều có: 

sinA + sinB + sinC < π" 
 Với bất đẳng thức tanx > x chúng ta xây dựng được bài toán: 

"Chứng minh rằng trong mọi ∆ABC nhọn ta đều có: 

tanA + tanB + tanC > π" 
Và khi đó, để chứng minh những bất đẳng thức dạng trên 
chúng ta cần thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Lựa chọn hàm đặc trưng (y = sinx − x hoặc tanx − x). 
Bước 2: Chứng minh hàm số luôn đơn điệu trên D. 

Bước 3: áp dụng. 

Thí dụ 3. Chứng minh các bất đẳng thức sau: 

a.   sinx > x − 
3x

6
 với mọi x > 0.  b.   sinx < x − 

3x

6
 với mọi x < 0. 

 Giải 

a. Xét hàm số f(x) = x − 
3x

6
 − sinx víi x > 0. 

Đạo hàm:   

f'(x) =  1 − 
2x

2
 − cosx,   f''(x) = −x + sinx, 

f'''(x) =  −1 + cosx < 0 với x > 0 ⇔ f''(x) nghịch biến với x > 0  
⇒ f''(x) < f''(0) với x > 0 ⇔ f''(x) < 0 với x > 0 ⇔ f'(x) nghịch biến với x > 0  
⇒ f'(x) < f'(0) với x > 0 ⇔ f'(x) < 0 với x > 0 ⇔ f(x) nghịch biến với x > 0  

⇒ f(x) < f(0) víi x > 0 ⇔ x − 
3x

6
 − sinx < 0 víi x > 0  

⇔ sinx > x − 
3x

6
 víi x > 0. 

b. Sử dụng kết quả trên với lập luận: 

x < 0 ⇔ −x > 0 ⇒ (−x) − 
3( x)

6

−
 < sin(−x) ⇔ −x + 

3x

6
 < −sinx  

⇔ sinx < x − 
3x

6
, ®pcm. 
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 Chú ý:  Ví dụ tiếp theo sẽ minh hoạ một phương pháp khác, đó là sử dụng 
các phép biến đổi đại số để xác định dấu của y’. 

Thí dụ 4. Chứng minh rằng sinx + tanx > 2x với mọi x ∈ 0;
2

π 
 
 

. 

 Giải 
Xét hàm số f(x) = sinx + tanx − 2x, có đạo hàm:   

f'(x) = cosx + 
2

1

cos x
 − 2 

Nhận xét rằng với x D 0;
2

π ∈ =  
 

 ta cã:  

cosx + 
2

1

cos x
 − 2 > cos2x + 

2

1

cos x
 − 2 

C«si

≥  2 − 2 = 0  

⇔ f'(x) > 0 víi 0 < x < 
2

π
 ⇔ hàm số f(x) đồng biến trên D  

⇔ f(x) > f(0) với 0 < x < 
2

π
 ⇔ sinx + tanx − 2x > 0 víi 0 < x < 

2

π
 

⇔ sinx + tanx > 2x với mọi x ∈ D. 

 Chú ý: 1.    Bất đẳng thức sát hơn so với bất đẳng thức trên là: 

2sinx + tanx > 3x với mọi x ∈ 0;
2

π 
 
 

 

2.    Và từ bất đẳng thức này người ta xây dựng được: 
"Chứng minh rằng trong mọi ∆ABC nhọn ta đều có: 

2 1(sin A sin B sin C) (ta n A ta n B ta n C) "
3 3

+ + + + + > π  

Và để giải bài toán trên ta thực hiện như sau: 
Viết lại bất đẳng thức dưới dạng:  

2(sin A sin B sin C) (ta n A ta n B ta n C) 3+ + + + + > π  
(2sin A ta n A 3A) (2sin B tan B 3B)

(2sin C tan C 3C) 0
⇔ + − + + − +

+ + − >
 

Xét hàm số f(x) =  2sinx + tanx − 3x trên khoảng 0;
2

π 
 
 

. 

Hàm số đồng biến trên 0;
2

π 
 
 

 − Theo chứng minh trên. 

Vậy, ta được:    
2sinA + tanA − 3A > 0.    (1) 
2sinB + tanB − 3B > 0.     (2) 
2sinC + tanC − 3C > 0.     (3) 

Cộng theo vế (1), (2), (3) ta được bất đẳng thức cần chứng minh. 
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Dạng toán 4: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, 
bất phương trình và hệ 

Phương pháp 
Sử dụng các tính chất đơn điệu hàm số để giải phương trình là dạng toán 

khá quen thuộc, ta có các hướng áp dụng sau:  
Hướng 1:  Thực hiện theo các bước:  

Bước 1: Chuyển phương trình về dạng:   
f(x) = k.      (1) 

Bước 2: Xét hàm số y = f(x), dùng lập luận khẳng định hàm số đơn điệu. 
Bước 3: Khi đó, phương trình (1) nếu có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 

Tìm x0 sao cho f(x0) = k. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = x0. 

Hướng 2:  Thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Chuyển phương trình về dạng:   

f(x) = g(x).      (2) 
Bước 2: Xét các hàm số y = f(x) và y = g(x). 

Dùng lập luận khẳng định hàm số y = f(x) là đồng biến  còn hàm 
số y = g(x) là hàm hằng hoặc nghịch biến. 

Bước 3: Khi đó, phương trình (2) nếu có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Tìm x0 sao cho f(x0) = g(x0). 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = x0. 

Hướng 3:  Thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Chuyển phương trình về dạng:   

f(u) = f(v).      (3) 
Bước 2: Xét hàm số y = f(x). Dùng lập luận khẳng định hàm số đơn điệu. 
Bước 3: Khi đó:  

(3) ⇔ u = v với ∀u, v∈Df. 

Thí dụ 1. Giải phương trình tanx − x = 0. 

 Giải 
Điều kiện:  

cosx ≠ 0 x k , k .
2
π

⇔ ≠ + π ∈  

Xét hàm số f(x) = tanx − x với x k , k .
2
π

≠ + π ∈ , ta cã: 

2
2

1f '(x) 1 tan x 0, x k , k .
cos x 2

π
= − = ≥ ∀ ≠ + π ∈  

⇔ Hàm đồng biến trên D \ k , k .
2
π = + π ∈ 

 
   
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Do đó, nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.  
Ta thấy: 

f(0) = 0 − 0 = 0 
nên x = 0 là nghiệm duy nhất của phương trình. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 

"ứng dụng tính đơn điệu của hàm số giải phương trình". Và ở 
đây, các em cần nhớ rằng phương pháp này thường được áp dụng 
cho những phương trình không mẫu mực. 

Thí dụ 2. Giải phương trình 31 x 1 x 2x 6x.− − + = +  

 Giải 
Điều kiện:  

1 x 0 x 1
x 1.

1 x 0 x 1
− ≥ ≤ 

⇔ ⇔ ≤ + ≥ ≥ − 
 

Tới đây ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Viết lại phương trình dưới dạng:   
31 x 1 x 2x 6x 0.− − + − − =  

Xét hàm số 3f (x) 1 x 1 x 2x 6x= − − + − −  trên D = [−1; 1], ta có: 

21 1f '(x) 6x 6 0, x D
2 1 x 2 1 x

= − − − − < ∀ ∈
− +

 

⇔ Hàm nghịch biến trên D. 
Do đó, nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.  
Ta thấy: 

f(0) = 1 − 1 = 0 
nên x = 0 là nghiệm duy nhất của phương trình. 

Cách 2: Ta lần lượt: 

 Xét hàm số f (x) 1 x 1 x= − − +  trên D = [−1; 1], ta có: 

1 1f '(x) 0, x D
2 1 x 2 1 x

= − − < ∀ ∈
− +

 ⇔ Hàm số f(x) nghịch biến trên D. 

 Xét hàm số g(x) = 2x3 + 6x trên D = [−1; 1], ta có: 

g’(x) = 6x2 + 6 > 0, ∀x∈D ⇔ Hàm số g(x) đồng biến trên D. 
Do đó, nếu phương trình f(x) = g(x) có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.  
Với x = 0, ta thấy: 

1 − 1 = 0 + 0 ⇔ 0 = 0, đúng 
nên x = 0 là nghiệm duy nhất của phương trình. 
Cách 3: Viết lại phương trình dưới dạng:   

3 31 x (1 x) 1 x (1 x) .− + − = + + +       (1) 
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Xét hàm số 3f (t) t t= +  trên trên D = [0; +∞), ta có: 

21f '(t) t 0, x D
2 t

= + > ∀ ∈  ⇒ Hàm số luôn đồng biến trên D. 

Khi đó:  
(1) ⇔ f(1 − x) = f(1 + x) ⇔ 1 − x = 1 + x ⇔ x = 0. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 0. 

Thí dụ 3. Giải bất phương trình:   
x3 − |x2 − 3x + 2| + 6x − 7 > 0. 

 Giải 
Xét hàm số f(x) = x3 − |x2 − 3x + 2| + 6x − 7. 
 Miền xác định D =  . 
 Đạo hàm:  

f’(x) = 
2

2

3x 2x 9 n u x 2 x 1

3x 2x 3 n u1 x 2

ế

ế

 − + > ∨ <


+ + < <
 ⇒ hàm số đồng biến trên D. 

Mặt khác ta có f(1) = 0, suy ra bất phương trình có nghiệm là x > 1. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 

"ứng dụng tính đơn điệu của hàm số giải bất phương trình". Và ở 
đây, các em cần nhớ rằng phương pháp này thường được áp dụng 
cho những bất phương trình không mẫu mực. 

Thí dụ 4. Tìm m để phương trình sinmx + cosmx = 1 nghiệm đúng với mọi x. 

 Giải 
Đặt f(x) =  sinmx + cosmx, khi đó yêu cầu bài toán được phát biểu dưới dạng: 

f(x) = 1, ∀x ⇔ 
( )

f '(x) 0, x (1)
f / 4 1 (2)

= ∀
 π =

 

Giải (1):  Ta được:  
m.cosx. sinm − 1x − msinx.cosm − 1x = 0, ∀x  

⇔ m.sinx.cosx(sinm − 2x − cosm − 2x) = 0, ∀x ⇔ 




∀=

=
−− x,xcosxsin

0m
2m2m

⇔ 



=
=

2m

0m
. 

Ta xét từng trường hợp  của m để giải (2):  
 Với m = 0, ta được:  

f 





 π

4
 = 

0

2

2










 +  

0

2

2










 = 2, không thoả mãn. 

 Với m = 2, tương tự ta được f 





 π

4
 = 1, thoả mãn. 

Vậy, với m = 2 phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
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Thí dụ 5. Giải hệ phương trình: 
sin x sin y y x

, v D .
x 2y

ới x 0;
2

− = − π ∈ =  + = π  
 

 Giải 
Viết phương trình thứ nhất của hệ dưới dạng:  

sinx + x = siny + y.        (*) 
Xét hàm số f(t) = sint + t trên D, ta có: 

f '(t) = cost + 1 > 0 với x D∈  ⇔ Hàm số f(t) đồng biến trên D. 
Vậy, phương trình (*) được viết dưới dạng:  

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó, hệ có dạng:  

x y
x 2y

=
 + = π

 ⇔ 
x y
3x

=
 = π

⇔ x y .
3
π

= =  

Vậy, hệ phương trình có nghiệm x y .
3
π

= =  

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 

"ứng dụng tính đơn điệu của hàm số giải hệ phương trình". Và ở 
đây, các em cần nhớ rằng phương pháp này thường được áp dụng 
cho những hệ phương trình không mẫu mực. 

 

§2. cực trị của hàm số 

Dạng toán 1: Tìm cực trị của hàm số 
Phương pháp 

Để tìm cực trị của hàm số y = f(x), ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. 
Bước 2: Tính đạo hàm y', rồi tìm các điểm tới hạn (thông thường là việc 

giải phương trình y' = 0), giả sử có x = x0. 
Bước 3: Lựa chọn một trong hai hướng: 

Hướng 1: Nếu xét dấu được y' thì lập bảng biến thiên rồi đưa ra 
kết luận dựa vào định lí: 
Định lí 1: Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trong khoảng 
(a; b) và y'(x0) = 0 với x0∈(a; b). 
a. Nếu qua x0 đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương thì 

hàm số đạt cực tiểu tại x0. 
b. Nếu qua x0 đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm thì 

hàm số đạt cực đại tại x0. 
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Hướng 2:  Nếu không xét dấu được y' thì: 
Tìm đạo hàm bậc hai y". 
Tính y''(x0) rồi đưa ra kết luận dựa vào định lí: 
Định lí 2: Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trong khoảng 
(a; b) và y'(x0) = 0 với x0∈(a; b). 
a. Nếu y''(x0) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x0. 
b. Nếu y''(x0) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0. 

Thí dụ 1. Tìm cực trị của hàm số y = 28 x− . 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: (Sử dụng quy tắc 1): Ta lần lượt có:  
 Ta có điều kiện:  

8 − x2 ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 2  ⇒ D = [− 2 2 ; 2 2 ]. 
 Đạo hàm:   

y' = −
2

2x

2 8 x−
 = −

2

x

8 x−
,  y' = 0 ⇔ x = 0. 

 Bảng biến thiên:  
x  − ∞ − 2 2   0  2 2  +∞ 
y'   + 0 −   
 
y 

  
 0 

 
 

C§ 
2 2  

 
 

 
        0 

 

Vậy, hàm số đạt cực đại tại x = 0 và giá trị cực đại của hàm số là f(0) = 2 2 . 
Cách 2: (Sử dụng quy tắc 2): Ta lần lượt có:  
 Ta có điều kiện:  

8 − x2 ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 2  ⇒ D = [− 2 2 ; 2 2 ]. 
 Đạo hàm:   

y' = −
2

2x

2 8 x−
 = −

2

x

8 x−
,  y' = 0 ⇔ x = 0. 

 Ta cã: 

y'' = 
2 3 / 2

8

(8 x )
−

−
 ⇒ y''(0) < 0.  

Vậy, hàm số đạt cực đại tại x = 0 và giá trị cực đại của hàm số là f(0) = 2 2 . 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết hai cách trình bày dạng toán 
"Tìm cực trị của hàm số" dựa trên hai quy tắc tương ứng. Và ở đây, 
các em cần nhớ rằng quy tắc 2 thường chỉ được sử dụng khi gặp khó 
khăn trong việc xét dấu y’ hoặc với bài toán chứa tham số. 
Và bắt dầu từ đây, việc đưa ra lời kết luận dựa theo bảng biến 
thiên được dành cho bạn đọc. 
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Thí dụ 2. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị của hàm số: 

y = 
1

3
x3 + 2x2 + 3x − 1. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = x2 + 4x + 3,    y' = 0 ⇔ x2 + 4x + 3 = 0 ⇔ x = −1 hoặc x = −3. 
Giới hạn: 

x
lim
→−∞

y = −∞  và 
x
lim
→+∞

y = +∞. 

Bảng biến thiên: 
x −∞  −3  −1  +∞ 
y'   +  0 − 0 +  
 
y 

 
 − ∞ 

 C§ 
−1 

 CT 
−7/3 

  + ∞ 

Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 

 Nhận xét: Hàm đa thức bậc ba tổng quát có dạng:  
y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, với a ≠ 0 

có đạo hàm:   
y' = 3ax2 + 2bx + c,  y' = 0 ⇔ 3ax2 + 2bx + c = 0. 

Từ đó, suy ra hàm số có 2 cực trị hoặc không có cực trị. 

Thí dụ 3. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị của hàm số: 
y = x4 − 2x2 − 1. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:  

y' = 4x3 − 4x,   y' = 0 ⇔ 4x3 − 4x = 0 ⇔ x  = 0 hoặc x = ±1. 
Giới hạn 

x
lim
→−∞

y = 
x
lim
→+∞

y  = +∞. 

Bảng biến thiên: 
x  − ∞ −2 −1  0  1 2  + ∞ 
y'   −  0  +  0  −  0  +   
y  + ∞ 7 CT 

−2 
 C§ 

−1 
 CT 

−2 
7  + ∞ 

Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 

 Nhận xét: Hàm đa thức dạng trùng phương có 3 hoặc 1 cực trị. 

Thí dụ 4. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị của hàm số y = 
2x 3x 3

x 1

− +
−

. 



 31 

 Giải 
Miền xác định D =  \{1}. 
Đạo hàm:    

y' = 1 − 
2

1

(x 1)−
,    y' = 0 ⇔ 1 − 

2

1

(x 1)−
 = 0 ⇔ x = 0 hoÆc x = 2. 

Giới hạn:  

x
lim
→−∞

y = 
x 1
lim

−→
y = −∞ ,  

x
lim
→+∞

y  = 
x 1
lim

+→
y = +∞. 

Bảng biến thiên:  
x −∞  0  1  2   + ∞ 
y'   +  0  −    −  0  +   
 
y 

 
−∞ 

 C§ 
−3 

  +∞ 
−∞ 

 1 
CT 

  + ∞ 

Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 

 Nhận xét: Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất tổng quát có 2 cực trị hoặc 
không có cực trị. Các em học sinh cần nhớ rằng giá trị cực trị của 

hàm phân thức 
u(x)y
v(x)

=  tại x = x0 là 0
0

0

u '(x )y(x )
v '(x )

= . 

Thật vậy:  

 y' = 
2

u '(x)v(x) u(x)v '(x)

v (x)

−
,  

y'(x0) = 0 ⇔ 0 0 0 0
2

0

u '(x )v(x ) u(x )v '(x )

v (x )

−
 = 0  

⇔ u'(x0).v(x0) =  u(x0).v'(x0) ⇔ 0

0

u '(x )

v '(x )
 = 0

0

u(x )

v(x )
 =  y(x0), ®pcm. 

Kết quả trên được sử dụng để:  
1. Xác định giá trị cực trị của các hàm phân thức hữu tỉ. 
2. Lập phương trình đường thẳng, đường cong đi qua các điểm cực 

trị của các hàm phân thức hữu tỉ. 

Ngoài ra, với hàm phân thức hữu tỉ có cực đại và cực tiểu thì     
yCĐ < yCT , điều này khẳng định sự khác biệt giữa khái niệm về 
cực đại, cực tiểu và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. 
Để tìm cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối ta thực hiện 
theo các bước sau: 
Bước 1: Biến đổi hàm số về dạng:  

y = 
1 1

k k

f (x) với x D

...

f (x) với x D

∈


 ∈

. 
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Bước 2: Tìm miền xác định của hàm số. 
Bước 3: Tính đạo hàm:  

y’ = 
1 1 1

k k k

f ' (x) với x D \ {x | f (x) 0}

...

f ' (x) với x D \ {x | f (x) 0}

∈ =


 ∈ =

, 

y’ = 0 ⇒ nghiệm (nếu có). 
Bước 4: Bảng biến thiên, từ đó đưa ra lời kết luận. 

Thí dụ 5. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị của hàm số y = |x|(x + 2). 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Viết lại hàm số dưới dạng:   

y = 
x(x 2) với x 0

x(x 2) với x 0

− + ≤
 + >

 ⇒ y ' = 
2x 2 víi x 0

2x 2 víi x 0

− − ≤
 + >

. 

Giới hạn 
x
lim
→−∞

y = −∞,   
x
lim
→+∞

y  = +∞. 

Bảng biến thiên:  
x −∞  −1  0  +∞ 
y'   +  0 − 0 +  
 
y 

 
  −∞ 

 C§ 
1 

 CT 
0 

  +∞ 

Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 

 Chú ý:  Các ví dụ 2, 3, 4, 5 đã miêu tả cực trị của ba dạng hàm số cơ bản trong 
chương trình phổ thông. Các thí dụ tiếp theo sẽ minh hoạ việc sử dụng 
dấu hiệu 2 cho các hàm lượng giác hoặc không mẫu mực. 

Thí dụ 6. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị của các hàm số: 
a.   y = x − sin2x + 2.   b.   y = 3 − 2cosx − cos2x. 

 Giải 
a. Miền xác định D =  . 

Đạo hàm:    
y' = 1 − 2cos2x,  y'' = 4sin2x. 

y' = 0 ⇔ 1 − 2cos2x = 0 ⇔ cos2x = 
1

2
 ⇔ x k

6

π
= ± + π , k∈ . 

Ta cã:    

 Víi x k
6

π
= − + π  ta nhận được:  

y'' k
6

π − + π 
 

 =  4sin 2k
3

π − + π 
 

 = − 2 3  < 0  

⇒ hàm số đạt cực đại tại các điểm x k
6

π
= − + π , k∈ . 
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 Víi x k
6

π
= + π  ta nhận được:  

y'' k
6

π + π 
 

 =  4sin 2k
3

π + π 
 

 = 2 3  > 0  

⇒ hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x k
6

π
= + π , k∈ . 

b. Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:    

y' = 2sinx + 2sin2x,  y'' = 2cosx + 4cos2x. 
y' = 0 ⇔ 2sinx + 2sin2x = 0 ⇔ 2(1 + 2cosx)sinx = 0  

⇔ 
2

x 2k
3

π
= ± + π  hoÆc x = kπ, k∈ . 

Ta cã:    

 Víi 
2

x 2k
3

π
= ± + π  ta nhận được:  

y''
2

2k
3

π ± + π 
 

 < 0 ⇒ hàm số đạt cực đại tại các điểm 
2

x 2k
3

π
= ± + π , k∈ . 

 Với x = kπ ta nhận được:  
y''(kπ) = 2cos(kπ) + 4cos(2kπ) = 2cos(kπ) + 4 > 0  
⇒ hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x = kπ, k∈ . 

Dạng toán 2: Tìm m để hàm số y = f(x, m) có cực trị 
Phương pháp 

Để thực hiện các yêu cầu về điều kiện có cực trị của hàm số y = f(x) ta 
thực hiện theo các bước:  

Bước 1: Miền xác định. 
Bước 2: Tính đạo hàm y'. 
Bước 3: Lựa chọn theo một trong hai hướng: 

Hướng 1: Nếu xét được dấu của y' thì sử dụng dấu hiệu I với 
lập luận: 

Hàm số có k cực trị 
⇔ Phương trình y' = 0 có k nghiệm phân biệt và 

đổi dấu qua các nghiệm đó 

Hướng 2: Nếu không xét được dấu của y' hoặc bài toán yêu cầu 
cụ thể về cực đại hoạc cực tiểu thì sử dụng dấu hiệu 
II, bằng việc tính thêm y". Khi đó: 
1. Hàm số có cực trị ⇔ hệ sau có nghiệm thuộc D 

y ' 0
y '' 0

=
 ≠

. 
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2. Hàm số có cực tiểu ⇔ hệ sau có nghiệm thuộc D 
y ' 0
y '' 0

=
 >

. 

3. Hàm số có cực đại ⇔ hệ sau có nghiệm thuộc D 
y ' 0
y '' 0

=
 <

. 

4. Hàm số đạt cực tiểu tại x0 điều kiện là: 
0

0

0

x D
x l
y ''(x ) 0

µ điểm tới hạn

∈


 >

. 

5. Hàm số đạt cực đại tại x0 điều kiện là: 
0

0

0

x D
x l
y ''(x ) 0

µ điểm tới hạn

∈


 <

. 

Ngoài ra, với hàm đa thức y = f(x) thì điều kiện để 
"Hàm số đạt cực trị tại điểm x0" là: 

0

0

y '(x ) 0
y ''(x ) 0

=
 ≠

. 

Thí dụ 1. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, hàm số: 

y = 
2 3x m(m 1)x m 1

x m

− + + +
−

 

luôn có cực đại và cực tiểu. 

 Giải 
Miền xác định D =  \{m}. 
Viết lại hàm số dưới dạng: 

y = x − m2 + 
1

x m−
. 

Đạo hàm:   

y' = 1 − 
2

1

(x m)−
,  

y' = 0 ⇔ 1 − 
2

1

(x m)−
 = 0 ⇔ (x − m)2 − 1 = 0 ⇔ x1, 2 = m ± 1 ∈ D. 

Tức là y' = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt thuộc D và đổi dấu qua hai nghiệm 
này, do đó hàm số luôn có cực đại và cực tiểu. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết cách trình bày dạng toán 
"Chứng minh hàm số luôn có cực trị " dựa trên quy tắc 1. 
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Trong trường hợp bài toán trên được phát biểu dưới dạng "Tìm m 
để hàm số có cực trị" thì để tăng độ khó cho yêu cầu người ta 
thường đòi hỏi thêm như sau: 
a. Hoành độ (hoặc tung độ) các điểm cực trị thuộc khoảng K, khi 

đó chúng ta chỉ cần thiết lập điều kiện : 
m ± 1 ∈ K  
hoÆc y(m ± 1) ∈ K ⇔ [2x − m(m+1)](m ± 1) ∈ K. 

b. Toạ độ các điểm cực trị thoả mãn điều kiện K, khi đó chúng ta 
thực hiện: 
 Toạ độ các điểm cực trị là: 

(m + 1, 2 + m − m2) và (m − 1, −2 + m − m2) 
 Thiết lập điều kiện K, từ đó nhận được giá trị của m. 

c. Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị thoả mãn 
điều kiện K, khi đó chúng ta thực hiện: 
 Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị là: 

(d): y = 2x − m(m + 1) 
 Thiết lập điều kiện K, từ đó nhận được giá trị của m. 

... 
Và trong tất cả các đòi hỏi kèm theo chỉ cần các em học sinh biết 
cách phân tích, để từ đó đưa ra được một lược đồ thực hiện thích hợp. 

Thí dụ 2. Tìm các hệ số a, b, c sao cho hàm số f(x) = x3 + ax2 + bx + c đạt cực trị 
bằng 0 tại điểm x = −2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 0). 

 Giải 
Đạo hàm f'(x) = 3x2 + 2ax + b và f”(x) = 6x + 2a. 
Để hàm số đạt cực trị bằng 0 tại điểm x = −2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm 

A(1; 0) điều kiện là: 
f( 2) 0

f '( 2) 0

f "( 2) 0

f(1) 0

− =
 − =
 − ≠
 =

⇔ 

8 4a 2b c 0

12 4a b 0

12 2a 0

1 a b c 0

− + − + =
 − + =
− + ≠
 + + + =

⇔ 

a 3

b 0

c 4

=
 =
 = −

. 

Vậy, với a = 3, b = 0 và c = −4 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết hai cách trình bày dạng toán 
"Tìm điều kiện để hàm số có cực trị tại điểm x0" dựa trên quy tắc 2.  

Thí dụ 3. Tìm m để các hàm số sau có cực trị: 

 a.   3 2 21y x mx (2m 3m 2)x 8
3

= − + − + + .  b.   y = sinx − mx. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  
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 Tập xác định D =  . 
 Đạo hàm:    

y' = x2 − 2mx + 2m2 − 3m + 2, 
y' = 0 ⇔ x2 − 2mx + 2m2 − 3m + 2 = 0. 

Hàm số có cực trị khi phương trình y’ = 0 có nghiệm và đổi dấu qua nghiệm đó: 
⇔ ∆’y’ > 0 ⇔ m2 − 2m2 + 3m − 2 > 0 ⇔ m2 − 3m + 2 < 0 ⇔ 1 < m < 2. 

Vậy, với 1 < m < 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
b. Ta lần lượt có:  
 Tập xác định D =  . 
 Đạo hàm:    

y' = cosx − m,  y'' = −sinx. 
y' = 0 ⇔ cosx − m = 0 ⇔ cosx = m. 

Hàm số có cực trị khi hệ sau có nghiệm: 
y '(x) 0

y ''(x) 0

=
 ≠

 ⇔ 
m 1

sin x 0

 ≤


− ≠
 ⇔ 

m 1

x k

 ≤


≠ π
 ⇔ 

m 1

m 1

 ≤


≠ ±
 ⇔ m 1< . 

Vậy, với m 1<  thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã biết hai cách trình bày dạng 
toán "Tìm điều kiện để hàm số có cực trị " dựa trên hai quy tắc 
tương ứng. Và ở đây, các em cần nhớ rằng quy tắc 2 thường chỉ 
được sử dụng khi gặp khó khăn trong việc xét dấu y’ hoặc yêu 
cầu cụ thể về cực đại, cực tiểu của hàm số. 

Thí dụ 4. Tìm các hệ số a, b, c, d của hàm số f(x) = ax3 + bx2 + cx + d sao cho 
hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0, f(0) = 0 và đạt cực đại tại điểm    
x = 1, f(1) = 1. 

 Giải 
Đạo hàm:    

f'(x) = 3ax2 + 2bx + c, f"(x) = 6ax + 2b. 
Để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0, f(0) = 0 và đạt cực đại tại điểm   x = 1,  

f(1) = 1 điều kiện là: 

f(0) 0 và f(1)=1

f '(0) 0 và f'(1)=0

f "(0) 0 và f"(1)<0

=
 =
 >

⇔ 

d 0

a b c d 1

c 0

3a 2b c 0

2b 0 và 6a +2b <0

=
 + + + = =
 + + =

>

⇔ 

a 2

b 3

c d 0

= −
 =
 = =

. 

Vậy, với a = −2, b = 3 và c = d = 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 5. Cho hàm số f(x) = x3 + px + q. 
a. Với điều kiện nào để hàm số có một cực đại và một cực tiểu ? 
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b. Chứng minh rằng nếu giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu thì 
phương trình: 

x3 + px + q = 0      (1) 
có ba nghiệm phân biệt. 

c. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phương trình (1) có ba 
nghiệm phân biệt là 4p3 − 27q2 >  0. 

 Giải 
a. Miền xác định D =  . 

Đạo hàm:  

f'(x) = 3x2 + p,  f'(x) = 0 ⇔ 3x2 + p = 0.   (*) 
Để hàm số có một cực đại và một cực tiểu điều kiện là: 

Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt ⇔ p < 0. 
Vậy, với p < 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

b. Với hàm số trên (liên tục trên  ), ta có ngay nhận xét xCĐ < xCT. 
Khi đó:   

f(xCD) > 0 và f(xCT) < 0 

x
lim
→−∞

f(x) = −∞, vậy tồn tại c1 < xCĐ để f(c1) < 0, 

x
lim
→+∞

f(x) = + ∞, vậy tồn tại c2 > xCT để f(c2) > 0, 

suy ra:   
f(c1).f(xCD) < 0;  f(xCD).f(xCT) < 0;  f(xCT).f(c2) < 0. 

Vậy phương trình (1) luôn có có ba nghiệm phân biệt. 
c. Ta có: 

f(xCD).f(xCT) < 0 ⇔ ( 3
C§x  + pxC§ + q)( 3

CTx  + pxCT + q) < 0 

⇔ (3 3
C§x  + 3pxC§ + 3q)(3 3

CTx  + 3pxCT + 3q) < 0 

⇔ [(3 2
C§x  + p)xC§ + 2pxC§ + 3q][(3 2

CTx  + p)xCT + 2pxCT + 3q] < 0 

⇔ (2pxC§ + 3q)(2pxCT + 3q) < 0 ⇔ 4p2xC§.xCT + 6q(xC§ + xCT) + 9q2 < 0 

⇔ 4p2
p

3
 − 
   + 9q2 < 0 ⇔ 4p3 − 27q2 >  0. 

 Chú ý: 1.  Các em học sinh cần ghi nhận phát biểu của câu b) như một 
phương pháp để tìm điều kiện của tham số sao cho phương trình 
bậc ba có ba nghiệm phân biệt. 

2.   Qua các thí dụ 2, 3, 4 chúng ta bước đầu làm quen với việc tìm 
cực trị của hàm đa tức bậc ba (là dạng hàm số cơ bản của 
chương trình toán THPT). Thí dụ tiếp theo sẽ minh hoạ cách 
thực hiện khi bài toán ghép thêm tính chất K cho các điểm cực 
trị của dạng hàm số này. 
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Thí dụ 6. Cho hàm số: 
y = x3 − 3mx2 + 4m3.  

Xác định m để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng 
nhau qua đường thẳng y = x. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:  

y' = 3x2 − 6mx,    
y' = 0 ⇔ 3x2 − 6mx = 0 ⇔ f(x) = x2 − 2mx = 0    (1) 

⇔ 1

2

x 0
x 2m

=
 =

. 

Trước hết, hàm số có cực đại và cực tiểu  
⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ m ≠ 0. 

Khi đó, toạ độ các điểm cực trị là A(0, 4m3) và B(2m, 0). 
Để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng với nhau qua đường 

thẳng (d):  y = x điều kiện là: 

AB (d)
trung i m Ic a ABthu c(d)đ ể ủ ộ

⊥



⇔ d
3

AB a

I(m;2m ) (d)

 ⊥


∈

 

⇔ 
3

3

2m 4m 0
m 2m 0

 − =


− =
  

m 0≠
⇔  m = ± 1

2
. 

Vậy, với m = ± 1
2

 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:  Trong trường hợp nghiệm phương trình (1) chứa căn thức, ta nên chọn 
phương pháp sau:  
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 3x2 − 6mx,    
y' = 0 ⇔ 3x2 − 6mx = 0 ⇔ f(x) = x2 − 2mx = 0   (1) 

Hàm số có cực đại, cực tiểu khi (1) có hai nghiệm phân biệt, tức:  
∆' = 36m2 > 0 ⇔ m ≠ 0. 

Khi đó, hoành độ các điểm cực đại , cực tiểu thoả mãn:  

A B

A B

x x 2m

x x 0

+ =
 =

. 

Thực hiện phép chia đa thức y cho y' (thực chất chia cho f(x)), ta được:  
y = (x2 − 2mx)(x − m) − 2m2x + 4m3,  

nên nếu M(x0; y0) là điểm cực trị của hàm số thì:   
y0 = −2m2x0 + 4m3 ⇒ A(xA; −2m2xA + 4m3) và B(xB; −2m2xB + 4m3). 
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Gọi I là trung điểm của AB, ta có: 

A B
I

x xx m
2
+

= =  ⇒ yI = −2m2xI + 4m3 = 2m3 ⇒ I(m; 2m3). 

Để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng với nhau 
qua đường thẳng (d): y = x điều kiện là: 

AB (d)
trung i m Ic a ABthu c(d)đ ể ủ ộ

⊥



⇔ 
AB (d)

3

k .k 1

I(m;2m ) (d)

= −


∈
 

m 0≠
⇔  m = ± 1

2
. 

Thí dụ 7. Cho hàm số:  

y = 
2mx 3mx 2m 1

x 1
+ + +

−
. 

Xác định các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu và 
hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục Ox. 

 Giải 
Miền xác định D =  \{1}. 
Đạo hàm:   

y' = 
2

2
mx 2mx 5m 1

(x 1)
− − −

−
,  y' = 0 ⇔ mx2 − 2mx − 5m − 1 = 0.  (1) 

Hàm số có cực trị  
⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  khác 1 

⇔ 

m 0
' 0

f (1) 0

≠
∆ >
 ≠

 ⇔ 2

m 0
6m m 0

6m 1 0

≠


+ >
− − ≠

 ⇔ 
m 0

1m
6

>

 < −


.    (2) 

Tới đây chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau:  
Cách 1:  Với điều kiện (2) phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn:  

1 2

1 2

x x 2
5m 1x .x

m

+ =

 +

= −

. 

Ta có:  

y(x1) = 
( )

( )

2

1

mx 3mx 2m 1 '
(x )

x 1 '

+ + +

−
 = 2mx1 + 3m,   y(x2) = 2mx2 + 3m. 

 Hai điểm cực đại, cực tiểu nằm về hai phía đối với trục Ox  
⇔ y(x1)y(x2) < 0 ⇔ ( 2mx1 + 3m)( 2mx2 + 3m) < 0  
⇔ m2[4x1.x2 + 6( x1 + x2) + 9] < 0 ⇔ m2 − 4m < 0 ⇔ 0 < m < 4.   (3) 

Kết hợp (2) và (3) ta được 0 < m < 4.  
Vậy, với 0 < m < 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2:  (Sử dụng đồ thị): Hai điểm cực đại, cực tiểu nằm về hai phía đối với trục Ox  
⇔ y = 0 vô nghiệm ⇔ mx2 + 3mx + 2m + 1 = 0 vô nghiệm   (*) 
⇔ ∆ < 0  ⇔ 9m2 − 4m(2m + 1) < 0 ⇔  m2 − 4m < 0 ⇔  0 < m < 4.  (3') 
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Kết hợp (2) và (3') ta được 0 < m < 4.  
Vậy, với 0 < m < 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý: Thực tế, để phương trình (*) vô nghiệm ta cần xét hai trường hợp:  
Trường hợp 1. Với m = 0 
Trường hợp 2. Với m ≠ 0, khi đó (*) vô nghiệm khi: 

0
0

b 1
2a

∆ <
 ∆ =

− =

. 

Tuy nhiên, với bài toán trên ta chỉ cần ∆ < 0 vì từ (2) dễ thấy: 

− b
2a

 = − 3
2

 ≠ 1. 

 Chú ý: Thí dụ tiếp theo, chúng ta sẽ quan tâm tới tính chất cực trị của hàm 
trùng phương. 

Thí dụ 8. Cho hàm số:  
y =  x4 − 2mx2 + 2m. 

Xác định m để hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu: 
a. Lập thành một tam giác đều. 
b. Lập thành một tam giác vuông. 
c. Lập thành một tam giác có diện tích bằng 16. 

 Giải 
Ta lần lượt có:  
 Miền xác định D =  . 
 Đạo hàm:    

y' =  4x3 − 4mx = 4x(x2 − m), y' = 0 ⇔ x(x2 − m) = 0. (1) 
Hàm số có cực đại, cực tiểu khi: 

(1) có ba nghiệm phân biệt ⇔ m > 0.     (*) 

Khi đó, (1) có ba nghiệm phân biệt  x = 0, x = m±  và toạ độ ba điểm cực trị:   

A(0; 2m), B(− m ; −m2 + 2m) , C( m ; −m2 + 2m) 
a. Ta có ∆ABC đều khi: 

AB AC (ld)

AB BC

=
 =

 ⇔ AB2 = BC2 ⇔ ( ) ( ) ( )2 222m m 2 m− + − =  

⇔ m4 − 3m = 0 
(*)

3m 3 0⇔ − =  3m 3.⇔ =  

Vậy, với m = 3 3  thoả mãn điều kiện đầu bài. 
b. Do tính đối xứng của hai điểm B, C qua Oy (A thuộc Oy) nên ∆ABC chỉ có thể 
vuông tại A.  
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Khi đó, ta có điều kiện: 

AB ⊥ AC AB AC⇔ ⊥
 

 AB.AC 0⇔ =
 

 ⇔ ( )2 2m. m m . m 0− − − =  

⇔ −m + m4 = 0 
(*)

3m 1 0⇔ − =  ⇔ m = 1. 

Vậy, với m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
c. Vì ∆ABC cân tại A nên: 

ABC
1S AO.BC
2∆ =  

116 2m .2 m 2m m
2

⇔ = =  
(*)

3m 64⇔ =  ⇔ m = 4. 

Vậy, với m = 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý: Trong các đề thi đại học và cao đẳng một câu hỏi đơn lẻ có thể được 
đặt ra về điều kiện cực trị của các dạng hàm số khác (trị tuyệt đối, vô 
tỉ, …) khi đó chỉ cần các em nắm vững kiến thức đã được trình bày 
trong bài toán tổng quát. 

Thí dụ 9.  Cho hàm số y = 
2

x a
x 1

+

+
. Tìm a để:  

a. Hàm số không có cực trị. b   Hàm số có cực tiểu. 

 Giải 
Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 
2 2

ax 1
(x 1) x 1

− +

+ +
,  y' = 0 ⇔ 1 − ax = 0.   (1) 

a. Hàm số không có cực trị khi: 
Phương trình (1) vô nghiệm ⇔ a = 0. 

Vậy, với a = 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
b. Hàm số có cực tiểu khi: 

(1) có nghiệm và qua đó y' đổi dấu từ  âm sang dương ⇔ a < 0. 
Vậy, với a < 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
 
 

§3. giá trị lớn nhất 
và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

Dạng toán 1: Tìm giá trị lớn nhất (gtln), giá trị nhỏ nhất (gtnn) của hàm số 
Phương pháp 

Để tìm gtll, gtnn của hàm số y = f(x), ta lựa chọn một trong ba cách sau: 

Cách 1: (Phương pháp khảo sát trực tiếp): Lập bảng biến thiên của hàm số 
trên D , rồi dựa vào đó để kết luận. 
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Cách 2: Với yêu cầu "Tìm gtln, gtnn của hàm số y = f(x) trên đoạn [a; b]", ta 
thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tính y' rồi giải phương trình y' = 0 với x∈(a; b). Giả sử các 

nghiệm là x1, x2, ... 
Bước 2: Tính f(a), f(b), f(x1) , f(x2), ... 
Bước 3: So sánh các số vừa tính, từ đó: 

 
x [a;b]
Max y
∈

 = Max{ f(a), f(b), f(x1) , f(x2), ...}. 

 
x [a;b]
Min y
∈

 = Min{ f(a), f(b), f(x1) , f(x2), ...} . 

Cách 3: (Phương pháp khảo sát gián tiếp): Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Đặt đối số mới X = ϕ(x). 

 Tìm tập giá trị DX cho X. 

Bước 2: Lập bảng biến thiên của hàm số y = F(X) trên DX , rồi dựa 
vào đó để kết luận. 

Thí dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = x 2−  + 4 x− . 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Điều kiện:  
x 2 0

4 x 0

− ≥
 − ≥

 ⇔ 2 ≤ x ≤ 4 ⇒ Tập xác định D = [2; 4]. 

Đạo hàm:   

y' = 
1

2 x 2−
 − 

1

2 4 x−
, y' = 0 ⇔ 

1

2 x 2−
 = 

1

2 4 x−
⇔ x = 3. 

Bảng biến thiên:  
x  − ∞ 2  3  4 +∞ 
y'   + 0 −   
 
y 

  
 2  

 
 

C§ 
2 

 
 

 
2  

 

Vậy, ta có:  

 
x D

Max y
∈

 = 2, đạt được khi x = 3. 

 
x D

Min y
∈

 = 2 , đạt được khi x = 2 hoặc x = 4. 

Cách 2: Điều kiện:  
x 2 0

4 x 0

− ≥
 − ≥

 ⇔ 2 ≤ x ≤ 4 ⇒ Tập xác định D = [2; 4]. 
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Đạo hàm:   

y' = 
1

2 x 2−
 − 

1

2 4 x−
, y' = 0 ⇔ 

1

2 x 2−
 = 

1

2 4 x−
⇔ x = 3. 

Vậy, ta có:  

 
x D

Max y
∈

 = Max{f(2), f(3), f(4)} = Max{ 2 , 2, 2 } = 2, đạt được khi x = 3. 

 
x D

Min y
∈

 = Min{f(2), f(3), f(4)} = Min{ 2 , 2, 2 } = 2 , đạt được khi x = 2 

hoặc x = 4. 

Cách 3: Điều kiện:  
x 2 0

4 x 0

− ≥
 − ≥

 ⇔ 2 ≤ x ≤ 4 ⇒ Tập xác định D = [2; 4]. 

Ta lần lượt có: 

y = x 2−  + 4 x−
Bunhiac«pxki

≤ (1 1)(x 2 4 x)+ − + −  = 2 

⇒ 
x D

Max y
∈

 = 2, đạt được khi x 2−  = 4 x−  ⇔ x = 3. 

y = x 2−  + 4 x−  ⇔ y2 = x − 2 + 4 − x + 2 (x 2)(4 x)− −  ≥ 2 ⇔ y ≥ 2  

⇒ 
x D

Min y
∈

 = 2 , đạt được khi (x 2)(4 x)− −  = 0 ⇔ x = 2 hoặc x = 4. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên các em học sinh đã được làm quen với ba phương 
pháp cơ bản đểt tìm gtln và gtnn của hàm số và: 

1. ở cách 1, chúng ta đã sử dụng bảng biến thiên để nhận được gtln 
và gtnn của hàm số. Tuy nhiên, một câu hỏi thường được đặt ra ở 
đây là "Bằng cách nào để có được dấu của y’ trong bảng biến 

thiên đó ?", câu trả lời khá đơn giản là với 
7x (2; 3)
4

= ∈  ta được 

7 2y ' 0
4 3

  = > 
 

 do đó trong khoảng (2; 3) đạo hàm y’ sẽ mang dấu 

dương. 
2. ở cách 2, chính là phương pháp tìm gtln và gtnn của hàm số trên 

một đoạn. 
3. ở cách 3, chúng ta đã sử dụng kiến thức về bất đẳng thức. 

Thí dụ 2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x) = sin4x + cos4x. 

 Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách: 

Cách 1: (Sử dụng đạo hàm): Vì hàm số tuần hoàn với chu kì π và là hàm số chẵn nên 

ta xét trên D = [0; 
2

π
]. 
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Đạo hàm:   

y' = 4cosx.sin3x − 4sinx.cos3x = 2(sin2x − cos2x)sin2x = −sin4x, 

y' = 0 ⇔ sin4x = 0 ⇔ x = 
k

4

π
 ⇒ x = 0, x = 

4

π
 và x = 

2

π
. 

Bảng biến thiên: 
x 0  π/4  π/2 
y'   −  0  +   
 
y 

1  1/2 

CT 
 1 

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 

 yMin = 
1

2
, đạt được khi x = 

4

π
 + 

k

2

π
, k ∈  . 

 yMax = 1, đạt được khi x = 
k

2

π
 , k ∈  . 

Cách 2: (Sử dụng cách đánh giá): Ta có: 

f(x) = sin4x + cos4x = (sin2x + cos2x)2 − 2sin2x.cos2x = 1 − 1

2
sin22x 

Từ đó, suy ra: 

f(x) ≥ 1 − 1

2
 = 

1

2
 ⇒ 

x R
Min f(x)

∈
 = 

1

2
, đạt được khi: 

sin22x = 1 ⇔ cos2x = 0 ⇔ x = 
4

π
 + 

k

2

π
, k∈ . 

f(x) ≤ 1 ⇒ 
x R

Max f(x)
∈

 = 1, đạt được khi: 

sin22x = 0 ⇔ sin2x = 0 ⇔ x = 
k

2

π
, k∈ . 

Thí dụ 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số: 

a.   y = 2sin2x + 2sinx − 1.  b.   y = cos22x − sinx.cosx + 4. 

 Giải 

a. Đặt t = sinx, điều kiện t≤ 1.  
Hàm số được viết lại dưới dạng: 

y = 2t2 + 2t − 1. 
Đạo hàm:   

y' = 4t + 2,  y' = 0 ⇔ 4t + 2 = 0 ⇔ t = − 1

2
. 

Ta cã: 

y(−1) = −1, y(− 1

2
) = − 3

2
, y(1) = 3. 
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Vậy, ta nhận được: 

 
x R

Max y
∈

 =  Max{−1, − 3

2
, 3} = 3 đạt được khi: 

t = 1 ⇔ sinx = 1 ⇔ x = 2k
2

π
+ π , k∈ . 

 
x R

Min y
∈

 = Min{−1, − 3

2
, 3} = − 3

2
 đạt được khi: 

t = − 1

2
 ⇔ sinx = − 1

2
 ⇔ 

x 2k
6

7
x 2k

6

π = − + π


π = + π

, k∈ . 

b. Đặt t = sin2x, điều kiện t≤ 1.  
Hàm số được viết lại dưới dạng: 

y = (1 − sin22x) − 
1

2
sin2x + 4 = −t2 − 

1

2
t + 5. 

Đạo hàm:   

y' = −2t − 
1

2
,  y' = 0 ⇔ −2t − 

1

2
 = 0 ⇔ t = − 1

4
. 

Ta cã: 

y(−1) = 
9

2
, y(− 1

4
) = 

81

16
, y(1) = 

7

2
. 

Vậy, ta nhận được: 

 
x R

Max y
∈

 =  Max{
9

2
, 

81

16
, 

7

2
} = 

81

16
 đạt được khi: 

t = − 1

4
 ⇔ sin2x = − 1

4
 = sin2α ⇔ 

x k

x k
2

= α + π
 π = − α + π


, k∈ . 

 
x R

Min y
∈

 = Min{
9

2
, 

81

16
, 

7

2
} = 

7

2
 đạt được khi: 

t = 1 ⇔ sin2x = 1 ⇔ x = k
4

π
+ π , k∈ . 

 Chú ý: Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần sử dụng một vài phép biến đổi 
đại số để làm xuất hiện ẩn phụ cho hướng giải quyết gián tiếp. 

Thí dụ 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = |1 + 2cosx| + |1 + 2sinx|. 

 Giải 
Vì y > 0 với mọi x nên ta đi xét hàm số:  

Y = y2 = 6 + 4(sinx + cosx) + 2|1 + 2(sinx + cosx) + 4sinx.cosx| 



 46 

Đặt X =  sinx + cosx điều kiện  |X| ≤ 2  ⇒ 2sinx.cosx = X2 − 1.  
Vậy, ta được:    

Y = 6 + 4X + 2|1 + 2X + 2(X2 − 1)| 

 = 

2

2

1 3 1 3
4X 8X 4 khi X [ 2, ] [ , 2]

2 2

1 3 1 3
4X 8 khi X [ , ]

2 2

 − − − +
+ + ∈ − ∪


− − − +− + ∈

. 

 Miền xác định D = [ − 2 ; 2 ]. 
 Đạo hàm:   

Y' = 

1 3 1 3
8X 8 khi X [ 2, ] [ , 2]

2 2

1 3 1 3
8X khi X [ , ]

2 2

 − − − +
+ ∈ − ∪


− − − +− ∈

 

 Bảng biến thiên:  đặt x1 = 
1 3

2

− −
; x2 = 

1 3

2

− +
 

X −∞ − 2   x1  −1  0  x2  2  + ∞ 
Y'   −  +  0 +  0 −  +    

Y    CT    C§  CT    

Dựa vào bảng biến thiên, ta có:   

 
X D
Min Y

∈
= min{Y(

1 3

2

− −
),Y(

1 3

2

− +
)}= ( 3 −1)2 ⇒ Miny = 3 − 1. 

 
X D

Max Y
∈

=max{Y(− 2 ),Y(0),Y( 2 )}=4( 2 +1)2 ⇒ Maxy = 2( 2 +1). 

Thí dụ 5. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = 
6 6

4 4

1 sin x cos x

1 sin x cos x

+ +
+ +

. 

 Giải 
Biến đổi hàm số về dạng:   

y = 

2

2

3
2 sin 2x

4
1

2 sin 2x
2

−

−
 = 

2

2

8 3sin 2x

8 2sin 2x

−
−

 = 
2

2

3sin 2x 8

2sin 2x 8

−
−

. 

Đặt X = sin22x điều kiện 0 ≤ X ≤ 1.  
Khi đó:   

y = F(X) = 
3X 8

2X 8

−
−

. 
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Miền xác định D = [0; 1]. 
Đạo hàm:   

y' = 
2

8

(2X 8)

−
−

 < 0, ∀X∈D ⇒ hàm số nghịch biến trên D. 

Ta có ngay:  

 
X D
Min y

∈
 =  F(1) = 

5

6
 đạt được khi:  

X = 1 ⇔ sin22x = 1 ⇔ cos2x = 0 ⇔ x = 
4

π
 + 

k

2

π
,  k ∈  . 

 
X D

Max y
∈

 =  F(0) = 1 đạt được khi:  

X = 0 ⇔ sin22x = 0 ⇔ sin2x = 0 ⇔ x = 
k

2

π
,  k ∈  . 

Dạng toán 2: ứng dụng gtln, gtnn của hàm số để giải phương trình, bất 
phương trình 

Phương pháp 
1.  Giải phương trình: Để sử dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số vào 
việc giải phương trình: 

f(x, m) = g(m).      (1) 
 ta thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Lập luận số nghiệm của (1) là số giao điểm của đồ thị hàm số  
(C):  y = f(x, m) và đường thẳng (d):  y = g(m). 

Bước 2: Xét hàm số y = f(x, m) 
 Tìm miền xác định D. 
 Tính đạo hàm y', rồi giải phương trình y' = 0.  
 Lập bảng biến thiên của hàm số. 

Bước 3: Kết luận:   
 Phương trình có nghiệm ⇔ 

x D
min

∈
f(x, m) ≤ g(m) ≤ 

x D
max

∈
f(x, m). 

 Phương trình có k nghiệm phân biệt khi (d) cắt (C) tại k điểm 
phân biệt. 

 Phương trình vô nghiệm ⇔ (d) ∩ (C) = ∅. 
2.  Giải bất phương trình: Để sử dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 
vào việc giải bất phương trình:  

f(x, m) ≤ g(m),  
ta thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Xét hàm số y = f(x, m):  
 Tìm miền xác định của hàm số. 
 Tính đạo hàm y', rồi giải phương trình y' = 0. 
 Lập bảng biến thiên của hàm số. 
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Bước 2: Kết luận cho các trường hợp như sau:  
 Bất phương trình có nghiệm với x∈D ⇔ 

x D
min

∈
y ≤ g(m). 

 Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x∈D ⇔ 
x D

max
∈

y ≤ g(m). 

Tương tự cho bất phương trình f(x, m)≥g(m) với lời kết luận:  
 Bất phương trình có nghiệm với x∈D ⇔ 

x D
max

∈
y ≥ g(m). 

 Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x∈D ⇔ 
x D
min

∈
y ≥ g(m). 

Thí dụ 1. Tìm m để phương trình x3 − 3x2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt. 

 Giải 
Biến đổi phương trình về dạng:  

x3 − 3x2 = −m. 
Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y =  x3 − 3x2 

với đường thẳng y = −m. 
Xét hàm số y =  x3 − 3x2 trên D =  , ta có: 

y' = 3x2 − 6x,  y' = 0 ⇔ 3x2 − 6x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2. 
Bảng biến thiên:  

x − ∞  0  2   + ∞ 
y'   +  0  −  0  +   

y  
 − ∞ 

 0   
−4 

   + ∞ 

Để phương trình có ba nghiệm phân biệt điều kiện cần và đủ là: 

−4 < −m < 0 ⇔ 0 < m < 4.  
Vậy, với 0 < m < 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý: Trong các đề thi đại học và cao đẳng để tăng độ khó cho người ta có 
thể hỏi thêm "Hãy xét dấu các nghiệm" hoặc "Chứng tỏ rằng khi đó 
phương trình luôn có một nghiệm âm" hoặc "Chứng tỏ rằng khi đó 
phương trình luôn có hai nghiệm dương", ..., và khi đó chúng ta sử 
dụng nhận xét rằng giả sử ba nghiệm là x1 < x2 < x3, ta luôn có: 

x1 < 0 < x2 < 2 < x3. 
Ngoài ra, với câu hỏi "Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
trên khoảng (a; b) hoặc đoạn [a; b]" chúng ta sẽ nhúng khoảng hoặc 
đoạn đó vào bảng biến thiên để biện luận. Thí dụ với câu hỏi "Biện luận 
theo m số nghiệm của phương trình trên (−1; 4]", chúng ta sẽ có: 

x − ∞ −1 0  2 4  + ∞ 
y'   +  0  −  0  +   

y  
 − ∞ 

−4 0   
−4 

16   + ∞ 
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Từ đó, ta có: 
 Với m < −4, phương trình vô nghiệm trên D = (−1; 4]. 
 Với m = −4, phương trình có nghiệm duy nhất x = 2 thuộc D. 
 Với −4 < m < 0, phương trình có ba nghiệm phân biệt thuộc D. 
 Với m = 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt thuộc D. 
 Với 0 < m ≤ 16, phương trình có một nghiệm thuộc D. 
 Với m > 16, phương trình vô nghiệm trên D. 

Thí dụ 2. Tìm m để bất phương trình −x3 + 3mx − 2 ≤ − 3
1
x

 nghiệm đúng với 

mọi x ≥ 1. 

 Giải 
Với x ≥ 1, ta biến đổi bất phương trình về dạng:  

3mx ≤  x3 + 2 − 3
1
x

 ⇔ 
6 3

4
x 2x 1

x
+ −

 ≥ 3m.  

Xét hàm số f(x) =  
6 3

4
x 2x 1

x
+ −

 trên tập D = [1; +∞), ta có: 

f'(x) = 
3 3

5
2x (x 1) 4

x
− +

 > 0, ∀x ∈ D ⇒ Hàm số f(x)  đồng biến trên D. 

Vây, bất phương trình nghiệm đúng khi: 

x 1
min

≥
F(x) ≥ 3m ⇔ F(1) ≥ 3m ⇔ 2 ≥ 3m ⇔ m ≤ 

2
3

. 

Vậy, với m ≤ 
2
3

 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 3. Tìm m để hệ sau có nghiệm:  
2

3 2

x 3x 4 0
x 3 | x | x m 15m 0

 − − ≤


− − − ≥
. 

 Giải 
Giải (1) ta được  − 1 ≤ x ≤ 4. 
Xét bài toán ngược “ Tìm m để hệ vô nghiệm “, tức: 

x3 − 3|x|x − m2 − 15m < 0 ∀x∈[−1; 4] ⇔ x3 − 3|x|x < m2 + 15m ∀x∈[−1; 4]. 
Xét hàm số  

y = x3 − 3|x|x = 
3 2

3 2

x 3x khi 1 x 0
x 3x khi 0 x 4

 + − ≤ <


− ≤ ≤
. 

 Miền xác định D = [ − 1, 4]. 
 Đạo hàm:  

y’ = 
2

2

3x 6x khi 1 x 0
3x 6x khi 0 x 4

 + − < <


− < <
. 
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 Bảng biến thiên:  

x −2 −1  0  2  4 
y’ 0   −  0  −  0  +   

y         

Vậy, hệ vô nghiệm khi  

1 x 4
Max
− ≤ ≤

y <  m2 + 15m  ⇔ Max{f( − 1), f(4)} < m2 + 15m  

⇔ 16 <  m2 + 15m ⇔ m2 + 15m − 16 > 0 ⇔ 
m 1
m 16

>
 < −

. 

Vậy, hệ có nghiệm khi −16 ≤ m ≤ 1. 

 
§4. đồ thị của hàm số 

phép tịnh tiến hệ tọa độ 

Dạng toán 1: Phép tịnh tiến hệ tọa độ 
Phương pháp 

Câu hỏi thường được đặt ra là: 

"Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 
với I(x0; y0) và viết phương trình của đường cong (C): y = f(x) đối với 
hệ toạ độ IXY". 

Khi đó, ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI



 là: 

0

0

X x x

Y y y

= −
 = −

 ⇔ 0

0

x X x

y Y y

= +
 = +

. 

Bước 2: Khi đó trong hệ tọa độ IXY đường cong (C) có phương trình: 
(C): Y = f(X + x0) − y0 ⇔ (C): Y = F(X).  (*) 

 Nhận xét:  Ta có hai trường hợp đặc biệt: 
 Nếu hàm số Y = F(X) là hàm lẻ ta suy ra rằng I là tâm đối 

xứng của đường cong (C). 
 Nếu hàm số Y = F(X) là hàm chẵn ta suy ra rằng đường 

thẳng x = x0 là trục đối xứng của đường cong (C). 

ThÝ dô 1.  Cho parabol (P): y = 2x2 − 3x + 1. 
a. Xác định đỉnh I của parabol (P). 

b. Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 
và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ toạ độ IXY. Từ đó, 
chỉ ra phương trình trục đối xứng của parabol (P). 
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 Giải 

a. Tọa độ đỉnh I
3 1

;
4 8

 − 
 

. 

b. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 

3
X x

4
1

Y y
8

 = −

 = +


 ⇔ 

3
x X

4
1

y Y
8

 = +

 = −


 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY parabol (P) có phương trình: 

(P): Y − 
1

8
 = 2

2
3

X
4

 + 
 

 − 3
3

X
4

 + 
 

 + 1 ⇔ (P): Y = 2X2. 

Nhận xét rằng, trong hệ tọa độ IXY hàm số Y = 2X2 là hàm số chẵn dó đó đồ thị 

hàm số nhận đường thẳng x = 
3

4
 làm trục đối xứng. 

 Nhận xét:  Qua thí dụ trên, ta có: 
a. Với hàm đa thức bậc hai (Parabol) (P): y = ax2 + bx + c, ta có: 

 Điểm 
b

I ;
2a 4a

∆ − − 
 

 chính là đỉnh của parabol. 

 Đồ thị (P) luôn nhận đường thẳng 
b

x
2a

= −  làm trục đối xứng. 

b. Để chứng minh đồ thị hàm số y = f(x) nhận đường thẳng x = a  
làm trục đối xứng, ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Với phép biến đổi toạ độ: 

X x a

Y y

= −
 =

 ⇔ 
x X a

y Y

= +
 =

 

hàm số có dạng:   

Y = f(X + a) ⇔ Y = F(X).  (*) 
Bước 2: Nhận xét rằng hàm số (*) là hàm số chẵn nên đồ thị 

hàm số nhận đường thẳng x = a  làm trục đối xứng. 

Thí dụ 2. Cho đường cong (C) có phương trình y = 2 − 
1

x 2+
 và điểm I(−2; 2). 

Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 và 
viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ toạ độ IXY. Từ đó, 
suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (C). 

 Giải 
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Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 
X x 2

Y y 2

= +
 = −

 ⇔ 
x X 2

y Y 2

= −
 = +

 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY hàm số có phương trình: 

Y + 2 = 2 − 
1

(X 2) 2− +
 ⇔ Y = − 1

X
.     (*) 

Nhận xét rằng, trong hệ tọa độ IXY hàm số (*) là hàm số lẻ dó đó nó nhận điểm I 
làm tâm đối xứng. 

 Nhận xét:  Qua thí dụ trên, ta có: 

a. Với hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất (H): y = 
ax b
cx d

+
+

 với    

a ≠ 0, c ≠ 0, ta có: 

 Điểm 
d aI ;
c c

 − 
 

 chính là giao điểm của hai đường tiệm 

cận (tiệm cận đứng và tiệm cân ngang). 
 Đồ thị (H) luôn nhận điểm I làm tâm đối xứng. 
 Không tồn tại tiếp tuyến của đồ thị qua I. 

b. Để chứng minh đồ thị hàm số y = f(x) nhận điểm I(a; b)  làm 
tâm đối xứng, ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Với phép biến đổi toạ độ: 

X x a

Y y b

= −
 = −

⇔ 
x X a

y Y b

= +
 = +

 

hàm số có dạng: 
Y + b = f(X + a) ⇔ Y = F(X). (*) 

Bước 2: Nhận xét rằng hàm số (*) là hàm số lẻ nên đồ thị hàm 
số nhận điểm I(a; b) làm tâm đối xứng. 

Thí dụ 3. Cho hàm số: 

f(x) = x3 − 3x2 + 2x − 1. 
a. Xác định điểm I thuộc đồ thị (C) của hàm số đã cho biết rằng 

hoành độ của điểm I là nghiệm của phương trình f"(x) = 0. 

b. Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 
và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ toạ độ IXY. Từ 
đó, suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (C). 

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm I đối với 
hệ tọa độ Oxy. Chứng minh rằng trên khoảng(−∞; 1) đường cong 
(C) nằm dưới tiếp tuyến tại I của (C) và trên khoảng (1; +∞) đường 
cong (C) nằm trên tiếp tuyến đó. 
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 Giải 

a. Ta lần lượt có:  
 Miền xác định D =  . 
 Đạo hàm:   

f'(x) = 3x2 − 6x − 2, f''(x) = 6x − 6, 

f''(x) = 0 ⇔ 6x − 6 = 0 ⇔ x = 1 ⇒ I(1; −1). 

b. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 

X x 1

Y y 1

= −
 = +

 ⇔ 
x X 1

y Y 1

= +
 = −

 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY đường cong (C) có phương trình: 

(C): Y − 1 = (X + 1)3 − 3(X + 1)2 + 2(X + 1) − 1 ⇔ (C): Y = X3 − X. 

Nhận xét rằng, trong hệ tọa độ IXY hàm số Y = X3 − 3X là hàm số lẻ dó đó nó 
nhận điểm I làm tâm đối xứng. 
c. Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm I đối với hệ tọa độ Oxy, có dạng: 

(d): y = f'(xI)(x − xI) + f(xI) ⇔ (d): y = −5(x − 1) − 1 ⇔ (d): y = −5x + 4.   
Xét hiệu: 

H = x3 − 3x2 + 2x − 1 − (−5x + 4) = x3 − 3x2 + 7x − 5 = (x − 1)(x2 − 2x + 5) 
Từ đó, suy ra: 

 Nếu H > 0 ⇔ (x − 1)(x2 − 2x + 5) > 0 ⇔ x − 1 > 0 ⇔ x > 1. Tức là, trên 
khoảng(1; +∞) đường cong (C) nằm trên tiếp tuyến (d). 

 Nếu H < 0 ⇔ (x − 1)(x2 − 2x + 5) < 0 ⇔ x − 1 < 0 ⇔ x < 1. Tức là, trên 
khoảng(−∞; 1) đường cong (C) nằm dưới tiếp tuyến (d). 

 Nhận xét:  Qua ví dụ trên, ta thấy với hàm đa thức bậc ba: 
(C): y = ax3 + bx2 + cx + d,  

ta có: 
 Điểm I thuộc đồ thị của hàm số với hoành độ của điểm I là 

nghiệm của phương trình f"(x) = 0 được gọi là điểm uốn của 
đồ thị. 

 Đồ thị (C) luôn nhận điểm uốn làm tâm đối xứng. 
 Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị cắt đồ thị. 

Ngoài ra, tiếp tuyến tại I sẽ có hệ số góc lớn nhất hoặc nhỏ 
nhất tuỳ thuộc vào dấu của a. 

Dạng toán 2: Tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của đồ thị 
Phương pháp 

Sử dụng các kết quả trong hai nhận xét của thí dụ 1 và thí dụ 2. 
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Thí dụ 1. Xác định tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = 
2

1
x 1

+
−

. 

 Giải 
Gọi I(x0; y0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số, khi đó công thức chuyển hệ toạ 

độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 

0

0

X x x

Y y y

= −
 = −

 ⇔ 0

0

x X x

y Y y

= +
 = +

 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY hàm số có phương trình: 

Y + y0 = 
0

2
1

X x 1
+

+ −
 ⇔ Y = 

0

2
1

X x 1
+

+ −
 − y0.   (*) 

Để I(x0; y0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số điều kiện là hàm số trong (*) phải 
là hàm lẻ, suy ra: 

0

0

x 1 0

y 1 0

− =
 − =

 ⇔ 0

0

x 1

y 1

=
 =

 ⇒ I(1; 1). 

Vậy, tâm đối xứng của đồ thị hàm số là I(1; 1). 

Thí dụ 2.  Cho hàm số:  
y = x4 + 4mx3 − 2x2 − 12mx. 

Xác định m để đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với Oy. 

 Giải 
Giả sử đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với Oy là x = a (a ≠ 0). Khi đó, 

với phép biến đổi toạ độ:  
X x a
Y y

= −
 =

 ⇔ 
x X a
y Y

= +
 =

 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY hàm số có phương trình: 
Y = (X + a)4 + 4m(X + a)3 − 2(X + a)2 − 12m(X + a) là hàm số chẵn.  

Ta có:   
Y =  (X + a)4 + 4m(X + a)3 − 2(X + a)2 − 12m(X + a) 
    =  X4 + 4a2X2 + a4 + 4aX3 + 2a2X2 + 4a3X + 

+ 4m(X3 + 3X2a + 3X a2 + a3) − 2(X2 + 2Xa + a2) − 12m(X + a) 
    =  X4 + 4(a + m)X3 + 2(3a2 + 6am − 1)X2 + 

+ 4(a3 + 3ma2 − a − 3m)X + a4 + 4ma3 − 2a2 − 12ma.  (1) 
Hàm số (1) là hàm số chẵn khi: 

3 2

4(a m) 0
4(a 3ma a 3m) 0

+ =


+ − − =
⇔ 

3

a m
4m 4m 0

= −


− =
 

a 0 m 0≠ ⇒ ≠

⇔  m = ±1. 

Vậy, với m = ± 1 đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với Oy. 
 



 55 

§5. đường tiệm cận của đồ thị 

Dạng toán 1: Tiệm cận của đồ thị hàm phân thức hữu tỉ 
Phương pháp 

1. Mọi hàm phân thức hữu tỉ bậc nhất trên bậc nhất y = 
ax b

cx d

+
+

 (a ≠ 0,  b ≠ 0 

và TS, MS không có nghiệm chung) đều có hai tiệm cận là: 

 Tiệm cận đứng 
d

x
c

= −  vì 
d

x
c

lim y
±

→−

= ∞ . 

 Tiệm cận ngang 
a

y
c

=  vì 
x

a
lim y

c→±∞
= . 

 Đồ thị hàm số nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 

2. Mọi hàm phân thức hữu tỉ bậc hai trên bậc nhất y = 
2ax bx c

dx e

+ +
+

 (a ≠ 0, d ≠ 0 

và TS, MS không có nghiệm chung) đều có hai tiệm cận là: 

 Tiệm cận đứng 
e

x
d

= −  vì 
d

x
c

lim y
±

→−

= ∞ . 

 Tiệm cận xiên được xác định bằng cách chia TS cho MS, giả sử: 

y = 
A

y kx m
dx e

= + +
+

 

  thì đường thẳng y = kx + m là tiệm cận xiên vì: 

x
lim y (kx m) 0
→±∞

− + =   . 

 Đồ thị hàm số nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 

Thí dụ 1.   a.  Tìm tiệm cận đứng và tiệm cân xiên của đồ thị (C) của hàm số: 

y = 
2x x 4

x 2

+ −
+

. 

b.  Xác định giao điểm I của hai tiệm cận trên và viết công thức chuyển 
hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI



. 
c.  Viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ toạ độ IXY. Từ 

đó, suy ra rằng đồ thị (C) nhận điểm I làm tâm đối xứng. 

 Giải 
a. Viết lại hàm số dưới dạng: 

y = x − 1 − 
2

x 2+
. 

Tập xác định D =  \ {3}. 
Từ đó, ta nhận được kết luận: 
 Đường thẳng x = −2 là tiệm cận đứng vì 

x 2
lim
→−

y = ∞. 

 Đường thẳng y = x − 1 là tiệm cận xiên vì 
x
lim

→∞
[y − (x − 1)] = 0. 
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b. Ta lần lượt có: 
 Giao điểm I(−2; −3). 

 Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 

X x 2

Y y 3

= +
 = +

 ⇔ 
x X 2

y Y 3

= −
 = −

 

c. Khi đó trong hệ tọa độ IXY (C) có phương trình: 

(C): Y − 3 = (X − 2) − 1 − 
2

(X 2) 2− +
 ⇔ (H): Y = X − 

2

X
. 

Nhận xét rằng, trong hệ tọa độ IXY hàm số Y = X − 
2

X
 là hàm số lẻ dó đó nó 

nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng. 

 Nhận xét:  Qua thí dụ trên, ta thấy với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất 

(H): 
2ax bx cy
dx e
+ +

=
+

 với a ≠ 0, d ≠ 0 và TS, MS không có nghiệm 

chung, ta có: 
 Đồ thị (H) luôn nhận điểm giao điểm I của hai đường tiệm 

cận làm tâm đối xứng. 
 Không tồn tại tiếp tuyến của đồ thị qua I. 

Ngoài ra, với các hàm hữu tỉ khác chúng ta sử dụng định nghĩa để 
xác định tiệm cận đứng, tiệm cận xiên (hoặc tiệm cận ngang) cho 
đồ thị hàm số. 

Thí dụ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = 
3

2

x 2

x 2x

+
−

. 

 Giải 
Miền xác định D =  \ {0, 2}. 
Viết lại hàm số dưới dạng: 

y = x + 2 + 
2

4x 2

x 2x

+
−

. 

Từ đó, ta nhận được kết luận: 
 Đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng vì 

x 0
lim

→
y = ∞. 

 Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng vì  
x 2
lim

→
y = ∞. 

 Đường thẳng y = x + 2 là tiệm cận xiên vì 
x
lim

→∞
[y − (x + 2)] = 0. 

Vậy, đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận. 

 Chú ý:   Thí dụ tiếp theo sẽ minh hoạ các yêu cầu thường dc đặt ra với tiệm 
cận của hàm phân thức hữu tỉ chứa tham số. 
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Thí dụ 3.  Cho hàm số 
mx 1y .

x 1 m
+

=
+ −

  

a. Chứng tỏ rằng với mọi m đồ thị hàm số luôn có hai tiệm cận. 
b. Tìm m để khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đến gốc 

toạ độ bằng 1. 
c. Tìm m để khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đến gốc 

toạ độ nhỏ nhất. 
d. Tìm m để hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số tạo với hai trục 

toạ độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. 

 Giải 
a. Đồ thị hàm số không có tiệm cận khi TS và MS có nghiệm chung, tức là: 

m 1
1 1 m

=
−

 m(1 m) 1⇔ − =  ⇔ m2 − m + 1 = 0, vô nghiệm. 

Vậy, với mọi m đồ thị hàm số luôn có hai tiệm cận là: 
 Đường thẳng (d1): x = m − 1 là tiệm cận đứng vì 

x m 1
lim y .
→ −

= ∞  

 Đường thẳng (d2): y = m là tiệm cận ngang vì 
x
lim y m

→∞
= . 

b. Với tâm đối xứng I(m − 1; m), ta có: 
OI = 1 ⇔ (m − 1)2 + m2 = 2 ⇔ 2m2 − 2m = 0 ⇔ m = 0 hoặc m = 1. 

Vậy, với m = 0 hoặc m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
c. Với tâm đối xứng I(m − 1; m), ta có: 

OI2 = (m − 1)2 + m2 = 2m2 − 2m + 1 
21 1 12 m

2 2 2
 = + + ≥ 
 

 

suy ra 
1MinOI
2

= , đạt được khi 
1m .
2

= −  

Vậy, với m = 0 hoặc m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
d. Ta có: 
 (d1) cắt Ox tại điểm A(m − 1; 0). 
 (d2) cắt Oy tại điểm B(0; m). 
Khi đó, từ giả thiết ta có: 

OA.OB = 2 ⇔ m − 1.|m = 2 ⇔ m2 − m = 2 
2

2

m m 2
m m 2

 − =
⇔ 

− = −
 

2

2

m m 2 0
m m 2 0, vô nghiệm

 − − =
⇔ 

− + =
 

m 1
m 2

= −
⇔  =

. 

Vậy, với m = −1 hoặc m = 2 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 4. Cho hàm số:  

(Cm): y = 
1x

1mxx2

−
−+

.  

Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một 
tam giác có diện tích bằng 18. 
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 Giải 
Viết lại hàm số dưới dạng: 

y = x + m + 1 + 
1x

m

−
. 

Trước tiên, để đồ thị hàm số có tiệm cận xiên điều kiện là m ≠ 0.  (*) 
Khi đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là (d): y = x + m + 1. 
Gọi A, B theo thứ tự là giao điểm của (d) với các trục Ox, Oy, ta được: 

A(−m − 1; 0) và B(0; m + 1). 
Để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện 

tích bằng 18 điều kiện là: 

S∆OAB = 18 ⇔ 18 = 
2

1
OA.OB = 

2

1 −m − 1.m + 1 = 
2

1
(m + 1)2  

⇔ (m + 1)2 = 36 ⇔ 



−=

=
7m

5m
, thoả mãn điều kiện (*). 

Vậy, với m = 5 hoặc m = −7 thoả mãn điều kiện đầu bài.  

 Nhận xét:  Qua thí dụ trên, các em học hinh cần ghi nhận việc xác định điều 
kiện để đồ thị hàm phân thức hữu tỉ bậc hai trên bậc nhất có tiệm 
cận xiên. 

Dạng toán 2: Tiệm cận của đồ thị hàm vô tỉ 
Phương pháp 

Sử dụng định nghĩa và quy tắc tìm tiệm cận hai phía. 
Với hàm số:  

(C):  y =  2Ax Bx C+ + , với A > 0 và B2 − 4AC ≠ 0 
để tìm các đường tiệm cận của (C) ta thực hiện theo các bước:  

Bước 1: Giả sử (d):  y = a1x +  b1 là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có:   

a = 
x
lim
→−∞

2Ax Bx C
x

+ +
 = − A . 

2

x
b lim Ax Bx C x A

→−∞
 = + + +   

 = 
x
lim
→−∞ 2

Bx C
Ax Bx C x A

+

+ + −
 = − B

2 A
. 

Khi đó, ta được tiệm cận xiên bên phải của đồ thị (C) là: 

(d1): y = − A x − B
2 A

. 

Bước 2: Giả sử (d): y =  ax + b là tiệm cận xiên bên trái của đồ thị hàm số, ta có:  

a = 
x
lim
→+∞

2Ax Bx C
x

+ +
 = A . 
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2

x
b lim Ax Bx C x A

→+∞
 = + + −   

  = 
x
lim
→+∞ 2

Bx C
Ax Bx C x A

+

+ + +
 = 

B
2 A

. 

Khi đó, ta được tiệm cận xiên bên trái của đồ thị (C) là: 

(d2): y = A x +  
B

2 A
. 

Phương pháp được mở rộng cho lớp hàm số:  

y =  cx +  d ± 2Ax Bx C+ + ;  n n 1n
n n 1 0y A x A x ... A .−

−= + + + . 

Thí dụ 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số  
2a. y x x 1.= + +    2b. y x 4x 3.= − +  

 Giải 
a. Miền xác định D =  . 
 Giả sử (d1): y = a1x + b1 là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 

 a1 =
x
lim
→−∞

y

x
=

x
lim
→−∞

2x x 1

x

+ +
=

x
lim
→−∞ 2

1 1
1

x x

 
− + +  

 
= − 1, 

 b1 = 
x
lim
→−∞

[y − ax] =  
x
lim
→−∞

 [ 2x x 1+ +  +  x]  

  =  
x
lim
→−∞ 2

x 1

x x 1 x

+

+ + −
 = − 1

2
. 

Vậy, đường thẳng (d1): y = −x − 1

2
 là tiệm cận xiên bên phải của (C). 

 Giả sử (d2): y =  a2x +  b2 là tiệm cận xiên bên tr i̧ của đồ thị hàm số, ta có:  

 a2 =  
x
lim
→+∞

y

x
 =  

x
lim
→+∞

2x x 1

x

+ +
 =  

x
lim
→+∞ 2

1 1
1

x x
+ +  =  1, 

 b2  =  
x
lim
→+∞

[y − ax] =  
x
lim
→+∞

 2x x 1 x + + −  
 =

2x

x 1
lim

x x 1 x→+∞

+

+ + +
 = 

1

2
. 

Vậy, đường thẳng (d2): y = x + 
1

2
 là tiệm cận xiên bên trái của (C). 

b. Miền xác định D = (−∞; 1] ∪ [3; +∞). 
 Giả sử (d1): y = a1x + b1 là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 

a1 =
x
lim
→−∞

y

x
=

x
lim
→−∞

2x 4x 3

x

− +
=

x
lim
→−∞ 2

4 3
1

x x

 
− − +  

 
= −1, 

b1  =  
x
lim
→−∞

[y − a1x] = 
x
lim
→−∞

 [ 2x 4x 3− +  + x] = 
x
lim
→−∞ 2

4x 3

x 4x 3 x

− +

− + −
 = 2. 

Vậy, đường thẳng (d1): y = − x + 2 là tiệm cận xiên bên phải của (C). 
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 Giả sử (d2): y =  a2x +  b2 là tiệm cận xiên bên tr i̧ của đồ thị hàm số, ta có:  

a2 = 
x
lim
→+∞

y

x
 = 

x
lim
→+∞

2x 4x 3

x

− +
 = 

x
lim
→+∞ 2

4 3
1

x x
− +  = 1, 

b2  = 
x
lim
→+∞

[y − a2x] = 2

x
lim x 4x 3 x
→+∞

 − + −  
 =

2x

4x 3
lim

x 4x 3 x→+∞

− +

− + +
= −2. 

Vậy, đường thẳng (d2): y = x − 2 là tiệm cận xiên bên trái của (C). 

 Hoạt động: Qua thí dụ trên, các em học hãy giải thích tại sao cần có điều 

kiện A > 0 của hàm số 2y Ax Bx C.= + +  
Thí dụ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số  

2a. y x x 1.= + +    2b. y x x 1.= + −  

 Giải 
a. Miền xác định D =  . 
 Giả sử (d1): y = a1x + b1 là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 

a1 =
x
lim
→−∞

y

x
 =

x
lim
→−∞

2x 1
1

x

 +
 +
 
 

 =
x
lim
→−∞ 2

1
1 1

x

 
− +  

 
= 0 

b1 =
x
lim
→−∞

(y − ax) =
x
lim
→−∞ ( )2x x 1+ + =

x
lim
→−∞ 2

1

x x 1

−

− +
 = 0 

Vậy, đường thẳng (d1): y = 0 là tiệm cận ngang bên phải của (C). 
 Giả sử (d2): y =  a2x +  b2 là tiệm cận xiên bên tr i̧ của đồ thị hàm số, ta có:  

 a2 =
x
lim
→+∞

y

x
=

x
lim
→+∞

2x 1
1

x

 +
 +
 
 

=
x
lim
→+∞ 2

1
1 1

x

 
+ +  

 
= 2 

 b2 =
x
lim
→+∞

(y − ax) = 
x
lim
→+∞

( ( )2x 1 x+ − =
x
lim
→+∞ 2

1

x 1 x

−

+ +
 = 0. 

Vậy, đường thẳng (d2): y = 2x là tiệm cận xiên bên trái của (C). 

b. Điều kiện: 
x2 − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 ⇒ D = (−∞; − 1] ∪ [1; +∞). 

Miền xác định D = (−∞; − 1] ∪ [1; +∞). 
 Giả sử (d1): y = a1x + b1 là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 

 a1 =
x
lim
→−∞

y

x
 =

x
lim
→−∞

2x 1
1

x

 −
 +
 
 

 =
x
lim
→−∞ 2

1
1 1

x

 
− −  

 
= 0 

 b1 =
x
lim
→−∞

(y − ax) =
x
lim
→−∞ ( )2x x 1+ − =

x
lim
→−∞ 2

1

x x 1− −
 = 0 

Vậy, đường thẳng (d1): y = 0 là tiệm cận ngang bên phải của (C). 
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 Giả sử (d2): y =  a2x +  b2 là tiệm cận xiên bên tr i̧ của đồ thị hàm số, ta có:  

 a2 =
x
lim
→+∞

y

x
=

x
lim
→+∞

2x 1
1

x

 −
 +
 
 

=
x
lim
→+∞ 2

1
1 1

x

 
+ −  

 
= 2 

b2 =
x
lim
→+∞

(y − ax) = 
x
lim
→+∞

( ( )2x 1 x− − =
x
lim
→+∞ 2

1

x 1 x

−

− +
 = 0. 

Vậy, đường thẳng (d2): y = 2x là tiệm cận xiên bên trái của (C). 

 Hoạt động:  Qua thí dụ trên, các em học hãy giải thích tại sao hai hàm số đó 
lại có cùng tiệm cận. 

 Chú ý:  Với các đồ thị hàm số vô tỉ dạng khác, để xác định các đường tiệm 
cận ta có thể thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Tìm miền xác định D và miền giá trị I (nếu có thể) của hàm 

số, nếu D hoặc I có chứa ∞ thì thực hiện bước 2 còn trái lại 
kết luận đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

Bước 2: Dựa vào D và I tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số. Nếu 
hàm số chứa căn bậc chẵn, nói chung ta thường phải tìm 
các tiệm cận  bên trái và bên phải. 

Thí dụ 3.  Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số: 
2a. y 2 x .= −    2b. y x x 1 x.= − + −  

 Giải 
a. Điều kiện: 

2 − x2 ≥ 0 ⇔ x ≤ 2  ⇒ D = [− 2 ; 2 ] ⇒ D không chứa ∞. 
Miền giá trị I của hàm số được xác định như sau:  

2 − x2 ≤ 2 ⇒ 20 2 x 2≤ − ≤  ⇔ I = [0; 2 ] ⇒ I không chứa ∞. 
Vậy, đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

b. Ta có điều kiện:   
2x x 1 x 0− + − ≥  2x x 1 x⇔ − + ≥  

⇔ 
2

2 2

x 0
x x 1 0

x 0
x x 1 x

 ≤


− + ≥
 ≥ − + ≥

⇔ 
x 0
0 x 1

≤
 ≤ ≤

 ⇒ D = (−∞; 1]. 

Ta cã:  

x
lim y
→−∞

2

x
lim x x 1 x
→−∞

= − + − = +∞ .  

Vậy, đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

 Chú ý:  Với các đồ thị hàm số vô tỉ dạng phân thức hữu tỉ, chúng ta có thể 
đánh giá được sự tồn tại của tiệm cận xiên hoặc tiệm cận ngang dựa 
trên việc đánh giá bậc của tử số và mẫu số.  
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Thí dụ 4. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số: 

2

xa. (C) : y .
x 1

=
−

  
xb. (C) : y x .

x 1
=

+
 

 Giải 
a. Điều kiện: 

x2 − 1 > 0 ⇔ x > 1 ⇒ D = (−∞; −1) ∪ (1; +∞). 
Ta lần lượt: 
 Vì 

x 1
lim y

−→−
= ∞  nên đồ thị (C) có tiệm cận đứng bên phải là x = −1. 

 Vì 
x 1
lim y

+→
= ∞  nên đồ thị (C) có tiệm cận đứng bên trái là x = 1. 

 Tiệm cận ngang bên phải, ta có:   

x
lim y
→−∞

 =
2x

xlim
x 1→−∞ −

=
x

2

xlim
1x 1
x

→−∞

−
  =  

x

2

xlim
1x 1
x

→−∞

− −
= −1. 

Vậy, đồ thị (C) có tiệm cận ngang bên phải là y = −1. 
 Tiệm cận ngang bên trái, ta có:   

x
lim y
→+∞

 =
2x

xlim
x 1→+∞ −

=
x

2

xlim
1x 1
x

→+∞

−
  =  

x

2

xlim
1x 1
x

→+∞

−
= 1. 

Vậy, đồ thị (C) có tiệm cận ngang bên trái là y = 1. 

b. Điều kiện 
x 0

x 1
≥

+
 ⇔ 

x 0
x 1

≥
 < −

 ⇒ D = (−∞; −1) ∪ [0; +∞). 

Ta lần lượt: 
 Vì 

x 1
lim y

−→−
= ∞  nên đồ thị (C) có tiệm cận đứng bên phải là x = 1. 

 Tiệm cận xiên (d): y = ax + b, ta có:   

x

ya lim
x→∞

=  = 
x

xlim
x 1→∞ +

 = 1. 

x
b lim(y x)

→∞
= −  = 

x

xlim x x
x 1→∞

 
−  + 

 = 
x

xlim x 1
x 1→∞

 
−  + 

 

= 
x

xx 1
x 1lim

x 1
x 1

→∞

 − + 

+
+

 = 
x

1x.
x 1lim
x 1

x 1

→∞

−
+

+
+

 = 
x

x
1 1x 1lim .

1 1 2x 1
x 1

→∞

+− = − = −
+

+
+

 

Vậy, đồ thị (C) có tiệm cận xiên là 
1(d) : y x .
2

= −  
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§6. khảo sát sự biến thiên  
và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức 

Dạng toán 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm đa thức bậc ba 

Phương pháp 
Với hàm số:  

y = f(x) =  ax3 + bx2 + cx + d, với a ≠ 0 
ta lần lượt có:  

a. Tập xác định D =  . 
b. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim y
→±∞

 = 3 3
2 3x

b c d
lim x a a( ) a( ).

x x x→±∞

  + + + = ±∞ = ±∞  
  

 

 Bảng biến thiên: 

y' = 3ax2 + 2bx + c,  y' = 0 ⇔ 3ax2 + 2bx + c = 0. 
Lập bảng biến thiên: 

x −∞   +∞ 
y'     
y     

Dựa vào bảng biến thiên đưa ra kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch 
biến và cực trị của hàm số. 

c. Đồ thị:  
 Điểm uốn: 

y'' = 6ax + 2b,   y'' = 0 ⇔ 6ax + 2b = 0 ⇔ x = − b

3a
. 

Vì y" đổi dấu khi x qua điểm − b

3a
 nên đồ thị hàm số có một điểm uốn 

U
b b

; f( )
3a 3a

 − − 
 

. 

 Giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ (trong trường hợp đồ thị không 
cắt các trục tọa độ hoặc việc tìm tọa độ giao điểm phức tạp thì bỏ qua 
phần này). 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận điểm uốn U làm tâm đối xứng. 
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Do có bốn trường hợp khác nhau về chiều biến thiên nên đồ thị của hàm bậc 
ba có bốn dạng sau đây:  

Với a > 0 Với a < 0 

Có hai cực trị Không có cực trị Có hai cực trị Không có cực trị 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

Thí dụ 1.  Cho hàm số: 
y = x3 + 3x2 − 4. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tuỳ theo giá trị của m hãy biện luận số nghiệm của phương trình: 

−x3 − 3x2 + 4 + m = 0. 
c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn. 
d. Chứng minh rằng điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim y
→±∞

y = 
x
lim
→±∞

 [x3(1 + 
2

3

x
 − 

3

4

x
)]  

= 
khi x

khi x

+∞ → +∞
−∞ → −∞

. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 3x2 + 6x,    y' = 0 ⇔ 3x2 + 6x = 0 ⇔ 
x 0

x 2

=
 = −

.  

x −∞  −2  0  +∞ 
y'   +  0  −  0  +   

y 
 
 −∞ 

 C§ 
0 

 −4 
CT 

 +∞ 

Từ bảng biến thiên, ta có: 
− Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞; −2) và (0; +∞). 
− Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0). 
− Hàm số đạt cực đại tại điểm (−2; 0) và cực tiêu tại điểm (0; −4). 

y 

x 
O 

−b/3a 

U 

y 

x 
O −b/3a 

U 

y 

x O −b/3a 

U 

y 

x O −b/3a 

U 

  y 

x O 

I −2 

−4 

−2 −1 
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3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn: 

y'' = 6x + 6,   y'' = 0 ⇔ 6x + 6 = 0 ⇔ x = −1. 
Vì y" đổi dấu khi x qua điểm −1 nên đồ thị hàm số có một điểm uốn  là 
I(−1; −2). 

 Giao của đồ thị hàm số với trục tung là A(0; −4). 
 Giao của đồ thị hàm số với trục hoành: 

x3 + 3x2 − 4 = 0 ⇔ (x − 1)(x2 + 4x + 4) = 0 ⇔ 
x 1

x 2

=
 = −

 ⇒ B(1; 0). 

b. Viết lại phương trình dưới dạng: 
x3 + 3x2 − 4 = m. 

Khi đó, số nghiệm của phương trình chính bằng số giao điểm của đồ thị hàm số 
với đường thẳng y = m, do đó ta có kết luận: 
 Với m < −4 hoặc m > 0 phương trình có nghiệm duy nhất. 
 Với m = −4 hoặc m = 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt. 
 Với −4 < m < 0 phương trình có ba nghiệm phân biệt. 

c. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn I có dạng: 

(dI): y + 2 = y'(−1)(x + 1) ⇔ (dI): y = −3x − 5. 

d. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI


 là: 
X x 1

Y y 2

= +
 = +

 ⇔ 
x X 1

y Y 2

= −
 = −

 

và khi đó trong hệ tọa độ IXY (C) có phương trình: 

(C): Y − 2 = (X − 1)3 + 3(X − 1)2 − 4 ⇔ (H): Y = X3 − 3X. 

Nhận xét rằng, trong hệ tọa độ IXY hàm số Y = X3 − 3X là hàm số lẻ dó đó nó 
nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng. 

Vậy, điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị. 

Thí dụ 2.  Cho hàm số: 
y = (x + 1)(x2 + 2mx + m + 2). 

a. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 
ba điểm phân biệt. 

b. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = −1. 

 Giải 
a. Phương trình hoành độ giao điểm: 

(x + 1)(x2 + 2mx + m + 2) = 0 ⇔ 
2

x 1 0

g(x) x 2mx m 2 0 (1)

+ =


= + + + =
 

Để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt điều kiện là: 
Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác −1 
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⇔ g' 0

g( 1) 0

∆ >


− ≠
 ⇔ 

2m m 2 0

3 m 0

 − − >


− ≠
 ⇔ 

m 1

2 m 3

< −
 < ≠

.   (*) 

Vậy, với m thỏa mãn (*) thì đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. 
b. Bạn đọc tự giải. 

Dạng toán 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương 

Phương pháp 
Với hàm số:  

y = f(x) =  ax4 + bx2 + c, với a ≠ 0 
ta lần lượt có:  

a. Tập xác định D =  . 
b. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim
→±∞

y = 
x
lim
→±∞

ax4(1 + 
2

b

ax
 + 

4

c

ax
) = 

khi a 0

khi a 0

+∞ >
−∞ <

. 

 Bảng biến thiên: 
y' = 4ax3 + 2bx = 2x(2ax2 + b),  y' = 0 ⇔ 2x(2ax2 + b) = 0. 

Lập bảng biến thiên: 
x −∞      +∞ 
y'        
y        

Dựa vào bảng biến thiên đưa ra kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch 
biến và cực trị của hàm số. 

c.   Đồ thị:  
 Điểm uốn: 

y'' = 12ax2 + 2b.        (1) 
Nếu (1) có hai nghiệm phân biệt thì đồ thị hàm số có hai điểm uốn: 

U1(x1; f(x1)) và U2(x2; f(x2)). 
 Giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ (trong trường hợp đồ thị không 

cắt các trục tọa độ hoặc việc tìm tọa độ giao điểm phức tạp thì bỏ qua 
phần này). 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

Do có bốn trường hợp khác nhau về chiều biến thiên nên đồ thị của hàm bậc 
ba có bốn dạng sau đây:  

Với a > 0 Với a < 0 
Có một cực trị Có ba cực trị Có một cực trị Có ba cực trị 

 
 
 
 
 

y 

x O 

y 

x O 

y 

x O 

y 

x O 
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Thí dụ 1. Cho hàm số: 
y = x4 − 2mx2 + 2m. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với 
1m
2

= . Viết 

phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại haiđiểm uốn. 
b. Tìm các giá trị của m sao cho hàm số có ba cực trị. 

 Giải 

a. Với 
1m
2

=  hàm số có dạng: 

y = x4 − x2 + 1. 
Ta lần lượt có:  
1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim y
→±∞

 = ( )44
2 4x

1 1lim x 1 .
x x→±∞

  − + = ±∞ = +∞    
 

 Bảng biến thiên: 

y' = 4x3 − x,  y' = 0 ⇔ 4x3 − 2x = 0 ⇔ x = 0 hoặc 
1x .
2

= ±  

x −∞  −1/ 2   0  1/ 2   +∞ 
y'  − 0 + 0 − 0 +  
y  +∞  CT 

3/4 
 C§ 

1 
 CT 

3/4 
 +∞ 

   Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 
3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn:  

y'' = 12x2 − 2,  y'' = 0 ⇔ 12x2 − 2 = 0 ⇔ x = ± 1

6
. 

Vì y" đổi dấu khi x qua các điểm ± 1

6
 nên đồ thị hàm số có hai điểm uốn 

là 1

1 31
U ;

366

 
− 

 
 và 2

1 31
U ;

366

 
 
 

. 

 Ta tìm thêm vài điểm trên đồ thị A(−1; 1), B(1; 1). 
Bạn đọc tự vẽ hình. 

Ta lần lượt nhận được hai tiếp tuyến là: 

(d1): y = 
4 13

x
123 6

− +   và  (d2): y = 
4 13

x
123 6

+ . 

b. Miền xác định D =  . 
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Đạo hàm:  
y' = 4x3 − 4mx,  y' = 0 ⇔ 4x3 − 4mx = 0 ⇔ 4x(x2 − m) = 0. (1) 

Để hàm số có ba cực trị điều kiện là: 
Phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt ⇔ m > 0. 

Vậy, với m > 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 2. Cho hàm số y = x4 − (m + 1)x2 + m. 
a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = −1. 
b. Chứng minh rằng đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua hai điểm cố 

định với mọi giá trị của m. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Cm).  

Khi đó:  
y0 = 4

0x  − (m + 1) 2
0x  + m, ∀m ⇔ (1 − 2

0x )m + 4
0x  − 2

0x  − y0 = 0, ∀m  

⇔ 
2
0

4 2
0 0 0

1 x 0

x x y 0

 − =


− − =
⇔ 0 0

0 0

x 1 y 0

x 1 y 0

= ⇒ =
 = − ⇒ =

. 

Vậy, họ (Cm) luôn đi qua hai điểm cố định M1(−1; 0) và M2(1; 0). 

Thí dụ 3. Cho hàm số: 
f(x) = x4 − x2. 

a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 

b. Từ đồ thị hàm số y = f(x) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số y = f(x). 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim

→∞
y = 

x
lim

→∞
[x4(1 − 

2

1

x
)] = +∞. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 4x3 − 2x,  y' = 0 ⇔ 4x3 − 2x = 0 ⇔ 
x 0

x 2 / 2

=


= ±
. 

x − ∞   − 2 / 2   0  2 / 2   +∞ 

y'  −  0  +  0 − 0  +   
y  + ∞  CT 

 −1/4 
 C§ 

0 
 CT 

 −1/4 
 +∞ 

   Bạn đọc tự kết luận dựa theo bảng biến thiên. 

y 

x O 

y=f(x) 

− 2 / 2  

−1/4 

y=|f(x)| 

2 / 2  

−1 1 
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3.   Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn:  

y'' = 12x2 − 2,  y'' = 0 ⇔ 12x2 − 2 = 0 ⇔ x = ± 1

6
. 

Vì y" đổi dấu khi x qua các điểm ± 1

6
 nên đồ thị hàm số có hai điểm uốn 

là 1

1 5
U ;

366

 
− − 

 
 và 2

1 5
U ;

366

 
− 

 
. 

 Ta tìm thêm vài điểm trên đồ thị A(−1; 0), B(1; 0). 

b.   Đồ thị y = |f(x)| gồm:  
1. Phần từ trục hoành trở lên của đồ thị y = f(x). 
2. Đối xứng phần đồ thị phía dưới trục hoành qua trục hoành. 
 
 
 

§7. khảo sát sự biến thiên  
và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ 

Dạng toán 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm phân thức bậc 
nhất trên bậc nhất 

Phương pháp 
Với hàm số:  

(C): y =  
ax b

cx d

+
+

, víi c ≠ 0, D = ad − bc ≠ 0 

ta lần lượt có:  

a. Tập xác định 
d

D \
c

 = − 
 

 . 

b. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: 

x
lim
→±∞

y = 
a

c
 nên y = 

a

c
 là đường tiệm cận ngang. 

d
x

c

lim
±

→−

y = ∞ nên x = − d

c
 là đường tiệm cận đứng. 

 Bảng biến thiên: 

2

ad bc
y '

(cx d)

−
=

+
. 

- Nếu D = ad − bc > 0 ⇒ hàm số đồng biến trên D. 
- Nếu D = ad − bc < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên D.  
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Lập bảng biến thiên: 
Trường hợp D > 0 

x −∞  − d/c  +∞ 
y'  +  +  
 
y 

a

c
 

 +∞  
−∞ 

 a

c
 

Trường hợp D < 0 
x −∞  − d/c  +∞ 
y'  −  −  
 
y 

a

c
 

 +∞  
−∞ 

 a

c
 

Dựa vào bảng biến thiên đưa ra kết luận về các khoảng nghịch biến của 
hàm số và hàm số không có cực trị. 

c. Đồ thị:  
 Tìm giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có). 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận giao điểm 
d a

I ;
c c

 − 
 

 của hai đường tiệm cận 

làm tâm đối xứng. 
Do có hai trường hợp khác nhau về chiều biến thiên nên đồ thị của hàm số có 
hai dạng sau đây:  

Với D > 0 Với D < 0 
 
 
 
 

 

 

Thí dụ 1. Cho hàm số 
x 1

y .
x 2

+
=

−
 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Từ đó, suy ra đồ 

thị hàm số x 1
y .

2 x

+
=

−
 

b. Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị là 
tâm đối xứng của nó. 

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm A của đồ thị 
với trục tung. 

d.  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị đã cho, biết rằng tiếp tuyến 
đó song song với tiếp tuyến tại điểm A. Giả sử tiếp tuyến này tiếp 
xúc với (H) tại A’, chứng tỏ rằng A và A’ đối xứng với nhau qua 
giao điểm I của hai đường tiệm cận. 

y= a/c 

x= − d/c 

I y= a/c 

x= − d/c 

I 
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 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên { }D \ 2 .=   

2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: 

x
lim y 1
→∞

=  nên y = 1 là đường tiệm cận ngang. 

x 2
lim y

→
= ∞  nên x = 2 là đường tiệm cận đứng. 

 Bảng biến thiên: 

2

3
y ' 0

(x 2)

−
= <

−
 với mọi x∈D  

⇒ hàm số nghịch biến trên D.  
x −∞  2   +∞ 
y'   +    +   
 
y 

1   +∞  
−∞  

  
1 

3. Đồ thị của hàm số: Lấy thêm các điểm: 
1A 0;
2

 − 
 

 và B(−1; 0). 

Hàm số 
x 1

y
2 x

+
=

−
 được viết lại dưới dạng 

x 1
y

x 2

+
= −

−
, nên đồ thị của nó được suy 

ra bằng cách lấy đối xứng đồ thị (H) qua trục Ox (đường nét đứt). 
b. Bạn đọc tự thực hiện bằng phép tịnh tiến toạ độ. 
c. Phương trình tiếp tuyến tại A có dạng: 

A (0)
1(d ) : y y ' .x
2

+ =  ⇔ A
3 1(d ) : y x
4 2

= − − . 

d. Tiếp tuyến song song với (dA) nên có hệ số góc 
3k
4

= − . 

Hoành độ tiếp điểm A’ của tiếp tuyến với đồ thị (H) là nghiệm của phương trình:  

2
3 3

4(x 2)
−

= −
−

  ⇔ (x − 2)2 = 4 ⇔ 
x 2 2
x 2 2

− =
 − = −

 ⇔ 
x 4
x 0 lo iạ

=
 =

  

⇒ 
5A ' 4;
2

 
 
 

 ⇒ A và A’ đối xứng với nhau qua I. 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại điểm A’ có dạng: 

A' (4)
5(d ) : y y ' .(x 4)
2

− = −  ⇔ A'
3 11(d ) : y x .
4 2

= − +  

 Nhận xét: Các em học sinh khi quan sát hình vẽ trên sẽ rút ra được phương pháp 
để vẽ đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, cụ thể vì các 
dạng hàm số này luôn đơn điệu trên miền xác định của nó và luôn 

y = 1 

x = 2 

I 

x 

y 

O 

 −1/2 

1 

2  −1 

y = −1 
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nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng nên để vẽ 
đúng đồ thị của nó các em học sinh hãy thực hiện như sau: 
a. Trong phần 3 (Đồ thị của hàm số) chúng ta lấy hai điểm A, B 

thuộc một nhánh của đồ thị (có hoành độ lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn giá trị của tiệm cận đứng). 

b. Vẽ hệ toạ độ cùng với hai đường tiệm cận với lưu ý để tâm 
đối xứng I ở giữa hình. 

c. Vẽ nhánh đồ thị chứa hai điểm A, B tựa theo hai tiệm cận. 
d. Lấy hai điểm A’, B’ theo thứ tự đối xứng với A, B qua I, rồi 

thực hiện vẽ nhánh đồ thị chứa A’, B’. 

Thí dụ 2. Cho hàm số (Hm): y = 
x 4m

2(mx 1)

−
−

. 

a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1. 

b. Chứng minh rằng với mọi m ≠ ± 1

2
, các đường cong (Hm) đều đi 

qua hai điểm cố định A và B. 
c. Chứng minh rằng tích các hệ số góc của các tiếp tuyến với (Hm) tại 

hai điểm A và B là một hằng số khi m biến thiên. 

 Giải 
a. Với m = 1 hàm số có dạng: 

y = 
x 4

2(x 1)

−
−

. 

1. Hàm số xác định trên { }D \ 1 .=   

2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: 

∞→x
lim y = 1 nên y = 1 là đường tiệm cận ngang. 

x 1
lim

→
y = ∞ nên x = 1 là đường tiệm cận đứng. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 
2

3

2(x 1)−
 > 0 với mọi x∈D ⇒ Hàm số đồng biến trên D.  

x − ∞  1   + ∞ 
y'  +  +  
 
y 

 
1/2 

  +∞  
−∞ 

 1/2 

3. Đồ thị của hàm số − Bạn đọc tự vẽ hình. 
b. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Hm). Khi đó:  

y0 = 0

0

x 4m

2(mx 1)

−
−

, ∀m ⇔ 2(x0y0 + 2)m − x0 − 2y0 = 0, ∀m  
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⇔ 0 0

0 0

x y 2 0

x 2y 0

+ =
− − =

 ⇔ 0 0

0 0

x 2y

( 2y )y 2 0

= −
 − + =

⇒ 
A( 2;1)

B(2; 1)

−
 −

. 

Vậy, họ (Cm) luôn đi qua hai điểm cố định A(−2; 1) và M2(2; −1). 
c. Trước tiên, ta có: 

y' = 
2

2

4m 1

2(mx 1)

−
−

. 

Khi đó, tích các hệ số góc của các tiếp tuyến với (Hm) tại hai điểm A và B được 
cho bởi: 

kA.kB = y'(−2).y'(2) = 
2

2

4m 1

2( 2m 1)

−
− −

.
2

2

4m 1

2(2m 1)

−
−

 = 
2 2

2 2

(4m 1)

4(2m 1) .(2m 1)

−
+ −

 = 
1

4
. 

Dạng toán 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm phân thức bậc hai 
trên bậc nhất 

Phương pháp 
Với hàm số:  

y = 
2ax bx c

dx e

+ +
+

, với ad ≠ 0, tử, mẫu không có nghiệm chung 

ta lần lượt có:  

Viết lại hàm số dưới dạng y = f(x) = αx + β + 
dx e

γ
+

. 

a. Tập xác định
e

D \
d

 = − 
 

 . 

b. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: 

x
lim
→±∞

y = ∞. 

e
x

d

lim
±

→−

y = ∞ nên x = − e

d
 là đường tiệm cận đứng. 

x
lim
→±∞

[y − (αx + β)] = 0 nên y = αx + β là đường tiệm cận xiên. 

 Bảng biến thiên: 

y' = α − 
2

d

(dx e)

γ
+

 = 
2

2

(dx e) d

(dx e)

α + − γ
+

. 

Dấu của đạo hàm là dấu của tam thức g(x) = α(dx + e)2 − γd.  
Vậy phương trình y' = 0 hoặc vô nghiệm hoặc có nghiệm kép hoặc có hai 
nghiệm phân biệt. Do đó, hàm số hoặc không có cực trị hoặc có hai cực trị. 
Lập bảng biến thiên: 

x −∞  − e/d  +∞ 
y'      

y      
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Dựa vào bảng biến thiên đưa ra kết luận về các khoảng đồng biến và 
nghịch biến và cực trị (nếu có) của hàm số. 

d. Đồ thị:  
 Tìm giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có). 
Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận giao điểm Ι của hai đường tiệm cận làm tâm 
đối xứng. 
Do có bốn trường hợp khác nhau về chiều biến thiên nên đồ thị của hàm số có 
bốn dạng. 

 
 
 
 
 

Thí dụ 1. Cho hàm số (H): 
2x x 2

y .
x 1

− −
=

−
 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Từ đó, suy ra đồ 

thị hàm số (H’): 
2x x 2

y .
x 1

− −
=

−
 

b. Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị là 
tâm đối xứng của nó. 

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị đã cho, biết rằng tiếp tuyến 
đó đi qua điểm A(3; 3). 

 Giải 

a. Viết lại hàm số dưới dạng 
2

y x .
x 1

= −
−

 

1. Hàm số xác định trên { }D \ 1 .=   

2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực và 

các đường tiệm cận: 

x
lim
→−∞

y = −∞ , 
x
lim
→+∞

y  = +∞. 

x 1
lim

→
y = ∞ nên x = 1 là đường tiệm cận đứng. 

∞→x
lim (y − x) = 0 nên y = x là đường tiệm cận xiên. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 1 + 
2

2

(x 1)−
 > 0 ∀x∈D ⇒ hàm số luôn đồng biến. 

x − ∞  1   + ∞ 
y'  +  +  
 
y 

 
−∞ 

  +∞  
−∞ 

 +∞ 

I I 
I 

I 

O 
−1 x 

y 

I 

2 1 

y = x 
x = 1 

2 
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3. Đồ thị của hàm số: Lấy thêm hai điểm A(0; 2) và B(−1; 0). 
Ta có: 

2x x 2
y

x 1

− −
=

−

2

2

x x 2 v
x 1 .

x x 2 v
x 1

ới x>1

ới x< 1

 − −
 −= 

− −− − −

 

Từ đó, đồ thị hàm số (H’) gồm hai phần: 
 Phần đồ thị (H) với x > 1. 
 Lấy đối xứng phần đồ thị (H) với x < 1 qua trục Ox. 

b. Bạn đọc tự thực hiện bằng phép tịnh tiến toạ độ. 
c. Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0, khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng: 

(d): y = y’(x0)(x − x0) + y(x0) ⇔ (d): y = 
2

0

2
1

(x 1)

 
+ − 

.(x − x0) + 0
0

2
x

x 1
−

−
. 

Điểm A∈(d) nên: 

3 = 
2

0

2
1

(x 1)

 
+ − 

.(3 − x0) + 0
0

2
x

x 1
−

−
 

⇔ 3 = 3 − x0 + 
2

0

2

(x 1)−
.[2 + (1 − x0)] + 0

0

2
x

x 1
−

−
 ⇔ 

2
0

4

(x 1)−
 = 

0

4

x 1−
  

⇔ x0 − 1 = 1 ⇔ x0 = 2. 
Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 = 2 có dạng: 

(d): y = y'(2).(x − 2) + y(2) ⇔ (dA): y = 3(x − 2). 

 Nhận xét: Các em học sinh khi quan sát hình vẽ trên sẽ rút ra được phương 
pháp để vẽ đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất, cụ thể vì 
các dạng hàm số này luôn nhận giao điểm của hai đường tiệm 
cận làm tâm đối xứng nên để vẽ đúng đồ thị của nó các em học 
sinh hãy thực hiện như sau: 
Khả năng 1: Nếu hàm số có cực trị thì trong phần 3 (Đồ thị của hàm 
số) chúng ta lấy hai điểm A, B đối xứng với nhau qua I, từ đó: 
a. Vẽ hệ toạ độ cùng với hai đường tiệm cận với lưu ý để tâm đối 

xứng I ở giữa hình. 
b. Vẽ nhánh đồ thị chứa điểm A và cực trị tương ứng tựa theo hai 

tiệm cận. 
c. Vẽ nhánh đồ thị chứa điểm B và cực trị tương ứng tựa theo hai 

tiệm cận. 
Khả năng 2: Nếu hàm số không có cực trị chúng ta lấy hai điểm A, 
B thuộc một nhánh của đồ thị (có hoành độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 
giá trị của tiệm cận đứng): 
a. Vẽ hệ toạ độ cùng với hai đường tiệm cận với lưu ý để tâm đối 

xứng I ở giữa hình. 
b. Vẽ nhánh đồ thị chứa hai điểm A, B tựa theo hai tiệm cận. 
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c. Lấy hai điểm A’, B’ theo thứ tự đối xứng với A, B qua I, rồi 
thực hiện vẽ nhánh đồ thị chứa A’, B’. 

Thí dụ 2.  Cho hàm số:  

(Cm):  y = 
2x 2mx 2

x 1

+ +
+

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1. 
b. Tìm m để hàm số có điểm cực đại, điểm  cực tiểu và khoảng cách  

từ hai điểm đó đến đường thẳng x + y + 2 = 0 bằng nhau. 

 Giải 
a. Với m = 1, hàm số có dạng:  

y = 
2x 2x 2

x 1

+ +
+

 = x + 1 + 
1

x 1+
. 

Ta lần lượt có:  
1. Hàm số xác định trên D = { }\ 1− . 

2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực 

và các đường tiệm cận: 

x
lim y
→−∞

= −∞  ;  
x
lim y
→+∞

= +∞ . 

x 1
lim
→−

y = ∞ nên x = −1 là đường tiệm cận 

đứng. 

x
lim[y (x 1)]

→∞
− +  = 0 nên y = x + 1 là đường tiệm cận xiên. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 1 − 
2

1

(x 1)+
 = 

2

2

x 2x

(x 1)

+
+

, y' = 0 ⇔ x2 + 2x = 0 ⇔ 
x 0

x 2

=
 = −

. 

x − ∞  −2  −1  0  +∞ 
y'   +  0 −  −  0  +   

y  
 −∞ 

 C§ 
 −2 

 +∞  
−∞ 

 CT 
2 

 +∞ 

3. Đồ thị của hàm số. 

b. Hàm số có đạo hàm:    

y' = 
2

2

x 2x 2m 2

(x 1)

+ + −
+

,   y' = 0 ⇔ f(x) = x2 + 2x + 2m − 2 = 0. (1) 

Hàm số có cực đại, cực tiểu khi: 
(1) có hai nghiệm phân biệt khác −1 

⇔
f( 1) 0

' 0

− ≠
∆ >

 ⇔ 
2m 3 0

3 2m 0

− ≠
 − >

 ⇔ m < 
3

2
.    (*) 

I 

y 

x 

x=−1 y=x+1 

O 

−2 

−1 −2 
2 
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Khi đó, phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn:  

1 2

1 2

x x 2

x x 2m 2

+ = −
 = −

 

và toạ độ hai điểm cực trị là A(x1, 2x1 + 2m) và B(x2, 2x2 + 2m). 
Gọi d1, d2 theo thứ tự là khoảng cách từ các điểm cực trị A và B đến đường thẳng 

x + y + 2 = 0, ta có:  

d1 = 1| 3x 2m 2 |

2

+ +
 và d2 = 2| 3x 2m 2 |

2

+ +
. 

Do đó:   
d1 = d2 ⇔ |3x1 + 2m + 2| = |3x2 + 2m + 2| 

⇔ 1 2 1 2

1 2

x x (loai vix x )

3(x x ) 4m 4 0

= ≠
 + + + =

 ⇔ 4m − 2 = 0 ⇔ m = 
1

2
, thoả mãn (*). 

Vậy, với m = 
1

2
 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 

§8. một số bài toán thường gặp về đồ thị 

Dạng toán 1: (ứng dụng của đồ thị giải phương trình): Biện luận theo 
m số nghiệm của phương trình  F(x, m) = 0  (1) 

Phương pháp 
Giả sử ta đã có đồ thị (hoặc bảng bến thiên) của hàm số (C): y = f(x), ta có 

thể thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Biến đổi phương trình ban đầu về dạng:   

f(x) = h(m)       (2) 
Bước 2: Khi đó, số nghiệm phân biệt phương trình của (1) là số giao 

điểm của đồ thị (C) và đường thẳng (d): y = h(m). 
 Bằng việc tịnh tiến (d) theo Oy và song song với Ox, ta biện 

luận được số nghiệm của phương trình (1). 

Thí dụ 1.   a.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = −x3 + 3x2 − 1. 
 b.  Tuỳ theo giá trị của m hãy biện luận số nghiệm của phương trình: 

−x3 + 3x2 − 1 = m. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim

→∞
y = 

x
lim

→∞
 [−x3(1 − 3

x
 + 

3

1

x
) = 

khi x

khi x

+∞ → −∞
−∞ → +∞

. 

y 

x 
O 1 

U 

−1 
2 

3 

1 

(C) 

  y = m 

−1 

Α 
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 Bảng biến thiên: 
y' =  −3x2 + 6x,      y' = 0 ⇔ −3x2 + 6x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2. 

x −∞  0  2  +∞ 
y'   −  0  +  0  −   

y 
 +∞ 
 

 −1 
CT 

 C§ 
3 

  
−∞ 

3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn:  

y'' = −6x + 6,   y'' = 0 ⇔ −6x + 6 = 0 ⇔ x = 1. 
Vì y" đổi dấu khi qua điểm x = 1 nên đồ thị hàm số có một điểm uốn  là U(1; 1). 

 Ta tìm thêm vài điểm  trên đồ thị A(−1; 3), B(3; −1). 
Nhận xét: Đồ thị nhận điểm uốn  U(1; 1) làm tâm đối xứng. 

b. Nhận xét rằng số nghiệm của phương trình chính bằng số giao điểm của đồ thị 
hàm số với đường thẳng y = m, do đó ta có kết luận: 
 Với m < −1 hoặc m > 3 phương trình có nghiệm duy nhất. 
 Với m = −1 hoặc m = 3 phương trình có hai nghiệm phân biệt. 
 Với −1 < m < 3 phương trình có ba nghiệm phân biệt. 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên: 
1. ở câu a), các em học sinh có thể kiểm nghiệm được tính đúng 

đắn của nội dung chú ý sau dạng toán 1. Từ đó, tiến trình để vẽ 
được đồ thị trên có thể được giải thích như sau: 
 Từ bảng biến thiên và phần tìm điểm uốn, chúng ta mới có 

được ba điểm thuộc đồ thị là điểm cực đại (ĐCĐ), điểm cực 
tiểu (ĐCT), điểm uốn (ĐU) và ba điểm này luôn thẳng hàng 
(theo tính chất của hàm đa thức bậc ba), nên chỉ tạo ra được 
nhánh giữa của đồ thị (ứng với bảng biến thiên). 

 Để vẽ được nhành phía tŗ i cần lấy một điểm A có hoành độ x < 0. 
 Để vẽ được nhành phía phải cần lấy một điểm B có hoành độ x > 2. 
 Từ tính đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba (nhận điểm uốn 

làm tâm đối xứng) chúng ta lấy hai điểm A, B có hoành độ 
đối xứng qua điểm U. 

 Nối bằng đường thẳng mờ A → CT → U → CĐ → B. Sau đó 
lượn một đường cong đi qua các điểm đó. 

Lưu ý rằng trong phần đồ thị hàm số, chúng ta bỏ qua: 
 Việc tìm giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy bởi đó 

chính là điểm CT. 
 Việc tìm giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bởi phương 

trình −x3 + 3x2 − 1 = 0 không có nghiệm nguyên. 
2. Để tăng độ khó cho câu hỏi biện luận số nghiệm của phương 

trình, người ta có thể thay nó bằng "Tìm điều kiện của m để 
phương trình có nghiệm x > 3", khi đó dựa vào đồ thị câu trả 
lời là m < −1. 
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Thí dụ 2. (Đề thi đại học khối A − 2006):  
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = 2x3 − 9x2 + 12x − 4. 
b. Tìm m để phương trình 2|x3| − 9x2 + 12|x| = m có 6 nghiệm phân biệt. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim y
→±∞

 = 3
2 3x

9 12 4
lim x 2

x x x→±∞

 − + − 
 

  

= 
khi x

khi x

+∞ → +∞
−∞ → −∞

. 

 Bảng biến thiên: 

y' =  6x2 − 18x + 12,       

y' = 0 ⇔ 6x2 − 18x + 12 = 0 ⇔ x = 1 hoÆc x = 2. 
x −∞  1  2  +∞ 
y'   −  0  +  0  −   

y 
 
−∞ 

 1 
C§ 

 CT 
0 

 +∞ 

3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn:  

y'' = 12x − 18,   y'' = 0 ⇔ 12x − 18 = 0 ⇔ 
3x .
2

=  

Vì y" đổi dấu khi qua 
3x
2

=  nên đồ thị hàm số có một điểm uốn là 
3 1U ; .
2 2

 
 
 

 

Đồ thị nhận điểm uốn  U làm tâm đối xứng. 

 Ta tìm thêm vài điểm  trên đồ thị A(0; −4), B(3; −1). 

b. Hàm số y = 2|x3| − 9x2 + 12|x| − 4 là hàm số chẵn, nên đồ thị (T) của nó gồm hai phần: 

 Phần của đồ thị hàm số y = 2x3 − 9x2 + 12x − 4 với x ≥ 0. 
 Lấy đối xứng phần của đồ thị trên qua Oy. 
Viết lại phương trình dưới dạng: 

2|x3| − 9x2 + 12|x| − 4 = m − 4. 
Số nghiệm của phương trình chính bằng số giao điểm của đồ thị (T) với đường 

thẳng y = m − 4, do đó để nó có 6 nghiệm phân biệt điều kiện là: 

0 < m − 4 < 1 ⇔ 4 < m < 5. 
Vậy, với 4 < m < 5 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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Dạng toán 2: Giao điểm của  hai đồ thị 
Phương pháp 

Với yêu cầu thường gặp là "Viết phương trình đường thẳng (d) có hệ số 
góc k đi qua điểm M(x0; y0), biện luận theo k số giao điểm của (d) và đồ thị 
hàm số (C): y = f(x)", ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x). 
Bước 2: Phương trình đường thẳng (d) được cho bởi:  

y = k(x − x0) + y0. 
Bước 3: Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d) là:  

f(x) = k(x − x0) + y0.     (1) 
Khi đó số giao điểm của (d) và (C) là số nghiệm phân biệt thuộc 
tập D của phương trình (1). 

Thí dụ 1. (Đề thi đại học khối D − 2006): Cho hàm số: 
(C): y = x3 − 3x + 2. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A(3; 20) và có hệ số góc m. Tìm 

m để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải.  
b. Đường thẳng (d) có phương trình y = m(x − 3) + 20. 

Hoành dộ giao điểm là nghiệm của phương trình: 
x3 − 3x + 2 = m(x − 3) + 20 ⇔ (x − 3)(x2 + 3x + 6 − m) = 0. 

⇔ 2

x 3

g(x) x 3x 6x m 0

=


= + + − =
.     (I) 

Để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt điều kiện là hệ (I) có ba 
nghiệm phân biệt, tức: 

Phương trình g(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 3 

g 0

g(3) 0

∆ >⇔ 
≠

4m 15 0
24 m 0

− >
⇔  − ≠

15 m 24.
4

⇔ < ≠  

Vậy, với 
15 m 24
4

⇔ < ≠  thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 2.  Cho hàm số:  
(C): y = 2x3 + 3x2 + 1. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tìm các giao điểm của đường cong (C) với parabol (P): y = 2x2 + 1. 
c. Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) và (P) tại các giao điểm 

của chúng. 
d. Xác định các khoảng trên đó (C) nằm phía trên hoặc phía dưới (P). 
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 Giải 
a. Bạn đọc tự giải.  
b. Phương trình hoành độ giao điểm có dạng: 

2x3 + 3x2 + 1 = 2x2 + 1 ⇔ 2x3 + x2 = 0     (1) 

⇔ 
x 0 y 1

1 3
x y

2 2

= ⇒ =

 = − ⇒ =


. 

Vậy, ta được (C) ∩ (P) = {A(0; 1), B(− 1

2
; 

3

2
)}. 

c. Vì A là giao điểm kép (x = 0 là nghiệm kép) nên phương trình tiếp tuyến tại A 
của (C) và (P) giống nhau, cụ thể: 

(dA): y − 1 = y'(0).x ⇔ (dA): y = 1. 
Tại giao điểm B lần lượt với (C) và (P): 
 Với (C) ta có y' = 6x2 + 6x do đó phương trình tiếp tuyến tại B có dạng: 

(d1
B): y − 

3

2
 = y'(− 1

2
).(x + 

1

2
) ⇔ (d1

A): y = − 3

2
x + 

3

4
. 

 Với (P) ta có y' = 4x do đó phương trình tiếp tuyến tại B có dạng: 

(d2
B): y − 

3

2
 = y'(− 1

2
).(x + 

1

2
) ⇔ (d2

B): y = −2x + 
1

2
. 

d. Bằng việc xét dấu biểu thức ở VT của (1), ta có kết luận: 

 (C) nằm dưới (P) khi x thuộc (−∞; − 1

2
). 

 (C) nằm trên (P) khi x thuộc (− 1

2
; +∞)\{0}. 

Thí dụ 3.  a.  Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 − x + 1 và đồ thị (H) của hàm số y = 
1

x 1+
. 

b.  Tìm giao điểm của hai đường cong (P) và (H). Chứng minh rằng 
hai đường cong đó có tiếp tuyến chung tại giao điểm của chúng. 

c.  Xác định các khoảng trên đó (P) nằm phía trên hoặc phía dưới của (H). 

 Giải 
c. Bạn đọc tự giải.  
d. Hoành dộ giao điểm là nghiệm của phương trình: 

x2 − x + 1 = 
1

x 1+
 ⇔ 

3x

x 1+
 = 0     (1) 

⇒ x3 = 0 ⇔ x = 0 ⇒ A(0; 1). 
Vậy, hai đồ thị (P) và (H) cắt nhau tại điểm A(0; 1). 
Ta lần lượt có: 
 Phương trình tiếp tuyến của (P) tại A có dạng: 

(d1): y − 1 = y'(P)(0).x ⇔ (d1): y = −x + 1.  
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 Phương trình tiếp tuyến của (H) tại A có dạng: 

(d2): y − 1 = y'(H)(0).x ⇔ (d2): y = −x + 1.  

Nhận thấy (d1) ≡ (d2), tức là (P) và (H) có tiếp tuyến chung tại A. 
e. Bằng việc xét dấu biểu thức ở VT của (1), ta có kết luận: 
 (H) nằm dưới (P) khi x thuộc (−∞; −1) và (0; +∞). 
 (H) nằm trên (P) khi x thuộc (−1; 0). 

Thí dụ 4. Cho hàm số:  

y = 
2x 1

x 1

−
+

.  

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Với các giá trị nào của m đường thẳng (dm) đi qua điểm A(−2; 2) 

và có hệ số góc m cắt đồ thị của hàm số đã cho: 
 Tại hai điểm phân biệt ? 
 Tại hai điểm thuộc hai nhánh của đồ thị ? 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Đường thẳng (dm) có phương trình: 

(dm): y = m(x + 2) + 2 ⇔ (dm): y = mx + 2m + 2. 
Phương trình hoành độ giao điểm của (dm) với đồ thị hàm số là:  

2x 1

x 1

−
+

 = mx + 2m + 2  

⇔ f(x) = mx2 + 3mx + 2m + 3 = 0 víi x ≠ −1.    (1) 
 Đường thẳng (dm) cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt: 

⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  khác −1 

⇔ 

m 0

0

f( 1) 0

≠
∆ >
 − ≠

 ⇔ 2

m 0

9m 4m(2m 3) 0

3 0

≠


− + >
 ≠

⇔ 2

m 0

m 12m 0

3 0

≠


− >
 ≠

 

⇔ m < 0 hoặc m > 12. 
Vậy, với m < 0 hoặc m > 12 đồ thị hàm số cắt đường thẳng (dm) tại hai điểm 
phân biệt. 

 Đường thẳng (dm) cắt đồ thị hàm số tại hai điểm thuộc hai nhánh của đồ thị: 
⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 < −1 < x2 

⇔ af(−1) < 0 ⇔ m.3 < 0 ⇔ m < 0. 
Vậy, với m < 0 đồ thị hàm số cắt đường thẳng (dm) tại hai điểm thuộc hai 
nhánh của đồ thị. 

Thí dụ 5. Cho hàm số:  

(H): y = 
x 2

2x 1

+
+

.  

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
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b. Chứng minh rằng đường thẳng y = mx + m − 1 luôn đi qua một 
điểm cố định của đường cong (H) khi m biến thiên. 

c. Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng đã cho cắt đường cong 
(H) tại hai điểm thuộc cùng một nhánh của (H). 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải.  
b. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ đường thẳng.  

Khi đó:  
y0 = mx0 + m − 1, ∀m ⇔ (x0 + 1)m − 1 − y0 = 0, ∀m  

⇔ 0

0

x 1 0

1 y 0

+ =
− − =

 ⇔ 0

0

x 1

y 1

= −
 = −

 ⇒ M(−1; −1) ∈ (H). 

Vậy, họ đường thẳng luôn đi qua điểm cố định M(−1; −1) của đường cong (H) khi 
m biến thiên. 

c. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng với đồ thị hàm số là:  
x 2

2x 1

+
+

 = mx + m − 1  

⇔ f(x) = 2mx2 + 3(m − 1)x + m − 3 = 0 víi x ≠ − 1

2
.   (1) 

Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm thuộc một nhánh của đồ thị: 

⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 về một phía của − 1

2
 

⇔ 
1 2

1 2

1
x x

2
1

x x
2

 < < −

− < <

 ⇔ 

2m 0

0

m.f( 1/ 2) 0

≠
∆ >
 − >

⇔ 2

m 0

m 6m 9 0

m 0

≠


+ + >
 <

 ⇔ −3 ≠ m < 0. 

Vậy, với −3 ≠ m < 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 6. Cho hàm số (H): y = 
22x x 1

x 1

− +
−

.  

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = m − x cắt đồ thị hàm số 

đã cho tại hai điểm phân biệt ? 
c. Gọi A và B là hai giao điểm đó. Tìm tập hợp các trung điểm M của 

đoạn thẳng AB khi m biến thiên. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải.  
b. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng với đồ thị hàm số là: 

22x x 1

x 1

− +
−

 = m − x ⇔ f(x) = 3x2 − (m + 2)x + m + 1 = 0 víi x ≠ 1. (1)  



 84 

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt A, B 
⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khác 1 

⇔ 
0

f(1) 0

∆ >
 ≠

⇔ 
2m 8m 8 0

2 0

 − − >


≠
⇔ 

m 4 2 6

m 4 2 6

 > +


< −
.   (2) 

Vậy, với m > 4 + 2 6  hoặc m < 4 − 2 6  thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
c. Với kết quả trong b), phương trình (1) có hai nghiệm xA, xB thoả mãn: 

A B

A B

m 2
x x

3
m 1

x x
3

+ + =
 + =


 ⇒ A(xA, m − xA), B(xB, m − xB). 

Khi dó, tọa độ trung điểm M(x; y) của AB được cho bởi: 

A B

A B

x x
x

2
y y

y
2

+ =
 + =


 ⇔ 

A B

A B

x x
x

2
x x

y m
2

+ =
 + = −


 ⇔ 

m 2
x

6
m 2

y m
6

+ =
 + = −


⇔ 
6x m 2

6y 5m 2

= +
 = −

 

⇒ 30x − 6y − 12 = 0 ⇔ 5x − y − 2 = 0. 
Vậy, tập hợp các trung điểm M của đoạn thẳng AB khi m biến thiên thuộc đường 

thẳng 5x − y − 2 = 0. 

Thí dụ 7.  Cho hàm số y = x4 − (m + 1)x2 + m. 
a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2. 
b. Tìm các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 

bốn điểm, tạo thành ba đoạn thẳng có độ dài bằng nhau. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải.  
b. Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại bốn điểm, tạo thành ba đoạn thẳng có độ 
dài bằng nhau tức là đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt với hoành độ 
lập thành cấp số cộng. 

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là nghiệm của phương 
trình:   

y = x4 − (m + 1)x2 + m = 0.      (1) 
Đặt t = x2, t ≥ 0, khi đó (1) có dạng:   

t2 − (m + 1)t + m = 0.        (2) 
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt thì phương trình (2) phải có 

hai nghiệm phân biệt dương 0 < t1 < t2  

⇔ 

' 0

b / a 0

c / a 0

∆ >
− >
 >

⇔ 

2(m 1) 4m 0

m 1 0

m 0

 + − >


+ >
 >

⇔ 0 < m ≠ 1, 

và khi đó bốn nghiệm của (1) là − 2t ,  − 1t , 1t , 2t . 
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Bốn nghiệm trên lập thành cấp số cộng:  

⇔ 
2 1 1

1 2 1

t t 2 t

t t 2 t

− + = −


− + =
⇔ 2t  = 3 1t  ⇔ t2 = 9t1.   (3) 

Theo định lí Vi - ét ta có:   

1 2

1 2

t t m 1

t t m

+ = +
 =

        (I) 

Thay (3) vào (I) được:  

1 1

1 1

t 9t m 1

t .(9t ) m

+ = +
 =

⇔ 1

2
1

10t m 1

9t m

= +


=
⇔ 9m2 − 82m + 9 = 0 ⇔ 

m 9

1
m

9

=

 =


. 

Vậy, với m = 9 hoặc m = 
1

9
 đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm, tạo thành 

ba đoạn thẳng có độ dài bằng nhau. 
 

Dạng toán 3: Sự tiếp xúc của hai đồ thị  
Phương pháp 

Sử dụng mệnh đề:  
"Hai đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x) tiếp xúc nhau khi và chỉ khi hệ 
phương trình sau có nghiệm:  

f(x) g(x)

f '(x) g'(x)

=
 =

 "  

Khi đó, nghiệm của hệ phương trình chính là hoành độ tiếp điểm. 

Thí dụ 1. Chứng minh rằng đồ thị của hai hàm số: 

f(x) = 
1

2
x2 + 

3

2
x và g(x) = 

3x

x 2+
 

tiếp xúc với nhau. Xác định tiếp điểm của hai đường cong trên và viết 
phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại điểm đó. 

 Giải 
Xét hệ phương trình: 

f(x) g(x)

f '(x) g '(x)

=
 =

 ⇔ 

2

2

1 3 3x
x x

2 2 x 2
3 6

x
2 (x 2)

 + = +

 + =
 +

 ⇔ x = 0 ⇒ y = 0. 

Suy ra, đồ thị hai hàm số y = f(x) và y = g(x) tiếp xúc với nhau tại gốc O. 
 Phương trình tiếp tuyến chung có dạng: 

(d): y = g'(0).x ⇔ (d): y = 
3

2
x. 
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Thí dụ 2. Chứng minh rằng các đồ thị của ba hàm số: 
f(x) = −x2 + 3x + 6, g(x) = x3 − x2 + 4 và h(x) = x2 + 7x + 8 

tiếp xúc với nhau tại điểm A(−1; 2). 

 Giải 
Ta lần lượt thực hiện: 
 Xét hệ phương trình: 

f(x) g(x)

f '(x) g '(x)

=
 =

 ⇔ 
2 3 2

2

x 3x 6 x x 4

2x 3 3x 2x

− + + = − +


− + = −
⇔ 

3

2

x 3x 2 0

3x 3 0

 − − =


− =
  

⇔ x = −1 ⇒ y = 2. 
Suy ra, đồ thị hai hàm số y = f(x) và y = g(x) tiếp xúc với nhau tại điểm A(−1; 2). 

 Xét hệ phương trình: 
f(x) h(x)

f '(x) h '(x)

=
 =

 ⇔ 
2 2x 3x 6 x 7x 8

2x 3 2x 7

− + + = + +


− + = +
⇔ 

2x 2x 1 0

4x 4 0

 + + =


+ =
  

⇔ x = −1 ⇒ y = 2. 
Suy ra, đồ thị hai hàm số y = f(x) và y = h(x) tiếp xúc với nhau tại điểm A(−1; 2). 

Thí dụ 3. Tìm các hệ số a và b sao cho parabol y = 2x2 + ax + b tiếp xúc với 

hypebol y = 
1

x
 tại điểm M

1
; 2

2
 
 
 

. 

 Giải 

Để (P) tiếp xúc với (H) điều kiện là hệ sau có nghiệm x = 
1

2
: 

2

2

1
2x ax b

x
1

4x a
x

 + + =

 + = −


 ⇔ 

2
1 1

2 2. a. b
2 2

1
4. a 4

2

  = + +    
 + = −

 ⇔ a = −6 và b = 
9

2
. 

Vậy, với a = −6 và b = 
9

2
 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Dạng toán 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
Phương pháp 

Với hàm số: 
(C): y = f(x) 

1. Tiếp tuyến tại điểm M0(x0; f(x0)) của (C) có phương trình:  
(d): y − y0 = f'(x0)(x − x0). 

2. Với yêu cầu "Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số đi qua 
điểm A(xA; yA)", ta có thể lựa chọn một trong hai cách:  
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Cách 1:  Thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0, khi đó phương 

trình tiếp tuyến có dạng:  
(d): y − y(x0) = f'(x0)(x − x0). 

Bước 2: Điểm A(xA; yA) ∈ (d), ta có: 
yA − y(x0) = f'(x0)(xA − x0) ⇒ Tiếp điểm x0  
⇒ Phương trình tiếp tuyến. 

Cách 2:  Thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Phương trình (d) đi qua A(xA; yA) có dạng:   

(d):  y = k(x − xA) + yA. 
Bước 2: (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 

A Af(x) k(x x ) y

f '(x) k

= − +


=
 ⇒ Hệ số góc k  

⇒ Phương trình tiếp tuyến. 
3. Với yêu cầu "Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số  biết hệ số 

góc của tiếp tuyến bằng k", ta có thể lựa chọn một trong hai cách:  
Cách 1:  Thực hiện theo các bước:  

Bước 1: Xét hàm số, ta tính đạo hàm y' = f'(x). 
Bước 2: Hoành độ tiếp điểm là nghiệm phương trình: 

f'(x) = k ⇒ Hoành độ tiếp điểm x0. 
Bước 3: Khi đó, phương trình tiếp tuyến có dạng:  

(d): y − y(x0) = f'(x0)(x − x0). 
Cách 2:  Thực hiện theo các bước:  

Bước 1: Phương trình với hệ số góc k có dạng: 
(d):  y = kx + b. 

Bước 2: Để (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có 
nghiệm: 

f(x) kx b

f '(x) k

= +
 =

 ⇒ Giá trị b  

⇒ Phương trình tiếp tuyến. 

 Chú ý:  Khi sử dụng cách 1 ngoài việc có được phương trình tiếp tuyến chúng 
ta còn nhận được toạ độ tiếp điểm. 

Thí dụ 1. (Đề thi đại học khối B − 2004): Cho hàm số (C): y = 
3

1 x3 − 2x2 + 3x. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

b. Viết phương trình tiếp tuyến (d) của (C) tại điểm uốn và chứng 
minh rằng (d) là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất. 
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 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Phương trình tiếp tuyến (d) tại điểm uốn của (C) là: 

(d): y = y'(2)(x − 2) + 
2
3

 ⇔ (d): y = − x + 
8
3

. 

Ta cã:   
y' = x2 − 4x + 3, 

suy ra hệ số góc cuả tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 thuộc đồ thị hàm số (C) là:  

k = y'(x0) = 2
0x  − 4x0 + 3 = (x0 − 2)2 − 1 ≥ −1, 

tức là kmin = − 1 đạt được khi x0 = 2 = xU, đpcm. 

Thí dụ 2. (Đề thi đại học khối D − 2005): Cho hàm số: 

(Cm): y = 
3

1 x3 − 
2

m x2 + 
3

1 , với m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 2. 
b. Gọi M là điểm thuộc (Cm) có hoành độ bằng − 1. Tìm m để tiếp 

tuyến của (Cm) tại điểm M song song với đường thẳng 5x − y = 0. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Ta có: 

y' = x2 − mx. 

Từ giả thiết, suy ra M(−1, − m
2

) và tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M có 

phương trình: 

(d): y = y’(−1)(x + 1) − 
m
2

 ⇔ (d): (1 + m)x − y + 1 + 
m
2

 = 0. 

Để (d) song song với đường thẳng 5x − y = 0 điều kiện là: 
1 m 5

m1 0
2

+ =



+ ≠

 ⇔ m = 4. 

Vậy, với m = 4 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 3. Cho hàm số y = 
2ax bx

x 1

−
−

. 

a. Tìm a và b biết rằng đồ thị (C) của hàm số đã cho đi qua điểm 

A
5

1;
2

 − 
 

 và tiếp tuyến của (C) tại điểm O có hệ số góc bằng −3.  

b. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với các giá trị của a và b đã tìm 
được ở trong câu a). 
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 Giải 
a. Trước tiên ta có: 

y' = 
2

2

ax 2ax b

(x 1)

− +
−

 ⇒ hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm O là kO = y'(0) 

⇔ −3 = b ⇔ b = −3. 
Vì điểm A thuộc đồ thị hàm số nên: 

5

2
 = 

2a( 1) ( 3)( 1)

( 1) 1

− − − −
− −

 ⇔ a = −2. 

Vậy, với a = −2 và b = −3 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
b. Bạn đọc tự giải.  

Thí dụ 4. Cho hàm số (C): y = 
x 1

x 2

+
−

.  

a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm A của 
đồ thị với trục tung. 

b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết tiếp tuyến đi 
qua điểm B(3; 4). 

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết rằng tiếp tuyến 
đó song song với tiếp tuyến tại điểm A. 

 Giải 

a. Tọa độ giao điểm A là nghiệm  của hệ phương trình: 
x 0

x 1
y

x 2

=

 +

= −

 ⇔ 
x 0

1
y

2

=



= −

 ⇔ 
1

A 0;
2

 − 
 

. 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại A có dạng: 

(dA): y = y'(0).x − 
1

2
 ⇔ (dA): 

3 1
y x

4 2
= − − . 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0, khi đó phương trình tiếp tuến có dạng: 

(d): y − y(x0) = f'(x0)(x − x0) ⇔ (d): 0
02

00

x 13
y (x x )

x 2(x 2)

+
= − − +

−−
. 

Tiếp tuyến (d) đi qua điểm B nên:  

0
02

00

x 13
4 (3 x )

x 2(x 2)

+
= − − +

−−
 ⇔ 2

0 0x 6x 9 0− + =  ⇔ x0 = 3. 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến có dạng: 

(d): y 3(x 3) 4= − − +  ⇔ (d): y = −3x + 13. 
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Cách 2: Đường thẳng (d) đi qua điểm B(3; 4) nên có phương trình y = k(x − 3) + 4. 

Để (d) tiếp xúc với (C) khi hệ sau có nghiệm: 

2

x 1
k(x 3) 4

x 2
3

k
(x 2)

+ = − + −
 − =
 −

 ⇒ 
2

x 1 3
(x 3) 4

x 2 (x 2)

+
= − − +

− −
 ⇔ x2 − 6x + 9 = 0  

⇔ x = 3  ⇒ k = −3. 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: y = −3x + 13. 
c. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Tiếp tuyến song song với (dA) nên có hệ số góc 
3

k
4

= − . 

Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến của đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:  

2

3 3

4(x 2)

−
= −

−
  ⇔ (x − 2)2 = 4 ⇔ 

x 2 2

x 2 2

− =
 − = −

 ⇔ 
x 4

x 0 loại

=
 =

. 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 4 có dạng: 

(d): y = y'(4).(x − 4) + y(4) ⇔ (d): 
3 11

y x
4 2

= − + . 

Cách 2: Đường thẳng (d) song song với (dA) nên có phương trình 
3

y x b
4

= − + . 

Để (d) tiếp xúc với (C) khi hệ sau có nghiệm: 

2

x 1 3
x b

x 2 4
3 3

4(x 2)

+ = − + −
 − = −
 −

 ⇔ 

x 1 3
x b

x 2 4
x 2 2

x 2 2

+ = − + −
 − = − = −

 ⇔ 

x 1 3
x b

x 2 4
x 4

x 0 (loại)

+ = − + −
 = =

 ⇔ 
11

b
2

= . 

Khi đó, phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
3 11

y x
4 2

= − + . 

Thí dụ 3. (Đề thi đại học khối B − 2006): Cho hàm số: 
2x x 1

(C) : y .
x 2

+ −
=

+
 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó vuông 

góc với tiệm cận xiên của (C). 

 Giải 
a. Bạn đọc tự thực hiện. 

b. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên (dA): y = x − 1. 

Tiếp tuyến vuông góc với (dA) nên có hệ số góc k = −1. 



 91 

Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến của đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:  

2

1
1 1

(x 2)
− = −

+
  ⇔ (x + 2)2 = 2 ⇔ 

2x 2 .
2

= − ±  

Khi đó: 

 Với 
2x 2

2
= − + , ta được tiếp tuyến: 

1 2 22 2
2 2

2(d ) : y y ' x 2 y '
2   

− + − +      
   

 
= + − +  

 
1(d ) : y x 2 2 5.⇔ = − + −  

 Víi 
2x 2

2
= − − , ta được tiếp tuyến: 

2 2 22 2
2 2

2(d ) : y y ' x 2 y '
2   

− − − −      
   

 
= + + +  

 
2(d ) : y x 2 2 5.⇔ = − − −  

Vậy, tồn tại hai tiếp tuyến (d1), (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
 

Dạng toán 5: Điểm và đồ thị 
Phương pháp 

1. Với yêu cầu "Tìm điểm cố định của họ (Cm): y = f(x, m) với m∈ ", ta 
thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Cm).  
Bước 2: Khi đó:  

y0 = f(x0, m), ∀m. 
Nhóm theo bậc của m rồi cho các hệ số bằng 0 ta nhận được 
cặp giá trị (x0; y0). 

Bước 3: Kết luận. 

2. Với yêu cầu "Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số (C): y = f(x) thỏa mãn 
điều kiện K", ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử M(x0; y0) = M(x0; f(x0)).  
Bước 2: Thiết lập điều kiện K cho điểm M.  
Bước 3: Kết luận. 

Thí dụ 1. (Đề thi đại học khối D − 2004): Cho hàm số: 
(Cm): y = x3 − 3mx2 + 9x + 1, m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 2. 
b. Tìm m để điểm uốn của (Cm) thuộc đường thẳng y = x + 1. 

 Giải 

a. Bạn đọc tự làm. 

b. Miền xác định D =  . 
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Ta lần lượt có các đạo hàm: 
y’ = 3x2 − 6mx + 9,   y" = 6x − 6m, 
y" = 0 ⇔ 6x − 6m = 0 ⇔ x = m, 

tức là với mọi m hàm số luôn có điểm uốn U(m, −2m3 + 9m + 1). 
Để U thuộc đường thẳng y = x + 1, điều kiện là: 

 − 2m3 + 9m + 1 = m + 1 ⇔ m3 − 8m = 0 ⇔ m = 0 hoặc m = ±2. 
Vậy, với m = 0 hoặc m = ±2 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 2. Cho hàm số (Cm):  y = 
mx m 2

x 1

− −
+

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1. 
b. Chứng minh rằng họ (Cm) luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm 

cố định đó. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Cm), khi đó:  

0
0

0

mx m 2
y

x 1

− −
=

+
,∀m ⇔ 0

0 0 0 0

x 1 0

(x 1)m 2 x y y 0

+ ≠
 − − − − =

, ∀m  

⇔ 
0

0

0 0 0

x 1

x 1 0

2 x y y 0

≠ −
 − =
− − − =

 ⇔ 0

0

x 1

y 1

=
 = −

 ⇔ M(1; −1). 

Vậy, họ (Cm) luôn đi qua một điểm cố định M(1; −1). 

Thí dụ 3.  Cho hàm số (C): y = 
x 1

x 2

−
+

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tìm trên đồ thị hàm số tất cả những điểm có các toạ độ là nguyên. 
c. Tìm hai điểm A, B thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị để 

khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 

b. Viết lại hàm số dưới dang 
3

y 1
x 2

= −
+

. 

Điểm A(x0; y0) (x0 ≠ − 2) thuộc đồ thị hàm số có hoành độ nguyên khi: 
x0 + 2 là ước của 3.  

Ta có bảng liệt kê sau:  
x0 + 2 −3 −1 1 3 

x0  −5 −3 −1 1 
y0  2 4 −2 0 

Điểm A1( −5; 2) A2(−3; 4) A3(−1; −2) A4(1; 0) 



 93 

Vậy, các điểm A1( −5; 2), A2(−3; 4), A3(−1; −2), A4(1; 0) thuộc đồ thị hàm số có 
toạ độ nguyên. 
c. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −2.  

Xét hai điểm A, B thuộc hai nhánh của đồ thị, ta có:   
A(−2 − x1; f(−2 − x1)), B(−2 + x2; f(−2 + x2)) víi x1, x2  > 0. 

Suy ra:    
AB2 = [(−2 − x1) − (−2 + x2)]2 + [ f(−2 − x1) −  f(−2 + x2)]2 

 = (x2 + x1)2 + 

2

1 2

3 3
1 1

2 x 2 2 x 2

    
− − −    − − + − + +     

  

 = (x2 + x1)2 + 
2

1 2

1 1
9

x x

 
+ 

 
 = (x2 + x1)2

2 2
1 2

9
1

x x

 
+ 

 
  ≥ 12 

Vậy, ta được ABMin = 12, đạt được khi:   

1 2

2 2
1 2

x x

9
1

x x

=

 =


⇔ 1 2

1 2

x x

x x 3

=
 =

⇔ x1 = x2 = 3 . 

Vậy, hai điểm A, B cần tìm có hoành độ tương ứng là −2 − 3 , −2 + 3 . 

Thí dụ 4. Cho hàm số:  
(C):  y =  − x3 + 3x2 − 2. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tìm các điểm thuộc đồ thị (C) mà qua đó kẻ được một và chỉ một 

tiếp tuyến với đồ thị (C). 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Xét điểm A(a; ưa3 + 3a2 − 2) thuộc đồ thị hàm số.  

Tiếp tuyến qua A tiếp xúc với đồ thị hàm số tại M(x0, y(x0)) có dạng  
(d): y = (−3 2

0x  + 6 x0)(x − x0)  − 3
0x  + 3 2

0x  − 2. 

Điểm A∈(d) khi:   
− a3 + 3a2 − 2 = ( − 3 2

0x  + 6 x0)(a − x0)  − 3
0x  + 3 2

0x  − 2   

⇔ ( − 3 2
0x  + 6 x0)(a − x0) + a3 − 3a2 − 3

0x  + 3 2
0x  = 0 

⇔ ( − 3 2
0x  + 6x0 + a2 + ax0 + 2

0x  − 3a − 3x0)(a − x0) = 0  

⇔ ( − 2 2
0x  + 3x0 + a2 + ax0 − 3a)(a − x0) = 0  

⇔ (a + 2x0 − 3)(a − x0)(a − x0) = 0 ⇔ x0 = a hoặc 0
3 ax

2
−

= . 

Để qua A kẻ được một tiếp tuyến với (C) ta phải có:   

a = 
3 a

2
− ⇔ a = 1. 

Vậy, điểm A(1; 0) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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Thí dụ 5. Cho hàm số:  

(C):  y = x + 1 + 
1

x 1−
. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tìm những điểm trên đồ thị (C) có hoành độ lớn hơn 1 sao cho tiếp 

tuyến tại điểm đó tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có chu 
vi nhỏ nhất. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Ta có:  
 Tiệm cận đứng x = 1 vì 

x 1
lim y

→
= ∞ . 

 Tiệm cận xiên y = x + 1 vì 
x
lim

→∞
(y − x − 1) = 0. 

 Toạ độ giao điểm I của hai tiệm cận là I(1; 2) 

 Đạ hàm y'  = 1 − 2

1
(x 1)−

. 

Điểm M(a, y(a))∈(C) với a > 1, khi đó phương trình tiếp tuyến tại M có dạng:   

(d):  y = y'(a)(x − a) + y(a) ⇔ (d):  y = 
2

2

a 2a
(a 1)

−
−

(x − a) + 
2a

a 1−
. 

Toạ độ giao điểm A của tiếp tuyến (d) và tiệm cận đứng là nghiệm của hệ:  

2 2

2

x 1
a 2a ay (x a)
(a 1) a 1

=


− = − + − −

 ⇔ 
x 1

2ay
a 1

=



= −

 ⇔ A(1; 
2a

a 1−
). 

Toạ độ giao điểm B của tiếp tuyến (d) và tiệm cận xiên là nghiệm của hệ:  

2 2

2

y x 1
a 2a ay (x a)
(a 1) a 1

= +


− = − + − −

 ⇔ 
x 2a 1
y 2a

= −
 =

 ⇔ B(2a − 1; 2a). 

Ta cã:    

AI = |xA − xI| = | 2a
a 1−

 − 2| = 
2

| a 1|−
, 

BI2 = (xB − xI)2 + (yB − yI)2 = (2a − 2)2 + (2a − 2)2 = 8(a − 1)2 ⇒ BI = 2 2 |a − 1|, 

AI.BI = 
2

| a 1|−
.2 2 |a − 1| = 4 2 , 

AB2 = AI2 + BI2 − 2AI.BI.cos
4
π

 = AI2 + BI2 − 2 AI.BI. 

Chu vi ∆ABI được cho bởi:  

CV = AI + BI + 2AB  =  AI + BI + 2 2AI BI 2AI.BI+ −  

≥ 2 AI.BI  + 2AI.BI 2AI.BI−  = 4 4 2  + 2 2( 2 1)− .  
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Suy ra CVmin = 4 4 2  + 2 2( 2 1)− , đạt được khi:   

AI = BI ⇔ 
2

| a 1|−
 = 2 2 |a − 1| ⇔ a = 1 + 

4

1
2

. 

Vây, toạ độ của điểm M cần tìm là M(1 + 
4

1
2

; 2 + 4 2  + 
4

1
2

). 

C.  Các bài toán chọn lọc 
 
Trong phần này, để thuận tiện cho việc ôn tập, các bài toán chọn lọc 

sẽ được phân loại theo các dạng hàm số cơ bản. 

I.  Hàm đa thức bậc ba 
Một số tính chất của hàm đa thức bậc ba: 
Tích chất 1: Hàm số đồng biến trên   khi: 

a 0
' 0
>

∆ ≤
. 

Tích chất 2: Hàm số nghịch biến trên   khi: 
a 0

' 0
<

∆ ≤
. 

Tích chất 3: Hàm số có cực đại, cực tiểu khi: 
∆' = b2 − 3ac > 0. 

Để tìm giá trị cực trị của hàm số tại điểm x0 trong trường hợp x0 là số 
lẻ, thực hiện phép chia đa thức y cho y' ta được y = y'.g(x) + h(x).  
Suy ra:  

y0 = y(x0) = y'(x0).g(x0) + h(x0) = h(x0). 
Khi đó "Phương trình đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu của đồ 
thị hàm số có dạng y =  h(x) ". 

Tích chất 4: Đồ thị nhận điểm uốn U làm tâm đối xứng. 
Thật vậy, dời trục bằng tịnh tiến về gốc U(x0, y0), trong đó:   

0

3 2
0 0 0 0

bx
3a

y ax bx cx d

 = −

 = + + +

. 

theo công thức dời trục là:   

0

0

x X x
y Y y

= +
 = +

. 

Thay x, y vào phương trình hàm số ta được:   
Y + y0 = a(X + x0)3 + b(X + x0)2 + c(X + x0) + d  
⇔ Y = aX3 + g(x0)X. 

Hàm số này là hàm lẻ nên đồ thị nhận U làm tâm đối xứng. 
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Tích chất 5: Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ nhất nếu   
a > 0 và hệ số góc lớn nhất nếu a < 0 trong các tiếp tuyến của đồ thị. 
Thật vậy, ta có:    

y' = 3ax2 + 2bx + c,  
suy ra hệ số góc của tiếp tuyến tại x = x0 là:   

k = y'(x0) = 3a 2
0x + 2bx0 + c = 3a

2

0
bx
3a

 + 
 

+
23ac b

3a
−

. 

 Với a > 0, thì kMin = 
23ac b

3a
−

 đạt được khi x0 = − b
3a

. 

 Với a < 0, thì kMax = 
23ac b

3a
−

 đạt được khi x0 = − b
3a

. 

Mà y'' = 6ax + 2b nên x0 = − b
3a

 chính là hoành độ điểm uốn, từ đó suy 

ra điều phải chứng minh. 
Tích chất 6: Nếu đồ thị  cắt trục hoành tại ba điểm cách đều nhau thì điểm uốn nằm 

trên trục hoành.  
Thật vậy, hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với Ox là nghiệm của 
phương trình:   

f(x) = ax3 + bx2 + cx + d  = 0.    (1) 
 Đồ thị  hàm số cắt Ox tại ba điểm A, B, C cách đều nhau khi: 

(1) có ba nghiệm phân biệt x1 < x2 < x3 thoả mãn 1 3x x
2
+

 = x2  

⇔ x1 + x3 = 2x2.     (2) 
 Mặt khác theo định lí Vi - ét ta có:  

x1 + x2 + x3 = − b
a

.     (3) 

 Từ (2) và (3) suy ra  

x2 = − b
3a

 và vì f(x2) = 0 ⇔ f(− b
3a

) = 0. 

 Ta cã:  
y' = 3ax2 + 2bx;  

y'' = 6ax + 2b, y'' = 0 ⇔ x = − b
3a

,  

đó là hoành độ điểm uốn U của đồ thị hàm số, mà f(− b
3a

) = 0, suy ra 

U(− b
3a

; 0)∈Ox. 

 Chú ý:  Kết quả trên cho ta điều kiện cần để đồ thị hàm bậc ba cắt trục hoành 
tại ba điểm cách đều nhau (hoặc "đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba 
điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng "). Khi áp dụng 
điều kiện cần đã nêu trên, ta cần thử lại để có điều kiện cần và đủ. 
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Tích chất 7: Với phương trình bậc ba:  

ax3 + bx2 + cx + d = 0,  với a ≠ 0.   (1) 
a. Dự đoán nghiệm và phân tích thành nhân tử 
 Nếu a + b + c + d = 0 thì (1) có nghiệm x = 1. 
 Nếu a − b + c − d = 0 thì (1) có nghiệm x = −1. 

 Nếu a, b, c, d nguyên và (1) có nghiệm hữu tỷ 
q
p  thì p, q theo 

thứ tự là ước của d và a. 
 Nếu (1) có nghiệm x0, thì  

(1) ⇔ (x − x0)(ax2 + b1x + c1) = 0. 
b. Các phương pháp xác định điều kiện của tham số để phương trình 

bậc ba có k nghiệm phân biệt  
⇔  đồ thị hàm số  cắt Ox tại k điểm phân biệt 

Phương pháp 1:  Đại số 
Đoán nghiệm x0 của (1). 
Phân tích (1) thành:  

(x − x0)(ax2 + b1x + c1) = 0 ⇔ 






=++=

=

)2(0cxbax)x(g

xx

11
2

0
 

Vậy, ta được:  
 (1) có nghiệm duy nhất (khi đó, đồ thị hàm số cắt Ox tại một 

điểm) khi: 






0xkÐpnghiÖmcã)2(

nghiÖm«v)2(
⇔ 
















=

=∆

<∆

0)x(g

0

0

0

g

g

. 

 (1) có đúng hai nghiệm phân biệt (khi đó, đồ thị hàm số tiếp 
xúc với Ox) khi: 






0

0

xlµnghiÖmmétvµnghiÖmhaicã)2(

xc¸khkÐpnghiÖmcã)2(
⇔ 

















=

>∆







≠

=∆

0)x(g

0

0)x(g

0

0

g

0

g

. 

 (1) có ba nghiệm phân biệt (khi đó, đồ thị hàm số cắt Ox tại ba 
điểm phân biệt) khi: 

(2) có hai nghiệm phân biệt khác x0 ⇔ 






≠

>∆

0)x(g

0

0

g . 

Phương pháp 2:  Hàm số dạng I 
Biến đổi (1) về dạng g(x) = h(m). 
Lập bảng biến thiên của hàm số y = g(x). 
Dựa vào bảng biến thiên biện luận vị trí tương đối của đường thẳng    
y = h(m) với đồ thị hàm số y = g(x). 
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Phương pháp 3:  Hàm số dạng II 
Xét hàm số (C):  y =  ax3 + bx2 + cx + d. 
 (1) có nghiệm duy nhất khi (C) cắt Ox tại một điểm  

⇔ 
C § CT

Hàmsố luôn đơn điệu

Hàmsố cóC Đ,CT thoả mãn y .y 0


 >

⇔ 

y '

y '

C § CT

0

0

y .y 0

∆ ≤


∆ >
 >

. 

 (1) có đúng hai nghiệm phân biệt khi: 
(C) cắt Ox tại hai điểm ((C) tiếp xúc với Ox) 
⇔  Hàm số có cực đại, cực tiểu và yCĐ.yCT = 0 

⇔ 1 2

1 2

y ' 0có2 nghiệm x ,x phân biệt

y(x ).y(x ) 0

=
 =

. 

 (1) có ba nghiệm phân biệt khi: 
(C) cắt Ox tại ba điểm phân biệt  
⇔  Hàm số có cực đại, cực tiểu và yCĐ.yCT < 0  

⇔ 1 2

1 2

y ' 0có hai nghiệm x ,x phân biệt

y(x ).y(x ) 0

=
 <

. 

Ví dụ 1: (Đề thi đại học khối B − 2003): Cho hàm số:  

(Cm): y = x3 − 3x2 + m, với m là tham số. 

a. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có hai điểm phân biệt đối xứng với 
nhau qua gốc toạ độ. 

b. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 2. 

 Giải 
a. Hai điểm: 

A(xA, yA) với yA = 3
Ax  −  3 2

Ax  + m,     (1) 

B(xB, yB) víi yB = 3
Bx  −  3 2

Bx  + m.    (2) 
thuộc đồ thị hàm số. 

Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ  

⇔ A B

A B

x x 0 (3)
y y 0 (4)

+ =
 + =

 

Thay (1), (2), (3) vào (4) ta được: 

3 2
Ax  = m.       (5) 

Để tồn tại hai điểm A và B thì phương trình (5) phải có nghiệm và do       2
Ax  > 0 

nên điều kiện là m > 0. 
Vậy, m > 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

b. Bạn đọc tự làm. 
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Ví dụ 2: (Đề thi đại học khối A − 2002): Cho hàm số:  
y = − x3 + 3mx2 + 3(1 − m2)x + m3 − m2. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1. 
b. Tìm k để phương trình  − x3 + 3x2 + k3 − 3k2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt. 
c. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của 

đồ thị  hàm số. 

 Giải 
a. Với m = 1 hàm số có dạng: 

(C): y = −x3 + 3x2. 
Bạn đọc tự giải tiếp. 

b. Có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Viết lại phương trình dưới dạng: 

− x3 + 3x2 =  − k3 + 3k2.       (1) 
Vậy số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng    

y =  − k3 + 3k2, do đó phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: 

0 < −k3 + 3k2 < 4 ⇔ 
3 2

3 2

k 3k 0
k 3k 4 0

 − <


− + >
⇔ 

0 k 3
1 k 2
≠ <

− < ≠
 ⇔ k∈(−1, 3)\{0, 2}. 

Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 
x3 − k3 − 3x2 + 3k2 = 0 ⇔ (x − k)[x2 + (k − 3)x + k2 − 3k] = 0 

⇔ 
2 2

x k 0
f (x) x (k 3)x k 3k 0 (*)

− =
 = + − + − =

 

Vậy, phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: 
Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác k 

⇔  f 0
f (k) 0
∆ >

 ≠
⇔  

2

2

3k 6k 9 0
3k 6k 0

− + + >


− ≠
⇔ 

1 k 3
k 0 k 2
− < <

 ≠ ∧ ≠
⇔ k∈(−1, 3)\{0, 2}. 

c. Có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Ta có: 

y' = −3x2 + 6mx + 3(1 − m2), y' = 0 ⇔  − 3x2 + 6mx + 3(1 − m2) = 0.  (2) 
Nhận xét rằng ∆(2) = 1 > 0, ∀m ⇔ hàm số luôn có cực đại và cực tiểu. 
Khi đó thực hiện phép chia y cho y', ta được:  

y = y'.(
1
3

x − m
3

) + 2x − m2 + m. 

Gọi (x0; y0) là toạ độ điểm cực đại hoặc cực tiểu của đồ thị thì y'(x0) = 0. Do đó:  

y0 = y(x0) = y'(x0).(
1
3

x0 − m
3

) + 2x − m2 + m. 

Các điểm cực đại và cực tiểu cùng thoả phương trình:  
y = 2x − m2 + m.        (*) 

Vậy phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị  hàm số 
có dạng y = 2x − m2 + m. 
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Cách 2: Ta có: 
y' = −3x2 + 6mx + 3(1 − m2),  

y' = 0 ⇔ −3x2 + 6mx + 3(1 − m2) = 0 
' 1 0∆ = >

⇔  1

2

x m 1
x m 1

= −
 = +

. 

Tức là, hàm số luôn có cực đại và cực tiểu, và toạ độ của chúng là: 
A(m − 1; − m2 + 3m − 2) và B(m + 1; − m2 + 3m + 2). 

Khi đó, đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị  hàm số chính là 
đường thẳng (AB), có phương trình cho bởi: 

(AB): 
x (m 1)

m 1 (m 1)
− −

+ − −
 = 

2

2 2

y ( m 3m 2)
m 3m 2 ( m 3m 2)

− − + −
− + + − − + −

 

⇔ (AB): y = 2x − m2 + m. 
Ví dụ 3: Cho hàm số (C):  y = x3 − 3x + 1. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.  
b. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình |x3 − 3x + 1| − m = 0. 
c. Lập phương trình các tiếp tuyến của (C) biết rằng tiếp tuyến đi qua 

điểm 
14

A ; 1
9

 − 
 

. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

(1). Hàm số xác định trên D =  . 
(2). Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim

→∞
y = 3

2 3x

3 1
lim x 1

x x→∞

  − +  
  

 = 
khi x

khi x

+∞ → +∞
−∞ → −∞

. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 3x2 − 3,  y' = 0 ⇔ 3x2 − 3 = 0 ⇔ x = ±1.  
x −∞   − 1  1  +∞ 
y'   +  0  −  0  +   
 
y 

 
 −∞ 

 C§ 
3 

 CT 
 −1 

 +∞ 

(3). Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn: 

y'' = 6x,  y'' = 0 ⇔ 6x = 0 ⇔ x = 0. 
Vì y" đổi dấu khi x qua điểm 0 nên đồ thị hàm số có một điểm uốn là U(0; 1). 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận điểm uốn U làm tâm đối xứng. 
b. Viết lại phương trình dưới dạng:  

|x3 − 3x + 1| = m. 
Do vậy số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị y = |x3 − 3x + 1| 

với đường thẳng y = m + 1.  

y 

x O 
1 

U 

−1 

3 

1 

y = x3 − 3x + 1 
 −1 

y = |x3 − 3x + 1| 
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Đồ thị của hàm số y = |x3 − 3x + 1| gồm: 
- Phần từ trục hoành trở lên của đồ thị (C). 
- Đối xứng phần đồ thị phía dưới trục hoành của (C) qua trục hoành. 
Suy ra: 
 Với m < 0, phương trình vô nghiệm. 
 Với m = 0, phương trình có 3 nghiệm phân biệt. 
 Với 0 < m < 1, phương trình có 6 nghiệm phân biệt. 
 Với m = 1, phương trình có 5 nghiệm. 
 Với 1 < m < 3, phương trình có 4 nghiệm phân biệt. 
 Với m = 3, phương trình có 3 nghiệm. 
 Với m > 3, phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 

c. Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0 khi đó tiếp tuyến có dạng: 

(d): y − y(x0) = y’(x0)(x − x0) ⇔ (d): y = (3 2
0x  − 3)(x − x0) + 3

0x  − 3x0 + 1. 

Điểm A∈(d) suy ra: 

−1 = (3 2
0x  − 3)(

14

9
 − x0) + 3

0x  − 3x0 + 1 ⇔ 3 3
0x  − 7 2

0x  + 4 = 0 

⇔ (x0 − 1)(3 2
0x  − 4x0 − 4) = 0 ⇔ x0 = 1 hoặc x0 = 2 hoặc x0 = − 2

3
. 

Khi đó: 
 Với x0 = 1, ta được tiếp tuyến (d1): y = −1. 
 Với x0 = 2, ta được tiếp tuyến (d2): y = 9x − 15. 

 Với x0 = − 2

3
, ta được tiếp tuyến (d3): y = − 5

3
x + 

43

27
. 

Vậy, qua A kẻ được ba tiếp tuyến (d1), (d2) và (d3) tới (C). 

Cách 2: Phương trình (d) đi qua A với hệ số góc k có dạng 
14

y k x 1
9

 = − − 
 

. 

Để (d) tiếp xúc với (C), thì hệ phương trình sau phải có nghiệm: 

3

2

14
x 3x 1 k(x ) 1 (1)

9

3x 3 k (2)

 − + = − −

 − =

 

Thay (2) vào (1), ta được: 

3x3 − 7x2 + 4 = 0 ⇔ (x − 1)(3x2 − 4x − 4) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = − 2

3
. 

Khi đó: 

 Với x = 1 
(2)

⇒  k = 0, ta được tiếp tuyến (d1): y = −1. 

 Với x0 = 2 
(2)

⇒  k = 9, ta được tiếp tuyến (d2): y = 9x − 15. 

 Với x0 = − 2

3
 

(2)

⇒  k = − 5

3
, ta được tiếp tuyến (d3): y = − 5

3
x + 

43

27
. 

Vậy, qua A kẻ được ba tiếp tuyến (d1), (d2) và (d3) tới (C). 
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Ví dụ 4: Cho hàm số (Cm): y = − 1

3
mx3 + mx2 − x. 

a. Tìm các điểm cố định mà (Cm) luôn đi qua khi m thay đổi. 
b. Tìm m để hàm số luôn nghịch biến. 
c. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. 
d. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục Ox. 

e. Tìm m để (Cm) nhận điểm 
1

U 1;
3

 − 
 

 làm điểm uốn. 

f. Xác định m khác 0 để (Cm) cắt Ox tại ba điểm phân biệt với hoành 
độ lập thành cấp số cộng. 

 Giải 
a. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Cm), khi đó: 

y0 = − 1

3
m 3

0x  + m 2
0x  − x0, ∀m ⇔ ( 3

0x  − 3 2
0x )m + 3x0 + y0 = 0, ∀m  

⇔ 
3 2
0 0

0 0

x 3x 0

3x 3y 0

 − =


+ =
⇔ 1

2

M (0;0)

M (3; 3)


 −

. 

Vậy, họ (Cm) có hai điểm cố định M1(0; 0) và M2(3; −3). 

b. Hàm số xác định trên D =  . 
Đạo hàm: 

y' = −mx2 + 2mx − 1,   y' = 0 ⇔ f(x) = −mx2 + 2mx − 1 = 0. (1) 
Hàm số luôn nghịch biến khi: 

y' ≤ 0 với mọi x∈  ⇔ f(x) ≤ 0 với mọi x∈ . 
Xét hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Nếu m = 0 thì: 
y' = −1 < 0 với mọi x∈  ⇔ Hàm số luôn nghịch biến. 

Trường hợp 2: Nếu m ≠ 0 thì điều kiện là: 

f

m 0

' 0

− <
∆ ≤

 ⇔ 
2

m 0

m m 0

>


− ≤
 ⇔ 

m 0

0 m 1

>
 ≤ ≤

⇔ 0 < m ≤ 1. 

Vậy, hàm số luôn nghịch biến khi 0 ≤ m ≤ 1. 

c. Hàm số có cực đại và cực tiểu khi: 
(1) có hai nghiệm phân biệt và đổi dấu qua hai nghiệm 

⇔ 
f

a 0

' 0

≠
∆ >

 ⇔ 
2

m 0

m m 0

≠


− >
 ⇔ 

m 1

m 0

>
 <

. 

Vậy, hàm số có cực đại và cực tiểu khi m ∈ (−∞; 0)∪(1; +∞). 

d. Phương trình hoành độ giao điểm của (Cm) và Ox có dạng: 

− 1

3
mx3 + mx2 − x = 0 ⇔ x(mx2 − 3mx + 3) = 0 ⇔ 

2

x 0

g(x) mx 3mx 3 0 (*)

=
 = − + =
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Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục Ox khi: 
Hàm số cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt ⇔ (∗) có hai nghiệm phân biệt khác 0 

⇔ g

a 0

0

g(0) 0

 ≠
∆ >
 ≠

 ⇔ 2

m 0

9m 12m 0

3 0

≠
 − >
 ≠

 ⇔ 
4

m
3

m 0

 >


<

. 

Vậy, với ( ) 4
m ; 0 ;

3
 ∈ −∞ ∪ + ∞ 
 

 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

e. Ta cã y" = −2mx + 2m. 
Đồ thị hàm số nhận điểm U làm điểm uốn khi: 

m 0

y"(1) 0

1
y(1)

3


 ≠


=

 = −


 ⇔ 

m 0

2m 2m 0

1 1
m m 1

3 3


 ≠


− + =

− + − = −


⇔ m = 1. 

Vậy, với m = 1 đồ thị hàm số nhận điểm U làm điểm uốn. 
f. Ta lựa chọn một trong ba cách sau: 
Cách 1: Để (Cm) cắt Ox tại ba điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng thì 
điểm uốn U của đồ thị hàm số thuộc Ox, tức là yU = 0.    (2) 

Ta có  
y" = −2mx + 2m,  y" = 0 ⇔ −2mx + 2m = 0 ⇔ xU = 1 

do đó, điều kiện (2) trở thành:  

− 1

3
m + m − 1 = 0 ⇔ m = 

3

2
. 

Thử lại: Với m = 
3

2
 hàm số có dạng y = − 1

2
x3 + 

3

2
x3 − x.  

Phương trình hoành độ giao điểm là: 

 − 1

2
x3 + 

3

2
x3 − x = 0 ⇔ x(x2 − 3x + 2) = 0 ⇔ x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2 

nhận thấy x1, x2, x3 lập thành cấp số cộng. 

Vậy, với m = 
3

2
 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: Phương trình hoành độ giao điểm của (Cm) với trục hoành là: 

− 1

3
mx3 + mx2 − x = 0 ⇔ mx3 − 3mx2 + 3x = 0 .   (3) 

Để đồ thị hàm số cắt Ox tại ba điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng 
thì phương trình (3) có ba nghiệm x0 − d, x0, x0 + d. Khi đó: 

mx3 − 3mx2 + 3x = m[x − (x0 − d)](x − x0)[x − (x0 + d)] = m(x − x0)[(x − x0)2 − d2] 
 = mx3 − 3mx0x2 + m(3 2

0x  − d2)x − 3
0x  + md2x0. 
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⇒ 
0

2 2
0

3 2
0 0

3m 3mx

3 m(3x d )

0 x d x

− = −


= −
 = − +

⇔ 
0x 1

d 1

m 3/ 2

=
 = ±
 =

. 

Vậy, với m = 
3

2
 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 3. Đồ thị  hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt với hoành độ lập thành 
cấp số cộng khi: 

(3) có ba nghiệm phân biệt x1 < x2 < x3 thoả mãn 1 3x x

2

+
 = x2 ⇔ x1 + x3 = 2x2. 

Mặt khác theo định lí viét ta có: 
x1 + x2 + x3 = 3 ⇔ 3x2 = 3 ⇔ x2 = 1. 

Để x2 = 1 là nghiệm của (3) thì m − 3m + 3 = 0 ⇔ m = 
3

2
. 

Thử lại: Tương tự như trong cách 1. 

Vậy, với m = 
3

2
 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 5: Cho hàm số (Cm): y = (x − 1)(x2 + mx + m).  
1. Với m = 2: 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và các 

đường thẳng x = 0, x = 1. 
c. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc 

với đường thẳng x − 5y + 4 = 0. 
2. Tìm các giá trị của  m để đồ thị 

hàm số tiếp xúc với trục hoành. 
Xác định toạ độ tiếp điểm trong 
mỗi trường hợp tìm được. 

 Giải 
1. Với m = 2 hàm số có dạng: 

(C): y = x3 + x2 − 2. 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Diện tích S phải tìm được cho bởi: 

S = 
1

3 2

0

| x x 2 | dx+ −∫  =  − 
1

3 2

0

(x x 2)dx+ −∫  = −(
1

4
x4 + 

1

3
x3 − 2x) 1

0|  = 
17

12
 (®vdt). 

c. Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng x − 5y + 4 = 0 nên có hệ số góc k = 5. 
Tới đây, ta lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình: 

y' = 5 ⇔ 3x2 + 2x = 5 ⇔ 3x2 + 2x − 5 = 0 ⇔ x0 = 1 hoặc 0

5
x

3
= − . 

y 

x O 

−50/27 

−2 

−52/27 

−1/3 −2/3 1 

(C) 
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Khi đó: 
 Với x0 = 1, ta được tiếp tuyến: 

(d1): y − y(1) = 5(x − 1) ⇔ (d1): y = 5x − 5. 

 Víi 0

5
x

3
= − , ta được tiếp tuyến: 

(d2): y − y(− 5

3
) = 5(x + 

5

3
) ⇔ (d2): y = 5x + 

121

27
. 

Vậy, tồn tại hai tiếp tuyến (d1), (d2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
Cách 2: Phương trình (d) với hệ số góc k = 5 có dạng y = 5x + m. 

Để (d) tiếp xúc với (C), thì hệ phương trình sau phải có nghiệm: 
3 2

2

x x 2 5x m

3x 2x 5

 + − = +


+ =
 ⇔ 

3 2m x x 5x 2

x 1 hoÆc x= 5 / 3

 = + − −


= −
 ⇔ 

m 5

m 121/ 27

=
 =

. 

Khi đó: 
 Với m = 5, ta được tiếp tuyến (d1): y = 5x − 5. 

 Với m = 
121

27
, ta được tiếp tuyến (d2): y = 5x + 

121

27
. 

Vậy, tồn tại hai tiếp tuyến (d1), (d2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
2. Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi hệ sau có nghiệm: 

y 0

y ' 0

=
 =

 ⇔ 
2

2

(x 1)(x mx m) 0

3x 2(m 1)x 0

 − + + =


+ − =
 ⇔ 

x 2 vµ m 4

x 0 vµ m 0

x 1 vµ m 1/ 2

= − =
 = =
 = = −

. 

Vậy, ta được: 
 Với m = 4, đồ thị hàm số tiếp xúc với Ox tại tiếp điểm M1(−2; 0). 
 Với m = 0, đồ thị hàm số tiếp xúc với Ox tại tiếp điểm M2(0; 0). 

 Với m = − 1

2
, đồ thị hàm số tiếp xúc với Ox tại tiếp điểm M3(1; 0). 

Ví dụ 6: Cho hàm số (Cm): y = 
1

3
x3 − mx2 − x + m + 1.   

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 0.  
b. Chứng minh rằng với mọi m hàm số đã cho luôn có cực đại và cực tiểu. 
c. Lập phương trình đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu. 
d. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng ( )1; + ∞ . 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Tập xác định D =  . 

Đạo hàm:  
y' = x2 − 2mx − 1,   y' = 0 ⇔ f(x) = x2 − 2mx − 1 = 0.  (1) 

Ta có ∆' = m2 + 1 > 0, ∀m do đó (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 
Vậy, với mọi m hàm số đã cho luôn có cực đại, cực tiểu. 
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c. Toạ độ các điểm cực đại và cực tiểu thỏa mãn hệ: 
3

2x
y mx x m 1

3
y ' 0


= − − + +


 =

 ⇔ 
2x m 2 2

y y '. (m 1)x m 1
3 3 3 3

y ' 0

  = − − + + +  
 

 =

  

⇒ y = − 2

3
(m2 + 1)x + 

2

3
m + 1.     (2) 

Nhận xét rằng toạ độ các điểm cực đại và cực tiểu cùng thoả mãn (2), nên phương 
trình đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số có dạng: 

(d): y = − 2

3
(m2 + 1)x + 

2

3
m + 1. 

d. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1; + ∞  khi: 

y' ≥ 0 ∀x > 1 ⇔ x2 − 2mx − 1 ≥ 0 ∀x > 1 ⇔ 
2x 1

m
2x

−
≥ , ∀x > 1. (*) 

Xét hàm số 
2x 1

y
2x

−
=  có tập xác định D = (1; +∞) và: 

2

2

x 1
y

2x

+
=  > 0, ∀x > 1 ⇔ hàm số luôn đồng biến trên D. 

Từ đó, ta được (*) ⇔ m ≤ y(1) = 0. 
Vậy, với m ≤ 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 7: Cho hàm số (Cm): y = (m + 2)x3 + 2(m + 2)x2 − (m + 3)x − 2m + 1. 
1. Với m = −1: 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b. Tìm a để (C) cắt đường thẳng (d): y = ax + 3 tại ba điểm phân biệt. 

2. Chứng minh rằng họ đồ thị hàm số (Cm) luôn đi qua ba điểm cố 
định, và ba điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng. 

3. Tìm m để hàm số nghịch biến trên  . 

 Giải 
1. Với m = −1 hàm số có dạng (C): y = x3 + 2x2 − 2x + 3. 
a Bạn đọc tự giải. 
b Phương trình hoành độ giao điểm của (d) với đồ thị hàm số (C) là: 

x3 + 2x2 − 2x + 3 = ax + 3 ⇔ x3 + 2x2 − (a + 2)x = 0  

⇔ 
2

x 0

f(x) x 2x a 2 0 (*)

=


= + − − =
 

Đường thẳng (d) cắt đồ thị hàm số (C) tại ba điểm phân biệt khi phương trình (*) 
có hai nghiệm phân biệt khác 0: 

f' 0

f(0) 0

∆ >


≠
 ⇔ 

1 a 2 0

a 2 0

+ + >
− − ≠

 ⇔ 
a 3

a 2

> −
 ≠ −

 ⇔ −3 < a ≠ −2. 

Vậy, với −3 < a ≠ −2 thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 
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2. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử M(x; y) là điểm cố định của họ (Cm), khi đó: 

y = (m + 2)x3 + 2(m + 2)x2 − (m + 3)x − 2m + 1, ∀m 
⇔ (x3 + 2x2 − x − 2)m + 2x3 + 4x2 − 3x −  + 1 − y = 0, ∀m  

⇔ 
3 2

3 2

x 2x x 2 0

y 2x 4x 3x 1

 + − − =


= + − +
⇔ 

2

3 2

(x 2)(x 1) 0

y 2x 4x 3x 1

 + − =


= + − +
⇔ 

1

2

3

M ( 2;7)

M (1;4)

M ( 1;6)

−


 −

. 

Vậy, họ (Cm) có ba điểm cố định M1(− 2; 7),  M2(1; 4) và M3(−1 ; 6). 
Suy ra:  

1 2M M


(3; −3) và 1 3M M


(1; −1)  ⇒ 1 2M M


 = 3. 1 3M M


. 
Vậy, họ (Cm) luôn đi qua ba điểm cố định và ba điểm đó cùng nằm trên một 

đường thẳng. 
Cách 2: Giả sử M(x; y) là điểm cố định của họ (Cm), khi đó: 

y = (m + 2)x3 + 2(m + 2)x2 − (m + 3)x − 2m + 1, ∀m 
⇔ (x3 + 2x2 − x − 2)m + 2x3 + 4x2 − 3x −  + 1 − y = 0, ∀m  

⇔ 
3 2

3 2

x 2x x 2 0

y 2x 4x 3x 1

 + − − =


= + − +
 ⇔ 

2

3 2

(x 2)(x 1) 0

y 2(x 2x x 2) x 5

 + − =


= + − − − +
 

⇔ 
2(x 2)(x 1) 0 (1)

y x 5 (2)

 + − =


= − +
 

Khi đó:  
 Vì (1) có ba nghiệm phân biệt nên họ (Cm) luôn đi qua ba điểm cố định. 

 Tọa độ các điểm cố định đề thỏa mãn (2) − là phương trình đường thẳng. 
Vậy, họ (Cm) luôn đi qua ba điểm cố định và ba điểm đó cùng nằm trên đường 

thẳng y = −x + 5. 

3. Tập xác định D =  . 
Đạo hàm:  

y' = 3(m + 2)x2 + 4(m + 2)x − m − 3.      (1) 
Hàm số nghịch biến trên   khi: 

y' ≤ 0, ∀x∈  ⇔ 3(m + 2)x2 + 4(m + 2)x − m − 3 ≤ 0, ∀x∈ . 
Ta xét hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Với m + 2 = 0 ⇔ m = −2, ta được: 
y' = −1< 0 ⇒ Hàm số nghịch biến trên  . 

Trường hợp 2: Với m + 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ −2, điều kiện là: 

f' 0∆ ≤  ⇔ 4(m + 2)2 + 3(m + 2)(m + 3) ≤ 0 ⇔ (m + 2)(7m + 17) ≤ 0  

⇔ 
17

m 2
7

− ≤ ≤ − . 

Vậy, với 
17

m 2
7

− ≤ ≤ −  thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
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Ví dụ 8: Cho hàm số y = 
3

1 x3 − mx2 − x + m + 1.  

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1. 
b. Chứng minh rằng với mọi m hàm số đã cho luôn có cực đại và cực 

tiểu. Hãy xác định m sao cho khoảng cách giữa các điểm cực đại 
và cực tiểu là nhỏ nhất. 

 Giải 
a Bạn đọc tự giải. 
b Miền xác định D =  . 

Đạo hàm:   
y' = x2 − 2mx − 1,  y' = 0 ⇔ x2 − 2mx − 1 = 0,       (1) 

Ta cã:  
∆' = m2 + 1 > 0, ∀m ⇔ (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Vậy, với mọi m hàm số đã cho luôn có cực đại , cực tiểu và hoành độ các điểm 
cực đại , cực tiểu thoả mãn:  





−=
=+
1xx

m2xx

21

21 . 

Thực hiện phép chia y cho y' ta được:    

y = y'.(
3

1 x − 
3

1 m) − 
3

2 (m2 + 1)x + 
3
2 m + 1. 

Vậy, tung độ các điểm cực đại, cực tiểu là:  

y1 =  − 
3

2 (m2 + 1)x1 + 
3

2 m + 1 và y2 =  − 
3

2 (m2 + 1)x2 + 
3

2 m + 1. 

Vậy, toạ độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số  là  A(x1; y1) và B(x2 ; y2). 
Do đó khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu được cho bởi:  

AB2 = (x1 − x2)2 + [
3

2 (m2 + 1)x1 − 
3

2 (m2 + 1)x2]2 

 = (x1 − x2)2[1 + 
9

4 (m2 + 1)2] =  (4m2 + 4)[1 + 
9

4 (m2 + 1)2]. 

Đặt t =  m2 + 1, t≥1, ta được:   

AB2 = 4t(1 + 
9

4 t2) = 
9

4 (4t3 + 9t) 

Do đó AB nhỏ nhất khi 4t3 + 9t nhỏ nhất. 
Xét hàm số y = 4t3 + 9t. 
 Miền xác định D = [1,  + ∞). 
 Đạo hàm:   

y' = 12t2 + 9 > 0, ∀t ≥1 ⇔ hàm số luôn đồng biến trên D. 
Suy ra ymin = y(1) = 13. 
Vậy, ta được:  

AB2
min = 

9

52  ⇔ ABmin = 
3

132
 đạt được khi t = 1 ⇔ m = 0. 
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II.  Hàm trùng phương 
Một số tính chất của hàm trùng phương: 
Tích chất 1: Hàm số có cực trị với mọi giá trị của tham số sao cho a ≠ 0. 
Tích chất 2: Hàm số có cực đại, cực tiểu khi: 

y' = 0 có ba nghiệm phân biệt ⇔ 
b
2a

 < 0. 

Tích chất 3: Hàm số có hai cực đại và một cực tiểu khi: 
a 0
b 0

<
 >

. 

Tích chất 4: Hàm số có một cực đại và hai cực tiểu khi: 
a 0
b 0

>
 <

. 

Tích chất 5: Hàm số có hai điểm uốn khi: 

y'' = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ 
b
2a

  < 0. 

Tích chất 6: Hàm số không có điểm uốn khi: 

y'' = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ 
b
2a

 ≥ 0. 

Tích chất 7: Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng. 
Tích chất 8: Phương trình trùng phương:  

ax4 + bx2 + c = 0,  với a ≠ 0.    (1) 
Đặt t = x2 với t ≥ 0, phương trình có dạng:   

at2 + bt + c = 0.      (2) 

 Nếu (2) có nghiệm t0 ≥ 0 thì (1) có nghiệm x = ± 0t . 

 (1) có nghiệm duy nhất khi (2) có nghiệm t1 ≤ 0 = t2. 
 (1) có hai nghiệm phân biệt khi (2) có nghiệm t1 < 0 < t2 hoặc 0 < t1 = t2. 
 (1) có ba nghiệm phân biệt khi (2) có nghiệm 0 = t1 < t2. 
 (1) có bốn nghiệm phân biệt khi (2) có nghiệm 0 < t1 < t2. 
 (1) có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng khi: 

(2) có nghiệm 0 = t1 < t2 và t2 = 9t1. 
Tích chất 9: Phương pháp tìm điều kiện của tham số để đồ thị hàm số y =  ax4 + bx2 + c 

tiếp xúc với Ox tại hai điểm phân biệt 
Phương pháp 1:  Đại số 
Điều kiện là (1) có hai nghiệm kép phân biệt khi: 

ax4 + bx2 + c = a(x − x1)2(x − x2)2 víi x1 ≠ x2.  (3) 
Sử dụng phương pháp hằng số bất định ta xác định được giá trị của 
tham số. 
Phương pháp 2:  Hàm số 
Tập xác định D =  . 
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Đạo hàm:   
y' = 4ax3 + 2bx = 2x(2ax2 + b),  y' = 0 ⇔ 2x(2ax2 + b) = 0. (4) 

Điều kiện là 
b

0
2a

y( b / 2a ) 0

 <

 ± − =

⇔ 
2

ab 0

4ac b 0

<


− =
. 

Ví dụ 1: Cho hàm số (C): y = −
2

1 x4 − x2 + 
2

3 . 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và trục Ox. 
c. Lập phương trình các tiếp tuyến của (C) biết rằng tiếp tuyến đi qua 

điểm M(0; 4). 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim
→±∞

y = 
x
lim
→±∞

4
2 4

1 1 3
x

2 x 2x

  − − +  
  

 = −∞. 

 Bảng biến thiên: 
y' = −2x3 − 2x,    y' = 0 ⇔ −2x3 − 2x  = 0 ⇔ −2x(x2 + 1) = 0 ⇔ x = 0.  

x − ∞  0   + ∞ 
y'   +  0  −   
y  

 − ∞ 
 C§ 

3/2 
   

 − ∞ 
1. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn: 

y'' = −6x2 − 2 < 0, đồ thị hàm số không có điểm uốn và lồi trên D. 
 Giao của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm A(−1; 0), B(1; 0). 
Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

b. Do tính đối xứng nên diện tích S phải tìm được cho bởi: 

S = 2
1

4 2

0

1 3
( x x )dx

2 2
− − +∫  = 2(− 1

10
x5 − 1

3
x3 + 

3

2
x) 1

0|  = 
32

15
 (®vdt). 

c. Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0 khi đó tiếp tuyến có dạng: 

(d): y − y(x0) = y’(x0)(x − x0) ⇔ (d): y = (−2 3
0x  − 2x0)(x − x0) + 4 2

0 0

1 3
x x

2 2
+ − . 

Điểm M∈(d) suy ra: 

4 = (−2 3
0x  − 2x0)(−x0) + 4 2

0 0

1 3
x x

2 2
+ −  ⇔ 4 2

0 05x 6x 11 0+ − =  ⇔ x0 = ±1. 

y 

x O 
(C) 

  3/2 

−1 1 
B A 
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Khi đó: 
 Với x0 = 1, ta được tiếp tuyến (d1): y = 4x + 4 
 Với x0 = −1, ta được tiếp tuyến (d2): y = −4x + 4. 
Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d1), (d2) tới (C). 

Cách 2: Phương trình (d) đi qua A với hệ số góc k có dạng y = kx + 4. 
Để (d) tiếp xúc với (C), thì hệ phương trình sau phải có nghiệm: 

4 2

3

1 3
x x kx 4 (1)

2 2

2x 2x k (2)

− − + = +

− − =

 

Thay (2) vào (1), ta được: 
4 2 31 3

x x x( 2x 2x) 4
2 2

− − + = − − +  ⇔ 3x4 + 2x2 − 5 = 0 ⇔ x = ±1. 

3x3 − 7x2 + 4 = 0 ⇔ (x − 1)(3x2 − 4x − 4) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = − 2

3
 

Khi đó: 

 Với x = −1 
(2)

⇒  k = 4, ta được tiếp tuyến (d1): y = 4x + 4. 

 Với x = 1 
(2)

⇒  k = −4, ta được tiếp tuyến (d2): y = −4x + 4. 
Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d1), (d2) tới (C). 

Ví dụ 2: Cho hàm số (C): y = x4 − 2x2 + 1. 
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Dựa vào đồ thị (C)  biện luận theo m số nghiệm của phương trình   

x4 − 2x2 + 1 − m = 0. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim
→±∞

y = 
x
lim
→±∞

4
2 4

2 1
x 1

x x

  − +  
  

 = +∞. 

 Bảng biến thiên: 
y' = 4x3 − 4x,      y' = 0 ⇔ 4x3 − 4x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1. 

x − ∞  − 1  0  1  +∞ 
y'   −  0  +  0  −  0  +   

y  + ∞  CT 
0 

 C§ 
1 

 CT 
0 

 +∞ 

3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn: 

y'' = 12x2 − 4,   y'' = 0 ⇔ 12x2 − 4 = 0 ⇔ x = ± 1

3
. 

y 

x O 

1 

−1 1 

(C) 



 112 

Vì y" đổi dấu khi x qua các điểm ± 1

3
 nên đồ thị hàm số có hai điểm uốn 

là 1

1 4
U ;

93

 
− 

 
 và 2

1 4
U ;

93

 
 
 

. 

 Ta lấy thêm điểm  A( 3 ; 4), B(− 3 ; 4) trên đồ thị. 
Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

b. Viết lại phương trình dưới dạng: x4 − 2x2 + 1 = m. 
Do vậy số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị (C) với đường 

thẳng y = m. Suy ra: 
 Với m < 0, phương trình vô nghiệm. 
 Với m = 0, phương trình có hai nghiệm nghiệm kép x = ±1. 
 Với 0 < m < 1, phương trình có 4 nghiệm phân biệt. 
 Với m = 1, phương trình có 3 nghiệm. 
 Với m > 1, phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 

Ví dụ 3: Cho hàm số (Cm): y = x4 + mx2 − m − 1  
a. Chứng minh rằng (Cm) đi qua hai  điểm cố định A và B. Tìm m để 

các tiếp tuyến tại A và B với đồ thị vuông góc với nhau. 
b. Xác định m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2(x − 1) 

tại điểm có hoành độ x = 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 
hàm số với m tìm được. 

c. Sử dụng đồ thị ở câu b), biện luận theo k số nghiệm của phương 
trình 4x2(1 − x2) = 1 − k. 

 Giải 
a. Giả sử M(x0; y0) là điểm cố định của họ (Cm). Khi đó: 

y0 = 4
0x  + m 2

0x  − m − 1, ∀m ⇔ ( 2
0x  − 1)m + 4

0x  − y0 − 1 = 0, ∀m  

⇔ 
2
0

4
0 0

x 1 0 0

x y 1 0

 − = =


− − =
⇔ 

A(1;0)

B( 1;0)


 −

. 

Vậy, họ (Cm) có hai điểm cố định A(1; 0) và B(−1; 0). 
Ta có: 

y' = 4x3 + 2mx ⇒ A

B

y '(x ) 4 2m

y'(x ) 4 2m

= +
 = − −

. 

Để các tiếp tuyến tại A và B với đồ thị vuông góc với nhau điểu kiện là: 
y'(xA). y'(xB) = −1 ⇔ (4 + 2m)(−4 − 2m) = −1  

⇔ 2 1
(m 2)

4
+ =  ⇔ 

9
m

4
= −  hoặc 

7
m

4
= − . 

b. Đặt:  
f(x) =  x4 + mx2 − m − 1 ⇒ f'(x) = 4x3 + 2mx, 
g(x) = 2(x − 1) ⇒ g'(x) = 2. 
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Khi đó, để (Cm) tiếp xúc với (d) tại điểm có hoành độ x = 1 điều kiện là: 
f(1) g(1)

f '(1) g '(1)

=
 =

 ⇔ 
0 0

4 2m m 1 2

=
 + − − =

⇔ m = −1. 

Với m = −1 hàm số có dạng (C): y = x4 − x2 . 
1. Hàm số xác định trên D =  . 
2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: 

x
lim
→±∞

y = 
x
lim
→±∞

4
2

1 1
x

2 x

  − −  
  

 = +∞. 

 Bảng biến thiên: 
y' = 4x3 − 2x,  

y' = 0 ⇔ 4x3 − 2x = 0 ⇔ 2x(2x2 − 1)  = 0 ⇔ x = 0 hoÆc x = ± 1

2
. 

x −∞  −1/ 2   0  1/ 2   +∞ 
y'   −  0  +  0  −  0  +   

y   +∞  CT 
 −1/4 

 C§ 
0 

 CT 
 −1/4 

 +∞ 

3. Đồ thị của hàm số: 
 Điểm uốn: 

y'' = 12x2 − 2, y'' = 0 ⇔ 12x2 − 2 = 0 ⇔ x = ± 1

6
. 

Vì y" đổi dấu khi x qua các điểm ± 1

6
 nên đồ thị hàm số có hai điểm uốn 

là 1

1 5
U ;

366

 
− − 

 
 và 2

1 5
U ;

366

 
− 

 
. 

 Giao của đồ thị hàm số với trục hoành: 

x4 − x2 = 0 ⇔ x2(x2 − 1) = 0 ⇔ 
x 0

x 1

=
 = ±

 ⇒ C(−1; 0) vµ D(1; 0). 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

c. Viết lại phương trình dưới dạng:  

x4 − x2 = 
k 1

4

−
. 

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của (C) và đường thẳng y = 
k 1

4

−
, ta có: 

 Nếu 
k 1

4

−
 < − 1

4
 ⇔ k < 0, phương trình vô nghiệm. 

 Nếu 
k 1

4

−
 = − 1

4
 ⇔ k = 0, phương trình có hai nghiệm. 

y 

x 
O 

(C) 

−1/4 

1/ 2  −1/ 2  
C D 
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 Nếu − 1

4
 < 

k 1

4

−
 < 0 ⇔ 0 < k < 1, phương trình có bốn nghiệm. 

 Nếu 
k 1

4

−
 = 0 ⇔ k = 1, phương trình có ba nghiệm. 

 Nếu 
k 1

4

−
 > 0 ⇔ k > 1, phương trình có hai nghiệm. 

Ví dụ 4: (Đề thi đại học khối B − 2002): Cho hàm số:   
y = mx4 + (m2 − 9)x2 + 10, với m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1. 
b. Tìm m để hàm số có ba cực trị. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự giải. 
b. Ta có: 

Miền xác định D =  . 
Đạo hàm:   

y' = 4mx3 + 2(m2 − 9)x,  y' = 0 ⇔  
2 2

x 0
f (x) 2mx m 9 0 (1)

=
 = + − =

.  

Hàm số có 3 cực trị ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt khác 0 

⇔ m(m2 − 9) < 0 ⇔ 
0 m 3
m 3

< <
 < −

. 

Vậy, hàm số có 3 cực trị khi m∈(−∞; −3) ∪ (0; 3). 

Ví dụ 5: Cho hàm số (Cm): y = mx4 + (m − 1)x2 − 2m + 1. 

a. Với m = 
1

2
, viết phương trình các tiếp tuyến kẻ từ gốc toạ độ O tới 

đồ thị (C1/2). 
b. Tìm m để đồ thị hàm số có đúng một điểm cực trị. 

 Giải 

a. Với m = 
1

2
, hàm số có dạng (C1/2): y = 

1

2
x4 − 1

2
x2. 

Đường thẳng (d) đi qua O với hệ số góc k có phương trình y = kx. 
Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (C1/2) khi hệ phương trình sau có nghiệm: 

4 2

3

1 1
x x kx

2 2

2x x k

 − =

 − =

⇔
4 2 3

3

1 1
x x (2x x)x

2 2

k 2x x

 − = −

 = −

⇔
4 2

3

3x x 0

k 2x x

 − =


= −
⇔

k 0

k 1/ 3 3

k 1/ 3 3

=


=
 = −

. 

Khi đó: 
 Với k = 0, ta được tiếp tuyến (d1): y = 0. 
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 Với k = − 1

3 3
, ta được tiếp tuyến (d2): y = − 1

3 3
x. 

 Với k = 
1

3 3
, ta được tiếp tuyến (d3): y = 

1

3 3
x. 

Vậy, qua O kẻ được ba tiếp tuyến (d1), (d2) , (d3) tới đồ thị (C1/2). 
b. Ta có:   

y' = 4mx3 + 2(m − 1)x = 2x(2mx2 + m − 1). 

y' = 0 ⇔ 2x(2mx2 + m − 1) = 0 ⇔ 
2

x 0

f(x) 2mx m 1 0 (*)

=


= + − =
. 

Hàm số chỉ có một điểm cực trị khi: 

(*) vô nghiệm

f(0) 0


 =

.       (I) 

Trường hợp 1: Nếu f(x) = 0 vô nghiệm 
 Với m = 0, ta có: 

(*) ⇔ −1 = 0 mâu thuẫn ⇒ (*) vô nghiệm. 

 Với m ≠ 0, để (*) vô nghiệm điểu kiện là: 

∆ < 0 ⇔ −8m(m − 1) < 0 ⇔ 
m 1

m 0

>
 <

. 

Trường hợp 2: Nếu f(0) = 0, tức là: 

m − 1 = 0 ⇔ m = 1. 

Vậy, hàm số có đúng một điểm cực trị khi m ≥ 1 hoặc m ≤ 0. 

Ví dụ 6: Cho hàm số (Cm): y = x4 − 4x2 + m. 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 3. 
2. Xác định m để đồ thị (C) cắt trục hoành tại bồn điểm phân biệt.  
3. Với kết quả trong 2) hãy xác định m sao cho: 

a. Bốn điểm phân biệt đó có hành độ lập thành một cấp số cộng. 
b. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành có diện tích 

phần phía trên và phần phía dưới trục hoành bằng nhau. 

 Giải 
1. Đề nghị bạn đọc tự làm. 
2. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và Ox là x4 − 4x2 + m = 0.  (1) 

Đặt t = x2, t ≥ 0, khi đó: 
(1) ⇔ f(t) = t2 − 4t + m = 0       (2) 

Đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi: 
(1) có bốn nghiệm phân biệt ⇔ (2) có hai nghiệm thoả mãn 0 < t1 < t2.  (*) 

Tới đây ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
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Cách 1: Sử dụng định lí Viưét điều kiện (*) được chuyển thành: 
' 0

S 0

P 0

∆ >
 >
 >

⇔ 

4 m 0

4 0

m 0

− >
 >
 >

⇔ 0 < m < 4. 

Vậy, với 0 < m < 4 đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. 
Cách 2: Số nghiệm dương của phương trình (2) bằng số giao điểm của đường thẳng   
y = m với đồ thị hàm số y = −t2 + 4t trên (0; +∞). 

Ta có: 
 Tập xác định trên D = (0; +∞). 
 Sự biến thiên của hàm số:   

y' = −2t + 4,     y' = 0 ⇔ −2t + 4 = 0 ⇔ t = 2.  
x 0  2  +∞ 
y'   +  0 −  

y 
 

0 
 C§ 

4 
  

−∞ 
Suy ra điều kiện là 0 < m < 4. 
Vậy, với 0 < m < 4 đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. 

3. Với kết quả trong 2) thì đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành 
độ tương ứng là − 2t , − 1t , 1t , 2t . 
a Bốn hoành độ trên lập thành cấp số cộng khi: 

2 1 1

1 2 1

t t 2 t

t t 2 t

− + = −


− + =
⇔ 2t  = 3 1t  ⇔ t2 = 9t1.   (3) 

Theo định lí Viưét ta có:   

1 2

1 2

t t 4

t t m

+ =
 =

.        (I) 

Thay (3) vào (I) được:  

1 1

1 1

t 9t 4

t .(9t ) m

+ =
 =

⇔ 1

2
1

5t 2

9t m

=


=
 ⇒  

36
m

25
= . 

Vậy, với 
36

m
25

=  đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt với hoành 

độ lập thành cấp số cộng. 
b Nhận xét rằng hàm số  y = x4 − 4x2 + m là hàm chẵn (nhận Oy làm trục đối xứng) 
nên diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành  có phần phía trên và 
phần phía dưới trục hoành bằng nhau khi: 

2t

4 2

0

(x 4x m)dx− +∫  = 0 ⇔ (
1

5
x5 − 4

3
x3 + mx) 2t

0  = 0 

1

5
( 2t )5 − 4

3
( 2t )3 + m( 2t ) = 0 ⇔ 3 2

2t  − 20t2 + 15m = 0.  (4) 
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Mặt khác, do t2 là nghiệm của (2), nên 2
2t  − 4t2 + m = 0 

(4)

⇒  m = 
20

9
. 

Vậy, với m = 
20

9
 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

III.  Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất 
Một số tính chất của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất: 
Tích chất 1: Hàm số luôn đơn điệu trên tập xác định của nó. 
Tích chất 2: Đồ thị nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 

Hướng dẫn chứng minh 
Bước 1: Thật vậy, điểm I(x0; y0) là giao điểm của hai đường tiệm cận, ta 

dời trục bằng tịnh tiến về gốc I. Công thức dời trục là:   

0

0

x X x

y Y y

= +
 = +

. 

Thay x, y vào hàm số ta được:    

Y + y0 = 0

0

a(X x ) b

c(X x ) d

+ +
+ +

 ⇔ Y = F(X). 

Bước 2: Hàm số này là hàm lẻ nên đồ thị nhận I làm tâm đối xứng. 
Tích chất 3: Không có bất cứ đường tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số đi qua tâm đối 

xứng I. 
Hướng dẫn chứng minh 

Bước 1: Lấy điểm M(x0; y0)∈(H), khi đó y0 = 0

0

ax b

cx d

+
+

. 

Phương trình tiếp tuyến tại M là 
(d):  y − y0 = y’(x0)(x − x0)   (1) 

Bước 2: Giả sử I∈(d), khi đó:   
a

c
 − y0 = y’(x0)(−

d

c
 − x0)    (2) 

Từ (2) suy ra điều mâu thuẫn.  
Bước 3: Vậy không có bất cứ đường tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số 

đi  qua I. 
Tích chất 4: M là điểm tuỳ ý thuộc đồ thị hàm số. Nếu tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm 

cận tại A, B thì:  
a. M là trung điểm AB. 
b. ∆IAB có diện tích không đổi. 
c. Tích các khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là một hằng số. 
Hướng dẫn chứng minh 

Bước 1: Lấy điểm M(x0; y0)∈(H), khi đó y0 = 0

0

ax b

cx d

+
+

. 

Phương trình tiếp tuyến tại M là 
(d):  y − y0 = y’(x0)(x − x0).   (1) 
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Bước 2: Xác định toạ độ của A, B theo thứ tự là giao điểm của đường 

thẳng (d) với tiệm cận đứng (tcđ) x = − d

c
 và tiệm cận ngang 

(tcn) y = 
a

c
. 

Bước 3: Ta có:  
a. Nhận xét rằng xA + xB = 2xM  ⇔ M là trung điểm AB. 

b. S∆IAB = 
1

2
IA.IB = const. 

c. Gọi các khoảng cách:  

d1 = d(I, tc®) = |x0 + 
d

c
|,      d2 = d(I, tcn) = |y0 − a

c
|. 

Khi đó:   
d1.d2 = const. 

Trường hợp đặc biệt: Cho hàm số (C): y = 
1

x
 và đường thẳng (d): y = ax + b. 

a. Tìm điều kiện của a, b để đường thẳng (d) tiếp xúc với (C) ? 
b. Giả sử điều kiện trên được thoả mãn. Khi đó (d) cắt Ox, Oy tại A, B 

 Chứng tỏ rằng tam giác OAB có diện tích không đổi. 
 Chứng tỏ rằng trung điểm của AB là tiếp điểm của (d) với (C). 
 Khi nào thì khoảng cách từ gốc toạ độ O đến (d) là lớn nhất ? 

Chứng minh 
a. Đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị (C) khi hệ sau có nghiệm: 

2

1
ax b

x
1

a
x

 = +

− =


 ⇔ 

2

1 1
b

x x
1

a
x

 = − +

− =


 ⇔ 2

1 b

x 2

b
a

2

 =


 − =   

 ⇒ 2

a 0

b
a

4

≠



= −

.  (*) 

b. Với điều kiện (*), (d) cắt Ox, Oy tại A(− b

a
; 0), B(0; b) (lưu ý A(

4

b
; 0)). 

 Diện tích tam giác OAB được xác định bởi:  

S = 
1

2
OA.OB = 

1

2
|xAyB| = 

1

2
| 1 4

.b
2 b

 = 2 không đổi. 

 Gọi I là trung điểm của AB, ta có xI = A Bx x

2

+
 =  − b

2a
, đây chính là nghiệm 

kép của phương trình. Vậy, trung điểm của AB là tiếp điểm của (d) với (C). 
 Khoảng cách từ gốc toạ độ O đến (d) được xác định bởi:  

h = 
2

| b |

a 1+
⇔ 

2

1

h
 = 

2b

16
 + 

2

1

b
 ≥ 2

2

2

b 1

16 b
 = 

1

2
 ⇔ h2 ≤ 2 ⇔ h ≤ 2 . 
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Vậy, hmax = 2 , đạt được khi:  
2b

16
 = 

2

1

b
 ⇔ b2 = 4 ⇔ b = ± 2, khi đó a = −1. 

Trường hợp đặc biệt: Hai tiếp tuyến của Hyperbol (H): y = 
1

x
. Chứng minh rằng: 

a. Hai tiếp tuyến của (H) không bao giờ vuông góc với nhau. 
b. Hai tiếp tuyến song song của (H) có các tiếp điểm đối xứng nhau 

qua tâm của (H). 
Chứng minh 

Với A(x1; 
1

1

x
)∈(H), ta được phương trình tiếp tuyến tại A có dạng:  

(dA): y = −
2
1

1

x
(x − x1) + 

1

1

x
 ⇒ hệ số góc của (dA) là kA = −

2
1

1

x
. 

Với B(x2; 
2

1

x
)∈(H), ta được phương trình tiếp tuyến tại B có dạng:  

(dB): y = −
2
2

1

x
(x − x2) + 

2

1

x
 ⇒ hệ số góc của (dB) là kB = −

2
2

1

x
. 

a. Ta có:  

(dA)⊥(dB) ⇔ kA.kB = −1 ⇔ (−
2
1

1

x
).(−

2
2

1

x
) = −1 ⇔ 2

1x . 2
2x  = −1 (MT). 

Vậy hai tiếp tuyến của (H) không bao giờ vuông góc với nhau. 
b. Ta có:  

(dA)//(dB) ⇔ kA = kB ⇔ −
2
1

1

x
 = −

2
2

1

x
 ⇔ 2

1x  = 2
2x  ⇔ x1 = −x2. 

Suy ra A(x1; 
1

1

x
) và B(−x1; −

1

1

x
) ⇒ A, B đối xứng qua tâm O của (H). 

 Chú ý: Với phép dời trục bằng tịnh tiến về gốc I, theo công thức dời trục là:   
d

x X
c
a

y Y
c

 = −

 = +


, 

ta đưa phương trình của Hyperbol (H):  y = 
ax b

cx d

+
+

 về dạng Y = 
k

X
. 

Ví dụ 1: Cho hàm số (C): y = 
2x 1

x 2

+
+

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Tìm các điểm trên (C) có tọa độ nguyên. 
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c. Tìm m để phương trình 
2sin x 1

sin x 2

+
+

 = m có đúng hai nghiệm phân 

biệt thuộc khoảng [0; π]. 
d. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và đường 

thẳng x = 1. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có:  

1. Hàm số xác định trên D = { }\ 2− . 

2. Sự biến thiên của hàm số:   
 Giới hạn và các đường tiệm cận: 

x
lim
→±∞

y = 2 nên y = 2 là đường tiệm cận ngang. 

x 2
lim

±→−
y = ∞ nên x = −2 là đường tiệm cận đứng. 

 Bảng biến thiên: 

y' = 
2

3

(x 2)+
 > 0 với mọi x∈D ⇒ hàm số đồng biến trên D.  

x −∞  −2   + ∞ 
y'   +    +   
y  

 2 
  +∞  

    −∞ 
 2 

3. Đồ thị: Giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ là 
1

A 0;
2

 
 
 

 và 
1

B ; 0
2

 − 
 

. 

Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận giao điểm I(−2; 2) của hai đường tiệm cận làm 
tâm đối xứng. 

b. Viết lại hàm số dưới dang y = 2 − 
3

x 2+
. 

Điểm M(x0; y0) (x0 ≠ −2) thuộc đồ thị hàm số có tọa độ nguyên khi x0 + 2 là ước 
của 3.  Ta có bảng liệt kê sau:  

x0 + 2 −3 −1 1 3 
x0 −5 −3 −1 1 
y0 3 5 −1 1 

§iÓm M1(−5; 3) M2(−3; 5) M3(−1; −1) M4(1; 1) 

Vậy, các điểm M1(−5; 3), M2(−3; 5), M3(−1; −1) và M4(1; 1) thuộc đồ thị hàm số 
có toạ độ nguyên. 

c. Đặt t = sinx, 0 ≤ t ≤ 1,  phương trình có dạng 
2t 1

t 2

+
+

 = m.      (1) 

Phương trình (1) có nghiệm thuộc đoạn [0; π] khi: 

Đường thẳng y = m cắt  đồ thị (C) phần [0;1] ⇔ 
1

2
 ≤ m ≤ 1. 

y = 2 

x = −2 

I 

x 

y 

O  − 2 

2 
1 

1 
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• Víi 
1

2
 ≤ m < 1 phương trình (1) có nghiệm t0∈[0; 1)  

⇔ sinx = t0 phương trình này có 2 nghiệm thuộc khoảng [0; π]. 
• Với m = 1, phương trình (1) có nghiệm t = 1, ta được: 

sinx = 1 phương trình này có 1 nghiệm x
2

π
=  thuộc khoảng [0; π]  

Vậy, với 
1

2
 ≤ m < 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

d. Diện tích S phải tìm được cho bởi: 

S = 
1

0

(2x 1)dx

x 2

+
+∫  = 

1

0

3
(2 )dx

x 2
−

+∫  = (2x − 3ln|x + 2|) 1
0|  = 2 − 3ln

2

3
 (®vdt). 

Ví dụ 2: (Đề thi đại học khối D − 2002): Cho hàm số:  

y = 
2(2m 1)x m

x 1
− −

−
, với m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số với m = −1. 
b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và hai trục 

toạ độ. 
c. Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y = x. 

 Giải 
a. Với m = −1, ta được: 

(C): y = 
3x 1
x 1

− −
−

 − Bạn đọc tự thực hiện tiếp. 

b. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và hai trục toạ độ.  
Ta có: 

S = 
0

1/3

3x 1 .dx
x 1−

− −
−∫  = 

0

1/3

4 3 .dx
x 1−

− − − ∫  = ( − 4ln|x − 1| − 3x) 0
1
3

|
−

 = 4ln
4
3

 − 1. 

c. Viết lại hàm số dưới dạng:  

y = 2m − 1 − 
2m 2m 1

x 1
− +

−
. 

Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = x  
⇔ hệ sau có nghiệm 

2

2

2

m 2m 12m 1 x (1)
x 1

m 2m 1 1 (2)
(x 1)

 − +
− − = −

 − + =
 −

  

Viết lại (1) dưới dạng:  

2m − 1 − 
2m 2m 1

x 1
− +

−
 = (x − 1) + 1         (3) 
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Thay (2) vào (3), ta được: 

2m − 1 − 
2m 2m 1

x 1
− +

−
 = (x − 1). 

2

2

m 2m 1
(x 1)

− +
−

 + 1 ⇔ 
1

x 1−
 = 2

m 1
m 2m 1

−
− +

.  (4) 

Thay (4) vào (2), ta được: 
2

2

(m 1)
m 2m 1

−
− +

 = 1  ⇔ m ≠ 1. 

Vậy, với mọi m ≠ 1 đồ thị (1) luôn tiếp xúc với đường thẳng y = x. 

Ví dụ 3: Cho hàm số (C): y = 
2x

x 1+
. 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, từ đó suy ra đồ thị hàm 

sè (C1): y = − 2x

x 1+
. 

2. Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. 
Chứng minh rằng: 
a. Đồ thị (C) nhận điểm I làm tâm đối xứng. 
b. Không có tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số đi qua điểm I. 

3. M là điểm có hoành độ a ≠ −1, và thuộc (C). Viết phương trình tiếp 
tuyến (d) của (C) tại điểm M. 
a. Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng (d). Xác định a để 

khoảng cách trên đạt giá trị lớn nhất. 
b. Xác định a để tiếp tuyến (d) lập với hai đường tiệm cận một tam 

giác có chu vi bé nhất. 

 Giải 

1. Khảo sát và vẽ đồ thị − Bạn đọc tự giải. 
Bằng phép đối xứng qua trục Ox đồ thị (C) ta có được đồ thị (C1). 

2. Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là I(−1; 2). 
a. Dời trục bằng phép tịnh tiến về gốc I theo công thức dời trục là:  

x X 1

y Y 2

= −
 = +

 ⇒ Y + 2 = 
2(X 1)

X 1 1

−
− +

 ⇔ Y = − 2

X
. 

Hàm số trên là hàm lẻ nên đồ thị nhận điểm I(−1; 2) làm tâm đối xứng. 

b. Đường thẳng (∆) đi qua điểm I(−1; 2) có phương trình y = k(x + 1) + 2. 

Đường thẳng (∆) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 

2

2x
k(x 1) 2

x 1
2

k
(x 1)

 = + + +

 =
 +

⇔

2

2 2
2 2

x 1 x 1
2

k
(x 1)

 − = + + +

 =
 +

⇔

2

4
0

x 1
2

k
(x 1)

 = +

 =
 +

vô nghiệm 

Vậy, qua I không kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị. 
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3. Điểm M(a; 
2a

a 1+
), do đó phương trình tiếp tuyến có dạng: 

(d): y − 2a

a 1+
 = y'(a)(x − a) ⇔ (d): y = 

2

2

(a 1)+
(x − a) + 

2a

a 1+
. 

a. Viết lại phương trình tiếp tuyến (d): 2x − (a + 1)2y + 2a2 = 0. 
Khi đó, khoảng cách từ I đến (d) được cho bởi: 

d = 
2 2

4

2 2(a 1) 2a

4 (a 1)

− − + +

+ +
 = 

4

4 a 1

4 (a 1)

+

+ +

C«si

≤
4

4 a 1

2 4.(a 1)

+

+
 = 2. 

Vậy, ta được Mind = 2, đạt được khi: 

(a + 1)4 = 4 ⇔ a + 1 = ± 2  ⇔ a = −1 ± 2 . 

b. Ta lần lượt có: 
 Toạ độ giao điểm A của tiếp tuyến (d) với tiệm cận đứng là nghiệm của hệ 

phương trình:  

2

x 1

2 2a
y (x a)

a 1(a 1)

= −

 = − + ++

 ⇔ 
x 1

2a 2
y

a 1

= −

 −

= +

 ⇔ 
2a 2

A 1;
a 1

− − + 
. 

 Toạ độ giao điểm B của tiếp tuyến (d) với tiệm cận ngang là nghiệm của 
hệ phương trình:  

2

y 2

2 2a
y (x a)

a 1(a 1)

=

 = − + ++

 ⇔ 
x 2a 1

y 2

= +
 =

 ⇔ B(2a + 1; 2). 

 Chu vi ∆IAB được cho bởi: 

P∆IAB = IA + IB + AB = 2 2IA IB IA IB+ + +  ≥ 2 IA.IB 2IA.IB+  

  = ( )2 2 IA.IB+  = ( ) 2a 2
2 2 2 . 2a 1 1

a 1

−
+ − + +

+
 

  = ( ) 4
2 2 . 2a 2

a 1
+ +

+
 = 4 2 4+ . 

Suy ra  PMin = 4 2 4+  đạt được khi:  

IA = IB ⇔ 
4

a 1+
 = |2a + 2| ⇔ a = −1 ± 2 . 

Ví dụ 4: Cho hàm số (C): y = 
3x 4

x 1

+
−

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Xác định tất cả các giá trị của k để đường thẳng (∆): y = kx + 3 

không cắt đồ thị hàm số. 
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c. M là điểm tuỳ ý thuộc đồ thị hàm số, tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm 
cận tại A, B. Chứng minh rằng: 
 M là trung điểm AB. 
 ∆IAB có diện tích không đổi, với I là tâm đối xứng của (C). 
 Tích các khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là một hằng số. 

 Giải 
a. Đề nghị bạn đọc tự làm. 

b. Phương trình hoành độ giao điểm của (∆) với đồ thị hàm số là: 
3x 4

x 1

+
−

 = kx + 3 ⇔ f(x) = kx2 − kx − 7 = 0 víi x ≠ 1.   (1) 

Đường thẳng (∆) không cắt đồ thị hàm số khi (1) vô nghiệm, ta xét hai trường hợp: 
Trường hợp 1: Với k = 0, thì (1) có dạng:  

−7 = 0 (MT) ⇔ Phương trình (1) vô nghiệm. 
Trường hợp 2: Với k ≠ 0 thì để phương trình (1) vô nghiệm điều kiện là: 

0

0

f(1) 0

∆ <
 ∆ = =

⇔ 

2

2

k 28k 0

k 28k 0

7 0

 + <

 + =
 − =

 ⇔ −28 < k < 0. 

Vậy, với −28 < k ≤ 0 đường thẳng (∆) không cắt đồ thị hàm số. 
c. Với hàm số ta lần lượt có: 
 Đạo hàm: 

y' = −
2

7

(x 1)−
. 

 Tiệm cận đứng x = 1 vì 
x 1
lim y

→
= ∞ ;  

 Tiệm cận ngang y = 3 vì 
x
lim
→∞

y = 3. 

 Toạ độ giao điểm I của hai tiệm cận là I(1; 3). 

M là điểm tuỳ ý thuộc đồ thị, giả sử M có hoành độ bằng a, khi đó 
3a 4

M a;
a 1

+ 
 − 

 

và phương trình tiếp tuyến tại M có dạng:  

y − y(a) = y'(a)(x − a) ⇔ y = −
2

7

(x 1)−
(x − a) + 

3a 4

a 1

+
−

. 

Ta lần lượt có: 
 Toạ độ giao điểm A của tiếp tuyến tại M và tiệm cận đứng là nghiệm của hệ 

phương trình:  

2

x 1

7 3a 4
y (x a)

a 1(a 1)

=


+ = − − + −−

 ⇔ 
x 1

3a 11
y

a 1

=

 +

= −

 ⇔ 
3a 11

A 1;
a 1

+ 
 − 

. 
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 Toạ độ giao điểm B của tiếp tuyến tại M và tiệm cận ngang là nghiệm của hệ 
phương trình:  

2

y 3

7 3a 4
y (x a)

a 1(a 1)

=


+ = − − + −−

 ⇔ 
x 2a 1

y 3

= −
 =

 ⇔ B(2a − 1; 3). 

Khi đó, ta lần lượt có: 
 Nhận xét rằng:  

xA + xB = 1 + 2a − 1 = 2a = 2xM ⇔ M là trung điểm của AB. 
 Diện tích tam giác IAB được xác định bởi: 

S = 
1

2
IA.IB = 

1 3a 11
3 . 2a 1 1

2 a 1

+
− − −

−
 = 

1 14
. 2(a 1)

2 a 1
−

−
 = 14. 

Vậy, ta thấy ∆IAB có diện tích không đổi. 
 Ta có: 

d(M, tc®).d(M, tcn) = 
3a 4

a 1 . 3
a 1

+
− −

−
 = 

7
a 1 .

a 1
−

−
 = 7. 

Vậy, ta thấy tích các khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là một hằng số. 

Ví dụ 5: Cho hàm số (C): y = 
x 1

x 2

−
−

. 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số . 
2. Tìm m để đường thẳng (d): y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt 

mà hai tiếp tuyến của (C) tại hai điểm đó song song với nhau. 
3. Tìm  điểm M∈(C) để: 

a. Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ M 
đến tiệm cận ngang. 

b. Tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận nhỏ nhất. 
c. Tổng khoảng cách từ M đến hai trục toạ độ nhỏ nhất. 

 Giải 
1. Đề nghị bạn đọc tự làm. 
2. Phương trình hoành độ giao điểm của (d) với đồ thị hàm số là:  

x 1

x 2

−
−

 = x + m ⇔ f(x) = x2 + (m − 3)x − 2m + 1 = 0 víi x ≠ 2.  (1)  

Khi đó, ta lần lượt có: 

 Đồ thị hàm số cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt khi: 

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  khác 2 ⇔ 
0

f(2) 0

∆ >
 ≠

 

⇔ 
2(m 3) 4(2m 1) 0

1 0

 − + − >


≠
 ⇔ 

2m 2m 5 0

1 0

 + + >


≠
 ⇔ Mọi m. 
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Khi đó, hai giao điểm A, B có hoành độ thỏa mãn: 
A B

A B

x x 3 m

x .x 1 2m

+ = −
 = −

. 

 Để hai tiếp tuyến tại A và B của đồ thị (C) song song với nhau điều kiện là: 

y'(xA) = y'(xB) ⇔ 
( ) ( )2 2

A B

1 1

x 2 x 2
− = −

− −
 ⇔ ( ) ( )2 2

A Bx 2 x 2− = −  

A Bx x

A Bx 2 2 x
≠

⇔ − = −  ⇔ 4 = xA + xB = 3 − m ⇔ m = −1. 

Vậy, với m = −1 thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 

3. Điểm M thuộc đồ thị hàm số, ta có 
x 1

M x;
x 2

− 
 − 

.  

Khi đó, ta lần lượt có: 
 Để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ M đến tiệm cận 

ngang điều kiện là: 
x 1

x 2 1
x 2

−
− = −

−
 ⇔ 

1
x 2

x 2
− =

−
 ⇔ (x − 2)2 = 1 ⇔ 

x 1

x 3

=
 =

. 

Vậy, hai điểm M1(1; 0) và M2(3; 2) thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 
 Tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận được cho bởi: 

d = 
x 1

x 2 1
x 2

−
− + −

−
 = 

1
x 2

x 2
− +

−
 

C«si

≥  
1

2 x 2 .
x 2

−
−

 = 2. 

Vậy, tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận có giá trị nhỏ nhất bằng 2, đạt 
được khi: 

1
x 2

x 2
− =

−
 ⇔ (x − 2)2 = 1 ⇔ 

x 1

x 3

=
 =

. 

Vậy, hai điểm M1(1; 0) và M2(3; 2) thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 

 Tổng khoảng cách từ M đến hai trục toạ độ được cho bởi d = |x| + 
x 1

x 2

−
−

. 

Nhận xét rằng: với M0(0; 
1

2
) ⇒ d(M0) = 

1

2
, nên chỉ cần xét khi: 

|x| ≤ 
1

2
 và 

x 1

x 2

−
−

 ≤ 
1

2
 ⇔ − 1

2
 ≤ x ≤ 0. 

Víi 
1

x D ; 0
2

 ∈ = −  
, ta được d = −x + 

x 1

x 2

−
−

, ta có đạo hàm: 

d' = −1 − 
2

1

(x 2)−
 < 0, ∀x∈D ⇒ d nghịch biến trên D. 

Vậy, ta được Mind = 
1

2
, đạt được tại 0

1
M 0;

2
 
 
 

. 
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Ví dụ 6: Cho hàm số (C): y = 
x 2

x 2

+
−

.  

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
b. Lựa chọn phép tịnh tiến song song với Ox để từ (C) suy ra đồ thị 

hàm số (C1): y = 
x

x 4−
. 

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  hàm số đi qua điểm A(−6; 5). 
d. Tìm những điểm trên trục tung mà từ điểm đó kẻ được đúng một 

tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 

 Giải 
a. Đề nghị bạn đọc tự làm. 
b. Giả sử:  

x

x 4−
 = f(x + a) ⇔ 

x

x 4−
 = 

x a 2

x a 2

+ +
+ −

 ⇒ 

1 1

0 a 2

4 a 2

=
 = +
− = −

⇔ a = −2. 

Vậy, ta được 
x

x 4−
 = f(x − 2) 

Do đó (C1) được suy ra bằng phép tịnh tiến theo Ox đồ thị (C) sang phải 2 đơn vị. 

c. Ta cã y’ = −
2

4

(x 2)−
, tới đây ta có thể lựa chọn một trong hai cách:  

Cách 1:  Giả sử hoành độ tiếp điểm là x = x0, khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng  

(d): y = y’(x0)(x − x0) + y(x0) ⇔ (d): y = −
2

0

4

(x 2)−
(x − x0) + 0

0

x 2

x 2

+
−

.  (1) 

Điểm A∈(d) khi:  

5 = −
2

0

4

(x 2)−
.(−6 − x0) + 0

0

x 2

x 2

+
−

 ⇔ 4 2
0x  − 24x0 = 0 ⇔ 0

0

x 0

x 6

=
 =

. 

Khi đó: 
 Với x0 = 0 thay vào (1) được tiếp tuyến (d1): y = −x − 1. 

 Với x0 = 6 thay vào (1) được tiếp tuyến (d2): y = − 1

4
x + 

7

2
. 

Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d1), (d2) tới đồ thị. 
Cách 2:  Đường thẳng (d) đi qua điểm A có phương trình: 

(d): y = k(x + 6) + 5.         (2) 
Đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 

2

4
1 k(x 6) 5

x 2
4

k
(x 2)

 + = + + −

− =
 −

⇔ 

2

4
1 k(x 2) 8k 5

x 2
4

k
(x 2)

 + = − + + −

− =
 −
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⇔ 

2

4 4
1 8k 5

x 2 x 2
4

k
(x 2)

 + = − + + − −

− =
 −

⇔ 

( )2

2
2k 1

x 2

2k 1 k

 = + −
− + =

⇒ 
k 1

1
k

4

= −

 = −


. 

Khi đó: 
 Với k1 = −1 thay vào (2) được tiếp tuyến (d1): y = −x − 1. 

 Với k2 = − 1

4
 thay vào (2) được tiếp tuyến (d2): y = − 1

4
x + 

7

2
. 

Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d1), (d2) tới đồ thị. 

 Chú ý:  Trong lời giải trên chúng ta đã bước đầu làm quen với phương pháp 
lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm phân thức không dùng 
khái niệm nghiệm kép. Cách biến đổi trong đó sẽ rất có ích với các 
hàm số chứa tham số, cụ thể: 

Cho hàm số (C): y = 
ax b

cx d

+
+

, với bd ≠ 0, tử, mẫu không có nghiệm 

chung. Hãy tìm điều kiện để đường thẳng (d): y = kx + m là tiếp tuyến 
của đồ thị hàm số (C). 
Phương pháp 

Viết lại hàm số dưới dạng y = α + 
cx d

γ
+

. 

Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đồ thị (C) khi hệ sau có nghiệm:  
γα

γ
2

kx m (1)
cx d

.c
k (2)

(cx d)

 + = + +

− =
 +

 

Viết lại (1) dưới dạng: 

α + 
cx d

γ
+

 = 
k

c
(cx + d) − kd

c
 + m.   (3) 

Thay (2) vào (3) với lưu ý chỉ thay vào biểu thức 
k

c
(cx + d), được:  

α + 
cx d

γ
+

 = − 1

c
(cx + d)

2

c

(cx d)

γ
+

 − kd

c
 + m 

⇔ α + 
cx d

γ
+

 = −
2(cx d)

γ
+

 − kd

c
 + m 

⇔ 
1

cx d+
 = 

1

2γ
kd

m
c

 − + − α 
 

.   (4) 

Thay (4) vào (2), được (k) = Ak2 + Bk + C = 0.   (5) 
Khi đó yêu cầu cụ thể của bài toán được đưa về việc giải hoặc biện luận 
điều kiện cho phương trình (5). 
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d. Các điểm thuộc Oy có dạng M(0; b).  
Đường thẳng (d) đi qua M(0; b) có phương trình y = kx + b. 
Đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 

2

x 2
kx b

x 2
4

k
(x 4)

+ = + −

− =
 −

⇔ 

2

4
1 k(x 2) 2k b (3)

x 2
4

k (4)
(x 2)

 + = − + + −

− =
 −

 

Thay (4) vào (3), ta được: 
4 4

1 2k b
x 2 x 2

+ = − + +
− −

 ⇔ ( )1 1
2k b 1

x 2 8
= + −

−
.   (5) 

Thay (5) vào (4), ta được: 

( )
2

1
4 2k b 1 k

8
 − + − =  

 ⇔ f(k) = 4k2 + 4k(b + 4) + b2 − 2b + 1 = 0. (6) 

Để từ M kẻ được đúng một tiếp tuyến tới đồ thị hàm số điều kiện là: 

(1) có nghiệm kép khác 
1 b

2

−
 hoặc hai nghiệm phân biệt trong đó có một 

nghiệm bằng 
1 b

2

−
 

⇔ 

f

f

' 0

1 b
f 0

2

' 0

1 b
f 0

2

 ∆ =


−   ≠   
∆ >


−   =   

 ⇔ 

2 2

2 2

4(b 4) 4(b 2b 1) 0

1 b 0

4(b 4) 4(b 2b 1) 0

1 b 0

 + − − + =


− ≠
 + − − + > − =

 ⇔ 
3

b
2

b 1

 = −


=

. 

Vậy, tồn tại hai điểm 1

3
M 0;

2
 − 
 

 và M2(0; 1) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 7: Cho hàm số (Cm): y = 
(1 m)x m

x m

+ +
+

. 

1. Với m = 1: 
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các giao điểm của 

(C) với các trục tọa độ. 
2. Tìm m để: 

a. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận. 
b. Hàm số đồng biến trên khoảng [0; +∞). 

 Giải 

1. Với m = 1, hàm số có dạng y = 
2x 1

x 1

+
+

. 



 130 

a. Đề nghị bạn đọc tự làm: ở đây ta nhận được các kết quả: 

 Đạo hàm y' = 
2

1

(x 1)+
. 

 Tiệm cận đứng x = −1 ⇔ x + 1 = 0; Tiệm cận ngang y = 2 ⇔ y − 2 = 0. 
b. Ta lần lượt có: 

 1
(C) Ox A ; 0

2

  ∩ = −  
  

 và phương trình tiếp tuyến tại A có dạng: 

(dA): y = y’(xA)(x − xA) + y(xA) ⇔ A

1
(d ) : y 4 x

2
 = + 
 

 ⇔ (dA): y = 4x + 2. 

 (C)∩Oy = {B(0; 1)} và phương trình tiếp tuyến tại B có dạng: 
(dB): y = y’(xB)(x − xB) + y(xB) ⇔ (dB): y = 1.x + 1 ⇔ (dB): y = x + 1. 

2. Ta lần lượt: 
a. Với câu hỏi "Đồ thị hàm số có hai tiệm cận" ta viết lại hàm số dưới dạng: 

2m
y m 1

x m
= + −

+
. 

Từ đó, suy ra với m ≠ 0 đồ thị hàm số có hai tiệm cận. 
b. Với câu hỏi "Hàm số đồng biến trên khoảng [0; +∞)" ta thực hiện: 
 Tập xác định D \ { m}= − , và khi đó để hàm số đồng biến trên khoảng [0; +∞) 

trước tiên nó cần xác định trên (0; +∞) tức là: 
−m∉[0; +∞) ⇔ −m < 0 ⇔ m > 0. 

 Đạo hàm: 
2

2

m
y '

(x m)
=

+
 > 0 với mọi m > 0 ⇔ Hàm số đồng biến. 

Vậy, với m > 0 thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 

IV.  Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất 
Một số tính chất của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất: 
Tích chất 1: Hàm số đồng biến trên D khi: 

e
D

d
y ' 0, x D

− ∉

 ≥ ∀ ∈

. 

Tích chất 2: Hàm số có cực đại, cực tiểu khi: 

Phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt khác − e

d
. 

Khi đó:    

 Giá trị cực trị của hàm số  tại x0 là y(x0) =  02ax b

d

+
. 

 Phương trình đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm 

số  có dạng y = 
1

d
(2ax + b). 
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Tích chất 3: Hàm số có hai cực trị trái dấu 

⇔  Phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt khác − e

d
 và 

phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm. 
Tích chất 4: Hàm số có hai cực trị cùng dấu  

⇔  y' = 0 có hai nghiệm phân biệt khác  −
e

d
 và phương trình 

ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt. 
Tích chất 5: Đồ thị nhận giao điểm I của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 
Tích chất 6: M là điểm tuỳ ý thuộc đồ thị hàm số. Ta có:  

a. Tích các khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là một hằng số. 
b. Nếu tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận tại A, B thì M là trung điểm 

AB và ∆IAB có diện tích không đổi. 

Ví dụ 1: Cho hàm số (C): y = 
x2

3x2x 2

−
−−

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và  hai  trục toạ độ. 
c. Đồ thị (C) cắt trục hoành tại hai điểm A, B. Viết phương trình các tiếp 

tuyến của (C) tại A và B, rồi tìm toạ độ giao điểm của hai tiếp tuyến đó. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Diện tích S phải tìm được cho bởi: 

S = 
0

1

3
x dx

x 2
−

  − − +  −  ∫  = (
1

2
x2 − 3ln|x − 2|) 0

1|−  = − 1

2
 + 3ln

3

2
 (®vdt) 

c. Hoành độ giao điểm A, B là nghiệm của phương trình: 
2x 2x 3

2 x

− −
−

 = 0 ⇔ 
2x 2x 3 0

2 x 0

 − − =


− ≠
 ⇔ 

x 1

x 3

= −
 =

 ⇒ A(−1; 0) vµ B(3; 0). 

 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A có dạng: 

(dA): y − 0 = y'(−1)(x + 1) ⇔ (dA): y = − 4

3
(x + 1). 

 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại B có dạng: 
(dB): y − 0 = y'(3)(x − 3) ⇔ (dA): y = −4(x − 3). 

Hoành độ giao điểm K của (dA) và (dB) là nghiệm của phương trình: 

− 4

3
(x + 1) = −4(x − 3) ⇔ x = 5 ⇒ K(5; −8). 

Ví dụ 2: (Đề thi đại học khối A − 2005): Cho hàm số: 

(Cm): y =  mx + 
1
x

, m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1/4. 
b. Tìm m để hàm số (Cm) có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu 

của (Cm) đến tiệm cận xiên của (Cm) bằng 1/ 2 . 
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 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Hàm số xác định trên D  =   \{0}. 

Đạo hàm: 

y’ = m − 2

1
x

 = 
2

2

mx 1
x

−
, y’  =  0 ⇔ f(x)  =  mx2 − 1  =  0. (1) 

Trước hết, hàm số có cực trị khi và chỉ khi: 

(1) có 2 nghiệm phân biệt khác 0 ⇔ 

m 0
0

f (0) 0

≠
∆ >
 ≠

 ⇔ m > 0. 

Khi đó, (1) có hai nghiệm x1,2 = ± 1
m

.  

Ta có bảng biến thiên: 
x −∞  −1/ m   1/ m   + ∞ 
y’   +   0 − 0  +    
y 
 

  C§   
 CT 

  

Vậy, hàm số đạt CT tại điểm A(
1
m

, 2 m ). 

Đồ thị (Cm) có tiệm cận xiên là (d): y = mx ⇔ (d): mx − y = 0. 
Để khoảng cách từ điểm cực tiểu A của (Cm) đến tiệm cận xiên của (Cm) bằng 

1/ 2  điều kiện là: 

2

| m 2 m |
m 1
−

+
 = 

1
2

⇔ m  =  1. 

Vậy, với m  =  1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 3: Cho hàm số (Cm): y = 
2x mx 1

x m

+ +
+

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1. 
b. Xác định m để hàm số có cực đại trong khoảng (0; m) với m > 0. 
c. Xác định m để hàm số đạt cực đại tại x = 2. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự thực hiện. 
b. Tập xác định { }D \ m= − . 

Đạo hàm:  

y' = 
2 2

2

x 2mx m 1

(x m)

+ + −
+

,      y'' = 
4

2x 2m

(x m)

+
+

. 

y' = 0 ⇔ x2 + 2mx + m2 − 1 = 0 ⇔ x1,2 = −m ± 1. 
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Ta thấy ngay với mọi m hàm số luôn có cực đại và bảng biến thiên: 
x −∞  x1   − m  x2  +∞ 
y'  −  0  +    +  0  −   
y +∞   

CT 
  +∞ 

 −∞ 
 C§   

−∞ 

Hàm số có cực đại trong khoảng (0; m) khi 0 < −m + 1 < m ⇔ 
1

2
 < m < 1. 

Vậy, với 
1

2
 < m < 1 hàm số đạt cực đại trong khoảng (0; m). 

c. Hàm số đạt cực đại tại x = 2 khi: 

2 D

y '(2) 0

y ''(2) 0

∈
 =
 <

 ⇔ 2

2 m

m 4m 3 0

4 2m 0

≠ −


+ + =
 + <

 ⇔ m = −3. 

Vậy, với m = −3 hàm số đạt cực đại tại x = 2. 

Ví dụ 8: (Đề thi đại học khối B − 2005): Cho hàm số: 

(Cm): y = 
2x (m 1)x m 1

x 1
+ + + +

+
, với m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1. 
b. Chứng minh rằng với m bất kỳ, đồ thị (Cm) luôn luôn có điểm cực 

đại, điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 20 . 

 Giải 
1. Bạn đọc tự làm. 

2. Miền xác định D =  \{−1}. 
Đạo hàm: 

y' = 
2

2

x 2x
(x 1)

+
+

, y' = 0 ⇔ x2 + 2x = 0 ⇔ 1

2

x 0
x 2

=
 = −

. 

Vậy, với mọi m đồ thị (Cm) luôn luôn có điểm cực đại, điểm cực tiểu là  

A(−2, m − 3) và B(0, m + 1) ⇒ AB = 2 2( 2) (m 1 m 3)− + + − +  = 20 . 

Ví dụ 9:  (Đề thi đại học khối D − 2003): Cho hàm số (C): y = 
2x

4x2x2

−
+− . 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Tìm m để đường thẳng (dm): y = mx + 2 − 2m cắt đồ thị hàm số (C) 

tại hai điểm phân biệt. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
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b. Phương trình hoành độ giao điểm của (dm) với đồ thị hàm số là:  

2x

4x2x2

−
+−  = mx + 2 − 2m ⇔ (m − 1)(x − 2)2 = 4 víi x ≠ 2.   (1) 

Để đồ thị hàm số (Cm) cắt (dm) tại hai điểm phân biệt 
⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khác 2 ⇔ m − 1 > 0 ⇔  m > 1. 

Vậy, m > 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 10: (Đề thi đại học khối A − 2003): Cho hàm số: 

(Cm): y = 
2mx x m
x 1
+ +
−

, với m là tham số. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = − 1. 
b. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt 

và hai điểm đó có hoành độ dương. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Phương trình hoành độ giao điểm của Ox với đồ thị hàm số là:  

2mx x m
x 1
+ +
−

 = 0 ⇔ f(x) = mx2 + x + m = 0 với x ≠ 1.      (1) 

Để đồ thị hàm số (Cm) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai điểm đó có 
hoành độ dương 

⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khác 1 và 0 < x1 < x2 

⇔ 

a 0
f (1) 0

0
S 0 v P 0µ

≠
 ≠
∆ >
 > >

⇔ 2

m 0
2m 1 0
1 4m 0

1 m0 v 0
m m

µ

≠
 + ≠
 − >

− > >


⇔  − 1
2

 < m < 0. 

Vậy, với − 1
2

 < m < 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 11: (Đề thi đại học khối A − 2004): Cho hàm số: 

(C): y = 
2x 3x 3
2(x 1)

− + −
−

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Tìm m để đường thẳng (d): y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A, 

B sao cho AB = 1. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) là: 

2x 3x 3
2(x 1)

− + −
−

 = m 
x 1≠

⇔  f(x) = x2 + (2m − 3)x − 2m + 3 = 0.    (1) 
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Trước hết, để (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt 
⇔ (1) có 2 nghiệm phân biệt khác 1 

⇔ 
0

f (1) 0
∆ >

 ≠
 ⇔ 

24m 4m 3 0
1 0

 − − >


− ≠
⇔ 

m 3 / 2
m 1/ 2

>
 < −

.     (*) 

Khi đó, ta có (d)∩(C) = {A(xA, m), B(xB, m)}, với xA, xB là nghiệm của (1) và 
thoả mãn: 

A B

A B

x x 3 2m
x .x 3 2m

+ = −
 = −

. 

Để AB = 1 điều kiện là  
AB2 = 1 ⇔ (xA − xB)2 = 1 ⇔ (xA + xB)2 − 4xA.xB = 1  

⇔ (3 − 2m)2 − 4(3 − 2m) = 1 ⇔ m2 − m − 1 = 0 ⇔ m = 
1 5

2
±

, thoả (*). 

Vậy, với m = 
1 5

2
±

 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 4: Cho hàm số (C): y = 
2x x 5

x 2

+ −
−

. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên 

đồ thị (C) đến các đường tiệm cận là một hằng số không phụ thuộc 
vị trí điểm M. 

c. Tìm hai điểm A, B thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị để 
khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự thực hiện. 

b. Lấy điểm M(x0; 
2
0 0

0

x x 5

x 2

+ −
−

)∈(C). 

Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận: 
- Tiệm cận đứng x = 2 vì 

x 2

lim y
±→

 = ∞. 

- Tiệm cận xiên y = x + 3 vì 
x
lim [y (x 3)]
→±∞

− +  = 0. 

Ta lần lượt có: 
 Khoảng cách từ M tới tiệm cận đứng, được cho bởi d1 = |x0 − 2|. 

 Khoảng cách từ M tới tiệm cận xiên, được cho bởi d2 = 
1

2
.

0

1

x 2−
. 

Suy ra:  

d1.d2 = |x0 − 2|. 1

2
.

0

1

x 2−
 = 

1

2
 là hằng số (đpcm). 
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c. Xét hai điểm A, B thuộc hai nhánh của đồ thị, ta có:  
A(2 − x1; f(2 − x1)), B(2 + x2; f(2 + x2)) víi x1, x2  > 0.  

Suy ra:  
AB2 = [(2 − x1) − (2 + x2)]2 + [ f(2 − x1) −  f(2 + x2)]2 

   = (x2 +  x1)2 + 
22 2

1 1 2 2

1 2

(2 x ) (2 x ) 5 (2 x ) (2 x ) 5

(2 x ) 2 (2 x ) 2

 − + − − − + − −
− − − − − 

 

   = (x2 + x1)2
2 2

1 2 1 2

2 1
2

x x x x

 
+ +  

 
 

≥ 4x2x1 2 2
1 2 1 2

2 1
2

x x x x

 
+ +  

 
 = 4 1 2

1 2

1
2x x 2

x x

 
+ + 

 
 ≥ 4(2 2  + 2). 

Vậy, ta được (AB)Min = 2 2( 2 1)+ , đạt được khi:  

1 2

1 2
1 2

x x

1
2x x

x x

=

 =


⇔ x1 = x2 = 
4

1

2
. 

Vậy, hai điểm A, B cần tìm có hoành độ tương ứng là 2 − 
4

1

2
, 2 + 

4

1

2
. 

Ví dụ 5: Cho hàm số 
− +

=
−

2 2x 2ax 3a
y .

x 2a
 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với a = 1. 
b. (Đề 85 − Bộ đề 1996): Tìm a để hàm số đồng biến trên (1; +∞). 

 Giải 
a. Bạn đọc tự thực hiện. 
b. Miền xác định D =  \{2a}. 

Trước hết là hàm số cần xác định với mọi x∈(1; +∞) ⇔ 2a ≤ 1 ⇔ a ≤ 
1

2
. (1) 

Đạo hàm:   

y' = 
2 2

2

x 4ax a

(x 2a)

− +
−

. 

Hàm số đồng biến với ∀x∈(1; +∞)  
⇔ y' ≥ 0, ∀x∈(1;  + ∞) ⇔ f(x) = x2 − 4ax + a2 ≥ 0, ∀x∈(1; +∞).   (2) 

Để giải (2) ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau:  
Cách 1:  (Phương pháp tam thức bậc hai): Ta có ∆' = 3a2 ≥ 0 (do (1)), vậy điều kiện 
(2) là phương trình f(x) = 0 có nghiệm thoả x1 ≤ x2 ≤ 1 

⇔ 
f(1) 0

S
1

2

≥



<

 ⇔ 
21 4a a 0

2a 1

 − + ≥


<
⇔ 

a 2 3

a 2 3

a 1/ 2

 ≥ +

 ≤ −


<

 ⇔ a ≤ 2 − 3 . (3) 
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Kết hợp (1) và (3), ta được a ≤ 2 − 3 . 

Vậy, hàm số đồng biến trong (1;  + ∞) khi a ≤ 2 − 3 . 
Cách 2:  (Phương pháp hàm số): Ta có: 

(2) ⇔ 
x 1

min
≥

f(x) ≥ 0 − Bạn đọc tự làm tiếp. 

IV.  các bài toán khác 
Ví dụ 1: (Đề thi đại học khối B − 2003): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 

hàm số y = x + 24 x− . 

 Giải 

Điều kiện x ∈ [−2, 2]. 

Xét hàm số y = x + 24 x− , trên [−2, 2], ta có: 

y' = 1 − 
2

x
4 x−

,  

y' = 0 ⇔ 1 − 
2

x
4 x−

 = 0 ⇔ 24 x−  = x ⇔
2 2

x 0
4 x x

≥


− =
⇔ x = 2 . 

Do đó, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên [−2, 2] được cho bởi: 

ymax = Max{y(−2),  y(2),  y( 2 )} = Max{−2,  2,  2 2 } = 2 2 ,  

đạt được tại x = 2 . 

ymin = −2, đạt được tại x = −2. 

Ví dụ 2: (Đề thi đại học khối D − 2004): Chứng minh rằng phương trình sau có 
đúng 1 nghiệm: 

x5 − x2 − 2x − 1 = 0. 

 Giải 
Biến đổi phương trình về dạng: 

x5 = (x + 1)2 
5VP 0 x 0 x 0 VP 1≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥

⇒  x > 1, 

tức là, nếu phương trình có nghiệm thì x > 1. 
Xét hàm số: y =  x5 − x2 − 2x − 1 trên miền D = (1, +∞). 
Đạo hàm: 

y' = 5x4 − 2x − 2 = 2x(x3 − 1) + 2(x4 − 1) + x4 > 0, ∀x ∈ D  
⇒ hàm số đồng biến trên D. 

Ta có: 
y(1) = −3 và 

x
lim
→+∞

y = +∞, 

tức là, đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm duy nhất  
⇔ phương trình có đúng 1 nghiệm. 
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Ví dụ 3: (Đề thi đại học khối B − 2004): Xác định m để phương trình sau có nghiệm: 

m( 21 x+  − 21 x−  + 2) = 2 41 x−  + 21 x+  − 21 x− . 

 Giải 

Điều kiện |x| ≤ 1. 

Đặt t = 21 x+  − 21 x− , suy ra 2 41 x−  = 2 − t2. 
Ta có: 

 t = 21 x+  − 21 x− ≥ 0, đạt được khi x = 0 

 t2 = 2 − 2 41 x−  ≤ 2, đạt được khi x = ±1. 

Suy ra điều kiện của ẩn t là 0 ≤ t ≤ 2 .     (*) 
Khi đó, phương trình được chuyển về dạng: 

m(t + 2) = 2 − t2 + t 
(*)
⇔  

2t t 2
t 2

− + +
+

 = m.    (1) 

Khi đó, phương trình ban đầu có nghiệm 
⇔ (1) có nghiệm thoả mãn (*) 

⇔ Đường thẳng y = m cắt phần đồ thị hàm số y = 
2t t 2
t 2

− + +
+

 trên [0; 2 ]. 

Xét hàm số y = 
2t t 2
t 2

− + +
+

 trên D = [0; 2 ]. 

Đạo hàm: 

y' = 
2

2

t 4t
(t 2)
− −

+
 ≤ 0, ∀t∈D ⇔ hàm số nghịch biến trên D. 

Vậy, điều kiện là: 
y( 2 ) ≤ m ≤ y(0) ⇔ 2  − 1 ≤ m ≤ 1. 
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chương 2 −  hàm số luỹ thừa,  
     hàm số mũ và hàm số lôgarit 

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  luỹ thừa 

Định nghĩa 1: (Luỹ thừa với số mũ nguyên): Với a ≠ 0, n = 0 hoặc n là một số nguyên 
âm, luỹ thừa bậc n của a là số an xác định bởi: 

a0 = 1, 

an = 
n

1

a−  với n nghuyªn âm. 

Định nghĩa 2: (Căn bậc n): Với n nguyên dương căn bậc n của số thực a là số thực b 
(nếu có) sao cho bn = a. 

Ta thừa nhận hai khẳng định sau đây: 
 Khi n là số lẻ, mỗi số thực a chỉ có một căn bậc n, kí hiệu n a . 
 Khi n là số chẵn, mỗi số thực dương a có đúng hai căn bậc n là hai số đối 

nhau. Căn có giá trị dương kí hiệu là n a  (còn gọi là căn số học bậc n của a), 

căn  có giá trị âm kí hiệu là và − n a . 
Định nghĩa 3: (Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ): Cho a là số thực dương và r là một số hữu 

tỉ. Giả sử r = 
m

n
, trong đó m là một số nguyên còn n là một số 

nguyên dương. Khi đó, luỹ thừa của a với với sô mũ r là số ar xác định 
bởi: 

ar = 
m

na  = n ma . 

Từ đó n a  = 
1

na . 
Tính chất của luỹ thừa: Với a > 0, b > 0, ta có: 

1. an.am = an + m. 

2. 
m

n

a

a
 = an − m. 

3. (am)n = am.n. 

4. (ab)n = an.bn. 

5. 
n

a

b
 
 
 

 = 
n

n

a

b
. 

Định lí 1: Cho m, n là những số nguyên. Khi đó: 
1. Với a > 1 thì am > an khi và chỉ khi m > n. 
2. Với 0 < a < 1 thì am > an khi và chỉ khi m < n. 

II.  l«garit 

Định nghĩa1: Cho 0 < a ≠ 1, b > 0, ta định nghĩa  
α = logab ⇔ b = aα, α = lgb ⇔ b = 10α, α = lnb ⇔ b = eα, 

từ định nghĩa ta được: 
loga1 = 0, logaaα = α; logaab = b, với mọi b; blogaa  = b với b > 0. 
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So sánh hai lôgarit cùng cơ số 
Định lí 1: Cho các số dương b và c. 

(1). Khi a > 1 thì logab > logac ⇔ b > c. 
Hệ quả: Khi a > 1 thì logab > 0 ⇔ b > 1. 

(2). Khi 0 < a < 1 thì logab > logac ⇔ b < c. 
Hệ quả: Khi 0 < a < 1 thì logab > 0 ⇔ b < 1. 

(3). logab = logac ⇔ b = c. 

Các quy tắc tính lôgarit 
Định lí 2: Với a dương khác 1 và các số dương b, c, ta có: 

(1). logab + logac = loga(bc), 
Trường hợp chỉ có bc > 0 thì loga(xy) = logab +  logac. 

(2). logab − logac = loga
b

c
, 

trường hợp chỉ có bc > 0 thì loga
b

c
 = logab − logac. 

(3). logabα = αlogab, 
Trường hợp b ∈   và α = 2k, k ∈ Z thì logabα = αlogab. 
Hệ quả: Với n nguyên dương thì  

loga
1

b
 = −logab; loga

n b  = 
1

n
logab. 

Đổi cơ số của lôgarit 
Định lí 3: Với a, b dương khác 1 và số dương c, ta có: 

logbc = a

a

log c

log b
  hay  logab.logbc = logac. 

Hệ quả: Ta có: 

 Với a, b dương khác 1 thì logab = 
alog

1

b
. 

 Với a dương khác 1, c là số dương và α ≠ 0, ta có 
a

log cα  = 
α
1 logac. 

Trường hợp a ∈  , a ≠ 1 và α = 2k, k ∈   thì 
a

log cα  = 
α
1 log|a|c. 

III.  Hàm số mũ 

Định nghĩa: Hàm số mũ cơ số a (0 < a ≠ 1) có dạng y = ax. 
Đạo hàm của hàm số mũ: Ta ghi nhận các kết quả sau: 

a. 
x 0
lim

→

xe 1

x

−
 = 1. 

b. Với mọi x ∈  , ta có (ex)' = ex  và  (ax) = ax.lna. 
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c. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J thì với mọi x ∈ J, ta có  
(eu)' = u'.eu  và  (au) = u'.au.lna. 

Xét hàm số y = ax, 0 < a ≠ 1, ta có các tính chất sau: 
1. Liên tục trên  . 
2. Sự biến thiên: Hàm số đơn điệu với mọi x. 

 Với a > 1 thì 1xa  > 2xa  ⇔ x1 > x2, tức là hàm số đồng biến. 

 Với 0 < a < 1 thì 1xa  > 2xa  ⇔ x1 < x2, tức là hàm số nghịch biến. 

3. Đồ thị của hàm số có 2 dạng và: 
 Luôn cắt trục Oy tại A(0; 1). 
 Nằm ở phía trên trục hoành. 
 Nhận trục hoành làm tiệm cân ngang. 

IV.  Hàm số lôgarit 

Định nghĩa: Hàm số logarit cơ số a (0 < a ≠ 1) có dạng y = logax. 
Đạo hàm của hàm số mũ: Ta ghi nhận các kết quả sau: 

a. 
x 0
lim

→

ln(x 1)

x

+
 = 1. 

b. Với mọi x ∈ (0; +∞), ta có (lnx)' = 
1

x
  và  (logax)' = 

1

x.lna
. 

c. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J thì với mọi x ∈ J, ta có  

(lnu)' = 
u '

u
  và  (logau)' = 

u '

u.lna
. 

Xét hàm số y = logax, với 0 < a ≠ 1, ta có các tính chất sau: 
1. Hàm số liên tục trên D = (0,  + ∞) và tập giá trị I =  . 
2. Sự biến thiên: Hàm số đơn điệu với mọi x. 
 Với a > 1 thì logax1 >  logax2 ⇔ x1 > x2, tức là hàm số đồng biến. 
 Với 0 < a < 1 thì logax1 >  logax2 ⇔ x1 < x2, tức là hàm số nghịch biến. 

3. Đồ thị của hàm số có 2 dạng và: 
 Luôn cắt trục Oy tại A(1; 0). 
 Nằm ở bên phải trục tung. 
 Nhận trục tung làm tiệm cân đứng. 

V.  Hàm số luỹ thừa 

Định nghĩa:  Hàm số lũy thừa là hàm số xác định bởi công thức y = xα, với α là hằng 
số tùy ý. 

Tập xác định là (0; +∞), trừ các trường hợp sau: 
 Nếu α nguyên dương thì hàm số có tập xác định là  . 
 Nếu α nguyên âm hoặc α = 0 thì hàm số có tập xác định là  *. 

Đạo hàm của hàm số lũy thừa: Ta ghi nhận các kết quả sau: 
a. Hàm số y = xα có có đạo hàm tại mọi điểm x > 0 và: 
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(xα)' = α.xα − 1. 
b. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm và u(x) > 0 trên J thì: 

(uα)' = α.u'.uα − 1, với mọi x ∈ J. 

 Chú ý:  1.  Với n là số nguyên tùy ý, ta có (xn)' = n.xn − 1 với mọi x ≠ 0; và nếu 
u = u(x) là hàm số có đạo hàm và u(x) ≠ 0 trên J thì (un)' = n.u'.un 

− 1, với mọi x ∈ J. 
 2.  Ta có: 

( n x )' = 
n n 1

1

n x −
,  

với mọi x > 0 nếu n chẵn, với mọi x ≠ 0 nếu n lẻ. 
3.  Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J và thỏa mãn điều kiện u(x) 

> 0 với mọi x thuộc J khi n chẵn, u(x) ≠ 0 với mọi x thuộc J khi n 
lẻ thì: 

( n u )' = 
n n 1

u '

n u −
. 

VI. Các dạng cơ bản của phương trình, bất phương 
trình mũ và lôgarit 

1. Phương trình mũ cơ bản có dạng ax = m, trong đó a > 0 và m là số đã cho. 
Khi đó: 

 Nếu m ≤ 0 thì phương trình vô nghiệm. 
 Nếu m > 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = logam. 

Ta có các kết quả: 

af(x) = ag(x) ⇔ f(x) = g(x). 

Với a > 1 thì af(x) > ag(x) ⇔ f(x) > g(x). 

Với 0 < a < 1 thì af(x) > ag(x) ⇔ f(x) < g(x). 

2. Phương trình lôgarit cơ bản có dạng logax = m, trong đó m là số đã cho. 

Ta phải có điều kiện x > 0 và 0 < a ≠ 1. 
Với mọi m phương trình luôn có nghiệm duy nhất x = am. 

Ta có các kết quả: 

logaf(x) = logag(x) ⇔ f(x) = g(x) > 0. 

Với a > 1 thì logaf(x) > logag(x) ⇔ f(x) > g(x) > 0. 

Với 0 < a < 1 thì logaf(x) > logag(x) ⇔ 0 < f(x) < g(x). 

một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit 

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số 
b. Phương pháp đặt ẩn phụ 
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c. Phương pháp lôgarit hóa: Ta có thể giải một phương trình có hai vế luôn 
dương bằng cách lấy lôgarit hai vế theo cùng một cơ số thích hợp. 

d. Phương pháp sử dụng tính chất đồng biến hay nghịch biến của hàm số 
 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

§1. hàm số mũ và hàm số lôgarit 

Dạng toán 1: Giới  hạn của hàm số mũ và lôgarit 
Phương pháp 

Chúng ta có các dạng giới hạn đặc biệt sau: 

a. 
x

x 0

e 1
lim

x→

−
 = 1. 

b. 
x 0
lim

→

ln(x 1)

x

+
 = 1. 

c. 
x
lim

→∞
(1 + 

1

x
)x = e. 

d. 
x 0
lim

→

1/ x(1 x)+  = e. 

 Mở rộng:: Ta có: 

0

f (x)

x x
f (x) 0

e 1
lim 1

f(x)→
→

−
= , 

[ ]
0x x

f (x) 0

ln f(x) 1
lim 1.

f(x)→
→

+
=  

 Quy tắc Lôpitan: Nếu f(x), g(x) khả vi ở lân cận x0 trừ tại điểm x0, thì: 

0x x
lim
→

f(x) = 
0x x

lim
→

g(x) = ∞ và g'(x) ≠ 0 ở lân cận x0,  

đồng thời: 

0x x

f '(x)
lim

g'(x)→
 = A thì

0x x

f(x)
lim

g(x)→
 = A.  

Quy tắc vẫn đúng với x→ ∞. 

Thí dụ 1. Tìm các giới hạn sau: 

a. 
2 3x 2

x 0

e e
lim

x

+

→

−
.   b.   

2x 3x

x 0

e e
lim

x→

−
. 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

2 3x 2

x 0

e e
lim

x

+

→

−
 = 

2 3x

x 0

3e (e 1)
lim

3x→

− −
 = −3e2.  

b. Ta biến đổi: 
2x 3x

x 0

e e
lim

x→

−
 = 

2x 3x

x 0

e 1 1 e
lim

x→

− + −
 = 

2x

x 0

2(e 1)
lim

2x→

−
 − 

5x

x 0

3(e 1)
lim

3x→

−
  

= 2 − 3 = −1. 
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 Nhận xét: Qua thí dụ trên: 

 ở câu a), để làm xuất hiện dạng giới hạn 
0

f (x)

x x
f (x) 0

e 1
lim

f(x)→
→

−
 chúng 

ta thực hiện nhóm nhân tử chung e2. 
 ở câu b), chúng ta tách giới hạn ban đầu thành hai giới hạn cơ 

bản bằng việc thêm bớt 1. 
 Với quy tắc Lôpitan, ta có: 

2 3x 2

x 0

e e
lim

x

+

→

−
 = 

( )
( )

2 3x 2

x 0

e e '
lim

x '

+

→

−
( )3x 2

x 0
lim 3e +

→
= −  = −3e2.  

2x 3x

x 0

e e
lim

x→

−
 = 

( )
( )

2x 3x

x 0

e e '
lim

x '→

−
( )2x 3x

x 0
lim 2e 3e

→
= − = 2 − 3 = −1. 

Thí dụ 2. Tìm các giới hạn sau: 

a.   
x 0
lim

→

xe 1
x 1 1

−
+ −

.   b.   
x 0
lim

→

xe 1
sin 2x

−
. 

 Giải 
a. Ta có:   

x 0
lim

→

xe 1
x 1 1

−
+ −

 =  
x 0
lim

→

x(e 1)( x 1 1)
x

− + +
 =  2. 

b. Ta có:   

x 0
lim

→

xe 1
sin 2x

−
=

x 0
lim

→ ( )
x

x

e 1

e 1 sin 2x

−

+
 =  

x 0
lim

→ ( )

x

x

e 1
x

2sin 2xe 1 .
2x

−

+
 = 

1
4

. 

Thí dụ 3. Tìm giới hạn 
x x

2x 0

5 2lim
x 3x→

−
−

. 

 Giải 
Ta biến đổi: 

x x

2x 0

5 2lim
x 3x→

−
−

 = 
x 0
lim

→

x xln 5 ln 2e e
x(x 3)

−
−

 = 
x 0
lim

→

x ln 5 x ln 2e 1 e 1ln5. ln 2.
x ln5 x

x 3

− −
−

−
  

 = 
ln5 ln 2

3
−
−

 = − 1
3

ln
5
2

. 

Thí dụ 4. Tìm các giới hạn sau: 
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a. 
x 0

ln(2x 1)
lim

x→

+
.   b.   

2

x 0

ln(1 2x )
lim

x→

+
 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

x 0

ln(2x 1)
lim

x→

+
 = 

x 0

2 ln(2x 1)
lim

2x→

+
 = 2.1 = 2. 

b. Ta biến đổi: 
2

x 0

ln(1 2x )
lim

x→

+
 = 

2

2x 0

2x ln(1 2x )
lim

2x→

+
 = 0.1 = 0. 

Thí dụ 5. Tìm các giới hạn sau: 

a. 
x 0

ln(4x 1) ln(2x 1)lim .
x→

+ − +
 b.   

2

xx 0

1 x 1
lim .ln

x 1e 1→

+
++

, với x > −1. 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

x 0
lim

→

ln(4x 1) ln(2x 1)
x

+ − +
 =  

x 0
lim

→

ln(4x 1)
x

+


 − ln(2x 1)
x

+ 


 

 =  
x 0
lim

→

4ln(4x 1)
4x

+


 − 2ln(2x 1)
2x

+ 


 =  2. 

b. Ta biến đổi: 
2

xx 0

x 1
ln

x 1lim
e 1→

+
+

+
 = 

2

xx 0

ln(x 1) ln(x 1)
lim

e 1→

+ − +
+

 = 

2

xx 0

ln(x 1) ln(x 1)

x xlim
e 1

x

→

+ +
−

+
 

= 

2

2x 0 x 0
x

x 0

x.ln(x 1) ln(x 1)lim lim
xx

e 1lim
x

→ →

→

+ +
−

+
 = 

0.1 1
1
−

 = −1. 

Dạng toán 2: Tập xác định của hàm số mũ và lôgarit 

Thí dụ 1. Tìm tập xác định của các hàm số: 
ln(x 1)a. y .

x
+

=    x
1b. y log .

x 1
=

−
 

 Giải 
a. Điều kiện: 

x 1 0
x 0

+ >
 ≠

x 1
x 0

> −
⇔  ≠

 ⇔ −1 < x ≠ 0. 
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Vậy, ta được tập xác định D = (−1; +∞)\{0}. 
b. Điều kiện: 

0 x 1
1 0

x 1

< ≠



> −

0 x 1
x 1 0

< ≠
⇔  − >

 
0 x 1
x 1

< ≠
⇔  >

 ⇔ x > 1. 

Vậy, ta được tập xác định D = (1; +∞). 

Thí dụ 2. Tìm tập xác định của hàm số y = lg
1 x

x

2 2x 1

2 1

− − +
−

. 

 Giải 
Hàm số g(x) = 21 − x − 2x + 1 nghịch biến, có g(1) = 0, nên: 
 g(x) > 0 ⇔ g(x) > g(1) ⇔ x < 1. 
 g(x) < 0 ⇔ g(x) < g(1) ⇔ x > 1. 
Hàm số có nghĩa khi:  

1 x

x

2 2x 1

2 1

− − +
−

 > 0 ⇔

x

1 x

x

1 x

2 1 0

2 2x 1 0

2 1 0

2 2x 1 0

−

−

 − >


− + >

 − < − + <

⇔

x 0

x 1

x 0

x 1

 >
 <

 < >

 ⇔ 0 < x < 1.  

Vậy, ta được tập xác định D = (0; 1). 

Dạng toán 3: Xét tính liên tục của hàm số mũ và lôgarit 
Phương pháp 

Ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Khẳng định rằng hàm số xác định tại điểm x0, tính f(x0). 
Bước 2: Xác định 

0x x
lim f(x)
→

. 

Bước 3: Kiểm nghiệm f(x0) = 
0x x

lim f(x)
→

. 

Bước 4: Kết luận. 

Thí dụ 1. Xác định a để hàm số sau liên tục trên  : 

f(x) =  

2

2x

ln(x 1)
khi x 0

e 1
a 1 khi x 0

 +
≠

−
 − =

.  

 Giải 
Điều kiện cần và đủ là nó liên tục trên   là nó liên tục tại điểm x0 = 0, tức: 

f(0) = 
x 0
lim f(x)

→
.        (*) 

Ta có:   
f(0) = a − 1. 
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x 0
limf(x)

→
 = 

2

2xx 0

ln(x 1)
lim

e 1→

+
−

 = 

2

2xx 0

ln(x 1)
xlim

e 1
x

→

+

−
 = 

2

2

2xx 0

x.ln(x 1)
xlim

2(e 1)
2x

→

+

−
 = 0. 

Khi đó, điều kiện (*) trở thành: 
a = 1 = 0 ⇔ a = 1. 

Vậy, với a = 1 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Dạng toán 4: Tính đạo hàm của các hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit  và 
hàm số hợp của chúng 

Phương pháp 
Sử dụng các kết quả trong phần kiến thức cơ bản cần nhớ. 

Thí dụ 1. Chứng minh rằng hàm số y = ln
1

1 x+
 thoả mãn hệ thức xy' + 1 = ey. 

 Giải 
Trước tiên, ta có: 

y = ln
1

1 x+
 = − ln(1 + x) ⇒ y' = − 1

1 x+
. 

Khi đó: 

xy' + 1 = − x

1 x+
 + 1 = 

1

1 x+
 = 

1
ln

1 xe +  = ey, ®pcm. 

Thí dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 

a.   2 2xy x e 1= + .   b.   2 2y x ln x 1= +  

 Giải 
a. Ta có: 

( )2 2xy ' x e 1 '= +
2 2x

2x

2x

4x .e
2x e 1

2 e 1
= + +

+
 

2 2x
2x

2x

2x .e
2x e 1

e 1
= + +

+
 

( )2x 2 2x

2x

2x e 1 2x .e

e 1

+ +
=

+

( )2x 2x

2x

2x e 1 xe
.

e 1

+ +
=

+
 

b. Ta có: 

( )2

2 2

2

x 1 '
y ' 2x.ln x 1 x .

x 1

+
= + +

+
 = 

2
2

2
x2x.ln x 1

x 1
= + +

+
. 

Dạng toán 5: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số mũ 
và lôgarit. Các bài toán liên quan 
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Thí dụ 3. Cho hàm số (Cm): y = xemx. 
1. Với m = −2: 

a. Tìm các khoảng tăng, giảm và cực trị của hàm số (C). 
b. Biện luận theo a số nghiệm của phương trình xe−2x = a. 
c. Tìm b để phương trình sinx.e−2sinx = b có đúng hai nghiệm phân 

biệt thuộc khoảng [0; π]. 
d. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hòanh 

độ x = 1. 
2. Tìm m để: 

a. Hàm số đồng biến trên  . b.   Hàm số có cực trị. 
c.   Hàm số có cực tiểu. 

 Giải 
1. Với m = −2 hàm số có dạng (C): y = xe−2x. 
a. Ta lần lượt có:  

(1). Hàm số xác định trên D =  . 
(2). Sự biến thiên của hàm số:   

 Giới hạn của hàm số tại vô cực 
−∞→x

lim y = −∞, 
+∞→x

lim y  = 0. 

 Bảng biến thiên: 

y' = e−2x − 2xe−2x =  e−2x(1 − 2x),  y' = 0 ⇔ e−2x(1 − 2x) = 0 ⇔ x = 
1

2
.  

x  −∞ 0 1/2 1  +∞ 
y'  + 0 −  

y  
−∞ 

0 C§ 
1/2e 

1/e2  
0 

Kết luận: 

 Hàm số đồng biến trên khoảng 
1

;
2

 −∞ 
 

 và nghịch biến trên khoảng 
1

;
2

 + ∞ 
 

. 

 Đồ thị hàm số đạt cực đại tại điểm 
1 1

A ;
2 2e

 
 
 

. 

b. Số nghiệm của phương trình xe−2x = a là số giao điểm của đồ thị (C) với đường 
thẳng y = a. Ta có: 
 Với a ≤ 0, phương trình có nghiệm duy nhất. 

 Với 0 < a < 
1

2e
, phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

 Với a = 
1

2e
, phương trình có nghiệm duy nhất x = 

1

2
. 

 Với a > 
1

2e
, phương trình vô nghiệm. 

c. Đặt t = sinx, 0 ≤ t ≤ 1,  phương trình có dạng te−2t = b.      (1) 
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Nhận xét rằng với mỗi t0∈[0; 1) thì: 
sinx = t0 phương trình này có 2 nghiệm thuộc khoảng [0; π]. 

Vậy, điều kiện là đường thẳng y = b cắt  đồ thị (C) phần [0; 1] tại đúng một điểm: 

⇔ 0 ≤ m < 
2

1

e
. 

d. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hòanh độ x = 1 là: 

(d): y − y(1) = y’(1)(x − 1) ⇔ (d): y = −
2

1

e
x + 

2

2

e
. 

2. Trước tiên, ta có: 
(1). Hàm số xác định trên D =  . 
(2). Đạo hàm:   

y' = emx + mxemx = emx(1 + mx),  
y' = 0 ⇔ emx(1 + mx) = 0 ⇔ mx + 1 = 0.    (2) 

a. Hàm số đồng biến trên   khi: 
y' ≥ 0 với mọi x∈  ⇔ mx + 1 ≥ 0 với mọi x∈  ⇔ m = 0. 

b. Hàm số có cực trị khi: 
Phương trình (1) có nghiệm duy nhất ⇔ m ≠ 0. 

c. Hàm số có cực tiểu khi (1) có nghiệm duy nhất và qua đó y' đổi dấu từ − sang +, 
tức m > 0. 

 

§2. Phương trình mũ và lôgarit 

Dạng toán 1: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ 
và lôgarit 

Phương pháp 
Dạng 1: Phương trình: 

af(x)  = ag(x) ⇔ 

a 1

0 a 1

f(x) g(x)

=
 < ≠ =

 hoặc 
a 0

(a 1)[f(x) g(x)] 0

>
 − − =

. 

logaf(x)  = logag(x) ⇔ 
0 a 1

f(x) g(x) 0

< ≠
 = >

. 

 Chú ý: Việc lựa chọn điều kiện f(x) > 0 hoặc g(x) > 0 tuỳ thuộc vào 
độ phức tạp của f(x) và g(x). 

Dạng 2: Phương trình: 

af(x)  = b ⇔ 
a

0 a 1,b 0

f(x) log b

< ≠ >
 =

;     logaf(x)  = b ⇔ 
b

0 a 1

f(x) a

< ≠


=
. 

Thí dụ 1. Giải các phương trình sau: 

a. 
3 2x 4x x 28 − + +  = 

2x x 24 − + .  b.   0,125.42x − 3 = ( )x

4 2 . 
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 Giải 
a. Phương trình được biến đổi về dạng: 

3 23 x 4x x 2(2 ) − + +  = 
22 x x 2(2 ) − +  ⇔ 3(x3 − 4x2 + x + 2) = 2(x2 − x + 2) 

⇔ 3x3 − 14x2 + 5x + 2 = 0  

⇔ (3x − 2)(x2 − 4x − 1) = 0 ⇔ x = 
2

3
 ∨ x = 2 ± 5 . 

Vậy, phương trình có ba nghiệm phân biệt x = 
2

3
, x = 2 ± 5 . 

b. Vì 0,125 = 
1

8
 = 2−3 nên ta biến đổi phương trình về dạng: 

2−3.22(2x − 3) = 
1

2 x2(2 .2 )  ⇔ 4x 92 −  = 
5x

22  ⇔ 4x − 9 = 
5x

2
 

⇔ 8x − 18 = 5x ⇔ 3x = 18 ⇔ x = 6. 
Vậy, phương trình có nghiệm là x = 6.  

 Nhận xét:  Trong lời giải trên: 
 Với phương trình af(x)  = bg(x) ta cần chọn phần tử trung gian c 

để biến đổi phương trình về dạng: 
(cα)f(x)  = (cβ)g(x) ⇔ cαf(x)  = cβg(x) ⇔ αf(x) = βg(x),  

 Với phương trình ax3 + bx2 + cx + d = 0 ta sử dụng kết quả 

“Nếu a, b, c, d nguyên và phương trình có nghiệm hữu tỷ p

q
 thì 

p, q theo thứ tự là ước của d và a" để đoán nhận được nghiệm 

x = 
2

3
, từ đó phân tích phương trình trở thành: 

(3x − 2)(x2 − 2x − 2) = 0. 

Thí dụ 2. Giải các phương trình sau: 
a. log2(3x + 2) = log2(x3 − 4x2 + 2x + 6). 
b.   log3x − log9x = 1

3

log 2 .  c.   
2

log x .log2x.log4x = 8. 

 Giải 
a. Phương trình được biến đổi về dạng: 

3x + 2 = x3 − 4x2 + 2x + 6 > 0  

⇔ 
3 2

3x 2 0

x 4x x 4 0

+ >


− − + =
 ⇔ 

2

2
x

3

(x 1)(x 4) 0

 > −

 − − =

 ⇔ 
x 1

x 4

=
 =

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 1, x = 4. 
b. Điều kiện x > 0. 

Biến đổi phương trình về dạng: 



 151 

log3x − 
1

2
log3x = − 1

2
log32 ⇔ log3x = −log32 ⇔ x = 2−1 = 

1

2
. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 
1

2
.  

c. Điều kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng: 

1

2
log2x.log2x.2log2x = 8 ⇔ 3

2log x  = 8 ⇔ log2x = 2 ⇔ x = 22 = 4. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 4.  

 Nhận xét: Trong lời giải trên ở câu a), chúng ta đã sử dụng kết quả trong chú ý 
ở cuối dạng 1 để tránh phải kiểm tra điều kiện x3 − 4x2 + 2x + 6 > 0. 

Thí dụ 3. Giải các phương trình sau: 
a. 6x − 3x − 2x + 1 + 2 = 0. 

b. log4{2log3[1 + log2(1 + 3log2x)]} = 
1

2
. 

 Giải 
a. Phương trình được biến đổi về dạng: 

(2.3)x − 3x − 2.2x + 2 = 0 ⇔ 3x(2x − 1) − 2(2x − 1) = 0  

⇔ (2x − 1)(3x − 2) = 0 ⇔ 
x

x

2 1 0

3 2 0

 − =


− =
 ⇔ 

x

x

2 1

3 2

 =


=
 ⇔ 

3

x 0

x log 2

=
 =

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 0, x = log32. 

b. Phương trình được biến đổi về dạng: 

2log3[1 + log2(1 + 3log2x)]} = 2 ⇔ log3[1 + log2(1 + 3log2x)] = 1 
⇔ 1 + log2(1 + 3log2x) = 3 ⇔ log2(1 + 3log2x) = 2 ⇔ 1 + 3log2x = 4 
⇔ log2x = 1 ⇔ x = 2. 

Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. 

 Nhận xét: Trong lời giải trên: 

 ở câu a), chúng ta đã sử dụng phương pháp phân tích thành 
nhân tử để chuyển phương trình về dạng tích. Và từ đó, nhận 
được hai phương trình mũ dạng 2. 

 ở câu b),  chúng ta đã sử dụng phương pháp biến đổi dần để 
loại bỏ được lôgarit. Cách thực hiện này giúp chúng ta tránh 
được phải đặt điểu kiện có nghĩa cho phương trình. 

Dạng toán 2: Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ và 
l«garit 

Phương pháp 
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Phương pháp dùng ẩn phụ là việc sử dụng một (hoặc nhiều) ẩn phụ để chuyển  
phương trình  ban đầu thành một phương trình hoặc hệ phương trình với một (hoặc 
nhiều) ẩn phụ. 
1. Các phép đặt ẩn phụ thường gặp sau đối với phương trình mũ: 

Dạng 1: Phương trình αkakx + αk − 1a(k − 1)x...α1ax + α0 = 0,  
khi đó đặt t = ax, điều kiện t > 0, ta được: 

αktk + αk − 1tk − 1...α1t + α0 = 0. 
Mở rộng: Nếu đặt t = af(x), điều kiện hẹp t > 0. Khi đó: 

a2f(x) = t2, a3f(x) = t3, ..., akf(x)  = tk và a−f(x) = 
1

t
. 

Dạng 2: Phương trình α1ax + α2bx + α3 = 0, với a.b = 1 

  khi đó đặt t = ax, điều kiện t > 0, suy ra bx  = 
1

t
, ta được: 

α1t + 2

t

α
 + α3 = 0 ⇔ α1t2 + α3t + α2 = 0. 

Mở rộng: Với a.b = 1 thì khi đặt t = af(x), điều kiện hẹp t > 0, suy ra 

bf(x)  = 
1

t
. 

Dạng 3: Phương trình α1a2x + α2(ab)x + α3b2x  = 0, 
khi đó chia hai vế của phương trình cho b2x > 0 (hoặc a2x, (a.b)x), ta được: 

α1

2x
a

b
 
 
 

 + α2

x
a

b
 
 
 

 + α3 = 0 

Đặt t = 
x

a

b
 
 
 

, điều kiện t > 0, ta được α1t2 + α2t + α3 = 0. 

Mở rộng:  Với phương trình mũ có chứa các nhân tử a2f, b2f, (a.b)f , ta 
thực hiện theo các bước sau: 
- Chia hai vế của phương trình cho b2f > 0 (hoặc a2f, 

(a.b)f). 

- Đặt t = 
f

a

b
 
 
 

, điều kiện hẹp t > 0. 

 Chú ý:  Ta sử dụng ngôn từ điều kiện hẹp t > 0 cho trường hợp đặt t = af(x) vì: 
 Nếu đặt t = ax thì t > 0 là điều kiện đúng. 
 Nếu đặt t = 

2x 12 +  thì t > 0 chỉ là điều kiện hẹp, bởi thực chất điều 
kiện cho t phải là t ≥ 2. Điều này đặc biệt quan trong cho lớp các 
bài toán có chứa tham số. 

2. Các phép đặt ẩn phụ thường gặp sau đối với phương trình lôgarit: 
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Dạng 1: Nếu đặt t = logax với x > 0 thì  k
alog x  = tk, logxa = 

1

t
 với 0 < x ≠ 1. 

Dạng 2: Ta biết rằng blog ca  = blog ac , do đó nếu đặt t = blog xa  thì t = blog ax  

Tuy nhiên, trong nhiều bài toán có chứa blog xa , ta thường đặt ẩn phụ 
dần với t = logbx. 

Thí dụ 1. Giải các phương trình sau: 

a. 4x + 3.2x + 1 − 16 = 0.  b.  ( )x

2 3−  + ( )x

2 3+   = 4. 

 Giải 
a. Đặt t = 2x (điều kiện t > 0). 

Phương trình được biến đổi về dạng: 

22x + 6.2x − 16 = 0 ⇔ t2 + 6t − 16 = 0 ⇔ 
t 8 (loại)

t 2

= −
 =

 ⇔ 2x = 2 ⇔ x = 1. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 1. 
b. Nhận xét rằng: 

2 3− . 2 3+   = ( )( )2 3 2 3 1.− + =  

Do đó, nếu đặt t = ( )x

2 3+ , điều kiện t > 0, thì ( )x

2 3−   = 
1

t
.  

Khi đó phương trình tương đương với: 

t + 
1

t
 = 4 ⇔ t2 − 4t + 1 = 0 ⇔ 

t 2 3

t 2 3

 = +


= −
  

⇔ 
( )
( )

x

x

2 3 2 3

2 3 2 3


+ = +


 + = −

⇔ 
( )
( ) ( )

x

2

x
1

2

2 3 2 3

2 3 2 3
−


+ = +




+ = +

⇔ 

x
1

2
x

1
2

 =

 = −

⇔
x 2

x 2

=
 = −

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = ±2. 

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với hai 
dạng đặt ẩn phụ cơ bản của phương trình mũ. Và ở đó: 
 Với câu a) chúng ta cần tới phép biến đổi 4x = 22x và 2x + 1 = 2.2x 

để định hướng cho ẩn phụ t = 2x. 
 Với câu b) các em học sinh cần biết cách mở rộng phương 

pháp cho dạng phương trình: 
α1ax + α2bx + α3cx = 0, với a.b = c2. 

Rồi thực tập bằng cách giải phương trình: 
(3 + 5 )x + 7(3 − 5 )x = 2x + 3. 
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Thí dụ 2. Giải các phương trình sau: 
a. 3x + 1 + 18.3−x = 29.  b.   5.4x − 2.6x = 32x + 1. 

 Giải 
a. Đặt t = 3x, điều kiện t > 0. 

Biến đổi phương trình về dạng: 

3.3x + 18.
x

1

3
 = 29 ⇔ 3t + 

18

t
 = 29 ⇔ 3t2 −29t + 18 = 0  

⇔ 
t 9

2
t

3

=

 =


⇔

x

x

3 9

2
3

3

 =

 =


⇔
x 2

x 1

3 3

3 2+

 =


=
⇔

3

x 2

x 1 log 2

=
 + =

 ⇔ 
3

x 2

x log 2 1

=
 = −

. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 2 hoặc x = log32 − 1.  
b. Viết lại phương trình dưới dạng: 

5.22x − 2.(2.3)x = 3.32x. 
Chia cả hai vế của phương trình cho 32z > 0, ta được: 

2x x
2 2

5 2 3
3 3

   − =   
   

 ⇔ 
2x x

2 2
5 2 3 0

3 3
   − − =   
   

. 

Đặt t = 
x

2

3
 
 
 

, điều kiện t > 0, ta được: 

5t2 − 2t − 3 = 0 
t 0>
⇔  t = 1 ⇔ 

x
2

3
 
 
 

 = 1 ⇔ x = 0. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 0. 

Thí dụ 3. Giải các phương trình sau: 
a. 2 3

3 3log x 20 log x 1 0− + = .     b.  log9x27 − log3x3 + log9243 = 0. 

 Giải 
a. Điều kiện x > 0. 

Biến đổi phương trình về dạng: 

(3log3x)2 − 20.
1

2
log3x + 1 = 0 ⇔ 9log3

2x − 10log3x + 1 = 0. 

Đặt t = log3x, ta biến đổi phương trình về dạng: 

9t2 −10t + 1 = 0 ⇔ 
t 1

t 1/ 9

=
 =

 ⇔ 3
1

993

x 3log x 1

log x 1/ 9 x 3 3

== ⇔ =  = =
. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 3 hoặc x = 9 3 .  

b. Điều kiện: 
0 9x 1

0 3x 1

< ≠
 < ≠

 ⇔ x ∈ (0; +∞)\{
1 1

;
9 3

}. 
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Biến đổi phương trình về dạng: 

3log9x3 − log3x3 + 
1

2
.5log33 = 0 ⇔ 

3 3

3 1

log 9x log 3x
−  + 

5

2
 = 0 

 ⇔ 
3 3

3 1

1 log 3x log 3x
−

+
 + 

5

2
 = 0. 

Đặt t = log33x, ta biến đổi phương trình về dạng: 
3 1

1 t t
−

+
 + 

5

2
 = 0 ⇔ 6t − 2(1 + t) + 5t(1 + t) = 0 ⇔ 5t2 + 9t − 2 = 0 

⇔ 
t 0,2

t 2

=
 = −

 ⇔ 3

3

log 3x 0,2

log 3x 2

=
 = −

 ⇔ 
0,2

2

3x 3

3x 3−

 =


=
 ⇔ 

0,8

3

x 3

x 3

−

−

 =


=
. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 3−0,8 hoặc x = 3−3.  

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với 
dạng đặt ẩn phụ cơ bản của phương trình lôgarit. Và ở đó: 
 Với câu a), các em học sinh dễ nhận thấy ẩn phụ t = log3x. 

Tuy nhiên, rất nhiều em biến đổi  nhầm 2 3 2
3 3log x 3log x= . 

 Với câu b), chúng ta cần sử dụng công thức đổi cơ số để làm 
xuất hiện ẩn phụ. 

Thí dụ 4. Giải các phương trình sau: 

a. 2 8

4 16

log x log 4x

log 2x log 8x
= .      b.  

3
2 2 2log x log x log 83 12 2.x+ = . 

 Giải 
a. Điều kiện: 

x 0

0 2x 1

0 8x 1

>
 < ≠
 < ≠

 ⇔ x ∈ (0; +∞)\{
1 1

;
2 8

}.     (*) 

Biến đổi phương trình về dạng: 

2
2

2 2

1
log 4xlog x 3

1 1
log 2x log 8x

2 4

=  ⇔ 2 2

2 2

log x 2(2 log x)

1 log x 3(3 log x)

+
=

+ +
. 

Đặt t = log2x, ta biến đổi phương trình về dạng: 

t 2(2 t)

1 t 3(3 t)

+
=

+ +
 ⇔ t2 + 3t −4 = 0 ⇔ 

t 1

t 4

=
 = −

 ⇔ 2

2

log x 1

log x 4

=
 = −

 ⇔ 
x 2

1
x

16

=

 =


. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 2 hoặc x = 
1

16
.  

b. Điều kiện x > 0. 



 156 

Biến đổi phương trình về dạng: 
2 2 23log x log x log x3 12 2.8+ =  ⇔ 2 2 23log x log x 3log x23 (3.2 ) 2.2+ = .  (**) 

Đặt t = log3x, ta biến đổi phương trình về dạng: 

3t 2 t 3t3 (3.2 ) 2.2+ =  ⇔ 
3t t

3 3
2

2 2
   + =   
   

. 

Đặt 
t

3
u

2
 =  
 

 (điều kiện u > 0), ta biến đổi phương trình về dạng: 

u3 + u − 2 = 0 ⇔ (u − 1)(u2 + u + 2) = 0  

⇔ 
2

u 1

u u 2 0 (vô nghiệm)

=


+ + =
 ⇔ 

t
3

1
2

  = 
 

 ⇔ t = 0 ⇔ log3x = 0 ⇔ x = 1. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 1.  

 Nhận xét: Với câu b) các em học sinh có thể giảm bớt một lần đặt ẩn phụ 

bằng cách chia hai vế của phương trình (*) cho 23log x2 . 

Thí dụ 5. Giải phương trình lg2x − lgx.log2(4x) + 2log2x = 0. 

 Giải 

Điều kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng: 

lg2x − (2 +  log2x)lgx + 2log2x = 0. 
Đặt t =  lgx, khi đó phương trình tương đương với: 

t2 − (2 +  log2x).t + 2log2x  = 0 
ta cã: 

∆ = (2 +  log2x)2 − 8log2x = (2 −  log2x)2  
suy ra phương trình có nghiệm: 

2

t 2
t log x

=
 =

⇔ 
lg x 2

lg xlg x
lg 2

=

 =


 ⇔ 
lg x 2
lg x 0

=
 =

⇔ 
x 100
x 1

=
 =

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 100 và x = 1. 

 Chú ý: Một mở rộng khá tự nhiên của phương pháp đặt ẩn phụ kiểu này là 
chúng ta có thể sử dụng ngay các hằng số hoặc các tham số trong 
phương trình để làm ẩn phụ, phương pháp này có tên gọi là "Phương 
pháp hằng số biến thiên". 

Dạng toán 3: Phương pháp lôgarit hóa giải phương trình mũ và 
l«garit 
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Phương pháp 
Ta có thể giải một phương trình có hai vế luôn dương bằng cách lấy lôgarit hai vế 

theo cùng một cơ số thích hợp.  
Cụ thể: 

af(x)  = bg(x)    ⇔ logaaf(x)  =  logabg(x) ⇔ f(x) = g(x).loga b 
hoÆc logbaf(x)  =  logbbg(x) ⇔ f(x).logba = g(x). 
hoÆc logcaf(x)  =  logcbg(x) ⇔ f(x).logca = g(x).logcb. 

 Chú ý:  Phương pháp logarit hoá tỏ ra rất hiệu lực khi hai vế phương trình có 
dạng tích các luỹ thừa. 

Thí dụ 1. Giải các phương trình sau: 

a. 
x x3 22 3= .        b.  5x. x

1x

8

−

 = 500. 

 Giải 
a. Ta trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Lấy logarit cơ số 3 hai vế của phương trình, ta được: 

x x3 2
3 3log 2 log 3=  ⇔ x x

33 log 2 2=  ⇔ 
x

3

2
log 2

3
  = 
 

 ⇔ x = 2 3

3

log log 2 . 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 2 3

3

log log 2 . 

Cách 2: Lấy logarit cơ số 2 hai vế của phương trình, ta được: 

x x3 2
2 2log 2 log 3=  ⇔ x x

23 2 log 3=  ⇔ 
x

2

3
log 3

2
  = 
 

 ⇔ x = 3 2

2

log log 3 . 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 3 2

2

log log 3 . 

Cách 3: Lấy logarit cơ số 10 hai vế của phương trình, ta được: 

lg
x32  = lg

x23  ⇔ 3xlg2 = 2xlg3 ⇔ 
x

3

2
 
 
 

 = 
lg3

lg2
 ⇔ x = 3 2

2

log log 3 . 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 3 2

2

log log 3 . 

b. Điều kiện x ≠ 0. Tới đây, ta trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Lấy logarit cơ số 5 hai vế của phương trình, ta được: 

x 1
x x

5 5log 5 .8 log 500
− 

= 
 

 ⇔ 
x 1

x x
5 5 5 5log 5 log 8 log 125 log 4

−

+ = +  

⇔ 5 5

x 1
x log 8 3 2 log 2

x

−
+ = +  ⇔ ( )2

5 5x 3(x 1) log 2 x 3 2 log 2+ − = +  

⇔ ( )2
5 5x log 2 3 x 3log 2 0+ − − =  

ta cã ∆ = ( )2

5 5log 2 3 12 log 2− +  = ( )2

5log 2 3+  phương trình có nghiệm: 
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x = 5 53 log 2 (log 2 3)

2

− ± +
 ⇔ 

5

x 3

x log 2

=
 = −

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 3, x = −log52. 
Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 

5x.
x 1

x8
−

 = 500 ⇔ 5x.
x 1

3.
x2
−

 = 53.22 ⇔ 5x − 3.
x 3

x2
−

 = 1. 
Lấy logarit cơ số 2 hai vế, ta được: 

x 3
x 3 x

2log 5 .2
−

− 
 
 

 = 0 ⇔ log25x − 3 + 
x 3

x
2log 2

−

 = 0 ⇔ (x − 3)log25 + 
x 3

x

−
 = 0 

⇔ (x − 3)(log25 + 
1

x
) = 0 ⇔ 

5
2

x 3

1
x log 2

log 5

=

 = − = −


. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 3, x = −log52. 

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với 
phương pháp lôgarit hóa. Và ở đó: 
 Với câu a) đã trình bày các cách lấy lôgarit hóa hai vế của một 

phương trình. 
 Với câu b) các em học sinh sẽ nhận thấy tính linh hoạt trong 

việc sử dụng các phép biến đổi đại số trước khi thực hiện phép 
lôgarit hóa hai vế của một phương trình để giảm thiểu tính 
phức tạp. 

Thí dụ 2. Giải các phương trình sau: 
a. 32 log x3 −  = 81x.        b.  x6. xlog 55−  = 5−5. 

 Giải 
a. Điều kiện x > 0. 

Lấy lôgarit cơ số 3 cả hai vế của phương trình, ta được: 
log3 32 log x3 −  = log3(81x) ⇔ 2 −log3x = 4 + log3x ⇔ log3x = −1 ⇔ x = 3−1. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 3−1.  
b. Điều kiện 0 < x ≠ 1. 

Lấy lôgarit cơ số 5 cả hai vế của phương trình, ta được: 
log5(x6. xlog 55− ) = log55−5 ⇔ log5x6 + log5 xlog 55−  = −5  
⇔ 6log5x − logx5 = −5 . 

Đặt t = log5x, ta biến đổi phương trình về dạng: 

6t − 
1

t
 = −5 ⇔ 6t2 + 5t − 1 = 0 ⇔ 

t 1

t 1 / 6

= −
 =

 ⇔ 5

5

log x 1

log x 1 / 6

= −
 =

 ⇔ 
1

6

x 5

x 5

− =


=
. 

Vậy, phương trình có nghiệm là x = 5−1 hoặc x = 6 5 .  
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Dạng toán 4: Phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải 
phương trình mũ và lôgarit 

Phương pháp 
Ta sử dụng các tính chất sau: 

Tính chất 1. Nếu hàm f tăng (hoặc giảm) trong khoảng (a, b) thì phương trình f(x) = k 
có không quá một nghiệm trong khoảng (a, b). 

Phương pháp áp dụng: ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Chuyển phương trình về dạng f(x) = k. 
Bước 2: Xét hàm số y = f(x). 

Dùng lập luận khẳng định hàm số là đơn điệu ( giả sử đồng biến). 
Bước 3: Nhận xét: 

 Với x = x0 ⇔ f(x) = f(x0) = k, do đó x = x0 là nghiệm 
 Với x > x0 ⇔ f(x) > f(x0) ⇔ f(x) > k, do đó phương trình vô nghiệm. 
 Với x < x0 ⇔ f(x) < f(x0) ⇔ f(x) < k, do đó phương trình vô nghiệm. 

Bước 4: Vậy x = x0 là nghiệm duy nhất của phương trình. 
Tính chất 2. Nếu hàm f tăng trong khoảng (a; b) và hàm g là hàm hằng hoặc là một 
hàm giảm trong khoảng (a; b) thì phương trình f(x) = g(x) có nhiều nhất một nghiệm 
thuộc khoảng (a; b) (do đó nếu tồn tại x0∈(a; b): f(x0) = g(x0) thì đó là nghiệm duy 
nhất của phương trình f(x) = g(x)). 

Thí dụ 1. Giải các phương trình sau: 
a. 2x + 3x = 5.   b.  log2(x + 2) + log3(x + 3) = 2. 

 Giải 
a. Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm đồng biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm hằng. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 1 là nghiệm của phương trình vì 21 + 31 = 5, đúng. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

b. Điều kiện x ≥ −2. Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm đồng biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm hằng. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 0 là nghiệm của phương trình vì log22 + log33 = 2, đúng. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 0. 

Thí dụ 2. Giải các phương trình sau: 
b. 3x = 4 − x.   b.  log3x = 4 − x. 

 Giải 
a. Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm đồng biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm nghịch biến. 
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Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 1 là nghiệm của phương trình vì: 

31 = 4 − 1 ⇔ 3 = 3, đúng. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

b. Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm đồng biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm nghịch biến. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 3 là nghiệm của phương trình vì: 

log33 = 4 − 3 ⇔ 1 = 1, đúng. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. 

Thí dụ 3. Giải phương trình 31 − x − log2x − 1 = 0. 

 Giải 
Điều kiện x > 0.  
Viết lại phương trình dưới dạng: 

x 1

2

1
log x 1

3

−
  = + 
 

. 

Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm nghịch biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm đồng biến. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 1 là nghiệm của phương trình vì: 

1 1

2

1
log 1 1

3

−
  = + 
 

 ⇔ 1 = 1, đúng. 

Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

 Chú ý: 1.  Đối với phương trình logarit có một dạng rất đặc biệt, đó là: 
sax + b = clogs(dx + e) + αx + β 

với d = ac + α và e = bc + β.      (*) 
Với dạng phương trình này, ta thực hiện như sau: 
Điều kiện: 

0 s 1s
dx e 0

< ≠
 + >

. 

Đặt ay + b = logs(dx + e). 
Khi đó, phương trình được chuyển thành hệ: 

ax b

s

s c(ay b) x
ay b log (dx e)

+ = + + α + β


+ = +
 ⇔ 

ax b

ay b

s acy x bc
s dx e

+

+

 = + α + + β


= +
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ax b

ay b

s acy (d ac)x e (1)
s dx e (2)

+

+

 = + − +


= +
.   (I) 

Trừ theo vế hai phương trình của (I), ta được: 
sax + b  + acx = say + b  + acy.    (3) 

Xét hàm số f(t) =  sat + b  + act là hàm đơn điệu trên R. 
Khi đó (3) được viết lại dưới dạng: 

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó (2) có dạng: 

sax + b − dx − e = 0.      (4) 
Dùng phương pháp hàm số để xác định nghiệm của (4). 

2.  Để sử dụng được phương pháp trên cần phải khéo léo biến đổi 
phương trình ban đầu về dạng thoả mãn điều kiện (*).  

Thí dụ 4. Giải phương trình: 
6x = 3log 6 (5x + 1) + 2x + 1. 

 Giải 
Điều kiện: 

5x + 1 > 0 ⇔ x >  − 
1
5

. 

Đặt y =  log6(5x + 1). Khi đó, phương trình được chuyển thành hệ: 
x

6

6 3y 2x 1
y log (5x 1)

 = + +


= +
 ⇔ 

x

y

6 2x 3y 1 (1)
6 5x 1 (2)

 = + +


= +
.   (I) 

Trừ theo vế hai phương trình của (I), ta được: 
6x  + 3x = 6y  + 3y.       (3) 

Xét hàm số f(t) = 6t  + 3t là hàm đơn điệu trên R. 
Khi đó (3) được viết lại dưới dạng: 

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó (2) có dạng: 

6x − 5x − 1 = 0.        (4) 
Cách 1: Sử dụng bất đẳng thức Bernouli 

(4) ⇔ 6x + (1 − 6)x = 1 
Bernoulli

⇔   x = 0 hoÆc x = 1. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 1. 

Cách 2: (Sử dụng định lý Rôn): Xét hàm số g(x) =  6x − 5x − 1. 

 Miền xác định: D = (−
1
5

; +∞). 

 Đạo hàm:   
g'(x) = 6x.ln6 − 5,  g''(x) = 6x.ln26 > 0, ∀x∈D  
⇒ g'(x) là hàm đồng biến trên D. 
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Vậy theo định lý Rôn phương trình g(x) = 0 có không quá 2 nghiệm trên D. 
Nhận xét rằng g(0) = g(1) = 0. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 1. 

 Chú ý: Ta xét dạng phương trình lặp: 
f[f(x)] = x,   

trong đó f(x) là hàm đồng biến trên tập xác định D. 
Khi đó ta thực hiện: 
Đặt y = f(x), khi đó phương trình được chuyển thành hệ: 

f (y) x (1)
y f (x) (2)

=
 =

.      (I) 

Cộng theo vế hai phương trình của (I), ta được: 
f(y) + y = f(x) + x.     (3) 

Xét hàm số A(t) = f(t) + t là hàm đồng biến trên D (bởi f(t) là hàm 
đồng biến). 
Khi đó (3) được viết lại dưới dạng: 

A(x) = A(y) ⇔ x = y. 
Khi đó (1) có dạng: 

f(x) = x.       (4) 
Dùng phương pháp hàm số để xác định nghiệm của (4). 
Ví dụ sau sẽ minh hoạ cụ thể dạng phương trình kiểu này. 

Thí dụ 5. Giải phương trình log2[3log2(3x − 1) − 1] = x. 

 Giải 
Điều kiện 

2

3x 1 0
3log (3x 1) 1 0

− >
 − − >

 ⇔ 1
3

3x 1 0

3x 1 2

− >

 − >

 ⇔ x > 

1
32 1
3
+

. 

Đặt y =  log2(3x − 1). 
Khi đó, phương trình được chuyển thành hệ: 

2

2

log (3y 1) x (1)
y log (3x 1) (2)

− =
 = −

.       (I) 

Cộng theo vế hai phương trình của (I), ta được: 
log2(3y − 1) + y =  log2(3x − 1) + x.     (3) 

Xét hàm số f(t) =  log2(3t − 1) + t, ta có: 

 Miền xác định D = (

1
32 1
3
+

;  + ∞). 

 Đạo hàm:  
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f'(t) = 
3

(3t 1) ln 2−
 + 1 > 0, ∀t ∈ D.  

Suy ra hàm số đồng biến trên D. 
Khi đó (3) được viết lại dưới dạng: 

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó (1) có dạng: 

log2(3x − 1) = x ⇔ 3x − 1 = 2x ⇔ 2x − 3x + 1 = 0.   (4) 
Xét hàm số g(x) =  2x − 3x + 1, ta có: 

 Miền xác định: D = (

1
32 1
3
+

;  + ∞). 

 Đạo hàm:   
g'(x) = 2x.ln2 − 3, g''(x) = 2x.ln22 > 0, ∀x ∈ D  
⇒ g'(x) là hàm đồng biến trên D. 

Vậy theo định lý Rôn phương trình g(x) = 0 có không quá 2 nghiệm trên D. 
Nhận xét rằng g(1) = g(3) = 0. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 1 và x = 3. 

 

§3. Hệ phương trình mũ và lôgarit 
Khi giải hệ phương trình mũ và lôgarit, ta cũng dùng các phương pháp giải hệ 

phương trình đã học như phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương pháp đặt 
ẩn phụ, ... 

Dạng toán 1: Phương pháp thế 

Thí dụ 1. Giải các hệ phương trình: 

a.  (§HKT − 1999):  

x5(y )y 4x 3

3 1

x y
x y

−+

−

 =
 =

. b.   
9

1 y
x

log x

14
2
y3
3

−  =    
 =

. 

 Giải 
a. Điều kiện x, y > 0.        (*) 

Thế phương trình thứ hai vào phương trình thứ nhất của hệ, ta được:  
3

3
x3.5(x )x 4x 3x x

−
− − −+ = ⇔ 3 3

x 1
x 4x 15x 5x− −

=


+ = − +
⇔ 4

x 1
x 16 0

=


− =
 

(*) x 1
.

x 2
=

⇔  =
. 

Khi đó: 
 Với x = 1 suy ra y = 1−3 = 1. 
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 Với x = 2 ⇒ y = 
1
8

.  

Vậy, hệ phương trình có hai cặp nghiệm (1; 1) và (2; 
1
8

). 

b. Điều kiện x > 0. 
Viết lại hệ phương trình dưới dạng: 

3

2 x y 1

1 log x
2

2 2

y3
3

− =



=


⇔ 
( )3

1
log x 2

2 x y 1

y3
3

 = −



=


⇔ 
2 x y 1

yx
3

 = −



=

 ⇔

y2. y 1
3

yx
3

 = −

 =


 ⇔ 
x 1
y 3

=
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có một cặp nghiệm (1; 3). 

 Nhận xét: Trong lời giải trên: 

 ở câu a), chúng ta sử dụng ngay phép thế y = x−3 vào phương 
trình thứ nhất của hệ để nhận được một phương trình mũ dạng: 

[u(x)]f(x) = [u(x)]g(x) ⇔ 
u(x) 1
f (x) g(x)

=
 =

. 

 ở câu b), để tường minh chúng ta có thể trình bày theo cách: 
Biến đổi phương trình thứ nhất của hệ về dạng: 

2 x y 12 2 −=  2 x y 1⇔ = −  y 2 x 1.⇔ = +   (1) 
Biến đổi phương trình thứ hai của hệ về dạng: 

3
1 log x
2 y3

3
=  ( )3

1
log x 2 y3

3
⇔ =  

yx .
3

⇔ =   (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 
2yy 1
3

= +  ⇔ 3y = 2y + 1 ⇔ y = 3 ⇒ x = 1. 

Dạng toán 2: Phương pháp biến đổi tương đương  

Thí dụ 1. Giải các hệ phương trình: 

a.   
4 4 4

x y 20

log x log y 1 log 9

+ =
 + = +

. b.   
2x 2y

x y 1

4 4 0,5− −

+ =


+ =
. 

 Giải 
a. Điều kiện x > 0, y > 0. 

Biến đổi hệ phương trình về dạng: 

4 4

x y 20

log (xy) log (4.9)

+ =
 =

 ⇔ 
x y 20

xy 36

+ =
 =

 

suy ra x, y là nghiệm của phương trình: 
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t2 − 20t + 36 = 0 ⇔ 
t 2

t 18

=
 =

 ⇔ 
x 2 và y=18

x 18và y=2

=
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là (2; 18) hoặc (18; 2). 

b. Biến đổi hệ phương trình về dạng: 

2x 2y

( 2x) ( 2y) 2

4 4 0,5− −

− + − = −


+ =
 ⇔ 

( 2x) ( 2y)

2x 2y

1
4

16
1

4 4
2

− + −

− −

 =

 + =


 ⇔ 

2x 2y

2x 2y

1
4 .4

16
1

4 4
2

− −

− −

 =

 + =


 

suy ra 4−2x, 4−2y là nghiệm của phương trình: 

t2 − 
1

2
t + 

1

16
 = 0 ⇔ t = 

1

4
  ⇔ 4−2x = 4−2y = 

1

4
 ⇔ x = y = 

1

2
. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là x = y = 
1

2
. 

 Nhận xét: Trong lời giải trên: 

 ở câu a), bằng việc sử dụng công thức biến đổi tổng của hai 
logarit cùng cơ số (trong đó 1 = log44) chúng ta nhận được 
dạng Viưét cho hai ẩn x, y. 
Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phương pháp  thế như sau: 
Rút y = 20 − x từ phương trình thứ nhất của hệ thay vào 
phương trình thứ hai, ta được: 

log4x + log4(20 − x) = 1 + log49 ⇔ log4[x(20 − x)] = log436  

⇔ x(20 − x) = 36 ⇔ x2 − 20x + 36 = 0 
x 2 y=18

.
x 18 y=2

= ⇒
⇔  = ⇒

 

 ở câu b), chúng ta đã sử dụng phép mũ hoá để nhận được tích 
của hai toán tử 4−2x và 4−2y, từ đó sử dụng hệ quả của định lí Viưét. 
Đây chính là sự khác biệt mà các em học sinh cần lưu ý cho hai 
dạng hệ phương trình ở a) và b). 
Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phương pháp  thế như sau: 
Rút y = 1 − x từ phương trình thứ nhất của hệ thay vào phương 
trình thứ hai, ta được: 

4−2x + 4−2(1 − x) = 0,5 ⇔ 4−2x + 
1

16
42x = 0,5. 

Đặt t = 42x, điều kiện t > 0. Ta được: 

tư1 + 
1

16
.t = 0,5 ⇔ t2 − 8t + 16 = 0 ⇔ t = 4 ⇔ 42x = 4  

⇔ 2x = 1 
1 1 1

x y 1 .
2 2 2

⇔ = ⇒ = − =  
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Như vậy, từ đây các em học sinh có thể thấy được tính tối ưu của 
việc sử dụng các phép biến đổi tương đương để giải hệ phương trình. 
Và áp dụng nó để giải hệ phương trình (HVNH Hà Nội − 1999):: 

x y

x y 1
2 2 2

+ =


− =
. 

Thí dụ 2. Giải các hệ phương trình: 

a.   5 5 7 5

2 5 2

log x log 7.log y 1 log 2

3 log y (1 3log x) log 5

+ = +
 + = +

.   b.   
2 2log (x y) 5 log (x y)

lgx lg4
1

lgy lg3

− = − +


− = − −

. 

 Giải 
a. Điều kiện x, y > 0. Biến đổi hệ phương trình về dạng: 

5 5 5

2 2 2 5

log x log y 1 log 2

3 log y log 5 3log 5.log x

+ = +
 + = +

 ⇔ 5 5 5

2 2 2

log x log y log 10

3log x log y 3 log 5

+ =
 − = −

 

⇔ 
5 5

3

2 2

log (xy) log 10

x 8
log log

y 5

=



=


⇔ 3

xy 10

x 8

y 5

=

 =


 ⇔ 
x 2

y 5

=
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là (2; 5).  
b. Điều kiện: 

x 0, y 0

x y 0; x y 0

lgy lg3 0

> >
 − > + >
 − ≠

 ⇔ 
x 0, 0 y 3

x y 0; x y 0

> < ≠
 − > + >

.    (*) 

Biến đổi tương đương hệ phương trình về dạng: 

2 2log (x y) log (x y) 5

x 3
lg lg

4 y

− + + =

 =


 ⇔ 

2 2
2log (x y ) 5

x 3

4 y

 − =



=


 ⇔ 

2 2x y 32

12
x

y

 − =

 =


 

⇔

2

212
y 32

y

12
x

y

 
 − =  
 =

⇔

4 2y 32y 144 0

12
x

y

 + − =

 =


⇔

2y 4

12
x

y

 =

 =


 
(*)

⇔  
y 2

x 6

=
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là (6; 2).  

Dạng toán 3: Phương pháp đặt ẩn phụ  

Thí dụ 1. Giải các hệ phương trình sau:  

a.   
2x 2 2y 2

x 1 y

3 2 17
2.3 3.2 8

+ +

+

 + =


+ =
.  b.   x y

x y 1
2 2 2

+ =


− =
. 

 Giải 
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a. Đặt: 
x

y

u 3
v 2

 =


=
, điều kiện u, v > 0. 

Khi đó, hệ (I) được biến đổi về dạng: 

2 29u 4v 17
6u 3v 8

 + =


+ =
⇔ 

29u 6u 1 0
8 6uv

3

 − + =

 −

=

⇔ 
1u
3

v 2

 =

 =

 ⇔ 
x

y

13
3

2 2

 =

 =

 ⇔ 
x 1
y 1

= −
 =

 

Vậy, hệ có cặp nghiệm (−1; 1). 
b. Biến đổi hệ phương trình về dạng: 

x y

x y

2 2
2 2 2

+ =


− =
⇔

x y

x y

2 .( 2 ) 2
2 2 2

 − = −


− =
. 

Đặt: 
x

y

u 2
v 2

 =


= −
, u > 0 và v < 0. 

Khi đó, hệ có dạng:  
u v 2
u.v 2

+ =
 = −

 

suy ra u, v là nghiệm của phương trình:  

t2 − 2t − 2 = 0 ⇔ t = 1 ± 3   

⇔ 
u 1 3

v 1 3

 = +


= −
⇔ 

x

y

2 1 3

2 1 3

 = +


− = −
⇔ 2

2

x log (1 3)

y log ( 3 1)

 = +


= −
. 

Vậy, hệ phương trình có một nghiệm. 

Thí dụ 2. Giải các hệ phương trình sau:  

a.   

2 2lg x lg y 1
xlg 1
y

 + =

 =


.  b.   
2

2

ln(xy) ln x 1
ln(xy) ln y 1

 = +


= +
. 

 Giải 
a. Điều kiện  x, y > 0. Biến đổi hệ về dạng: 

2 2lg x lg y 1
lg x lg y 1

 + =


− =
. 

Đặt: 
u lg x
v lg y

=
 =

 

Khi đó hệ (I) được biến đổi về dạng: 
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2 2u v 1
u v 1

 + =


− =
⇔ 2 2

v u 1
u (u 1) 1

= −


+ − =
 ⇔ 2

v u 1
2u 2u 0

= −


− =
⇔ 

v u 1
u 0
u 1

= −
 =

 =

  

⇔ 
u 0 & v 1
u 1 & v 0

= = −
 = =

⇔ 
1x 1 & y

10
x 10 & y 1

 = =


= =

. 

Vậy, hệ có hai cặp nghiệm (1; 
1

10
) và (10; 1). 

b. Điều kiện  x, y > 0. Biến đổi hệ về dạng: 
2

2

ln x ln y ln x 1
ln x ln y ln y 1

 + = +


+ = +
. 

Đặt: 
u ln x
v ln y

=
 =

 

Khi đó, hệ (I) được biến đổi về dạng: 
2

2

u v v 1
.

u v u 1

 + = +


+ = +
 

Trừ từng vế hệ phương trình, ta được:  

u − v =  − (u2 − v2) + (u − v) ⇔ u2 − v2 = 0 ⇔ 
u v
u v

=
 = −

. 

Ta lần lượt: 
 Với u = v, ta được: 

v = v2 − v + 1 ⇔ v2 − 2v + 1 = 0 ⇔ v = 1  
⇒ u = v = 1 ⇔ lgx = lgy = 1 ⇔ x = y = 10. 

 Với u = −v, ta được: 
−v = v2 − v + 1 ⇔ v2 + 1 = 0, vô nghiệm. 

Vậy, hệ có nghiệm duy nhất (10; 10). 

 Chú ý: Với các em học sinh đã có kinh nghiệm trong việc giải toán thì: 

 ở câu a), chúng ta có thể trình bày (với điều kiện x > 0, y > 0) 
theo cách: 

2 2lg x lg y 1
lg x lg y 1

 + =


− =

( )2lg x lg y 2lg x.lg y 1
lg x lg y 1

 − + =⇔ 
− =
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lg x.lg y 0
lg x lg y 1

=
⇔  − =

lg x 0
lg y 1

lg y 0
lg x 1

 =
 − =⇔  = =

 ⇔ 
1x 1 & y

10
x 10 & y 1

 = =


= =

. 

 ở câu b), chúng ta có thể trình bày (với điều kiện x > 0, y > 0) 
theo cách suy ra: 

ln2x + 1 = ln2y + 1 ⇔ ln2x = ln2y ⇔ lnx = lny ⇔ x = y. 
Từ đó, ta được: 

lnx2 = ln2x + 1 ⇔ ln2x − 2lnx + 1 = 0 ⇔ lnx = 1  
⇔ x = 10 ⇒ y = 10. 

Dạng toán 4: Phương pháp hàm số  

Thí dụ 1. Giải các hệ phương trình sau: 

a.   
x y

2 2

3 3 y x
x xy y 12

 − = −


+ + =
.  b.   2 2

ln x ln y y x
x y 6x 2y 6 0

− = −


+ − − + =
. 

Giải  
a. Viết lại phương trình thứ nhất của hệ dưới dạng: 

3x + x = 3y + y.        (*) 
Xét hàm số f(t) = 3t + t đồng biến trên  .  
Vậy, phương trình (*) được viết dưới dạng: 

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó hệ có dạng: 

2 2

x y
x xy y 12

=


+ + =
⇔ 2

x y
3x 12

=


=
⇔ 

x y
x 2

=
 = ±

⇔ 
x y 2
x y 2

= =
 = = −

 

Vậy, hệ phương trình có 2 cặp nghiệm (2; 2) và (−2; −2). 
b. Điều kiện x, y > 0. 

Từ phương trình thứ nhất của hệ: 
lnx + x = lny + y.       (**) 

Xét hàm số f(t) = lnt + t là hàm đồng biến, khi đó (**) tương đương: 
f(x) = f(y) ⇔ x = y. 

Khi đó, hệ được chuyển về dạng: 

2

x y
x 4x 3 0

=


− + =
 

x, y 0>

⇔  
x y 1
x y 3

= =
 = =

. 

Vậy, hệ có hai cặp nghiệm (1; 1) và (3; 3). 

Thí dụ 2.  (ĐHQG Hà Nội − 1995): Giải  hệ phương trình: 
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x y

2 2

2 2 (y x)(xy 2) (1)

x y 2 (2)

 − = − +


+ =
. 

 Giải 
Thay (2) vào (1) ta được: 

2x − 2y = (y − x)(x2 + y2 + xy) ⇔ 2x − 2y = y3 −  x3  
⇔ 2x  −  x3 = 2y − y3       (3) 

Xét hàm số f(t) = 2t + t3 đồng biến trên  .  
Vậy, phương trình (3) được viết dưới dạng: 

f(x) = f(y) ⇔ x = y. 
Khi đó, hệ có dạng: 

2 2

x y

x y 2

=


+ =
⇔ 

2

x y

2x 2

=


=
⇔ 

x y

x 1

=
 = ±

⇔ 
x y 1

x y 1

= =
 = = −

. 

Vậy, hệ phương trình có 2 cặp nghiệm (1; 1) và (−1; −1). 

Thí dụ 3. (ĐHQG Hà Nội − 1995): Giải  hệ phương trình: 

2

2

log (x 1) y 1
log y x

+ = −
 =

. 

 Giải 
Điều kiện: 

x 1
y 0

> −
 >

. 

Từ hệ suy ra: 
log2(x + 1) + x = log2y + y − 1 ⇔ log2(x + 1) + x + 1 = log2y + y. 

Xét hàm số f(t) = log2t + t là hàm đồng biến với t > 0, do đó phương trình có dạng: 
f(x + 1) = f(y) ⇔ x + 1 = y. 

Khi đó hệ được chuyển thành: 

2

y x 1
log (x 1) x

= +
 + =

⇔ x

y x 1
x 1 2

= +


+ =

Bernoulli
⇔   

y x 1
x 0
x 1

= +
 =

 =

⇔ 
x 0 & y 1
x 1 & y 2

= =
 = =

. 

Vậy, hệ có hai cặp nghiệm (0; 1) và (1; 2). 

§4. Bất phương trình mũ và lôgarit 

Dạng toán 1: Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương 
trình mũ 

Phương pháp 
Dạng 1: Với bất phương trình: 
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af(x)  ≤ ag(x) ⇔ 

a 1

f(x) g(x)

a 1

0 a 1

f(x) g(x)

 >
 <

 =


< <
 >

 hoặc  
a 0

(a 1)[f(x) g(x)] 0

>
 − − ≤

 . 

Dạng 2: Với bất phương trình: 

af(x)  < b (với b > 0) ⇔ a

a

a 1
f (x) log b

0 a 1
f (x) log b

 >
 <
 < < >

. 

Dạng 3: Với bất phương trình: 

af(x)  > b ⇔ 

a

a

b 0
f (x) c ngh a

b 0

a 1
f (x) log b

0 a 1
f (x) log b

ó ĩ

 ≤



 >  >  > 
 < < <

. 

Thí dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 

a. 
4x 2 x2 3

3 2

−
   ≤   
   

.      b. ( ) ( )
2x 1 2x 1

3 2 5 2 6
+ +

− > + .    

c.  
2x 13 2− < . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Bất phương trình được biến đổi về dạng: 

4x x 22 2
3 3

−
   ≤   
   

 ⇔ 4x ≥ x − 2 ⇔ 3x ≥ −2 ⇔ 
2x
3

≥ − . 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là 
2 ;
3

 − + ∞ 
. 

Cách 2: Bất phương trình được biến đổi về dạng: 
4x 2 x3 3

2 2

− −
   ≤   
   

 ⇔ −4x ≤ 2 − x ⇔ 3x ≥ −2 ⇔ 
2x
3

≥ − . 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là 
2 ;
3

 − + ∞ 
. 
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 Nhận xét: Như vậy, để thực hiện bài toán trên ở cả hai cách chúng ta đều 
thực hiện một công việc là đưa bất phương trình về dạng có cùng 
cơ số, tuy nhiên: 
 Trong cách 1, với việc sử dụng cơ số a < 1 nên dấu bất đẳng 

thức phải đổi chiều và đây là điểm thường gây ra lỗi đối với một 
vài học sinh. 

 Trong cách 2, với việc sử dụng cơ số a > 1 nên dấu bất đẳng 
thức không đổi chiều. Trong những trường hợp tương tự các em 
học hãy lựa chọn theo hướng này. 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Nhận xét rằng: 

( )2
5 2 6 3 2+ = +  = 

2
3 2

3 2

− 
 − 

 = ( ) 2
3 2

−
− . 

Do đó, bất phương trình được biến đổi về dạng: 

( ) ( )
2x 1 2(2x 1)

3 2 3 2
+ − +

− > −  ⇔ x2 + 1 < −2(2x + 1)  

⇔ x2 + 4x + 3 < 0 ⇔ −3 < x < −1. 
Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (−3; −1). 

Cách 2: Nhận xét rằng: 

( )2
5 2 6 3 2+ = + , 

( )( )3 2 3 2 3 2 1− + = − =  ⇒ ( ) 1
3 2 3 2

−
− = + . 

Do đó, bất phương trình được biến đổi về dạng: 

( ) ( )
2(x 1) 2(2x 1)

3 2 3 2
− + +

+ > +  ⇔ −x2 − 1 > 4x + 2 ⇔ x2 + 4x + 3 < 0 

⇔ −3 < x < −1. 
Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (−3; −1). 

 Nhận xét: Như vậy, để thực hiện bài toán trên ở cả hai cách chúng ta đều 
thực hiện một công việc là đưa bất phương trình về dạng có cùng 
cơ số, tuy nhiên: 
 Trong cách 1, chúng ta đã tìm cách biến đổi 5 2 6+  theo 

3 2−  và ở đây các em học sinh cũng cần lưu ý rằng cơ số này 
nhỏ hơn 1. 

 Trong cách 2, chúng ta đã sử dụng ý tưởng về cơ số trung gian 
đã biết trong phần phương trình mũ. 

c. Bất phương trình được biến đổi về dạng: 

x2 − 1 < log32 ⇔ x2 < 1 + log32 tham sè x2 < log36 ⇔ 3x log 6<  

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là ( )3 3log 6; log 6− . 
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Dạng toán 2: Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương 
trình lôgarit 

Phương pháp 
Dạng 1: Với bất phương trình: 

logaf(x)  < logag(x) ⇔ 

a 1

0 f(x) g(x)

0 a 1

f(x) g(x) 0

 >
 < <

 < < > >

⇔

0 a 1

f(x) 0

g(x) 0

(a 1)[f(x) g(x)] 0

< ≠
 >
 >
 − − <

. 

Dạng 2: Với bất phương trình: 

logaf(x) < b ⇔ 
b

b

a 1

0 f(x) a

0 a 1

f(x) a

 >


< <
 < < >

. 

Dạng 3: Với bất phương trình: 

logaf(x) > b ⇔ 
b

b

a 1

f(x) a

0 a 1

0 f(x) a

 >


>
 < < < <

. 

Thí dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 
a. 2

5 1

5

log (x 1) 1 log (x 1)− < − − . 

b. 1

5

log (x2 − 6x + 18) + 2log5(x − 4) < 0. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Điều kiện: 

2x 1 0

x 1 0

 − >


− >
 ⇔ 

x 1

x 1

 >


>
 ⇔ x > 1.     (*) 

Biến đổi bất phương trình về dạng: 
2

5 5log (x 1) 1 log (x 1)− < + −  ⇔ 2
5 5log (x 1) log 5(x 1)− < −  

⇔ x2 − 1 < 5(x − 1) ⇔ x2 − 5x + 4 < 0 ⇔ 1 < x < 4. 
Kết hợp với điều kiện (*) ta nhận được tập nghiệm của bất phương trình là (1; 4). 

Cách 2: Bất phương trình biến đổi tương đương về dạng: 
2

5 5log (x 1) 1 log (x 1)− < + −  ⇔ 2
5 5log (x 1) log 5(x 1)− < −  
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⇔ 0 < x2 − 1 < 5(x − 1) ⇔ 
2

2

x 1 0

x 5x 4 0

 − >


− + <
 ⇔ 

x 1

1 x 4

 >


< <
 ⇔ 1 < x < 4. 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (1; 4). 

 Yêu cầu:  Các em học sinh hãy so sánh hai cách giải trên và hãy trả lời câu 
hỏi "Có thể sử dụng cách 2 cho bất phương trình trong câu b) hay 
không ?". 

b. Điều kiện: 
2x 6x 18 0

x 4 0

 − + >


− >
 ⇔ x > 4.      (*) 

Biến đổi tương đương bất phương trình về dạng: 
−log5(x2 − 6x + 18) + 2log5(x − 4) < 0 ⇔ log5(x − 4)2 < log5(x2 − 6x + 18) 
⇔ x2 − 8x + 16 < x2 − 6x + 18 ⇔ 2x > −2 ⇔ x > −1.            (**) 

Kết hợp (*) và (**) ta được nghiệm của bất phương trình là x > 4. 

Dạng toán 3: Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình mũ và 
l«garit 

Phương pháp 
Các dạng đặt ẩn phụ trong trường hợp này cũng giống như với phương trình mũ và 

phương trình logarit. 

Thí dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 
a. 9x + 2.3x + 1 − 16 ≥ 0.        b.  (5 + 21 )x + (5 − 21 )x ≤ 2x log 52 + . 

c.   4lnx + 1 − 6lnx − 2.
2ln x 23 + ≤ 0. 

 Giải 
a. Đặt t = 3x (điều kiện t > 0), phương trình được biến đổi về dạng: 

32x + 6.3x − 16 ≥ 0 ⇔ t2 + 6t − 16 ≥ 0 ⇔ 
t 8 (loại)

t 2

≤ −
 ≥

 ⇔ t ≥ 2 

⇔ 3x ≥ 2 ⇔ x ≥ log32. 
Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là (log32; +∞). 

b. Chia hai vế bất phương trình cho 2x > 0, ta được: 
x

5 21

2

 +
  
 

 + 
x

5 21

2

 −
  
 

 ≤ 5. 

Nhận xét rằng 
5 21

2

 +
  
 

.
5 21

2

 −
  
 

 = 1, nên nếu đặt t = 
x

5 21

2

 +
  
 

, điều kiện t > 0 

thì 
x

5 21

2

 −
  
 

 = 
1

t
. 
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Khi đó, bất phương trình có dạng: 

t + 
1

t
 ≤ 5 

t 0>

⇔  t2 − 5t + 1 ≤ 0 ⇔ 
5 21

2

−
 ≤ t ≤ 

5 21

2

+
  

⇔ 
5 21

2

−
 ≤ 

x
5 21

2

 +
  
 

 ≤ 
5 21

2

+
 ⇔ −1 ≤ x ≤ 1. 

Vậy, nghiệm của bất phương trình là [−1; 1]. 

c. Điều kiện x > 0. Biến đổi bất phương trình về dạng: 

4.4lnx − 6lnx − 18.
2ln x3  ≤ 0 ⇔ 4.22lnx − (2.3)lnx − 18. 2 ln x3  ≤ 0.  (1) 

Chia cả hai vế của (1) cho 2 ln x3 0> , ta được 4
2 ln x ln x

2 2

3 3
   −   
   

 −18 ≤ 0. 

Đặt t =  
ln x

2

3
 
 
 

, điều kiện t > 0. Bất phương trình được biến đổi về dạng: 

4t2 −t −18 ≤ 0 ⇔ −2 ≤ t ≤ 
9

4
 ⇔ 0 ≤ 

ln x
2

3
 
 
 

≤ 
9

4
 ⇔ 

ln x
2

3
 
 
 

≤ 
2

2

3

−
 
 
 

  

⇔ lnx ≥ −2 ⇔ x ≥ e−2. 
Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là [e−2; +∞). 

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với ba 
dạng đặt ẩn phụ cơ bản đã được biết trong phần phương trình mũ. 
Và ở đây: 
 Với câu a) chúng ta cần tới phép biến đổi 9x = 32x và 3x + 1 = 3.3x để 

định hướng cho ẩn phụ t = 3x. Và với điều kiện t > 0 nên kết 
quả t ≤ −8 bị loại. 

 Với câu b) chúng ta đã sử dụng dạng mở rộng đã biết cho phương 
trình α1ax + α2bx + α3cx = 0, với a.b = c2. Và với điều kiện t > 0 
chúng ta loại bỏ luôn mẫu số sau phép quy đồng. 

 Với câu c) chúng ta cần sử dụng một vài phép biến đổi đại số 
để nhận dạng được loại ẩn phụ cho bất phương trình. Và ở đó 
việc chia cả hai vế của bất phương trình cho một số dương nên 
dấu bất đẳng thức không đổi chiều. 

Thí dụ 2. Giải các bất phương trình sau: 
a. lg2x3 − 20lg x  + 1 ≤ 0.     b.  logx − 14 ≥ 1 + log2(x − 1). 

 Giải 
a. Điều kiện x > 0. 

Biến đổi bất phương trình về dạng: 
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(3lgx)2 − 20.
1

2
lgx + 1 ≤ 0 ⇔ 9lg2x − 10lgx + 1 ≤ 0. 

Đặt t = lgx, ta biến đổi bất phương trình về dạng: 

9t2 −10t + 1 ≤ 0 ⇔ 
1

t 1
9

≤ ≤  ⇔ 
1

lgx 1
9

≤ ≤  ⇔ 9 10 x 10≤ ≤ . 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là 9 10; 10 
  .  

b. Điều kiện 0 < x −1 ≠ 1 ⇔ 1 < x ≠ 2.     (*) 
Biến đổi bất phương trình về dạng: 

2logx − 12 ≥ 1 + log2(x − 1) ⇔ 
2

2

log (x 1)−
 ≥ 1 + log2(x − 1). 

Đặt t = log2(x − 1), ta biến đổi bất phương trình về dạng: 

2

t
 ≥ 1 + t ⇔ t + 1 − 

2

t
 ≤ 0 ⇔ 

2t t 2
0

t

+ −
≤  

⇔ 
t 2

0 t 1

≤ −
 < ≤

 ⇔ 2

2

log (x 1) 2

0 log (x 1) 1

− ≤ −
 < − ≤

 ⇔ 
2x 1 2

1 x 1 2

− − ≤


< − ≤
 ⇔ 

5
x

4
2 x 3

 ≤


< ≤

. 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là ( ]5
1; 2; 3

4
  ∪  

.  

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với hai 
dạng đặt ẩn phụ cơ bản đã được biết trong phần phương trình 
lôgarit. Và ở đây: 
 Với câu a) các em học sinh dễ nhận thấy ẩn phụ t = lgx. Tuy 

nhiên, rất nhiều em biến đổi  nhầm 2 3 2
3 3lg x 3lg x= . 

 Với câu b) các em học sinh có thể bị mắc lỗi khi thực hiện quy 
đồng mẫu số rồi bỏ mẫu hoặc không kết hợp với điều kiện (*) 
của bất phương trình. 

Dạng toán 4: Phương pháp lôgarit hóa giải bất phương trình mũ và 
l«garit 

Phương pháp 
Với bất phương trình: 

af(x)  > bg(x) ⇔ lgaf(x)  > lgbg(x) ⇔ f(x).lga > g(x).lgb 
hoặc có thể sử dụng logarit theo cơ số a hay b. 

 Chú ý:  Phương pháp logarit hoá tỏ ra rất hiệu lực khi hai vế bất phương trình 
có dạng tích các luỹ thừa. 

Thí dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 
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a. x x3 44 3< .       b.  x6. xlog 55−  ≤ 5−5. 

 Giải 
a. Ta trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Lấy logarit cơ số 4 hai vế của phương trình, ta được: 

x x3 4
4 4log 4 log 3<  ⇔ x x

43 4 log 3<  ⇔ 
x

4

3
log 3

4
  < 
 

 ⇔ 3 4

4

x log log 3> . 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là 3 4

4

log log 3;
 

+ ∞ 
 

. 

Cách 2: Lấy logarit cơ số 3 hai vế của phương trình, ta được: 

x x3 4
3 3log 4 log 3<  ⇔ x x

33 log 4 4<  ⇔ 
x

3

4
log 4

3
  > 
 

 ⇔ 4 3

3

x log log 4> . 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là 4 3

3

log log 4;
 

+ ∞ 
 

. 

Cách 3: Lấy logarit cơ số 10 hai vế của phương trình, ta được: 

x x3 4lg4 lg3<  ⇔ x x3 lg4 4 lg3<  ⇔ 
x

3

4 lg4
log 4

3 lg3
  > = 
 

 ⇔ 4 3

3

x log log 4> . 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là 4 3

3

log log 4;
 

+ ∞ 
 

. 

b. Điều kiện 0 < x ≠ 1.       (*) 
Lấy lôgarit cơ số 5 cả hai vế của bất phương trình, ta được: 

log5(x6. xlog 55− ) ≤ log55−5 ⇔ log5x6 + log5
xlog 55−  ≤ −5 ⇔ 6log5x − logx5 ≤ −5. 

Đặt t = log5x, ta biến đổi bất phương trình về dạng: 

6t − 
1

t
 ≤ −5 ⇔ 

26t 5t 1
0

t

+ −
≤  ⇔

t 1

1
0 t

6

≤ −

 < ≤


⇔
5

5

log x 1

1
0 log x

6

≤ −

 < ≤


⇔
1

6

x 5

1 x 5

− ≤


< ≤
. 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là ( (1 60; 5 1; 5−  ∪  .  

 Nhận xét: Như vậy, thông qua thí dụ trên chúng ta đã được làm quen với 
phương pháp lôgarit hóa. Và ở đó: 
 Với câu a) đã trình bày các cách lấy lôgarit hóa hai vế của một 

bất phương trình. 
 Với câu b) các em học sinh đã nhận thấy tính linh hoạt trong 

việc thực hiện phép lôgarit hóa hai vế của một bất phương 
trình để giảm thiểu tính phức tạp. Và ở đây cần lưu ý tới việc 
kết hợp điều kiện (*) với giá trị tìm được. 

Thí dụ 2. Giải các bất phương trình sau: 
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a. log3x > log4x.       b.  4
1

log x
23

+
 + 4

1
log x

23
−

 ≤ x . 

 Giải 
a. Điều kiện x > 0. Biến đổi bất phương trình về dạng: 

log3x > log43.log3x ⇔ (1 −  log43)log3x > 0 
4log 3 1<

⇔  log3x > 0 ⇔ x > 1. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x > 1. 

b. Điều kiện x > 0. Biến đổi bất phương trình về dạng: 

4log x3
1

3
3

 
+ 

 
 ≤ x  ⇔ 4. 4log x3  ≤ 3x . 

Láy lôgarit cơ số 4 cả hai vế của bất phương trình, ta được: 

log4(4. 4log x3 ) ≤ log4 3x  ⇔ 1 + log4x.log43 ≤ 
1

2
(log43 + log4x) 

⇔ (2log43 −1)log4x ≤ log43 −2 ⇔ 4 4 4

9 3
log .log x log

4 16
≤   (*) 

⇔ log4x ≥ 
4

4

3
log

16
9

log
4

 = 
4

4

3
log

4
3

log
2

 = 3

2

3
log

4
 ⇔ x ≥ 

3

2

3
log

4
4 . 

Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là 
3

2

3
log

4
4 ;

 
 + ∞


 
.  

 Yêu cầu:  Các em học sinh hãy giải thích cho phép biến đổi tiếp theo từ (*). 

Dạng toán 5: Phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải bất 
phương trình mũ và lôgarit 

Thí dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 
a. 2.2x + 3.3x > 6x − 1.  b.   log2 x 1+  + log3 x 9+  > 1. 

 Giải 
a. Chia hai vế bất phương trình cho 6x > 0, ta được:  

x

2
3

 + x

3
2

 + x

1
6

 > 1.        (1) 

Hàm số f(x) = x

2
3

 + x

3
2

 + x

1
6

, là hàm nghịch biến. 

Ta có: 
 Với x ≥ 2, f(x) ≤ f(2) = 1 do đó bất phương trình (1) vô nghiệm. 
 Với x < 2, f(x) > f(2) = 1 do đó bất phương trình (1) nghiệm đúng. 
Vậy x < 2 là nghiệm của bất phương trình. 
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b. Điều kiện: 
x 1 0
x 9 0

+ >
 + >

⇔ x > −1. 

Các hàm số f1(x) =  x 1+  và f2(x) =  x 9+  đồng biến trên miền x > −1 

⇒ hàm số f(x) = log2 x 1+  + log3 x 9+  đồng biến trên miền x > −1. 
Ta có f(0) = 1, do đó: 
 Nếu x > 0 thì f(x) > f(0) ⇔ log2 x 1+  + log3 x 9+  > 1, nên x > 0 là nghiệm. 

 Nếu −1 < x ≤ 0 thì f(x) ≤ f(0) ⇔ log2 x 1+  + log3 x 9+ ≤1, nên  − 1 < x ≤ 0 
không phải là nghiệm. 

Vậy, nghiệm của bất phương trình là x > 0. 
 

C.  Các bài toán chọn lọc 
 

Ví dụ 1: Tìm các giới hạn sau: 

a.   
0x

lim
→ 23

x

xx

)x2cos1)(e1(

+
−−

.  b.   
0x

lim
→ 2

2x2

x

1xcos.e
2

−
. 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

L = 
0x

lim
→

x.
1x
x

xsin2
.

x

e1
2

2x

+

−

 = 0.
1

2.1−
 = 0. 

b. Ta biến đổi: 

L = 
0x

lim
→ 2

22x22

x

1xcos)1e.(xcos −+−
  

   = 
0x

lim
→ 











−

−
2

2

2

2x22

x

xsin

x2

)1e.(xcos2
 = 2 − 1 = 1. 

Ví dụ 2: Tìm các giới hạn sau: 

a. 
x 0
lim

→

2 32x 2

2

e 1 x

ln(1 x )

− − +
+

.  b.  
x 0

ln(cosax)
lim

ln(cosbx)→
, với b ≠ 0. 

 Giải 
a. Ta có:  
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x 0

ln(cosax)
lim

ln(cosbx)→
=

x 0
lim

→

ln[1 (cosax 1)]

cosax 1
ln[1 (cosbx 1)]

cosbx 1

+ −
−

+ −
−

.
cosax 1

cosbx 1

−
−

=
x 0
lim

→

2

2

2

2

ax
sin

2
ax

2
bx

sin
2

bx

2

 
 
 

 
 
 

.

2

2

ax

2

bx

2

 
 
 
 
 
 

= 
2

2

a

b
. 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau:  
Cách 1: Ta có: 

x 0
lim

→

2 32x 2

2

e 1 x

ln(1 x )

− − +
+

 =  
x 0
lim

→

2

2 2

8x 2

34x 2x 2 2 2 23

e 1 x

[e e . 1 x (1 x ) ]ln(1 x )

−

− −

− +

+ + + + +
 

 =  
x 0
lim

→ 2 2 34x 2x 2 2 23

1

e e . 1 x (1 x )− −+ + + +
.

28x 2

2 2

e 1 x

ln(1 x ) ln(1 x )

− −
+ 

+ +  
 

 = 
x 0
lim

→ 2 2 34x 2x 2 2 23

1

e e . 1 x (1 x )− −+ + + +

22 8x

2 2

x 8(e 1)
1

ln(1 x ) 8x

− − −
+ 

+ −  
= − 7

3
. 

Cách 2: Ta có: 

x 0
lim

→

2 32x 2

2

e 1 x

ln(1 x )

− − +
+

 = 
x 0
lim

→

2 32x 2

2

e 1 1 1 x

ln(1 x )

− − + − +
+

 

 = 
x 0
lim

→

22x

2

e 1

x

− −



 + 
3 2

2

1 1 x

x

− +



2

2

x

ln(1 x )+
 

 = 
x 0
lim

→

22x

2

e 1
2.

2x

− −
−

−
 + 

2

32 2 2 23

1 (1 x )

x [1 1 x (1 x ) ]

− +

+ + + + 

2

2

x

ln(1 x )+
 

 = 
x 0
lim

→

22x

2

e 1
2.

2x

− −
−

−
 + 

3 2 2 23

1

[1 1 x (1 x )

−

+ + + + 

2

2

x

ln(1 x )+
 = −

7

3
. 

Ví dụ 3: Tìm các giới hạn sau: 

a.   
x x

x xx 0

3 2lim
4 3→

−
−

.   b.   
x x x x

x x x xx 0

(4 3 )(3 2 )lim
(8 6 )(4 2 )→

− −
− −

 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

x x

x xx 0

3 2lim
4 3→

−
−

 = 
x x

x x

ln 3 ln 2

ln 4 ln 3x 0

e elim
e e→

−

−
 = 

0x
lim

→

3lnx

1e
.3ln

4lnx

1e
.4ln

2lnx

1e
.2ln

3lnx

1e
.3ln

3lnx4lnx

2lnx3lnx

−
−

−

−
−

−
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= 
3ln4ln

2ln3ln

−
−

 = 

3

4
ln

2

3
ln

 = 
2

3
log 3/4 . 

b. Ta biến đổi: 
x x x x

x x x xx 0

(4 3 )(3 2 )lim
(8 6 )(4 2 )→

− −
− −

 = 
x x x x

x x x x

ln 4 ln 3 ln 3 ln 2

ln8 ln 6 ln 4 ln 2x 0

(e e )(e e )lim
(e e )(e e )→

− −

− −
  

= 
0x

lim
→








 −
−

−







 −
−

−








 −
−

−







 −
−

−

2lnx

1e
.2ln

4lnx

1e
.4ln

6lnx

1e
.6ln

8lnx

1e
.8ln

2lnx

1e
.2ln

3lnx

1e
.3ln

3lnx

1e
.3ln

4lnx

1e
.4ln

2lnx4lnx6lnx8lnx

2lnx3lnx3lnx4lnx

 

 = 
)2ln4)(ln6ln8(ln

)2ln3)(ln3ln4(ln

−−
−−

 = 

2

4
ln.

6

8
ln

2

3
ln.

3

4
ln

 = 
2

3
log2 . 

Ví dụ 4:  a.   Tính đạo hàm của các hàm số y = cosx.e2tan x
  và y = log2(sinx). 

b.   Chứng minh rằng hàm số y = e4x + 2e–x thoả mãn hệ thức:  
   y"' – 13y' – 12y = 0. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có: 
 Với hàm số y = cosx.e2tan x thì: 

y' = −sinx.e2tan x + cosx.
2

2

cos x
.e2tan x = 2 tan x2

sin x .e
cosx

 − 
 

. 

 Với hàm số y = log2(sinx) thì: 
1

.ln(sin x)
ln2

,  
1 cosx

y ' .
ln2 sin x

=  = 
cot x

ln2
. 

b. Trước tiên, ta lần lượt có: 
y' = 4e4x − 2e–x;   y" = 16e4x + 2e–x;  y'" = 64e4x − 2e–x. 

Khi đó: 
y"' – 3y' – 12y = 64e4x − 2e–x − 13(4e4x − 2e–x) − 12(e4x + 2e–x) = 0. 

Ví dụ 5: Tìm tập xác định của các hàm số sau: 
a. y = lg[1 – lg(x2 – 5x + 16)]. 

b. y = 2
0,5 2

1
log ( x x 6)

x 2x
− + + +

+
. 

 Giải 
a. Hàm số xác định khi: 
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2

2

x 5x 16 0

1 lg(x 5x 16) 0

 − + >


− − + >
 ⇔ lg(x2 – 5x + 16) < 1 ⇔ x2 – 5x + 16 < 10 

⇔ x2 – 5x + 6 < 0 ⇔ 2 < x < 3. 
Vậy, tập xác định của hàm số là D = (2; 3). 

b. Hàm số xác định khi: 
2

2
0,5

2

x x 6 0

log ( x x 6) 0

x 2x 0

− + + >


− + + ≥


+ ≠

 ⇔ 

2

2

2

x x 6 0

x x 6 1

x 2x 0

 − − <


− + + ≤
 + ≠

 ⇔ 

1 21
2 x

2

1 21
x 3

2

 −
− < ≤


 +

≤ <


. 

Vậy, tập xác định của hàm số là D = 
1 21 1 21

2; ; 3
2 2

   − +
− ∪       

. 

Ví dụ 6: Cho hàm số (Cm): y = mx + lnx. 
1. Với m = 1: 

a. Tìm các khoảng tăng, giảm, cực trị và điểm uốn của đồ thị hàm 
số (C). 

b. Gọi (d) là một tiếp tuyến bất kì của (C). Chứng minh rằng trên 
khoảng (0; +∞), (C) nằm ở phía dưới của đường thẳng (d). 

2. Tìm m để: 
a. Hàm số luôn đơn điệu trên miền xác định của nó. 
b. Hàm số có cực trị, khi đó điểm cực trị của hàm số là cực đại 

hay cực tiểu. 

 Giải 
1. Với m = 1 hàm số có dạng (C): y = x + lnx. 
a. Ta lần lượt có:  

(1). Hàm số xác định trên D = (0; )+ ∞ . 
(2). Sự biến thiên của hàm số:  

y' = 1 + 
1

x
 > 0, ∀x∈D ⇒ Hàm số đồng biến trên D. 

x  − ∞ 0  +∞ 
y'   +  

y       +∞ 

(3). Điểm uốn của đồ thị hàm số:  

y" = −
2

1

x
 < 0, ∀x∈D ⇒ Hàm số không có điểm uốn. 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Từ kết quả trong a) ta thấy hàm số lồi trên khoảng (0; +∞). 

Vậy, trên khoảng (0; +∞), đồ thị (C) nằm ở phía dưới của đường thẳng (d). 
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Cách 2: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm x0 có dạng: 

(D): y = y'(x0)(x − x0) + y0 ⇔ (D): 0 0 0
0

1
y 1 (x x ) x ln x

x

 
= + − + + 

 
. 

Xét hiệu: 

f(x) = x + lnx − 0 0 0
0

1
1 (x x ) x ln x

x

  
+ − + +  

   
 = lnx − 0 0

0

1
(x x ) ln x

x
− −  

f'(x) = 
0

1 1

x x
− ;   f'(x) = 0 ⇔ 

0

1 1

x x
−  = 0 ⇔ x = x0. 

Bảng biến thiên:  
x 0  x0  +∞ 
f'   +  0  −   

f 
 
 −∞  

 C§ 
0 

  
+∞ 

Từ bảng biến thiên suy ra: 
f(x) ≤ 0, ∀x∈(0; +∞)  

⇔ x + lnx ≤ 0 0 0
0

1
y 1 (x x ) x ln x

x

 
= + − + + 

 
, ∀x∈(0; +∞). 

Vậy, trên khoảng (0; +∞), đồ thị (C) nằm ở phía dưới của đường thẳng (d). 

2. Trước tiên, ta có: 
(1). Hàm số xác định trên D = (0; )+ ∞ . 
(2). Đạo hàm:   

y' = mx + 
1

x
 = 

mx 1

x

+
; y' = 0 ⇔ mx + 1 = 0.   (1) 

a. Hàm số luôn đơn điệu trên miền xác định của nó khi y' không đổi dấu trên D và 
dấu "=" chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm, suy ra điều kiện là: 

y ' 0

y ' 0

≥
 ≤

, ∀x∈D ⇒ m ≥ 0. 

b. Hàm số có cực trị khi (1) có nghiệm thuộc D, suy ra điều kiện là m ≤ 0. 

Ví dụ 7: Giải các phương trình sau: 
a. 2x + 2x − 1 + 2x − 2 = 3x + 3x + 1 + 3x + 2. 

b. ( )2 2x 1 x x x2 9 3 2 2+ + = + . 

 Giải 
a Biến đổi phương trình về dạng: 

2x(1 + 2−1 + 2−2) = 3x(1 + 31 + 32)  

⇔ ( )x x1 1
2 1 3 1 3 9

2 4
 + + + += 
 

 ⇔ 
x

2 52

3 7
  = 
 

 ⇔ 2

3

52
x log

7
= . 
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Vậy, phương trình có nghiệm 2

3

52
x log

7
= . 

b Biến đổi phương trình về dạng: 
2 2x 1 2x x x x2 3 3 .2 2.3 0+ + − − =  ⇔ ( ) ( )2x x x x2 2 3 3 2 3 0− − − =  

⇔ ( )( )2x x x2 3 2 3 0− − =  ⇔ 
2

x

x x

2 3 0

2 3 0

 − =


− =
 ⇔ 

2

x

x x

3 2 (1)

2 3 (2)

 =


=
. 

Khi đó: 
 Giải (1) ta được nghiệm x = log32. 
 Giải (2) bằng cách lấy lôgarit có số 2 hai vế của phương trình ta được: 

2x x
2 2log 2 log 3=  ⇔ 2

2 2x log 2 x log 3=  ⇔ x(x − log23) = 0 

⇔ 
2

x 0

x log 3 0

=
 − =

 ⇔ 
2

x 0

x log 3

=
 =

. 

Vậy, phương trình có ba nghiệm x = log32, x = 0 và x = log23. 

Ví dụ 8: Giải các phương trình sau: 
a. log2(x + 1) + log2(x − 2) = log2(3x − 5). 
b. log5{2 + 3[log2x + log2(x + 1)]} = 1. 
c. 3 3x(x log 5) log 5x3 .5 5− = . 

 Giải 
a. Điều kiện: 

x 1 0

x 2 0

3x 5 0

+ >
 − >
 − >

 ⇔ 

x 1

x 2

x 5 / 3

> −
 >
 >

 ⇔ x > 2. 

Biến đổi phương trình về dạng: 

log2[(x + 1)(x − 2)] = log2(3x − 5) ⇔ (x + 1)(x − 2) = 3x − 5 

⇔ x2 − 4x + 3= 0 ⇔ 
x 1 (loại)

x 3

=
 =

 ⇔ x = 3. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 3. 
b. Biến đổi tương đương phương trình về dạng: 

2 + 3[log2x + log2(x + 1)] = 5 ⇔ log2x + log2(x + 1) = 1 

⇔ 

[ ]2

x 0
x 1 0
log x(x 1) 1

 >


+ >
 + =

 ⇔ 
x 0
x(x 1) 2

>
 + =

 ⇔ 
2

x 0
x x 2 0

>


+ − =
 ⇔ x = 1. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 1. 
c. Lấy lôgarit có số 3 hai vế của phương trình ta được: 
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3 3x(x log 5) log 5x
3 3log 3 .5 log 5−  =   ⇔ 3 3x(x log 5) log 5x

3 3 3log 3 log 5 log 5− + =  

⇔ 3 3 3 3 3x(x log 5).log 3 x.log 5 log 5.log 5− + =  

⇔ 2 2
3x log 5=  ⇔ x = ±log35. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = ±log35. 

 Nhận xét: Trong câu b) của ví dụ trên, nếu các em học sinh lựa chọn kiểu 
trình bày theo các bước: 
Bước 1: Đặt điều kiện có nghĩa cho phương trình. 
Bước 2: Sử dụng phép biến đổi để tìm nghiệm của phương trình. 
Bước 3: Kết luận về nghiệm cho phương trình. 
Thì các em phải thực hiện một công việc khá cồng kềnh và dư 
thừa ở bước 1. 

Ví dụ 9: (Đề 81 − Bộ đề 1996): Giải phương trình:  
3

2
2

1

4

log (x 2)+  − 3 = 3
1

4

log (4 x)−  + 3
1

4

log (x 6)+ . 

 Giải 
Điều kiện: 

2(x 2) 0

4 x 0

x 6 0

 + >
 − >
 + >

⇔ 
6 x 2

2 x 4

− < < −
− < <

.       (*) 

Phương trình viết lại dưới dạng:  
3 1

4

log | x 2 |+  − 3 = 3 1

4

log (4 x)−  + 3 1

4

log (x 6)+   

⇔ 1

4

log | x 2 |+  − 1 = 1

4

log (4 x)−  + 1

4

log (x 6)+  

⇔ 1

4

log 4 | x 2 |+  = 1

4

log (4 x)(x 6)− + ⇔ 4|x + 2| = (4 − x)(x + 6)  

⇔
4(x 2) (4 x)(x 6)

4(x 2) (4 x)(x 6)

+ = − +
 + = − − +

⇔ 

x 2

x 8

x 1 33

x 1 33

=
 = −
 = +

 = −

(*)

⇔  
x 2

x 1 33

=


= −
. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 2 và x = 1 − 33 . 

 Chú ý:  Nếu biến đổi: 2
1

4

log (x 2)+  = 2 1

4

log (x 2)+  sẽ mất nghiệm x = 1 − 33 .  

Hãy nhớ rằng logacb = b.loga|c|, 2a  = |a| và a.b  = | a | | b |  

Ví dụ 10: Giải các phương trình sau: 
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a. 4x − 5.2x + 6 = 0. b.   log2(5x − 1).log4(2.5x − 2) = 1. 

 Giải 
a. Đặt t = 2x (điều kiện t > 0), phương trình được biến đổi về dạng: 

22x − 5.2x + 6 = 0 ⇔ t2 − 5t + 6 = 0 ⇔ 1

2

t 3

t 2

=
 =

. ⇔ 
x

x

2 3

2 2

 =


=
 ⇔ 2x log 3

x 1

=
 =

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = log23 và x = 1. 
b. Biến đổi phương trình về dạng: 

2

1 log2(5x − 1).log2[2(5x − 1)] =1m ⇔ log2(5x − 1).[1 + log2(5x − 1)] = 2. 

Điều kiện: 
5x − 1 > 0 ⇔ 5x > 1 ⇔ x > 0. 

Đặt t = log2(5x − 1), khi đó phương trình có dạng: 
t(1 + t) = 2 ⇔ t2 + t − 2 = 0 

 ⇔ 



−=

=
2t

1t
⇔ 







−=−

=−

2)15(log

1)15(log
x

2

x
2 ⇔ 







=−

=−
−2x

x

215

215
⇔ 5

5

x log 3
x log 5 / 4

=
 =

 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = log53, x = log5
4

5 . 

 Chú ý:  Trong một số trường hợp ta không thấy ngay được sự xuất hiện a.b = 1 
đối với các toán tử của phương trình, khi đó cần có đánh giá tinh tế hơn. 

Ví dụ 11: Giải các phương trình sau: 
a. (7 + 4 3 )x − 3(2 − 3 )x  + 2 = 0. 
b. (3 + 5 )x + (3 − 5 )x = 2x log 32 + . 

 Giải 
a. Nhận xét rằng: 

7 + 4 3  = (2 + 3 )2 và (2 + 3 ).(2 − 3 )  = 1. 

Do đó, nếu đặt t = (2 + 3 )x, điều kiện t > 0, thì: 

(2 − 3 )x  = 
1

t
 vµ (7 + 4 3 )x = t2.  

Khi đó, phương trình tương đương với: 

t2 − 3

t
 + 2 = 0 ⇔ t3 + 2t − 3 = 0  ⇔ (t − 1)(t2 + t + 3) = 0 ⇔ t = 1  

⇔ (2 + 3 )x  = 1 ⇔ x = 0. 
Vậy, phương trình có nghiệm x = 0. 

 Nhận xét:  Như vậy, trong câu a) bằng việc đánh giá: 

7 + 4 3  = (2 + 3 )2 và (2 + 3 ).(2 − 3 )  = 1 
ta đã lựa chọn được ẩn phụ t = (2 + 3 )x cho phương trình. 
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ở câu b) chúng ta sẽ miêu tả việc lựa chọn ẩn phụ thông qua đánh 
giá mở rộng của a.b = 1, đó là: 

a.b = c2 ⇔ 
a b

.
c c

 = 1, 

tức là với các phương trình có dạng A.ax + B.bx + C.cx = 0. 
Khi đó ta thực hiện phép chia cả hai vế của phương trình cho cx≠0, để 
nhận được: 

A.
x

a

c
 
 
 

 + B.
x

b

c
 
 
 

 + C = 0, 

từ đó thiết lập ẩn phụ t = 
x

a

c
 
 
 

, t > 0 và suy ra 
x

b

c
 
 
 

 = 
1

t
. 

b. Chia hai vế của phương trình cho 2x > 0, ta được:  
x

3 5

2

 +
  
 

 + 

x

3 5

2

 −
  
 

 = 2log 32 .     (*) 

Nhận xét rằng 

x

3 5

2

 +
  
 

.

x

3 5

2

 −
  
 

 = 

x

3 5 3 5
.

2 2

 + −
  
 

 = 1,  

do đó, nếu đặt t = 

x

3 5

2

 +
  
 

, điều kiện t > 0, thì 

x

3 5

2

 −
  
 

 = 
1

t
.  

Khi đó, phương trình (*) tương đương với: 
1

t 3
t

+ =  ⇔ t2 − 3t + 1 = 0   

⇔ 
3 5

t
2

±
=  ⇔ 

x 1

3 5 3 5 3 5

2 2 2

±
   + ± +

= =      
   

 ⇔ x = ±1. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = ±1. 

Ví dụ 12: Giải các phương trình sau: 
a. 2.

2x 14 +  +  
2x 16 +   = 

2x 19 + . b.   4.
2
2log x2  + 7. 2log xx−   − 11 = 0. 

 Giải 
a. Biến đổi phương trình về dạng:  

2.
22(x 1)2 +  + 

2x 1(2.3) +   = 
22(x 1)3 + . 

Chia cả hai vế của phương trình cho 
22(x 1)2 + ≠ 0, ta được: 

2 + 

2x 1
3

2

+
 
 
 

  = 

22(x 1)
3

2

+
 
 
 

.      (1) 

Đặt t = 

2x 1
3

2

+
 
 
 

, điều kiện t ≥ 
3

2
 vì x2 + 1 ≥ 1 ⇔ t = 

2x 1
3

2

+
 
 
 

 ≥ 
1

3

2
 
 
 

 = 
3

2
. 

Khi đó, phương trình (1) tương đương với: 
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f(t) = t2 − t − 2 = 0  ⇔ 
t 2

t 1 (loại)

=
 = −

 ⇔ t = 2 ⇔ 

2x 1
3

2

+
 
 
 

 = 2  

⇔ x2 + 1 = 3

2

log 2  ⇔ x = ± 3

2

log 2 1− . 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = ± 3

2

log 2 1− . 

b. Điều kiện x > 0. 
Đặt u =  log2x ⇒ x = 2u, khi đó phương trình (1) có dạng: 

4.
2u2  + 7. u u(2 )−   − 11 = 0 ⇔ 4.

2u2  +  2u

7

2
  − 11 = 0.   (2) 

Đặt t = 
2u2 , điều kiện t ≥ 1.  

Khi đó, phương trình (2) có dạng: 

4t2 − 11t + 7 = 0 ⇔ 
t 1

7
t

4

=

 =


 ⇔ 

2

2

u

u

2 1

7
2

4

 =

 =

⇔ 

2

2
2

u 0

7
u log

4

 =

 =


  

⇔ 
2

u 0

7
u log

4

=

 = ±

 ⇔ 
2

2 2

log x 0

7
log x log

4

=

 = ±

 ⇔ 
2

7
log

4

x 1

x 2
±

=

 =

. 

Vậy, phương trình có ba nghiệm x = 1, x = 
2

7
log

42
±

. 

Ví dụ 13: (Đề thi đại học khối D − 2003): Giải phương trình: 
2x x2 −  − 

22 x x2 + −  = 3. 

 Giải 
Biến đổi phương trình về dạng: 

2x x2 −  − 2x x

4
2 −

 = 3. 

Đặt t = 
2x x2 − , với t > 0 ta chuyển phương trình về dạng: 

t − 
4
t

 = 3 ⇔ t2 − 3t − 4 = 0 ⇔ 
t 1 loại
t 4

= −
 =

⇔ 
2x x2 −  = 4 = 22 

⇔ x2 − x = 2 ⇔ x2 − x − 2 = 0 ⇔ x = − 1 vµ x = 2.. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = − 1 và x = 2.  

 Chú ý:  Tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm tới việc sử dụng các phép biến đổi đại 
số để làm xuất hiện ẩn phụ hoặc sử dụng ẩn phụ cho tổ hợp đối xứng. 

Ví dụ 14: Giải phương trình 
22x 12 +  − 9.

2x x2 +  + 2x 22 +  = 0. 

 Giải 
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Chia cả hai vế của phương trình cho 2x 22 +  ≠ 0, ta được: 
22x 2x 12 − −  − 9.

2x x 22 − −  + 1 = 0 ⇔ 
1

2
.

22x 2x2 −  − 9

4
.

2x x2 −  + 1 = 0  

⇔ 2.
22x 2x2 −  − 9.

2x x2 −  + 4 = 0. 

Đặt t = 
2x x2 − , điều kiện t > 0.  

Khi đó, phương trình tương đương với: 

2t2 − 9t + 4 = 0 ⇔ 
t 4

t 1 / 2

=
 =

 ⇔ 
2

2

x x 2

x x 1

2 2

2 2

−

− −

 =

 =

 ⇔ 
2

2

x x 2

x x 1

 − =


− = −
⇔ 

x 1

x 2

= −
 =

. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm x = −1, x = 2. 

Ví dụ 15: Giải phương trình:  

log2(x − 2x 1− ). log3(x + 2x 1− ) = log6|x − 2x 1− |. 

 Giải 
Điều kiện: 

2

2

2

x 1 0

x x 1 0

x x 1 0

 − ≥
 − − >


+ − >

⇔ x ≥ 1. 

Nhận xét rằng:  

(x − 2x 1− )(x + 2x 1− ) = 1 ⇒ (x − 2x 1− ) = (x + 2x 1− )−1.  
Khi đó phương trình được viết lại dưới dạng: 

log2(x + 2x 1− ) − 1. log3(x + 2x 1− ) = log6(x + 2x 1− )−1  

⇔ log2(x + 2x 1− ). log3(x + 2x 1− ) = log6(x + 2x 1− ). 
Sử dụng phép đổi cơ số: 

log2(x + 2x 1− ) = log26.log6(x + 2x 1− );  

vµ log3(x + 2x 1− ) = log36.log6(x + 2x 1− ). 
Khi đó phương trình được viết lại dưới dạng: 

log26.log6(x + 2x 1− ). log36.log6(x + 2x 1− ) = log6(x + 2x 1− ). (1) 

Đặt t = log6(x + 2x 1− ). Khi đó (1) có dạng: 

t(log26.log36.t − 1) = 0 ⇔ 
2 3

t 0
log 6.log 6.t 1 0

=
 − =

. 

 Víi t = 0  

log6(x + 2x 1− ) = 0 ⇔ x + 2x 1−  = 1 ⇔ 
2

2

x x 1 1

x x 1 1

 + − =


− − =
⇔ x = 1. 

 Với log26.log36.t − 1 = 0  

log26.log36. log6(x + 2x 1− ) − 1 = 0 ⇔ log26.log3(x + 2x 1− ) = 1  
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⇔ log3(x + 2x 1− ) = log62 ⇔ x + 2x 1−  = 6log 23   

⇔ 
6

6

log 22

log 22

x x 1 3

x x 1 3−

 + − =


− − =
⇔ x = 

1
2

( 6log 23  + 6log 23− ). 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 1 và x = 
1
2

( 6log 23  + 6log 23− ). 

Ví dụ 16: (ĐHY Hà Nội − 2000): Giải phương trình 23x − 6.2x − 
3(x 1)

1

2 −  + 
x

12

2
 = 1. 

 Giải 
Viết lại phương trình dưới dạng:  

(23x − 
3

3x

2

2
) − 6(2x − 

x

2

2
) = 1.       (1) 

§Æt t = 2x − 
x

2

2
, suy ra: 

23x − 
3

3x

2

2
 = (2x − 

x

2

2
)3 + 3.2x.

x

2

2
(2x − 

x

2

2
) = t3 + 6t. 

Khi đó, phương trình (1) có dạng:  

t3 + 6t − 6t = 1 ⇔ t = 1 ⇔ 2x − 
x

2

2
 = 1.    (2) 

Đặt u = 2x, u > 0, khi đó phương trình (2) có dạng:  

u − 
2

u
 = 1 ⇔ u2 − u − 2 = 0 ⇔ 

u 1 (l)

u 2

= −
 =

 ⇔ u = 2 ⇔ 2x = 2 ⇔ x = 1. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 1. 

Ví dụ 17:  (Đề thi đại học khối A − 2002): Cho phương trình:  

xlog2
3  + 1xlog2

3 +  − 2m − 1 = 0. 

a. Giải phương trình với m = 2.  

b. Tìm m để phương trình có ít nhất 1 nghiệm thuộc [1; 33 ]. 

 Giải 
Điều kiện x > 0. 

Đặt t = 1xlog 2
3 + , với t ≥ 1, ta được: 

f(t) = t2 + t − 2m − 2 = 0.     (1) 
1. Với m = 2 phương trình (2) có dạng:   

t2 + t − 6 = 0 ⇔ t = −3 (loại) hoặc t = 2. 
Với t = 2, ta được: 

2
3log x 1+  = 2 ⇔ 2

3log x  = 3 ⇔ x = 33± . 
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Vậy, với m = 2, phương trình có 2 nghiệm phân biệt x = 33± . 
2. Từ điều kiện:  

1 ≤ x ≤ 33  ⇔ 0 ≤ log3x ≤ 3  ⇔ 1 ≤ 2
3log x  + 1 ≤ 4  

⇔ 1 ≤ 2
3log x 1+  ≤ 2 ⇔ 1 ≤ t ≤ 2. 

Tới đây ta có thể lựa chọn một trong ba cách trình bày tiếp theo như sau: 

Cách 1: Phương trình ban đầu có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [1; 33 ]  
⇔ phương trình (3) có ít nhất 1 nghiệm thuộc [1; 2]  
⇔ đường thẳng y = 2m + 2 cắt phần đồ thị hàm số y = t2 + t lấy trên đoạn        

[1; 2] tại ít nhất một điểm. 
Ta xét hàm số: y = t2 + t. 
 Miền xác định D = [1; 2]. 

 Đạo hàm: y' = 2t + 1,  y' = 0 ⇔ 2t + 1 = 0 ⇔ t = − 1
2

. 

 Bảng biến thiên: 
t −∞ −1/2 1  2 + ∞ 
y'  0   +    
 
y 

 + ∞   
2 

 6  

Vậy điều kiện là: 2 ≤ 2m + 2 ≤ 6 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2. 
Cách 2: (Tối ưu hoá cách 1): Phương trình ban đầu có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 

[1; 33 ]  
⇔ phương trình (3) có ít nhất 1 nghiệm thuộc [1, 2]  
⇔ đường thẳng y = 2m + 2 cắt phần đồ thị hàm số y = t2 + t lấy trên đoạn [1, 

2] tại ít nhất một điểm. 
Ta xét hàm số: y = t2 + t. 
 Miền xác định D = [1; 2]. 
 Đạo hàm: y' = 2t + 1 > 0, ∀t∈D ⇒ hàm số đồng biến trên D. 
Vậy điều kiện là:  

y(1) ≤ 2m + 2 ≤ y(2) ⇔ 2 ≤ 2m + 2 ≤ 6 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2. 

Cách 3: Phương trình ban đầu có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [1, 33 ]  
⇔ phương trình (3) có ít nhất 1 nghiệm thuộc [1, 2]  
⇔ phương trình (3) có nghiệm thoả mãn: 

1 2 1 2

1 2

1 2

1 t t 2 loại vi t t 1
t 1 t 2
1 t 2 t

< ≤ < + = −
 ≤ ≤ ≤
 ≤ ≤ ≤

  

⇔ f(1).f(2) ≤ 0 ⇔ − 2m(4 − 2m) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2. 

Ví dụ 18:  (ĐHKT − 1998): Cho phương trình:  
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3log [9(x 2)](x 2) −−  = 9(x − 2)m.    (1) 
a. Giải phương trình với m = 3. 
b. Tìm m để phương trình có nghiệm thoả mãn: 

3x1x2 − 6(x1 + x2) + 11 = 0. 

 Giải 
Điều kiện x − 2 > 0 ⇔ x > 2. 
Lấy logarit cơ số 3 hai vế, ta được:  

log3[ 3log [9(x 2)](x 2) −− ] = log3[9(x − 2)m]  

⇔ [log3[9(x − 2)].log3(x − 2) =  2 +  log3(x − 1)m 

⇔ [2 + log3(x − 2)].log3(x − 2) =  2 + mlog3(x − 1).            (1’) 
§Æt t =  log3(x − 2). 
Khi đó (1’) có dạng: 

(2 + t)t =  2 + mt ⇔ t2 − (m − 2)t − 2 = 0.    (2) 
a. Với m = 3, ta được: 

t2 − t − 2 = 0 ⇔ 
t 1

t 2

= −
 =

⇔ 3

3

log (x 2) 1

log (x 2) 2

− = −
 − =

⇔ 
7

x
3

x 11

 =


=

. 

Vậy, với m = 3 phương trình có hai nghiệm x = 
7

3
 và x = 11. 

b. Xét điều kiện: 

3(x1 − 2)(x2 − 2) − 1 = 0 ⇔ (x1 − 2)(x2 − 2) = 
1

3
 ⇔ log3[(x1 − 2)(x2 − 2)] =  log3

1

3
  

⇔ log3(x1 − 2) +  log3(x2 − 2) =  − 1 ⇔ t1 + t2 = −1. 
Vậy, để phương trình có nghiệm thoả mãn 3x1x2 − 6(x1 + x2) + 11 = 0 

⇔ (2) có nghiệm t1, t2 thoả mãn t1 + t2 =  − 1 

⇔ 
1 2

0

t t 1

∆ ≥
 + = −

⇔ 
2(m 2) 8 0

m 2 1

 − + ≥


− = −
 ⇔ m = 1. 

Vậy, với m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:  Phương pháp dùng ẩn phụ dạng 2 là việc sử dụng một ẩn phụ chuyển  
phương trình ban đầu thành một phương trình với một ẩn phụ nhưng 
các hệ số vẫn còn chứa x. 
Phương pháp này thường được sử dụng đối với những phương trình 
khi lựa chọn ẩn phụ cho một biểu thức thì các biểu thức còn lại 
không biểu diễn được triệt để qua ẩn phụ đó hoặc nếu biểu diễn 
được thì công thức biểu diễn lại quá phức tạp. 
Khi đó, thường ta được một phương trình bậc hai theo ẩn phụ (hoặc 
vẫn theo ẩn x) có biệt số ∆ là một số chính phương. 

Ví dụ 19: Giải phương trình 9x + (x − 3).3x − 2x + 2 = 0.   (1) 
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 Giải 
Đặt t = 3x, điều kiện t > 0. Khi đó, phương trình tương đương với: 

t2 + (x − 3).t − 2x + 2 = 0 
ta có ∆ = (x − 3)2 − 4(−2x + 2) = (x + 1)2 nên phương trình có nghiệm: 

1 2t 2 hoặc t 1 x= = − . 
Khi đó: 
 Với t = 2 ⇔ 3x = 2 ⇔ x = log32. 
 Với t = 1 − x ⇔ 3x = 1 − x, ta có nhận xét: 

VT là hàm đbiến

VP là hàm nbiến





 ⇒ Phương trình nếu có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 

Nhận xét rằng x = 0 là nghiệm của phương trình. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = log32, x = 0. 

Ví dụ 20: Giải phương trình 3log xx 2 5+ = . 

 Giải 
Điểu kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng 3log x2 5 x= −  
Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm đồng biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm nghịch biến. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 3 là nghiệm của phương trình vì: 

3log 32 5 3= −  ⇔ 2 = 2, đúng. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. 

 Nhận xét:  Như vậy, trong ví dụ trên bằng việc chuyển vế chúng ta thấy ngay 
tính đồng biến và nghịch biến của các hàm số ở hai vế của phương 
trình, để từ đó kết luận về tính duy nhất nghiệm (nếu có) của 
phương trình. 
Tuy nhiên, hầu hết phương trình được giải bằng phương pháp này 
ở dạng ban đầu đều không đưa ra được nhận xét "VT đồng biến 
còn VP là hàm hằng hoặc nghịch biến". Khi đó, cần thực hiện 
một vài phép biến đổi đại số, thí dụ với phương trình: 

A.af(x) + B.bg(x) = C.ch(x) ⇔ A.
)x(h

)x(f

c

a  + B.
)x(h

)x(g

c

b  = C. 

Ví dụ 21: Giải phương trình 1 + 3x/2 = 2x. 

 Giải 

Chia hai vế phương trình cho 2x ≠ 0, ta được 

xx
1 3

1
2 2

   + =       
.   (1) 

Nhận xét rằng: 



 194 

 Vế trái của phương trình là một hàm nghịch biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm hằng. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng x = 2 là nghiệm của phương trình vì: 

22
1 3

1
2 2

   + =       
 ⇔ 

1 3
1

4 4
+ = , đúng. 

Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. 

 Chú ý: Nhiều bài toán cần sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ để chuyển chúng 
về dạng f(u) = k. Từ đó, mới có thể áp dụng được phương pháp hàm 
số để giải. 

Ví dụ 22: Giải phương trình )1x(log32 +  = x. 

 Giải 
Điều kiện x + 1 > 0 ⇔ x > −1. 

a. Nếu −1 < x ≤ 0, thì phương trình vô nghiệm bởi VT > 0 còn VP ≤ 0. 
b. Xét x > 0, đặt y = log3(x + 1).  

Ta được hệ phương trình: 

3

y

y log (x 1)

x 2

= +


=
⇔

y

y

x 1 3

x 2

 + =


=
⇒ 2y + 1 = 3y ⇔ 

y
2

3
 
 
 

 + 
y

1

3
 
 
 

 = 1. (1) 

Nhận xét rằng: 
 Vế trái của phương trình là một hàm nghịch biến. 
 Vế phải của phương trình là một hàm hằng. 
Do vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất. 
Nhận xét rằng y = 1 là nghiệm của phương trình, suy ra: 

y = 1 ⇔ log3(x + 1) = 1 ⇔ x + 1 = 3 ⇔ x = 2. 
Vậy, phương trình có nghiệm x = 2. 

Ví dụ 23: (Đề thi đại học khối B − 2005): Giải hệ phương trình: 

2 3
9 3

x 1 2 y 1

3log (9x ) log y 3

 − + − =


− =
. 

 Giải 
Điều kiện: 

2 3

x 1 0
2 y 0
9x 0 và y 0

 − ≥
 − ≥
 > >

⇔ 
x 1
0 y 2

≥
 < ≤

.     (*) 

Biến đổi phương trình thứ hai của hệ: 
3(1 + log3x) − 3log3y = 3 ⇔ log3x = log3y ⇔ x = y. 

Khi đó, hệ có dạng: 
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x y

x 1 2 x 1

=


− + − =
⇔ 

x y

2 (x 1)(2 x) 0

=


− − =
⇔

x y 1
x y 2

= =
 = =

. 

Vậy, hệ phương trình có hai cặp nghiệm (1, 1) và (2, 2). 

Ví dụ 24: (Đề thi đại học khối A − 2004): Giải hệ phương trình: 

1 4
4

2 2

1log (y x) log 1
y

x y 25

 − − =

 + =

. 

 Giải 
Điều kiện: 

y x 0
y 0

− >
 >

 ⇔ 
y x
y 0

>
 >

.      (*) 

Biến đổi phương trình thứ nhất của hệ về dạng: 
 − log4(y − x) + log4y = 1 ⇔ log4y = log44(y − x) 

⇔ y = 4(y − x) ⇔ x = 
3y
4

.               (**) 

Thay (**) vào phương trình thứ hai của hệ: 
29y

16
 + y2 = 25 ⇔ y2 = 16 

(*)
⇔   y = 4 ⇒ x = 3. 

Vậy, hệ có nghiệm (3; 4). 

Ví dụ 25: (ĐHMĐC − 2000): Giải và biện luận hệ phương trình: 

2a x y xy

x y a 1

2 .4 2+ −

+ + =


=
. 

 Giải 
Biến đổi hệ về dạng:  

2a x y xy

y 1 a x (1)

2 .4 2 (2)+ −

= − −


=
. 

Thế (1) vào (2), ta được:  
2a2 .4x + (1 − a − x) − x(1 − a − x)  = 2 ⇔ 

22[x (a 1)x 1 a]2 + − + −  = 
21 a2 −  

⇔ 2x2 + 2(a − 1)x + (a − 1)2 = 0,     (3) 
ta cã ∆' = −(a − 1)2 ≤ 0. 

Khi đó: 
 Với a ≠ 1 thì ∆' < 0 ⇔ phương trình (3) vô nghiệm ⇔ hệ vô nghiệm. 
 Với a = 1 thì ∆' = 0 ⇔ phương trình (3) có nghiệm x = 0, suy ra y = 0. 
Vậy, khi a = 1 hệ có nghiệm x = y = 0. 

Ví dụ 26: Giải hệ phương trình: 
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x y

x y

2 .3 12

3 .2 18

 =


=
. 

Giải 
Lấy logarit có số 2 cả hai vế của hai phương trình, ta được: 

x y
2 2

x y
2 2

log (2 .3 ) log 12

log (3 .2 ) log 18

 =


=
⇔ 2 2

2 2

x y log 3 2 log 3

x log 3 y 1 2 log 3

+ = +
 + = +

. 

Ta cã  
D = 1 − 2

2log 3  ≠ 0, hệ phương trình có nghiện duy nhất. 

Dx = 2 − 2 2
2log 3 ,  Dy = 1 − 2

2log 3 . 

Suy ra hệ có nghiệm  

yx
DD

x 2, y 1
D D

= = = = . 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là (2; 1). 

Ví dụ 27: Giải hệ phương trình:  
2 2

2

2x 2 2x y y

2y 2 2x y

4 2 4 1

2 3.2 16

− +

+ +

 − + =


− =
. 

 Giải 
Viết lại hệ phương trình dưới dạng: 

2 2

2

2(x 1) x 1 y 2y

2y x 1 y

4 4.4 .2 2 1

2 3.4 .2 4

− −

−

 − + =


− =
.      (I) 

Đặt: 
2x 1

y

u 4

v 2

− =


=
, điều kiện u ≥ 

1

4
 và v > 0. 

Khi đó, hệ (I) được biến đổi về dạng: 
2 2

2

u 4uv v 1 (1)

v 3uv 4 (2)

 − + =


− =
.       (II) 

Để giải hệ (II) ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Khử số hạng tự do từ hệ ta được:  

4u2 − 13uv + 3v2 = 0.       (3) 
Đặt u = tv, khi đó: 

(3) ⇔ v2(4t2 − 13t + 3) = 0 ⇔ 
t 3

t 1/ 4

=
 =

. 

 Với t = 3 ta được u = 3v  do đó: 
(2) ⇔  − 8v2 = 4 vô nghiệm. 
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 Với t = 
1

4
 ta được u = 

1

4
v ⇔ v = 4u  do đó: 

(2) ⇔ 4u2 = 4 ⇔ u = 1  

⇒ 
u 1

v 4

=
 =

⇔ 
2x 1

y

4 1

2 4

− =


=
 ⇔ 

2x 1 0

y 2

 − =


=
 ⇔ 

x 1

y 2

= ±
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có hai cặp nghiệm (1, 2) và ( − 1, 2).  
Cách 2: Nhận xét rằng nếu (u, v) là nghiệm của hệ thì u ≠ 0. 

Từ (2) ta được u = 
2v 4

3v

−
.       (4) 

Thay (4) vào (1), ta được 2v4 − 31v2 − 16 = 0.    (5) 
Đặt t = v2, t > 0, ta được:  

(5) ⇔ 2t2 − 31t − 16 = 0 ⇔ 
t 16

1
t (l)

2

=

 = −


 ⇔ v2 = 16 ⇔ v = 4 ⇒ 
u 1

v 4

=
 =

 

⇔ 
2x 1

y

4 1

2 4

− =


=
 ⇔ 

2x 1 0

y 2

 − =


=
 ⇔ 

x 1

y 2

= ±
 =

. 

Vậy, hệ phương trình có hai cặp nghiệm (1; 2) và (−1; 2).  

Ví dụ 28: Giải các bất phương trình sau: 

a. ( )
x 3

x 110 3
−
−+  < ( )

x 1

x 310 3
+
+− .  b.   32x − 8. x x 43 + +  − 9. x 49 +  > 0. 

c.   2.2x + 3.3x > 6x − 1.   d.  4x − 2x + 1 + 
2x4 ≤ 0. 

 Giải 
a. Nhận xét rằng: 

( 10  + 3)( 10  − 3) = 1 ⇒ 10  − 3 = ( 10  + 3)−1. 
Khi đó, bất phương trình được viết lại dưới dạng: 

x 3

x 1( 10 3)
−
−+  < 

x 1

x 3( 10 3)
+

−
++ ⇔ 

x 3 x 1

x 1 x 3( 10 3)
− +

+
− ++  < 1  

⇔ 
x 3

x 1

−
−

 + 
x 1

x 3

+
+

 < 0 ⇔ 
2x 5

(x 1)(x 3)

−
− +

⇔ 
3 x 5

1 x 5

− < < −


< <
. 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là ( ) ( )3; 5 1; 5− − ∪ . 

b. Điều kiện x + 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ −4. Viết lại bất phương trình dưới dạng:  

32x − 8. x x 43 + +  − 9. 2 x 43 +  > 0. 

Chia hai vế bất phương trình cho 2 x 43 +  > 0, ta được:  
2(x x 4 )3 − +  − 8. x x 43 − +  − 9 > 0.      (1) 

Đặt t = x x 43 − + , t > 0, khi đó bất phương trình (1) có dạng:  
t2 − 8t − 9 > 0 ⇔ (t − 9)(t + 1) > 0 ⇔ t − 9 > 0 ⇔ t > 9 ⇔ x x 43 − +  > 9  
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⇔ x − x 4+  > 2 ⇔ x 4+  < x − 2 ⇔ 
2

x 2 0

0 x 4 (x 2)

− >


≤ + < −
⇔ x > 5. 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (5; +∞). 

c. Chia hai vế bất phương trình cho 6x > 0, ta được 
x

2

3
 + 

x

3

2
 + 

x

1

6
 > 1.  (2) 

Xét hàm số y = 
x

2

3
 + 

x

3

2
 + 

x

1

6
, là hàm nghịch biến. 

Ta có: 
 Với x ≥ 2, f(x) ≤ f(2) = 1 do đó bất phương trình (2) vô nghiệm. 
 Với x < 2, f(x) > f(2) = 1 do đó bất phương trình (2) nghiệm đúng. 
Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (−∞; 2). 

d. Ta có thể trình bày theo hai cách sau:  
Cách 1: Đặt t = 2x, điều kiện t > 0. Khi đó, bất phương trình có dạng:  

t2 − 2t + 
2x4 ≤ 0        (3) 

ta cã ∆' = 1 − 
2x4 ≤ 0, do đó: 

(3) ⇔ 
' 0

b
t

2a

∆ =



= −

⇔ 
2x1 4 0

t 1

 − =


=
⇔ 

2x

x

4 1

2 1

 =


=
 ⇔ 

x 0

x 0

=
 =

 ⇔ x = 0. 

Vậy, bất phương trình có nghiệm duy nhất x = 0. 
Cách 2: Biến đổi bất phương trình có dạng:  

22x 2x x 12 2 2 0++ − ≤  ⇔ ( )2 22
x x x x x 12 2 2.2 .2 2 0+− + − ≤  

⇔ ( ) ( )2 22
x x x 1 x2 2 2 2 1 0+− + − ≤ .     (*) 

Nhận xét rằng: 

( )
( )

2

2

2
x x

x 1 x

2 2 0

2 2 1 0+

 − ≥

 − ≥


 ⇒ VT(*) ≥ 0. 

Do đó: 

(*) ⇔ 
( )

( )

2

2

2
x x

x 1 x

2 2 0

2 2 1 0+

 − =

 − =


 ⇔ 
2

2

x x

x

2 2

2 1

 =


=
 ⇔ 

2

2

x x

x 0

 =


=
 ⇔ x = 0. 

Vậy, bất phương trình có nghiệm duy nhất x = 0. 

 Nhận xét: Như vậy, thông qua ví dụ trên các em học sinh đã được ôn tập lại 
những phương pháp cơ bản để giải một bất phương trình mũ. Và ở đó: 
 Với câu a) là việc đưa bất phương trình về dạng có cùng cơ số. 
 Với câu b) có sự tổng hợp khá cao, bắt đầu bằng việc sử dụng 

một vài phép biến đổi đại số để làm xuất hiện ẩn phụ, tiếp tới 
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là công việc khá đơn giản khi chỉ phải giải một bất phương 
trình bậc hai. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta gặp một dạng bất 
phương trình chứa căn cơ bản f g< . 

 Với câu c) và d) chúng hẳn là những bài toán khó hơn bởi cần 
phải sử dụng tới kiến thức về hàm số và biết cách đánh giá một 
biểu thức chứa hàm số mũ. 

Ví dụ 29: Giải bất phương trình: 

4
2log (x)  − 

3
2
1

2

x
log

8

 
 
 

 + 9log2
2

32

x
 
 
 

 < 4 2
1

2

log (x) . 

 Giải 
Điều kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng:  

4
2log (x)  − 1

3
2

2

x
log

8
−

 
 
 

 + 9log2
2

32

x
 
 
 

 < 4 1

2

2
log (x)−   

⇔ 4
2log (x)  − [log2x3 −  log28]2 + 9[log232 −  log2x2] < 4 2

2log (x)  

⇔ 4
2log (x)  − [3log2x − 3]2 + 9[5 −  2log2x] < 4 2

2log (x)  

Đặt t = log2x, ta được:  
t4 − (3t − 3)2 + 9(5 − 2t) < 4t2 ⇔ t4 − 13t2 + 36 < 0 ⇔ 4 < t2 < 9  

⇔ 
3 t 2

2 t 3

− < < −
 < <

⇔ 2

2

3 log x 2

2 log x 3

− < < −
 < <

⇔ 
1 1

x
8 4
4 x 8

 < <


< <

. 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là 
1 1

; (4; 8)
8 4

  ∪ 
 

. 

Ví dụ 30: Giải bất phương trình: 
x2 + (log2x − 2)x + log2x − 3 > 0.   (1) 

 Giải 
Điều kiện x > 0.        (*) 
Coi (1) là bất phương trình bâc 2 theo ẩn x, ta có: 

∆ = (log2x − 2)2 − 4(log2x − 3) = 2
2log x  − 8log2x + 16 = (log2x − 4)2 

Do đó, bất phương trình (1) có dạng: 

(x + 1)(x + log2x − 3) > 0 
(*)

⇔  x + log2x − 3 > 0 ⇔ log2x > 3 − x.  (2) 
Nhận xét rằng: 
 Hàm số y = log2x là hàm đồng biến. 
 Hàm số y = 3 − x là hàm nghịch biến.  
 Với x > 2, ta có: 

VT > 1 và VP < 1 ⇒ x > 2 là nghiệm của (2). 
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 Với 0 < x ≤ 2, ta có: 
VT < 1 và VP > 1 ⇒ 0 < x ≤ 2 không là nghiệm của (2). 

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là (2; +∞). 

Ví dụ 31: (Đề thi đại học khối B − 2002): Giải bất phương trình: 
logx(log3(9x − 72)) ≤ 1. 

 Giải 
Trước hết ta đi xác định điều kiện: 










≠<
>−

>−

1x0

0)729(log

0729
x

3

x

⇔ 9x > 73 ⇔ x > log973 ⇔ x > log3 73 .  (*) 

Với điều kiện trên, bất phương trình được biến đổi về dạng:  

log3(9x − 72) ≤ x ⇔ 9x − 72 ≤ 3x     (2) 
Đặt t = 3x > 0, ta được: 

(2) ⇔ t2 − t  − 72 ≤ 0 ⇔  − 8 ≤ t ≤ 9 ⇔ 3x ≤ 9 ⇔ x ≤ 2. 

Kết hợp với (*), suy ra bất phương trình có nghiệm log3 73  < x ≤ 2. 

Ví dụ 32: (Đề thi đại học khối D − 2003): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
hàm số: 

y = 
2ln x
x

, trên [1; e3]. 

 Giải 

Xét hàm số y = 
2ln x
x

, trên [1, e3], ta có: 

y' = 
2

2

2ln x ln x
x
−

,  

y' = 0 ⇔ 2lnx − ln2x = 0 ⇔ 
ln x 0
ln x 2

=
 =

 ⇔ 
2

x 1
x e

=
 =

. 

Do đó, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên [1, e3] được cho bởi: 

a. ymax = Max{y(1), y(e2), y(e3)} = Max{0, 2

4
e

, 3

9
e

} = 2

4
e

, đạt được tại x = e2. 

b. ymin = 0, đạt được tại x = 1. 

Ví dụ 33:  (Đề thi đại học khối B − 2005): Chứng minh rằng với mọi x ∈ R, ta có: 
x12

5
 
 
 

 + 
x15

4
 
 
 

 + 
x20

3
 
 
 

 ≥ 3x + 4x + 5x. 

Khi nào đẳng thức xảy ra ? 
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 Giải 
Sử dụng bất đẳng thức Côsi, ta lần lượt có: 

x12
5

 
 
 

 + 
x15

4
 
 
 

 ≥ 2
x x12 15.

5 4
   
   
   

 = 2.3x.    (1) 

x12
5

 
 
 

 + 
x20

3
 
 
 

 ≥ 2
x x12 20.

5 3
   
   
   

 = 2.4x.    (2) 

x15
4

 
 
 

 + 
x20

3
 
 
 

 ≥ 2
x x15 20.

4 3
   
   
   

 = 2.5x.    (3) 

Cộng theo vế (1), (2) và (3) ta được: 
x12

5
 
 
 

 + 
x15

4
 
 
 

 + 
x20

3
 
 
 

 ≥ 3x + 4x + 5x, ®pcm. 

Dấu "=" xảy ra khi: 
x12

5
 
 
 

 = 
x15

4
 
 
 

 = 
x20

3
 
 
 

 ⇔ x = 0. 
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chương 3 − nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  nguyên hàm 
1. khái niệm nguyên hàm 

Định nghĩa  
Cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng I. Hàm số F(x) được gọi là nguyên 
hàm của hàm số f(x) trên I nếu F'(x) = f(x) với mọi x thuộc I.  

Định lí 1:  Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng I. Khi đó: 
a. Với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm 

của f(x). 
b. Ngược lại, nếu G(x) là một nguyên hàm bất kì của f(x) thì tồn tại hằng 

số C sao cho G(x) = F(x) + C với mọi x thuộc I. 

Kí hiệu f(x)dx∫  để chỉ họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x).  

Vậy ta viết:  
f(x)dx∫  = F(x) + C ⇔ F '(x) = f(x) 

Định lí 2: Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] đều có nguyên hàm trên đoạn đó. 

2. nguyên hàm của một số hàm số thường gặp 

1. ∫0dx = C,    ∫dx = x + C. 

2. ∫xαdx = 
1x

1

α+

α +
 + C, α ≠ −1.  

3. ∫ dx

x
 =  lnx + C, x ≠ 0. 

4. Với k là hằng số khác 0: 

a. ∫sinkx.dx = 
cos kx

C
k

− + .  

b. ∫coskx.dx = 
sin kx

C
k

+ . 

c. ∫ekx.dx = 
kxe

C
k

+ . 

d. ∫axdx = 
xa

lna
+ C, 0 < a ≠ 1. 

5.  a.  ∫
2

dx

cos x
 = tanx + C. 

      b.  ∫
2

dx

sin x
 = − cotx + C. 

3. tính chất cơ bản của nguyên hàm 

Định lí 3: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) và G(x) là một nguyên hàm 
của hàm số g(x) thì: 
a. [f(x) g(x)]dx±∫  = f(x)dx∫  ± g(x)dx∫  = F(x) ± G(x) + C. 

b. Với mọi số thực a ≠ 0: 
af(x)dx∫  = a f(x)dx∫  = a.F(x) + C. 
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4. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 

Cơ sở của phương pháp đổi biến số là định lí sau: 
Định lí 1:  Giả sử u = u(x) là một hàm số có đạo hàm liên tục trên I sao cho hàm số 

hợp f[u(x)] xác định trên I. Khi đó, ta có: 
∫f[u(x)].u'(x)dx = F[u(x)] + C.     (1) 

ở đó F(u) là một nguyên hàm của f(u). 
Nhận xét rằng: 

u = u(x) ⇒ du = u'(x)dx và f[u(x)].u'(x)dx = f(u)du 
do đó, công thức (1) được viết gọn dưới dạng: 

f(u)du∫  = F(u) + C. 

Để tìm nguyên hàm của hàm số f(x) bằng phương pháp đổi biến ta thực hiện theo 
các bước sau: 

Bước 1:  Chọn u = u(x), trong đó u(x) là hàm số mà ta chọn cho thích hợp, rồi xác 
định x = ϕ(u) (nếu có thể). 

Bước 2:   Xác định vi phân dx = ϕ’(u)du. 
Bước 3:   Biểu thị f(x)dx theo u và du. Giả sử rằng f(x)dx = g(u)du. 
Bước 4:  Khi đó:  

∫f(x)dx = ∫g(u)du. 

 Lưu ý:  Các dấu hiệu dẫn tới việc lựa chọn ẩn phụ kiểu trên thông thường là: 

Dấu hiệu Có thể chọn  

Hàm có mẫu số u là mẫu số 

Hàm f(x, (x)ϕ ) u = (x)ϕ  hoặc u = (x)ϕ  

 

Hàm f(x) = 
1

(x a)(x b)+ +
 

• Với x + a > 0 và x + b > 0, đặt: 

u = x a+  + x b+  
• Với x + a < 0 và x + b < 0, đặt: 

u = x a− −  + x b− −  

Hàm f(x)=
a.sin x b.cosx

c.sin x d.cosx e

+
+ +

 u = tan
x

2
 (với cos

x

2
 ≠ 0) 

5. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần 

Cơ sở của phương pháp là định lí sau: 

Định lí 2:  Nếu u(x), v(x) là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên I thì: 
∫u(x).v'(x).dx = u(x)v(x) − ∫v(x).u'(x).dx 

hoặc viết  ∫u.dv = uv − ∫v.du. 
Để tìm nguyên hàm của hàm số f(x) bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng 

phần ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1:  Biến đổi: 

∫f(x)dx = ∫f1(x).f2(x)dx. 
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Bước 2:  Đặt: 

1

2

u f (x)

dv f (x)dx

=
 =

⇒ 
du

v





. 

Bước 3:  Khi đó:  
∫f(x)dx =  uv − ∫vdu. 

 Lưu ý:  Khi sử dụng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm 
chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 
a. Lựa chọn phép đặt dv sao cho v được xác định một cách dễ dàng.  
b. Tích phân bất định  ∫vdu được xác định một cách dễ dàng hơn so với 

tích phân ban đầu. 

II.  Tích phân 

1. khái niệm tích phân 

Định nghĩa 
Cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng I và a, b là hai số bất kì thuộc I. Nếu 
F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì hiệu số F(b) − F(a) được gọi là tích 

phân của f(x) từ a đến b và kí hiệu là 
b

a

f(x)dx∫ . 

Ta có công thức Niutơn  −  Laipnit:  
b

a

f(x)dx∫  = F(x) b
a  = F(b) − F(a). 

 Chú ý:  Tích phân 
b

a

f(x)dx∫  chỉ phụ thuộc vào f, a, b mà không phụ thuộc vào 

cách ký hiệu biến số tích phân. Vì vậy, ta có thể viết: 

F(b) − F(a) = 
b

a

f(x)dx∫  =  
b

a

f(t)dt∫  = 
b

a

f(u)du∫  = ... 

Định lí 1: Cho hàm số y = f(x) liên tục, không âm trên khoảng I và a, b là hai số thuộc I 
(a < b). Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), 

trục hành và hai đường thẳng x = a,  x = b là S = 
b

a

f(x).dx∫ . 

2. tính chất của tích phân  

Định lí 2: Giả sử các hàm số f(x), g(x) liên tục trên I và a, b, c là ba số bất kì thuộc I. 
Khi đó ta có:  

Tính chất 1: 
a

a

f(x)dx∫  = 0. 

Tính chất 2: 
b

a

f(x)dx∫  = −
a

b

f(x)dx∫ . 
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Tính chất 3: 
c

a

f(x)dx∫  = 
b

a

f(x)dx∫  + 
c

b

f(x)dx∫ . 

Tính chất 4: 
b

a

kf(x)dx∫  = k
b

a

f(x)dx∫ , với k∈ . 

Tính chất 5: 
b

a

[f(x) g(x)]dx±∫  = 
b

a

f(x)dx∫  ± 
b

a

g(x)dx∫ . 

Để tính 
b

a

f(x)dx∫  ta sử dụng: 

a. Bảng nguyên hàm các hàm số sơ cấp cơ bản. 
b. Sử dụng máy tính CASIO fx – 570MS, bằng cách thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Thiết lập môi trường bằng cách ấn: 
MODE  1  

Bước 2: Để tính 
b

a
f(x)dx∫ , ta khai báo theo cú pháp: 

∫dx < hàm số f(x) >  ,  a  ,  b  )  = . 

3. tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số 

Cơ sở của phương pháp đổi biến số là công thức sau: 
b

a

f[u(x)]u '(x)dx f(u)du
β

α

=∫ ∫ , với α = u(a) và β = u(b). 

Từ đó, chúng ta thấy có hai phương pháp đổi biến: 
Phương pháp 1: Để tính tích phân:  

I = 
b

a

g(x)dx∫  

ta thực hiện các bước:  
Bước 1: Chọn: 

 Phân tích g(x)dx = f[u(x)]u'(x)dx = f[u(x)]d[u(x)]. 
 Đặt u = u(x). 

Bước 2: Thực hiện phép đổi cận: 
 Với x = a thì u = u(a). 
 Với x = b thì u = u(b). 

Bước 3: Khi đó 
b

a

g(x)dx∫  = 
u(b)

u(a)

f(u)du∫ . 

Phương pháp 2: Để tính tích phân: 

I = 
b

a

f(x)dx∫ , với giả thiết hàm số f(x) liên tục trên [a; b] 

ta thực hiện theo các bước:  
Bước 1: Chọn x = ϕ(t), trong đó ϕ(t) là hàm số được lựa chọn một cách thích 

hợp (ảnh của ϕ nằm trong tập xác định của f). 
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Bước 2: Lấy vi phân dx = ϕ’(t)dt, giả sử ϕ’(t) liên tục. 
Bước 3: Ta lựa chọn một trong hai hướng:  

Hướng 1:  Nếu tính được các cận α và β tương ứng theo a và b (với a = 
ϕ(α) và b = ϕ(β)) thì ta được:  

I = f( (t)). '(t)dt
β

α
ϕ ϕ∫ . 

Hướng 2: Nếu không tính được dễ dàng các cận tương ứng theo a và b 
thì ta lựa chọn việc xác định nguyên hàm, từ đó suy ra giá trị 
của tích phân xác định (trong trường hợp này ϕ phải là đơn 
ánh để diễn tả kết quả hàm số của t thành hàm số của x). 

 Chú ý: Để minh hoạ việc lựa chọn một trong hai hướng trên, ta có ví dụ: 

a. Với I = 
1/ 2

0

f(x)dx∫ , việc lựa chọn ẩn phụ x = sint, −
2

π
 ≤ t ≤ 

2

π
 cho 

phép ta lựa chọn hướng 1, bởi khi đó: 
 Với x = 0, suy ra t = 0. 

 Với x = 
1

2
, suy ra t = 

6

π
. 

b. Với I = 
1/ 3

0

f(x)dx∫ , việc lựa chọn ẩn phụ x = sint, −
2

π
 ≤ t ≤ 

2

π
 ta 

thường lựa chọn hướng 2, bởi khi đó:  
 Với x = 0, suy ra t = 0. 

 Với x = 
1

3
, ta không chỉ ra được số đo góc t. 

4. tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần 
Cơ sở của phương pháp tích phân từng phần là công sau: 

b

a

u(x).v '(x).dx∫  = u(x).v(x) b
a  −  

b

a

v(x).u '(x).dx∫ .  (1) 

Để sử dụng (1) trong việc tính tích phân I  = 
b

a

f(x)dx∫  ta thực hiện các bước: 

Bước 1: Biến đổi tích phân ban đầu về dạng I = 
b

a

f(x)dx∫  = 
b

1 2

a

f (x).f (x)dx∫ . 

Bước 2: Đặt: 

1

2

u f (x)

dv f (x)dx

=
 =

⇒ 
du

v





. 

Bước 3: Khi đó I =  uv b
a  − 

b

a

vdu∫ . 
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 Chú ý: Khi sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân chúng ta 
cần tuân thủ các nguyên tắc sau:  
1. Lựa chọn phép đặt dv sao cho v được xác định một cách dễ dàng.  

2. Tích phân 
b

a

vdu∫  được xác định một cách dễ dàng hơn so với I.  

3. Chúng ta cần nhớ  các dạng cơ bản sau:  
Dạng 1: Tích phân I  = ∫xα.lnxdx, với α∈ \{−1} khi đó đặt u = lnx. 
Dạng 2: Tích phân I = ∫P(x)eαxdx  (hoặc I = ∫P(x)eαxdx ) với P là một 

đa thức thuộc R[X] và α∈ * khi đó đặt u = P(x). 

Dạng 3: Tích phân I = P(x)sin xdxα∫  (hoặc P(x)cos xdxα∫ ) với P 

là đa thức thuộc R[X] và α∈ * khi đó đặt u = P(x). 
Dạng 4: Tích phân I = ∫eaxcos(bx) (hoặc  ∫eaxsin(bx)) với a, b ≠ 0 khi 

đó đặt u = cos(bx) (hoặc u = sin(bx)). 

III.  Một số ứng dụng hình học của tích phân 
1. Diện tích của hình tròn và của hình elíp 

a. Hình tròn bán kính R có diện tích S = πR2. 

b. Hình elíp (E): 
2

2

2

2

b

y

a

x
+  = 1 có diện tích S = πab. 

2. tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 
a. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) (f(x) liên tục trên đoạn [a; 

b]), trục Ox và hai đường thẳng x = a và x = b được cho bởi công thức: 

S = 
b

a

f(x) dx∫ . 

b. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng x = a, x = b, và đồ thị của 
hai hàm số y = f1(x) và y = f2(x) (f1(x) và f2(x) liên tục trên đoạn [a; b]) được 

cho bởi công thức S = 
b

1 2

a

f (x) f (x) dx−∫ . 

3. thể tích của vật thể 

Giả sử vật thể T được giới hạn bởi hai mặt phẳng 
song song (α), (β). 

Ta chọn trục Ox sao cho: 

 




=β∩β⊥
=α∩α⊥

b)(Oxsö¶givµ)(Ox

a)(Oxsö¶givµ)(Ox
 

Giả sử mặt phẳng (γ) ⊥ Ox  và (γ) ∩ Ox = x  (a ≤ x ≤ b) 
cắt T theo một thiết diện có diện tích S(x) (là hàm số 
liên tục theo biến x).  

y 

O x a b x 
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Khi đó, thể tích V của vật thể T được cho bởi công thức: 

V = ∫
b

a

dx)x(S . 

4. Thể tích của vật thể tròn xoay 

a. Cho hàm số y = f(x) liên tục và không âm trên đoạn [a; b]. Thể tích của vật thể 
tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn bởi y = f(x),  x = a, x = b, y = 0 quay quanh 
trục Ox được cho bởi công thức: 

V = π ∫
b

a

2dxy  = π ∫
b

a

2 dx)x(f . 

b. Cho hàm số x = f(y) liên tục và không âm trên đoạn [a; b]. Tính thể tích vật thể 
tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn bởi x = f(y),  y = a, y = b, x = 0, quay 
quanh trục Oy được cho bởi công thức: 

V = π ∫
b

a

2dyx  = π ∫
b

a

2 dy)y(f . 

5. Thể tích khối nón và khối chóp, khối nón cụt và khối cầu 

a. Thể tích khối nón (khối chóp) có diện tích đáy bằng B và chiều cao h được cho 

bởi V = 
3

1
Bh. 

b. Thể tích khối nón cụt (khối chóp cụt) có diện tích hai đáy là B1, B2 và chiều 
cao h được cho bởi: 

V = 
3

1
(B1 + B2 + 21 B.B )h. 

c. Thể tích của khối cầu có bán kính R được cho bởi: 

V = 
3

4 πR3. 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

§1. nguyên hàm 

Dạng toán 1: Tìm nguyên hàm sử dụng bảng nguyên hàm của một số 
hàm số thường gặp và các tính chất cơ bản của nguyên hàm 

Phương pháp 
Sử dụng: 
 Bảng các nguyên hàm cơ bản. 
 Các tính chất của nguyên hàm. 
 Các phép biến đổi đại số. 
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Thí dụ 1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. 3
2

1 2
f(x) 1 x 2x

x x
= − + + − . b.  f(x) = (2x + 3)3. 

 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = 3
2

1 2
1 x 2x dx

x x
 − + + − 
 ∫  = 

1
3 22

1
1 x 2x 2x dx

x
− 

− + + − 
 

∫  

=

1
1 3 1 2 12x x x

x 2. ln x 2. C
1 3 1 2 11
2

+ + − +

− + + − +
+ − ++

= 3 42 1 2
x x x ln x C

3 2 x
− + + + + . 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Ta có phân tích: 

f(x)dx∫  = 3(2x 3) dx+∫  = 3 2 3(8x 36x 54x 27) dx+ + +∫  

 = 4 3 22x 12x 27x 27x C+ + + + . 
Cách 2: Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = 3(2x 3) dx+∫  = 31
(2x 3) d(2x 3)

2
+ +∫  = 41

(2x 3) C
8

+ + . 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
 Câu a) được đề xuất với mục đích giúp các em học sinh ôn lại 

các công thức 1, 2, 3 trong bảng nguyên hàm. 
 Câu b) được trình bày theo hai cách với mục đích yêu cầu các 

em học sinh đưa ra lời đánh giá. Và rút ra nhận định rằng cách 
2 luôn được ưu tiên bởi nếu thay (2x + 3)3 bằng (2x + 3)2009 thì 
không thể sử dụng cách 1.  
Với cách 2 các em học sinh có thể hiểu theo nghĩa nếu thay x 

bằng u thì ∫uαdu = 
1u

1

α+

α +
 + C, α ≠ −1. 

Thí dụ 2. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a.   
2

2

2x x 3 x
f(x)

x

−
= .  b.  

2x 2x 3
f(x)

x 1

− +
=

−
. 

 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = 
2

2

2x x 3 x
dx

x

−
∫  = 

5 1

2 2

2

2x 3x
dx

x

−
∫  = 

1 3

2 22x 3x dx
− 

− 
 

∫   

= 
3 1

2 2
4

x 3x C
3

−
+ +  = 

4 3
x x C

3 x
+ + . 
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b. Ta có: 

f(x)dx∫  =
2x 2x 3

dx
x 1

− +
−∫  =

2
x 1 dx

x 1
 − + − ∫  = 21

x x 2 ln x 1 C
2

− + − + . 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
 ở câu a) chúng ta thực hiện thêm động tác tách biểu thức ban 

đầu thành các toán tử nhỏ mà có thể xác định được nguyên 
hàm của chúng dựa vào bảng nguyên hàm. 

 ở câu b) ngoài việc thực hiện động tác tách biểu thức ban đầu 
thành các toán tử nhỏ, chúng ta còn sử dụng công thức: 

du
ln u C

u
= +∫ . 

Thí dụ 3. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. x
f(x) sin 4x cos

2
= − .  b.  2 3x x

2cos 3x 4sin .sin dx
2 2

 + 
 ∫ . 

 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = 
x

sin 4x cos dx
2

 − 
 ∫  = 

1 x
cos4x 2sin C

4 2
− − + . 

b. Ta cã: 

f(x)dx∫ = 2 3x x
2cos 3x 4sin .sin dx

2 2
 + 
 ∫  = ( )1 cos6x 2cosx 2cos2x dx− + −∫  

 = 
1

x sin6x 2sin x sin2x C
6

− + − + . 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
 Câu a) được đề xuất với mục đích giúp các em học sinh ôn lại 

các công thức 4.a và 4.b trong bảng nguyên hàm. 
 ở câu b) chúng ta thực hiện thêm động tác tách biểu thức ban 

đầu thành các toán tử nhỏ (cụ thể là phép hạ bậc và biến đổi 
tích thành tổng) mà có thể xác định được nguyên hàm của 
chúng dựa vào bảng nguyên hàm. 

Thí dụ 4. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. f(x) = (e2x − ex)2.  b.  
( )2x x

x

2 3
f(x)

4

−
= . 

 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = ( )22x xe e dx−∫  = ( )4x 2x x 2xe 2e .e e dx− +∫  

 = ( )4x 3x 2xe 2e e dx− +∫  = 4x 3x 2x1 2 1
e e e C

4 3 2
− + + . 
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b. Ta cã: 

f(x)dx∫  = 
( )2x x

x

2 3
dx

4

−
∫  = 

2x x x 2x

x

2 2.2 3 3
dx

4

− +
∫  = 

x x x

x

4 2.6 9
dx

4

− +
∫  

 = 
x x

3 9
1 2 dx

2 4

    − +    
     

∫ = 
x x

2 3 1 9
x . . C

3 92 4ln ln
2 4

   − + +   
   

. 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
 Câu a) được đề xuất với mục đích giúp các em học sinh ôn lại 

công thức 4.c trong bảng nguyên hàm. Tuy nhiên, trước đó 
chúng ta thực hiện thêm động tác tách biểu thức ban đầu thành 
các toán tử nhỏ. 

 Câu b) được đề xuất với mục đích giúp các em học sinh ôn lại 
công thức 4.d trong bảng nguyên hàm. Tuy nhiên, trước đó 
chúng ta thực hiện hai động tác tách biểu thức ban đầu thành 
các toán tử nhỏ. 

Thí dụ 5. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. 
2 2

1
f(x)

sin x.cos x
= .  b.  f(x) = tan22x + cot22x. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Ta có: 

f(x)dx∫  =
2 2

1
dx

sin x.cos x∫  = 
2 2

2 2

sin x cos x
dx

sin x.cos x

+
∫  = 

2 2

1 1
dx

cos x sin x
 + 
 ∫   

 = tanx − cotx + C. 
Cách 2: Ta có: 

f(x)dx∫  = 
2 2

1
dx

sin x.cos x∫  = 
2

4
dx

sin 2x∫  = −2cot2x + C.  

b. Ta cã: 

f(x)dx∫  = ( )2 2tan 2x co t 2x dx+∫  = 
2 2

1 1
1 1 dx

cos 2x sin 2x
 − + − 
 ∫  

= 2x − 
1
2

tan2x + 
1
2

cot2x + C. 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
 Câu a) được đề xuất với mục đích giúp các em học sinh ôn lại 

các công thức 5.a và 5.b trong bảng nguyên hàm. 
 ở câu b) chúng ta thực hiện thêm động tác tách biểu thức ban 

đầu thành các toán tử nhỏ. 



 211 

Cuối cùng, thông qua những thí dụ trên các em học sinh cũng đã 
được làm quen với việc sử dụng các phép biến đổi để làm xuất 
hiện những toán tử mà có thể xác định được nguyên hàm của 
chúng dựa vào bảng nguyên hàm, ý tưởng này sẽ được trình bày 
cụ thể trong dạng toán tiếp theo. 
 

Dạng toán 2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp phân tích 
Phương pháp 

Phương pháp phân tích thực chất là việc sử dụng các đồng nhất thức để 
biến đổi hàm số ban đầu (hoặc gọi là hàm số dưới dấu tích phân) thành tổng 
các nhân tử mà nguyên hàm của mỗi nhân tử đó có thể nhận được từ bảng 
nguyên hàm hoặc chỉ bằng các phép biến đổi đơn giản đã biết. 

Để tìm nguyên hàm  của hàm số y = f(x) bằng phương pháp phân tích, ta 
thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Biến đổi f(x) về dạng: 

f(x) = 
n

i i
i 1

f (x)
=

α∑ ,  

với fi(x) có nguyên hàm trong bảng công thức và αi là các hằng số. 

Bước 2: Khi đó: 

∫f(x)dx = 
n

i i
i 1

f (x)dx
=

α∑∫  = 
n

i i
i 1

f (x)dx
=

α∑ ∫  

 Chú ý quan trọng: Điểm mấu chốt là phép phân tích trong bước 1, các em 
học sinh có thể rút ra ý tưởng cho riêng mình từ một vài minh hoạ sau: 
 Với f(x) = (x − 2)(x2 + x + 1) thì bằng việc sử dụng phép nhân đa thức ta 

viết lại: 
f(x) = x3 − x3 − x − 2. 

 Víi f(x) = 
2x 2x 1

x 1

− +
+

 thì bằng phép chia đa thức ta viết lại: 

f(x) = x − 3 + 
4

x 1+
. 

 Víi f(x) = 
2

1

x 3x 2− +
 thì bằng phép phân tích đa thức thành nhân tử ta 

viết lại: 

f(x) = 
1

(x 1)(x 2)− −
 = 

(x 1) (x 2)

(x 1)(x 2)

− − −
− −

 = 
1

x 2−
 − 

1

x 1−
. 
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 Víi f(x) = 
1

x 1 x+ −
 thì bằng sử dụng phương pháp nhận liên hợp ta 

viết lại: 

f(x) = 
x 1 x

(x 1) x

+ +
+ −

 = x 1 x+ + . 

 Với f(x) = cos3x.cosx thì bằng việc sử dụng công thức biến đổi tích 
thành tổng ta viết lại: 

f(x) = 
1

2
(cos4x + cos2x). 

Thí dụ 1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 
a. f(x) = (x − 1)(x − 2).  b.   f(x) = x(x + 2)9. 

 Giải 
a. Ta có thể lựa chọn hai cách trình bày sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = ∫(x − 1)(x − 2)dx = ∫(x2 − 3x + 2)dx  = 
1

3
x3 − 

3

2
x2 + 2x + C. 

Cách 2: Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = ∫(x − 1)(x − 2)dx = ∫(x − 1)[(x − 1) − 1]dx = ∫[(x − 1)2 − (x − 1)]dx 

 = ∫[(x − 1)2 − (x − 1)]d(x − 1) = 
1

3
(x − 1)3 − 

1

2
(x − 1)2 + C. 

b. Sử dụng đồng nhất thức x = (x + 2) − 2, ta được: 

x(x + 2)9 = [(x + 2) − 2](x + 2)9 = (x + 2)10 − 2(x + 2)9. 
Khi đó: 

f(x)dx∫  = 9x(x 2) dx+∫  = 10 9(x 2) 2(x 2) dx + − + ∫  

 = 
11 10(x 2) 2(x 2)

C
11 10

+ +
− + . 

 Nhận xét: Qua thí dụ trên chúng ta bắt đầu làm quen với việc xác định nguyên 
hàm của các hàm đa thức bằng phương pháp phân tích, cụ thể: 
1. ở câu a) chúng ta nhận thấy: 

 Cách 1 sử dụng phương pháp nhân đa thức để biến đổi 
tích thành tổng các nhân tử mà nguyên hàm của mỗi nhân 
tử đó có thể nhận được từ bảng nguyên hàm. 

 Cách 2 sử dụng đồng nhất thức x − 2 = (x − 1) − 1 để biến 
đổi nguyên hàm về dạng tổng của các ∫uαdu. Tuy nhiên, 
các em học sinh sẽ thấy ngay rằng cách giải này được 
trình bày chỉ mang tính minh họa bởi nó phức tạp hơn 
nhiều so với cách 1. 
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2. ở câu b) chúng ta có thể tổng quát với nguyên hàm: 
  I = ∫x(ax + b)αdx, với a ≠ 0 

bằng việc sử dụng đồng nhất thức: 

x = 
1
a

.ax = 
1
a

[(ax + b) − b]. 

Thí dụ 2. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. f(x) = 
2x 3x 3

x 1
+ +

+
.  b.   f(x) = 2

1
x 3x 2+ +

. 

 Giải 
a. Ta có: 

f (x)dx∫  =
2x 3x 3 dx

x 1
+ +

+∫  = 
1x 2 dx

x 1
 + + + ∫  = 

1
2

x2 + 2x + ln|x + 1| + C. 

b. Ta cã: 

f (x)dx∫  = 2

dx
x 3x 2− +∫  = 

dx
(x 1)(x 2)+ +∫ dx = 

1 1 dx
x 1 x 2

 − + + ∫  

 = ln|x + 1| − ln|x + 2| + C  = 
x 1ln C
x 2

+
+

+
. 

 Nhận xét:  Qua thí dụ trên: 
1. ở câu a) chúng ta chỉ cần thực hiện phép chia đa thức là đã 

biến đổi phân thức hữu tỉ ban đầu thành tổng các nhân tử mà 
nguyên hàm của mỗi nhân tử đó có thể nhận được từ bảng 
nguyên hàm. 

2. ở câu b) chúng ta nhận thấy: 

2

1
x 3x 2+ +

 =
A B

x 1 x 2
+

+ +
 = 

(A B)x 2A B
(x 1)(x 2)
+ + +

+ +
 

Ta được đồng nhất thức 1 = (A + B)x + 2A + B.  (1) 
Để xác định A, B trong (1) ta lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: (Phương pháp đồng nhất hệ số): Đồng nhất đẳng thức, ta 
được:  

A B 0
2A B 1

+ =
 + =

 ⇔ 
A 1
B 1

=
 = −

. 

Cách 2: (Phương pháp trị số riêng): Lần lượt thay x = −1, x = −2 
vào hai vế của (1) ta được A = 1 và B = −1. Tức là: 

2

1
x 3x 2+ +

 = 
1 1

x 1 x 2
−

+ +
. 

Thí dụ 3. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. f(x) = 
1

2x 1 2x 1+ + −
.  b.   f(x) = 

2

x

x 1 x+ −
. 
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 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = 
dx

2x 1 2x 1+ + −∫  = 
( )2x 1 2x 1 dx

2x 1 2x 1

+ − −

+ − +∫   

 = ( ) ( )
1 1

2 2
1

2x 1 2x 1 dx
2

 + − −  ∫  = ( ) ( )
3 3

2 2
1

2x 1 2x 1 C
6

 + − + +  
. 

b. Ta cã: 

f(x)dx∫  = 
2

xdx

x 1 x+ −
∫  = 

( )2

2 2

x x 1 x dx

x 1 x

+ +

+ −∫    

 = 2 2x x 1dx x dx+ +∫ ∫  = ( )
1

2 2 22
1

x 1 d(x 1) x dx
2

+ + +∫ ∫   

 = ( )
3

2 32
1 1

x 1 x C
3 3

+ + + . 

 Nhận xét:  Để tìm nguyên hàm của các hàm số ở ví dụ trên chúng ta đều sử 
dụng phép nhân liên hợp bậc hai, cụ thể: 

A B+  có liên hợp là A B−  và ngược lại. 
Tuy nhiên: 
1. ở câu a) sau phép lấy liên hợp chúng ta nhận được ngay tổng 

các nhân tử mà nguyên hàm của mỗi nhân tử đó có thể nhận 
được từ bảng nguyên hàm. 

2. ở câu b) chúng ta cần thực hiện thêm việc tách hàm số nhận 
được thành hai hàm số nhỏ bởi cần tới hai dạng x dxα

∫  và 

u duα
∫ . 

Thí dụ 4. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 
a. f(x) = sin3x.cosx.  b.  f(x) = sin3x.sin2x.cosx. 

 Giải 
a. Ta có: 

f(x)dx∫  = 
1

2
∫(sin4x + sin2x)dx = 

1 1
cos4x cos2x C

8 4
− − + . 

b. Ta có phân tích: 

f(x) = sin3x.sin2x.cosx = 
1

sin3x(sin3x sin x)
2

+ = 21
(sin 3x sin3x.sin x)

2
+  

= 
1

(1 cos6x cos2x cos4x)
4

− + − . 
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Khi đó: 

f(x)dx∫  = 
1

(1 cos6x cos2x cos4x)dx
4

− + −∫   

 = 
1 1 1 1

x sin6x sin2x sin 4x C
4 6 2 4

 − + − + 
 

. 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm cho các hàm số lượng giác trên 
chúng ta sử dụng phương pháp phân tích, cụ thể: 
1. ở câu a) chúng ta sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng. 

Các em học sinh hãy nhớ lại: 

cosx.cosy = 
1

2
[cos(x + y) + cos(x − y)] 

sinx.siny = 
1

2
[cos(x − y) − cos(x + y)] 

sinx.cosy = 
1

2
[sin(x + y) + sin(x − y)] 

cosx.siny = 
1

2
[sin(x + y) − sin(x − y)] 

2. ở câu b) chúng ta sử dụng phép phân tích dần và khi xuất 
hiện những hàm sinx hoặc cosx bậc cao chúng ta sử dụng 
công thức hạ bậc. Các em học sinh hãy nhớ lại: 

sin2x = 
1 cos 2x

2
−

  và  cos2x = 
1 cos 2x

2
+

. 

sin3x = 
3sin x sin3x

4
−

 và  cos3x = 
3cos x cos3x

4
+

. 

Thí dụ 5. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 
a. f(x) = cos3x.   b.  f(x) = tan3x. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = ∫cos3xdx = 
1

4
∫(3cosx + cos3x)dx = 

1 1
3sin x sin3x C

4 3
 + + 
 

. 

Cách 2: Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = ∫cos3xdx = ∫cos2x.cosx.dx = ∫(1 − sin2x)cosx.dx 

 = ∫cosx.dx − ∫sin2x.d(sinx) = sinx − 
1

3
sin3x + C. 

b. Sử dụng đồng nhất thức: 

tan3x = tan2x.tanx = 
2

1
1 tan x

cos x
 − 
 

 = 
2

1
tan x. tan x

cos x
− . 
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Ta được: 

f(x)dx∫ = 
2

1
tan x. tan x dx

cos x
 − 
 ∫  = 

2

1 sin x
tan x. dx dx

cos x cosx
−∫ ∫  

= 
d(cosx)

tan x.d(tan x)
cosx

+∫ ∫ = 
1

2
tan2x + ln|cosx| + C. 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm nguyên hàm cho các hàm số lượng giác trên: 

1. ở câu a) việc trình bày theo hai cách với mục đích cho các em 
học sinh thấy tính linh hoạt trong các phép biến đổi lượng giác 
của hàm số dưới dấu tích phân. 

2. ở câu b) chúng ta có thể tổng quát với In = ∫cotndx (hoặc           
In = ∫tanndx), với n ≥ 2.  

Thí dụ 6. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. f(x) = 4

1
sin 2x

.   b.  f(x) = 2x

1
e 1+

. 

 Giải 

a. Sử dụng kết quả 
2

dx 1
d(cot 2x)

sin 2x 2
= − , ta được: 

f(x)dx∫  = 
4

dx

sin 2x∫  = 
2 2

1 dx
.

sin 2x sin 2x∫  = 21
(1 cot 2x)d(cot 2x)

2
− +∫   

= 31 1
cot 2x cot 2x C

2 6
− − + . 

b. Sử dụng đồng nhất thức 1 = (e2x + 1) − e2x, ta được: 

2x

1
e 1+

 = 
2x 2x

2x

(e 1) e

e 1

+ −
+

 = 
2x

2x

e
1

e 1
−

+
. 

Suy ra: 

f(x)dx∫  = 
2x

2x

e
1 dx

e 1

 
− + 

∫  = 
2x

2x

d(e 1)
dx

e 1

+
−

+∫ ∫  = x − ln|e2x + 1| + C. 

Dạng toán 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần phương pháp đổi biến. 

Thí dụ 1. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. ( )42x 2x 1 dx−∫ .           b.  
cosx.dx

2sin x 3−∫ .        

c.   
2

sin(2x 1)dx

cos (2x 1)

−
−∫ .   d.  

4

xdx

x 1−∫ . 
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 Giải 

a. Đặt u = 2x2 − 1, suy ra du = 4x.dx ⇔ 
1

xdx du
4

= . 

Từ đó: 

( )42x 2x 1 dx−∫  = 41
u du

4 ∫  = 51 1
. u C

4 5
+  = 51

u C
20

+  = 2 51
(2x 1) C

20
− + . 

b. Đặt u = 2sinx − 3, suy ra du = 2cosx.dx ⇔ 
1

cosx.dx du
2

= . 

Từ đó: 
cosx.dx

2sin x 3−∫  = 
1 du

2 u∫  = 
1

ln u C
2

+  = 
1

ln 2sin x 3 C
2

− + . 

c. §Æt u = cos(2x − 1), suy ra du = −2sin(2x − 1)dx ⇔ sin(2x − 1)dx = − 1
du

2
.  

Từ đó: 

2

sin(2x 1)dx

cos (2x 1)

−
−∫  = 

2

1 du

2 u
− ∫  = 

1
C

2u
+  = 

1
C

2cos(2x 1)
+

−
. 

d. Đặt u = x2, suy ra du = 2x.dx ⇔ 
1

xdx du
2

= . Từ đó: 

4

xdx

x 1−∫  = 
2

1 du

2 t 1−∫  = 
1 1 1

du
2 u 1 u 1

 − − + ∫  = ( )1
ln u 1 ln u 1 C

2
− − + +   

= 
1 u 1

ln C
2 u 1

−
+

+
 = 

2

2

1 x 1
ln C

2 x 1

−
+

+
 . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
1. ở câu a) bằng việc lựa chọn ẩn phụ u = x2 + 1 chúng ta nhận 

được nguyên hàm dạng ∫uαdu = 
1u

1

α+

α +
 + C, α ≠ −1. 

2. ở câu b) việc lựa chọn ẩn phụ được đề xuất dựa trên dấu hiệu 
thứ nhất trong bảng dấu hiệu. 

3. ở câu c) chúng ta không lựa chọn việc đặt t = MS bởi nó có 
dạng u2 nên (u2)’ = 2u’.u không phù hợp với TS. Lời giải này 
được đề xuất dựa trên nhận xét đạo hàm của cos thì bằng sin. ý 
tưởng này được tiếp tục sử dụng trong câu d). 

Thí dụ 2. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. 2x.sin(x 1)dx−∫ .   b.  sin x.cosxe cos2x.dx∫ . 

 Giải 
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a. Đặt u = x2 − 1, suy ra du = 2xdx ⇔ xdx = 
1

du
2

. 

Từ đó: 
2x.sin(x 1)dx−∫  = 

1
sin u.du

2 ∫  = 
1

cosu C
2

− +  = 21
cos(x 1) C

2
− − + . 

b. Đặt u = sinx.cosx = 
1

sin2x
2

, suy ra du = cos2x.dx. Từ đó: 

sin x.cosxe cos2x.dx∫  = ue dx∫  = eu + C = esinx.cosx + C. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 

1. ở câu a) bằng việc lựa chọn ẩn phụ u = x2 − 1 chúng ta nhận 
được nguyên hàm dạng: 

∫cosu.du = sinu + C, tương tự với ∫sinu.du = −cosu + C. 
2. ở câu a) bằng việc lựa chọn ẩn phụ u = sinx.cosx chúng ta 

nhận được nguyên hàm dạng: 

∫eu.du = eu + C, tương tự với ∫au.du = 
ua

C
lna

+ . 

Thí dụ 3. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. 
2

dx

sin (2x 1)−∫ .   b.  
2tan x 1dx

x 1

+
+∫ . 

 Giải 

a. Đặt u = 2x − 1, suy ra du = 2dx ⇔ 
1

dx du
2

= . 

Từ đó: 

2

dx

sin (2x 1)−∫  = 
2

1 du

2 sin u∫  = 
1

co t u C
2

− +  = 
1

co t(2x 1) C
2

− − + . 

b. Đặt u x 1= + , suy ra 
dx

du
2 x 1

=
+

 ⇔ 
dx

2du
x 1

=
+

. Từ đó: 

2tan x 1dx

x 1

+
+∫ = 22 tan u.du∫ =

2

1
2 1 du

cos u
 − 
 ∫ = tan u u C− +  = tan x 1 x 1 C+ − + + . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 
1. ở câu a) bằng việc lựa chọn ẩn phụ u = 2x + 1 chúng ta nhận 

được nguyên hàm dạng: 

2

du
co t u C

sin u
= − +∫ , tương tự với 

2

du
tan u C

cos u
= +∫ . 

2. ở câu a) bằng việc lựa chọn ẩn phụ u x 1= +  chúng ta nhận 
được một nguyên hàm lượng giác, để rồi sử dụng phương pháp 
phân tích để tìm nó. 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ quan tâm tới việc lựa chọn ẩn phụ được đề 
xuất dựa trên các dấu hiệu trong bảng dấu hiệu. 

Thí dụ 4. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. 2x x 1dx−∫ .   b.  
( )2

dx

x 1 x 1 1+ + +
∫ . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt u = 2x 1− , suy ra: 
u2 = x2 − 1 ⇒ 2udu = 2xdx ⇔ xdx = udu. 

Từ đó: 
2x x 1dx−∫  = u.udu∫  = 2u du∫  = 31

u C
3

+  = 2 31
(x 1) C

3
− + . 

Cách 2: Đặt u = x2 − 1, suy ra du = 2xdx ⇔ 
1

xdx du
2

= .  

Từ đó: 

2x x 1dx−∫  = udu∫  = 
1

2u du∫  = 
3

2
2

u C
3

+  = 2 31
(x 1) C

3
− + . 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt u x 1= + , suy ra: 
u2 = x + 1 ⇒ 2udu = dx.  

Từ đó: 

( )2

dx

x 1 x 1 1+ + +
∫ =

2

2udu

u(u 1)+∫ = 22 (u 1) d(u 1)−+ +∫ = 
2

C
u 1

− +
+

 

 = 
2

C
x 1 1

− +
+ +

. 

Cách 2: Đặt u x 1 1= + + , suy ra: 

du = 
dx

2 x 1+
 ⇔ 

dx

x 1+
 = 2du. 

Từ đó: 

( )2

dx

x 1 x 1 1+ + +
∫  = 

2

2du

u∫  = 
2

C
u

− +  = 
2

C
x 1 1

− +
+ +

. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm của các hàm số trên: 

1. ở câu a) chúng ta nhận thấy: 
 Cách 1 được đề xuất dựa trên dấu hiệu thứ hai trong bảng 

dấu hiệu. 
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 Cách 2 chúng ta trình bày dựa trên nhận xét (x2 − 1)' = 2x 
điều này sẽ cho phép chúng ta khử được x trong hàm số 
cần tìm nguyên hàm. 

Các em học sinh có thể thấy ngay rằng độ phức tạp trong lời 
giải của hai cách này là như nhau. Tuy nhiên, điều này đã 
thay đổi trong câu b). 

2. ở câu b) chúng ta nhận thấy: 
 Cách 1 được đề xuất dựa trên dấu hiệu thứ hai trong bảng 

dấu hiệu. 
 Cách 2 chúng ta trình bày dựa trên nhận xét rằng 

( ) 1
x 1 1 '

2 x 1
+ + =

+
 điều này sẽ cho phép ta khử được 

1

x 1+
 trong hàm số cần tìm nguyên hàm. 

Thí dụ 5. Tìm nguyên hàm L = 
dx

cos x
2

∫ π − 
 

. 

 Giải 
Biến đổi nguyên hàm về dạng: 

dx
L .

sin x
= ∫  

Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt u = tan
x

2
, suy ra: 

dt = 
1
2

.
2

1
xcos
2

dx = 
1
2

(1 + tan2
x
2 )dx = 

1
2

(1 + t2)dx ⇒ dx = 2

2dt
1 t+

. 

Khi đó: 

L = 
2

2

2du
1 u

2u
1 u

+

+

∫  = 
du
u∫  = ln|u| + C = 

xln tan C
2

+ . 

Cách 2: Ta biến đổi: 

L = 
dx
x x2sin .cos
2 2

∫  = 
2

1 dx
x x2 ta n .cos
2 2

∫  = 

x
d ta n

2
x

ta n
2

 
 
 

∫  = 
x

ln tan C
2

+ . 

Cách 3: Ta biến đổi: 
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L = 

2 2x x
sin cos dx

2 2
x x

2sin .cos
2 2

 + 
 

∫  = 

x x
sin cos1 2 2 dx

x x2 cos sin
2 2

 
 

+ ∫
  
 

 

= 
x x

ln cos ln sin C
2 2

 
− + + 

 
 = 

x
ln tan C

2
+ . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm trên chúng ta lựa chọn phép đổi biến 
dựa trên đề xuất của dấu hiệu thứ ba trong bảng dấu hiệu. 
Tuy nhiên, do tính đặc thù của các hàm số lượng giác nên nếu biết 
vận dụng đúng các phép biến đổi lượng giác chúng ta có thể nhận 
được một lời giải đơn giản hơn, đó chính là các cách giải 2 và 3. 

Thí dụ 6. Tìm nguyên hàm 
3

2

sin x.cos x.dx

1 cos x+∫ . 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt t = 1 + cos2x, suy ra: 

dt = −2sinx.cosx.dx ⇔ sinx.cosx.dx = − 1

2
dt. 

Khi đó: 
3

2

sin x.cos x.dx

1 cos x+∫  = 
2

2

cos x.cosx.sin x.dx

1 cos x+∫  = − 1 (t 1)dt

2 t

−
∫   

= − 1 1
t dt

2 t
 − 
 ∫  = 

1

2
(ln|t| − t) + C = 

1

2
[ln(1 + cos2x) − 1 − cos2x] + C. 

Cách 2: Đặt t = cos2x, suy ra: 

dt = −2sinx.cosx.dx ⇔ sinx.cosx.dx = −
1

2
dt.  

Khi đó: 
3

2

sin x.cos x.dx

1 cos x+∫ = 
2

2

cos x.cosx.sin x.dx

1 cos x+∫  = − 1 t.dt

2 1 t+∫  = − 1 1
1 dt

2 1 t
 − + ∫  

= − 1

2
[t − ln|1 + t|] + C = 

1

2
[ln(1 + cos2x) − 1 − cos2x] + C. 

Cách 3: Đặt u = cosx, suy ra du = −sinx.dx.  
Khi đó: 

3

2

cos x.sin x.dx

1 cos x+∫ = −
3

2

t dt

1 t+∫  = −
2

t
t dt

1 t
 − + ∫  = −

1

2
t2 + 

1

2
ln(1 + t2) + C 
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 = 
1

2
[ln(1 + cos2x) − 1 − cos2x] + C. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm trên: 
1. Cách 1 được đề xuất dựa trên dấu hiệu thứ nhất trong bảng 

dấu hiệu. 
2. Cách 2 được trình bày dựa trên nhận định: 

sinx.cos3x.dx = cos2x.cosx.sinx.dx = 2 21
cos x.d(cos x)

2
− . 

3. Cách 3 được đề xuất dựa trên kiến thức: 
 Để chọn t = sinx thì cần có cos2k + 1x, k ∈  . 
 Để chọn t = cosx thì cần có sin2k + 1x, k ∈  . 
Trong những trường hợp còn lại (sin và cos có bậc chẵn) phép 
đổi biến thường được lựa chọn là: 
 Đặt t = tanx khi đó:  

dt = 
2

dx

cos x
 = (1 + tan2x)dx = (1 + t2)dx ⇔ dx = 

2

dt

1 t+
; 

 Đặt t = cotx khi đó:  

dt =−
2

dx

sin x
= −(1 + cot2x)dx = −(1 + t2)dx ⇔ dx = −

2

dt

1 t+
. 

Thí dụ 7. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. x x/2
dx

e e−∫ .   b.  
x

dx
1 e+

∫ . 

 Giải 
a. Đặt t = e−x/2, suy ra:  

dt = −
1
2

e  − x/2dx ⇔  − 2dt = x/2
dx
e

, 

x x/2
dx

e e−
 = x x/2

dx
e (1 e )−−

 = 
x/2

x/2 x/2
e dx

e (1 e )

−

−−
 = 

2tdt
1 t
−

−
 = 2(1 + 

1
t 1−

)dt 

Khi đó: 

I = 2∫(1 + 
1

t 1−
)dt = 2(e − x/2 + ln|e − x/2 + 1|) + C. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt t = x1 e+  ⇔ t2 = 1 + ex suy ra:  

2tdt = exdx ⇔ dx = 2
2tdt
t 1−

 & 
x

dx
1 e+

 = 2
2tdt

t(t 1)−
 = 2

2dt
t 1−

. 

Khi đó: 

I = 2∫ 2
dt

t 1−
 = ln

t 1
t 1

−
+

 + C =  ln
x

x

1 e 1
1 e 1

+ −

+ +
 + C. 
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Cách 2: Đặt t = e − x/2 suy ra:  

dt =  − 
1
2

e  − x/2dx ⇔  − 2dt = x/2
dx
e

, 

x

dx
1 e+

 = 
x x

dx
e (e 1)− +

 = 
x/2 x

dx
e e 1− +

 = 
2

2dt
t 1
−

+
. 

Khi đó: 

I = − 2∫
2

dt
t 1+

 = −2ln|t + 2t 1+ | + C =  − 2ln|e − x/2 + xe 1− + | + C. 

 Nhận xét:  Trong thí dụ trên ở câu a), chúng ta đã dùng tới kinh nghiệm để 
lựa chọn phép đổi biến t = e−x/2, tuy nhiên với cách đặt t = ex/2 
chúng ta cũng có thể thực hiện được bài toán. 

Thí dụ 8. Tìm nguyên hàm 
2

dx
x a+

∫ , với a ≠ 0. 

 Giải 

Đặt t = x + 2x a+  suy ra:  

dt = (1 + 
2

x
x a+

)dx = 
2

2

x a x
x a
+ +

+
dx ⇔ 

2

dx
x a+

 = 
dt
t

 

Khi đó: 

I = ∫ dt
t

 = ln|t| + C = ln|x + 2x a+ | + C 

Dạng toán 4: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp lấy nguyên hàm 
từng phần 

Phương pháp 
Sử dụng kiến thức trong phần phương pháp lấy nguyên hàm từng phần. 

Thí dụ 1. Tìm nguyên hàm 
2

x.dx

sin 2x∫ . 

 Giải 
Đặt: 

2

u x

dx
dv

sin 2x

=



=

 ⇔ 
du dx

1
v co t 2x

2

=



= −

. 

Khi đó: 

2

x.dx

sin 2x∫ = −x.cot2x +
1

co t 2x.dx
2 ∫  = −x.cot2x +

1 cos2x.dx

2 sin2x∫  
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 = −x.cot2x + 
1
4

lnsin2x + C. 

 Nhận xét: Đây là ví dụ mở đầu minh hoạ phương pháp lấy nguyên hàm từng 
phần và hai câu hỏi được đặt ra là: 
1. Câu 1 "Tại sao lại lựa chọn phương pháp lấy nguyên hàm từng 

phần ?", để trả lời câu hỏi này chúng ta sử dụng nhận xét: 
 Hàm số f(x) không có trong bảng nguyên hàm các hàm số 

thường gặp, do đó cần những phép phân tích để chuyển nó 
về dạng một biểu thức chứa các hàm số có trong bảng 
nguyên hàm. Tuy nhiên, với những phép phân tích đại số 
thông thường sẽ không thể thực hiện được yêu cầu trên 
bởi f(x) là một hàm không thuần nhất (thương của hàm đa 
thức với hàm lượng giác hoặc với hàm mũ và lôgarit). 

 Phương pháp đổi biến mà chúng ta đã biết cũng không thể 
thực hiện được bởi không có phần tử trung gian chuyển đổi 
giữa hàm đa thức và hàm lượng giác, hàm mũ và lôgarit. 

2. Câu 2 "Tại sao lại lựa chọn cách đặt u và dv như vậy ?", để 
trả lời câu hỏi này chúng ta sử dụng phân tích mang tính chủ 
quan sau: 

f(x) = 
2

x

sin 2x
 = 

2

1
x.

sin 2x
. 

Điều này cho thấy u chỉ có thể là x hoặc 
2

1

sin 2x
 và phần còn 

lại sẽ là dv. Lựa chọn trong lời giải trên là u = x bởi: 

 Khi đó dv = 
2

1

sin 2x
dx nên v = − 1

2
cot2x, tức thoả mãn 

"Phép đặt dv sao cho v được xác định một cách dễ dàng". 
Tuy nhiên, sẽ có học sinh đặt câu rằng trong trường hợp 
trái lại (dv = xdx) thì v cùng được xác định một cách dễ 

dàng (v = 21
2

x ). 

 Câu hỏi rất đúng, nhưng câu trả lời là không bởi khi đó 
việc tính du trở nên phức tạp hơn và tích phân mới xuất 
hiện ∫vdu không được xác định một cách dễ dàng (vì v vẫn 
là hàm hợp). 

Dạng 1: Tính I = P(x)sin( x)dxα∫  hoặc P(x)cos( x)dxα∫  với P là một đa thức 
thuộc R[X] và α∈ *

 . 
Phương pháp 

Ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Đặt: 
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u P(x)

dv sin( x)dx

=
 = α

⇒ 
du P '(x)dx

1
v cos x

=



= − α α

. 

Bước 2: Khi đó: 

I = − 1

α
P(x)cosαx + 

1

α
∫P'(x).cosαx.dx. 

Bước 3: Tiếp tục thủ tục trên ta sẽ " khử " được đa thức. 

Thí dụ 2. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. x.sin(x 1).dx+∫ .  b.  2 x
(2x 1).cos .dx

2
+∫ . 

 Giải 
a. Đặt: 

u x

dv sin(x 1).dx

=
 = +

⇒ 
du dx

v cos(x 1)

=
 = − +

. 

Khi đó:  
x.sin(x 1).dx+∫  = x.cos(x 1) cos(x 1).dx− + + +∫ = x.cos(x 1) sin(x 1) Cư + + + + . 

b. Trước tiên, ta có: 
2 x

(2x 1).cos .dx
2

+∫  = 
1

(2x 1)(1 cosx)dx
2

+ +∫  

 =

1 2I I

1 1
(2x 1).dx (2x 1).cosx.dx

2 2
+ − +∫ ∫

 

.  (1) 

Ta cã ngay I1 = 2x x C+ + .       (2) 
Với nguyên hàm I2, ta có đặt: 

u 2x 1

dv cosx.dx

= +
 =

⇔
du 2dx

v sin x

=
 =

. 

Khi đó:  
I2 = (2x+1).sinx − 2∫sinx.dx = (2x+1).sinx + 2cosx + C.  (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được:  

2 x
(2x 1).cos .dx

2
+∫  = 21 1

x x (2x 1).sin x cosx C
2 2

+ − + − + . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm các nguyên hàm trên: 

1. ở câu a) chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp đã biết 
trong dạng 1. 

2. ở câu b) bởi hàm số côsin ở đó có bậc hai nên cần thực hiện 
thao tác hạ bậc trước. 
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Dạng 2:  Tính I = ∫P(x)eαxdx với P là một đa thức thuộc R[X] và α∈ *
 . 

Phương pháp 
Ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Đặt: 

x

u P(x)

dv e dxα

=


=
⇒ 

x

du P '(x)dx

1
v eα

=



= α

. 

Bước 2: Khi đó:  

I = 
1

α
P(x)eαx  − 

1

α
∫P'(x).eαx.dx. 

Bước 3: Tiếp tục thủ tục trên ta sẽ " khử " được đa thức. 

Thí dụ 3. Tìm các nguyên hàm sau: 

a. 2x 1(x 1)e dx++∫ .   b.  
2x 1xe dx+∫ . 

 Giải 
a. Đặt: 

2x 1

u x 1

dv e dx+

= +


=
⇒ 

2x 1

du dx

1
v e

2
+

=



=

. 

Khi đó:  
2x 1(x 1)e dx++∫  = 

1

2
x.e2x + 1 − 2x 11

e dx
2

+∫  = 
1

2
x.e2x + 1 − 2x 11

e
4

+  + C. 

b. Đặt t = 2x 1+ , suy ra: 
t2 = x2 + 1 ⇒ 2t.dt = 2xdx ⇔ t.dt = x.dx. 

Từ đó: 
2x 1 txe dx te .dt+ =∫ ∫ . 

Đặt: 

t

u t

dv e dt

=


=
⇒ 

t

du dt

v e

=


=
. 

Khi đó:  
2x 1xe dx+∫  = t tte e .dt− ∫  = t tte e Cư +  = ( ) 22 x 1x 1 1 e C++ − + . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm các nguyên hàm trên: 
1. ở câu a) chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp đã biết 

trong dạng 2. 
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2. ở câu b) chúng ta đã phải kết hợp phương pháp đổi biến số với 

phương pháp lấy nguyên hàm từng phần bởi hàm số 
2x 1e +  

không đúng với dạng eαx. 
Thí dụ 4. Tìm nguyên hàm 2 x 2(x 1) e dx++∫ . 

 Giải 
Đặt: 

2

x 2

u (x 1)

dv e .dx+

 = +


=
⇒ 

x 2

du 2(x 1)dx

v e +

= +


=
. 

Khi đó:  
2 x 2(x 1) e dx++∫  = (x + 1)2.ex + 2 − 

1

x 2

I

2 (x 1)e dx++∫


.   (1) 

Xét tích phân I1, bằng cách đặt: 

x 2

u x 1

dv e dx+

= +


=
⇒ 

x 2

du dx

v e +

=


=
. 

Khi đó:  

I1 = (x + 1).ex + 2 − x 2e dx+∫  = (x + 1).ex + 2 − ex + 2 + C.   (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 
2 x 2(x 1) e dx++∫  = 2 x 2 x 2 x 2(x 1) e 2 (x 1)e e C+ + + + − + − +   

2 x 2(x 1) 2(x 1) 2 e C+ = + − + + +  ( )2 x 2x 1 e C+= + + . 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm nguyên hàm trên chúng ta đã cần tới hai thủ tục 
lấy nguyên hàm từng phần từng phần điều này đã được khẳng 
định ở bước 3. 

Dạng 3:  Tính I = ∫p(x).lnαxdx với p là một đa thức thuộc R[X] và α∈ *
 . 

Phương pháp 
Giả sử p(x) có nguyên hàm là P(x), ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Đặt: 

u ln x
dv p(x)dx

= α
 =

 ⇔ 
1du dx
x

v P(x)

 =

 =

 . 

Bước 4: Khi đó:  

I = P(x)lnαx − 

1I

P(x)dx

x
∫


. 

Bước 2: Nguyên hàm I1 được xác định bằng cách chia đa thức. 
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Thí dụ 5. Tìm các nguyên hàm sau: 
a. 2x.ln(x 1).dx+∫ .   b.  2 2(x 1) ln x.dx+∫ . 

 Giải 
a. Đặt t = x2 + 1, suy ra: 

dt = 2x.dx 
1x.dx dt
2

⇔ =  

Khi đó:  
2 1

x.ln(x 1).dx ln t.dt.
2

+ =∫ ∫  

Đặt: 

u ln t

dv dt

=
 =

⇒ 
dt

du
t

v t

 =

 =

. 

Khi đó:  
1

ln t.dt
2 ∫  = 

1
2

(t.lnt − dt∫ ) = 
1
2

(t.lnt − t) + C = 
1
2

[(x2 + 1).ln(x2 + 1) − (x2 + 1)] + C. 

b. Đặt: 

2 2 4 2

u ln x

dv (x 1) dx (x 2x 1)dx

=


= + = + +
 ⇒ 

5 3

dx
du

x
1 2

v x x x
5 3

 =

 = + +


.  

Khi đó:  

 2 2(x 1) ln x.dx+∫  = 5 3 4 21 2 1 2
x x x ln x x x 1 dx

5 3 5 3
   + + − + +   
   ∫  

= 5 3 5 31 2 1 2
x x x ln x x x x C

5 3 25 9
   + + − + + +   
   

. 

Dạng 4: Tính I = axe sin(bx)dx∫  hoặc axe cos(bx)dx∫  với a, b ≠ 0. 
Phương pháp 

Ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Đặt: 

ax

u cos(bx)

dv e dx

=


=
⇒ ax

du bsin(bx)dx
1v e
a

= −



=

. 

Khi đó: 

I = 
1
a

eaxcos(bx) + 
b
a

∫eaxsin(bx)dx.   (1) 

Bước 2: Xét J  =  ∫eaxsin(bx)dx, đặt:  
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ax

u sin(bx)

dv e dx

=


=
⇒ 

ax

du b cos(bx)dx

1
v e

a

=



=

. 

Khi đó: 

J = 
1

a
eaxsin(bx) − 

b

a
∫eaxcos(bx)dx =

1

a
eaxsin(bx) − 

b

a
I. (2) 

Bước 3: Thay (2) vào (1), ta được: 

I = 
1

a
eaxcos(bx) + 

b

a
[

1

a
eaxsin(bx) − 

b

a
I]  

⇔ I = 
ax

2 2

[a.cos(bx) b.sin(bx)]e

a b

+
+

 + C 

Thí dụ 6. Tìm nguyên hàm I = ∫ex + 1.cos(2x + 1).dx. 

 Giải 
Đặt: 

x 1u e
dv cos(2x 1).dx

+ =


= +
⇒ 

x 1du e dx
1v sin(2x 1)
2

+ =



= +

 

Khi đó:  

I = 
1
2

ex + 1.sin(2x + 1) − x 11 e .sin(2x 1).dx
2

+ +∫ .       (1) 

Xét tích phân J = x 1e .sin(2x 1).dx+ +∫ , đặt: 

x 1u e
dv sin(2x 1).dx

+ =


= +
⇒ 

x 1du e dx
1v cos(2x 1)
2

+ =



= − +

. 

Khi đó: 

J = − 1
2

ex + 1.cos(2x+1) + x 11 e .cos(2x 1).dx
2

+ +∫  = − 1
2

ex+1.cos(2x+1) + 
1
2

I.  (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 

I = 
1
2

ex + 1.sin(2x + 1) − 
1
2

[− 1
2

ex + 1.cos(2x + 1) + 
1
2

I]  

⇔ 4I = 2ex + 1.sin(2x + 1) + ex + 1.cos(2x + 1) − I  

⇔ I = 
1
5

[2sin(2x + 1) + cos(2x + 1)]ex + 1 + C. 

§2. tích phân 



 230 

Dạng toán 1: Tính tích phân sử dụng các tính chất của tích phân và 
bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp  

Thí dụ 1. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
4 x

4

0

(3x cos x e )dx+ π −∫ . b.  J = ∫
−2

1
3

2

dx
x

x2x
. 

 Giải 
a. Ta có: 

I = (
2

3
x2 − 

1

π
sinπx − 4 4

x

e ) 4
0  = (24 − 4e) − (0 − 4) = 28 − 4e. 

b. Ta cã: 

J = ∫ −
2

1
2

dx)
x

2

x

1
(  = (ln|x| + 

x

2
) 2

1  = (ln2 + 1) − (ln1 + 2) = ln2 − 1. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính các tích phân trên: 
 ở câu a) chúng ta chỉ việc sử dụng công thức sẵn trong bảng 

nguyên hàm là chỉ ra được nguyên hàm của hàm số. Từ đó, 
nhận được giá trị của tích phân. 

 ở câu b) chúng ta chỉ cần tách hàm số dưới dấu tích phân 
thành các hàm số nhỏ rồi sử dụng công thức sẵn. 

Thí dụ 2. Hàm số f(x) = a.sinπx + b.cosπx thoả mãn f(1) = −2 và ∫
1

0

dx)x(f  = 4. 

Tìm a, b. 

 Giải 
Ta lần lượt xét các giả thiết: 
 Với f(1) = −2 thì a.sinπ + b.cosπ = −2 ⇔ b = 2.   (1) 

 Với ∫
1

0

dx)x(f  = 4 thì: 

4 = 
1

0

(a.sin x b.cos x)dxπ + π∫ = (−
π
a

cosπx + 
b

π
sinπx) 1

0  = 
π
a2

 + b  

)1(

⇒  
π
a2

 + 2 = 4 ⇔ a = π. 

Vậy, với a = π, b = 2 thoả mãn điều kiện đầu bài.  

 Chú ý: Thí dụ tiếp theo sẽ minh họa việc sử dụng tính chất 3 để tính tích phân. 

Thí dụ 3. Cho biết 
3

0

f(z)dz∫  = 3,  
4

0

f(x)dx∫  = 7. Hãy tính 
4

3

f(t)dt∫ . 

 Giải 
Ta có: 
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4

0

f(x)dx∫  = 
3

0

f(x)dx∫  + 
4

3

f(x)dx∫  = 
3

0

f(z)dz∫  + 
4

3

f(t)dt∫  

⇔ 
4

3

f(t)dt∫  = 
4

0

f(x)dx∫  − 
3

0

f(z)dz∫  = 7 − 3 = 4 

 Chú ý: Tính chất 3 thường được sử dụng để tính tích phân của hàm chứa dấu 
trị tuyệt đối. 

Thí dụ 4. Tính tích phân I = 
2

2

2

x 1 dx
−

−∫ . 

 Giải 
Xét dấu của hàm số y = x2 − 1. 

x − ∞ −2  −1  1  2 +∞ 
y   + 0  −  0 +   

Do đó:  

I = ∫
−

−

−
1

2

2 dx)1x(  + ∫
−

−
1

1

2 dx)x1(  + ∫ −
2

1

2 dx)1x(  

= (
3

1
x3 − x) 1

2
−
−  +  (x − 

3

1
x3) 1

1−  +  (
3

1
x3 − x) 2

1  = 4. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính được tích phân trên chúng ta cần loại bỏ được dấu 
giá trị tuyệt đối cho hàm số dưới dấu tích phân và để thực hiện điều 
này chúng ta chỉ cần thực hiện việc xét dấu hàm số  y = x2 − 1 trên 
[−2; 2], từ đó sử dụng tính chất 3 để tách tích phân ban đầu thành 
những tích phân nhỏ mà trên đó hàm số  y = x2 − 1 mang dấu  âm  
hoặc dương. 
Thí dụ tiếp theo sẽ minh họa việc sử dụng tính chất 4, 5 để tính 
tích phân. 

Thí dụ 5. Cho biết 
2

1

f(x)dx∫  = –4,  
5

1

f(x)dx∫  = 6, 
5

1

g(x)dx∫  = 8. Hãy tính: 

5

2

f(x)dx∫ ,  [ ]
5

1

4f(x) g(x) dx−∫ . 

 Giải 
a. Ta có: 

5

1

f(x)dx∫ =
2

1

f(x)dx∫ +
5

2

f(x)dx∫  ⇔ 
5

2

f(x)dx∫ =
5

1

f(x)dx∫ −
2

1

f(x)dx∫  = 10. 

b. Ta có: 

[ ]
5

1

4f(x) g(x) dx−∫  = 
5

1

4 f(x)dx∫  − 
5

1

g(x)dx∫  = 4.6 − 8 = 16. 
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 Chú ý: Nếu hàm dưới dấu tích phân là hàm cực trị như Min(f, g,...) hoặc           
Max(f, g,...) khi đó cần thực hiện phép xét dấu hiệu các hàm. 

Thí dụ 6. Tính tích phân: 

I = { }
2

0

max f(x),g(x) dx∫ , trong đó  f(x) = x2 và g(x) = 3x − 2. 

 Giải 
Xét hiệu f(x) − g(x) = x2 − 3x + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2. 
Do đó: 

I = { }
2

0

max f(x),g(x) dx∫  = { }
1

0

max f(x),g(x) dx∫  + { }
2

1

max f(x),g(x) dx∫  

 = ∫
1

0

2dxx  + ∫ −
2

1

dx)2x3(  = 
1

0

3

3

x
 + (

2

x3 2

 − 2x) 2
1  = 

6

17
. 

 Chú ý: Nếu biết biết cách tận dụng ý nghĩa hình học của tích phân, trong nhiều 
trường hợp chúng ta có ngay được đáp số của một tích phân tương đối 
phức tạp. 

Thí dụ 7. Tính tích phân I = dxxa
a

a

22∫
−

− , với a > 0. 

 Giải 

Hàm số y = 22 xa −  là một hàm số không âm liên tục trên [ − a, a] và có đồ thị 
là nửa đường tròn tâm O bán kính R = a (gọi là (C)) trên mặt phẳng tọa độ, do đó tích 
phân trên là diện tích của nửa đường tròn (C).  

Vậy, ta được I = 
2

1 πa2. 

Dạng toán 2: Tính tích phân bằng phương pháp phân tích 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức đã thu nhận được trong phần "Tìm nguyên hàm bằng phương 
pháp phân tích". 

Thí dụ 1. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1

2
0

(4x 11)dx

x 5x 6

+
+ +∫ .  b.  I = 

1 2

2
0

(x 3x 10)dx

x 2x 9

+ +
+ +∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi: 
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2

4x 11

x 5x 6

+
+ +

 = 
4x 11

(x 2)(x 3)

+
+ +

 = 
A

x 2+
 + 

B

x 3+
 = 

(A B)x 3A 2B

(x 2)(x 3)

+ + +
+ +

. 

Đồng nhất đẳng thức, ta được:  
A B 4

3A 2B 11

+ =
 + =

 ⇔ 
A 3

B 1

=
 =

 ⇒ 
2

4x 11

x 5x 6

+
+ +

 = 
3

x 2+
 + 

1

x 3+
. 

Do đó: 

I  =  
1

0

3 1
dx

x 2 x 3
 + + + ∫  = ( 3 lnx + 2 +  lnx + 3) 1

0  = ln
9

2
. 

b. Biến đổi: 
2

2

x 3x 10

x 2x 9

+ +
+ +

 = 1 + 
2

x 1

x 2x 9

+
+ +

 = 1 + 
1

2
.

2

2x 2

x 2x 9

+
+ +

. 

Khi đó: 

I = 
1

2
0

1 2x 2
(1 . )dx

2 x 2x 9

+
+

+ +∫  = (x + 
1

2
ln|x2 + 2x + 9|) 1

0  =  x + 
1

2
ln

4

3
. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tính được các tích phân trên: 
 ở câu a) chúng ta phân tích hàm phân thức hữu tỉ thành những 

hàm nhỏ (phương pháp này đã được trình bày trong chủ đề về 
nguyên hàm). 

 ở câu b) sau phép chia đa thức chúng ta nhận thấy rằng: 
(x2 + 2x + 9)' = 2x + 2 = 2(x + 1) = 2TS  

nên có dạng 
u '

u
. 

Thí dụ 2. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
/ 2

/ 2

sin7x.sin2xdx
π

−π
∫ .  b.  J = 

/ 4
2

0

sin x dx
4

π π − 
 ∫ . 

 Giải 
a. Ta có: 

I = 
1

2

/ 2

/ 2

(cos5x cos9x)dx
π

−π

−∫  = 
1

2
(

1

5
sin5x − 1

9
sin9x) / 2

/ 2
π
−π  

  = 
1

90
(9sin5x − 5sin9x) / 2

/ 2
π
−π  = 

1

90
[(9 − 5) − (−9 + 5)] = 

4

45
. 

b. Ta cã: 

J = 
1

2

/ 4

0

1 cos 2x dx
2

π  π − −  
  

∫  = 
1

2

/ 4

0

(1 sin2x)dx
π

−∫  

  = 
1

2
(x + 

1

2
cos2x) / 4

0
π   = 

1

4
(2x + cos2x) / 4

0
π   = 

1

4
(

2

π  − 1) =  
2

8

π −
. 



 234 

 Nhận xét:  Như vậy, để tính được các tích phân trên: 

 ở câu a) chúng ta chỉ việc sử dụng công thức biến đổi tích 
thành tổng. Từ đó, nhận được giá trị của tích phân. 

 ở câu b) chúng ta chỉ cần sử dụng công thức hạ bậc và công 

thức giữa hai góc hơn kém nhau 
2

π
. 

Thí dụ 3. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1

0

dx

x 1 x+ +∫ .  b.  I = 
2

6

1 sin2x cos2x
dx

sin x cosx

π

π

+ +
+∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng: 

I = 
1

0

( x 1 x)dx+ −∫ =
2

3
[(x + 1)3/2 − x3/2] 1

0  = 
4

3
( 2  − 1). 

b. Biến đổi I về dạng: 

I = 
2

6

1 sin2x cos2x
dx

sin x cosx sin x cosx

π

π

+ + + + ∫  = 
2

6

(sin x cosx cosx sin x)dx
π

π

+ + −∫  

 = 2
2

6

cosxdx
π

π
∫  = 2sinx / 2

/ 6
π
π  = 1. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tính được các tích phân trên: 
 ở câu a) việc sử dụng phép nhân liên hợp là điều chúng ta đã 

được biết trong chủ đề về nguyên hàm. 
 ở câu b) chỉ cần các em học sinh nhớ lại khi học về việc tính giá 

trị của một biểu thức lượng giác tại x0 (lớp 10), chúng ta luôn tìm 
cách đơn giản biểu thức đó trước khi thay giá trị x0 vào. 

Dạng toán 3: Tính tích phân sử dụng phương pháp đổi biến dạng 1 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phương pháp 1 của phần phương pháp đổi biến số. 
Thí dụ 1. Tính các tích phân sau: 

a. 
1

3 4 3

0

x (1 x ) dx+∫ .   b.  
1

2 2
0

5xdx

(x 4)+∫ . 

 Giải 
a. Đặt u = 1 + x4, suy ra du = 4x3dx. 

Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 1 thì u = 2. 

Từ đó: 
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1
3 4 3

0

x (1 x ) dx+∫  = 
2

3

1

1
u du

4 ∫  = 
24

1

1
u

16
 = 

15

16
. 

b. Đặt u = x2 + 4, suy ra du = 2xdx. 
Đổi cận: 

 Với x = 0 thì u = 4.  Với x = 1 thì u = 5. 
Từ đó: 

1

2 2
0

5x
dx

(x 4)+∫  = 
5

2
4

5 du

2 u∫  = 
5

4

5

2u
−  = 

1

8
. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính được các tích phân (tích phân các hàm số hữu tỉ) trên: 
 ở câu a) việc lựa chọn ẩn phụ u = 1 + x4 xuất phát từ nhận xét 

(1 + x4)' = 3x3 và x3 có trong hàm số dưới dấu tích phân. Việc 
lựa vẫn đúng trong trường hợp x3 được thay bởi x4k + 3, k∈ . 

 ở câu b) việc lựa chọn ẩn phụ u = x2 + 4 xuất phát từ nhận xét 
(x2 + 4)' = 2x và x có trong hàm số dưới dấu tích phân. Việc lựa 
chọn vẫn đúng trong trường hợp x được thay bởi x2k + 1, k∈ . 

Thí dụ 2. Tính các tích phân sau: 

a. 
/6

0

(1 cos3x)sin3xdx
π

−∫ .  b.  
/4

2
0

tan x.dx

cos x

π

∫ . 

 Giải 
a. Đặt u = 1 − cos3x, suy ra du = 3sin3x.dx. 

Đổi cận: 

 Với x = 0 thì u = 0.  Với x = 
6

π
 thì u = 1. 

Từ đó: 

6

0

(1 cos3x)sin3xdx

π

−∫  = 
1

0

1
udu

3 ∫  = 2 1
0

1
u

6
 = 

1

6
. 

b. Đặt u = tanx, suy ra du = 
2

dx

cos x
. 

Đổi cận: 

 Với x = 0 thì u = 0.  Với x = 
4

π
 thì u = 1. 

Từ đó: 

4

2
0

tan x
dx

cos x

π

∫  = 
1

0

udu∫  = 2 1
0

1
u

2
 = 

1

2
. 

Thí dụ 3. Tính các tích phân sau: 

a. 
3

2

0

x 1 x dx+∫ .   b.  
3

5 2

0

x 1 x dx+∫ . 
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 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt u = 2x 1+ , suy ra: 
u2 = x2 + 1 ⇒ 2udu = 2xdx ⇔ udu = xdx. 

Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 3  thì u = 2. 

Từ đó: 
3

2

0

x 1 x dx+∫  = 
2

2

1

u du∫  = 
23

1

1
u

3
 = 

7

3
. 

Cách 2: Đặt u = x2 + 1, suy ra du = 2xdx. 
Đổi cận: 

 Với x = 0 thì u = 1,  Với x = 3  thì u = 4. 
Từ đó: 

3
2

0

x 1 x dx+∫  = 
4

1

1
udu

2 ∫  = 
43/2

1

1
u

3
 = 

7

3
. 

Cách 3: Thực hiện phép biến đổi: 
3

2

0

x 1 x dx+∫  = 
3

2 2

0

1
1 x d(1 x )

2
+ +∫  = 

3 1
2 22

0

1
(1 x ) d(1 x )

2
+ +∫   

 = 
32 3/2

0

1
(1 x )

3
+  = 

7

3
. 

b. §Æt u = 21 x+  ⇔ u2 = 1 + x2  ⇒  2udu  =  2xdx. 
Đổi cận:   

 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 3  thì u = 2. 
Khi đó:  

3
5 2

0

x 1 x dx+∫  =  
2

2 2 2

1

(u 1) u du−∫  = 
2

6 4 2

1

(u 2u u )du− +∫   

= 7 5 31 2 1
u u u

7 5 3
 − + 
 

2

1
 = 

848

105
. 

 Chú ý: Như vậy, để tìm nguyên hàm của hàm số trong a): 
 Cách 1 và cách 2 được đề xuất dựa trên dấu hiệu thứ hai trong 

bảng dấu hiệu ở chủ đề 2. 
 Cách 3 được trình bày dựa trên ý tưởng đổi biến của cách 2. 

Thí dụ 4. Tính tích phân I = 
1

2x
0

dx

e 3+∫ . 

 Giải 
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Đặt u = e2x + 3, suy ra du = 2e2xdx = 2(u − 3)dx ⇔ 
du

dx
2(u 3)

=
−

. 

Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 4.  Với x = 1 thì u = e2 + 3. 

Từ đó: 

I = 
2e 3

4

1 du

2 u(u 3)

+

−∫  = 
2e 3

4

1 1 1
du

6 u 3 u

+  − − ∫  = ( )
2e 3

4

1
ln u 3 ln u

6

+
− −  

  = 

2e 3

4

1 u 3
ln

6 u

+
−

 = 
1

3
 − 1

6
ln

2

4

e 3+
. 

Dạng toán 4: Tính tích phân sử dụng phương pháp đổi biến dạng 2 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phương pháp 2 của phần phương pháp đổi biến số. 
Thí dụ 1. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1/ 2

2

0

1 x dx−∫ .b.    b.   I = 
2 / 3

2
2

dx

x x 1−
∫ . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1:  Đặt x = sint, t∈ ;
2 2

π π −  
 suy ra dx = cost.dt. 

Đổi cận:   

 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 
1

2
 thì t = 

6

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 6

2

0

1 sin t .cos t.dt
π

−∫  = 
/ 6

2

0

cos t.dt
π

∫  = 
1

2

/ 6

0

(1 cos2t).dt
π

+∫  

   = 
1

2
(t + 

1

2
sin2t) / 6

0
π  =  

1

2
(

6

π
 + 

3

4
). 

Cách 2:  Đặt x = cost, t∈[0; π] suy ra dx = −sint.dt. 
Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 
2

π
.  Với x = 

1

2
 thì t = 

3

π
. 

Khi đó:  

I =  − 
/ 3

2

/ 2

1 cos t .sin t.dt
π

π

−∫  =  − 
/ 3

2

/ 2

sin t.dt
π

π
∫  =  − 1

2

/ 3

/ 2

(1 cos2t)dt
π

π

−∫  

   =  − 1

2
(t − 1

2
sin2t) / 3

/ 2
π
π  = 

1

2
(

6

π
 + 

3

4
). 
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b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Đặt x = 
1

sin t
, t∈ 0;

2

π 
 
 

 suy ra dx = −
2

cos t.dt

sin t
. 

Đổi cận:   

 Với x = 2 thì t = 
6

π
.  Với x = 

2

3
 thì t = 

3

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 3 2

/ 6
2

1
cos tdt

sin t
1 1

1
sin t sin t

π

π

−

−
∫  = −

/ 3

/ 6

dt
π

π
∫  = − / 3

/ 6
t

π

π
 = −

6

π
. 

Cách 2: Đặt x = 
1

cos t
, t∈ 0;

2

π 
 
 

 suy ra dx = 
2

sin t.dt

cos t
.  

Đổi cận:  

 Với x = 2 thì t = 
3

π
.  Với x = 

2

3
 thì t = 

6

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 6 2

/ 3
2

1
sin tdt

cos t
1 1

1
cos t cos t

π

π −
∫  = 

/ 6

/ 3

dt
π

π
∫  = 

/ 6

/ 3
t

π

π
 = −

6

π
. 

 Chú ý: a.  Trong lời giải trên việc lựa chọn miền giá trị cho ẩn phụ t phụ thuộc 
vào hai cận của tích phân. 

b.  Cũng có thể sử dụng phép đổi biến t = 
1
x

, bằng cách viết:  

I = 
2 / 3

22
2

dx
1x 1
x

−
∫  = 

3 / 2

2
1/ 2

dt
1 tư

∫ . 

Rồi tiếp tục sử dụng phép đổi biến t = sinu, u∈(0; 
2
π

), ta được:   

I = 
/ 3

/ 6

du
π

π
∫  = / 3

/ 6
u π

π
 = 

6
π

. 

Thí dụ 2. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1

2

0

x 1 x dx+∫ .  b.  I = 
1

2
0

dx

x 1+∫ . 

 Giải 
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a. Đặt x = tant, t∈ ;
2 2

π π −  
 suy ra dx = 

2

dt

cos t
. 

Đổi cận:   

 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 1 thì t = 
4

π
. 

Khi đó:  

I  = 
/ 4

2
2

0

dt
tan t. 1 tan t .

cos t

π

+∫  =  − 
/ 4

4
0

d(cos t)

cos t

π

∫  = 
/ 4

3
0

1

3cos t

π

 = 
2 2 1

3

−
. 

b. Đặt x = tant, t∈ ;
2 2

π π −  
 suy ra dx = 

2

dt

cos t
 = (1 + tan2t)dt.  

Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 1 thì t = 
4

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 4 2

2
0

(1 tan t)dt

tan t 1

π +
+∫  = 

/ 4

0

dt
π

∫  = t / 4
0
π  = 

4

π
. 

Thí dụ 3. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
0

1

1 x
dx

1 x−

+
−∫ .   b.  I = 

3 / 2

5 / 4

(x 1)(2 x)dx− −∫ . 

 Giải 

a. Đặt x = cos2t, t∈ 0;
2

π 
  

 suy ra dx = −2sin2t.dt. Đổi cận:  

 Với x = −1 thì t = 
2

π
.  Với x = 0 thì t = 

4

π
. 

Ta có:  

1 x
dx

1 x

+
−

 = 
1 cos2t

1 cos2t

+
−

(−2sin2t.dt) = |cott|(−2sin2t.dt) 

    = −4cos2t.dt = −2(1 + cos2t)dt. 
Khi đó: 

I = 
/ 2

/ 4

2 (1 cos2t)dt
π

π

− +∫  = −2
/ 2

/ 4

1
t sin2t

2

π

π

 − 
 

 = −2 1
4

π + 
 

. 

b. §Æt x = 1 + sin2t, t∈ 0;
2

π 
  

 khi đó dx = sin2t.dt. Đổi cận:  

 Với x = 
5

4
 thì t = 

6

π
.  Với x = 

3

2
 thì t = 

4

π
. 
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Ta cã (x 1)(2 x)dx− −  = sin22t.dt = (1 − cos4t)dt. 

Khi đó: 

I = 
/ 4

/ 6

(1 cos4t)dt
π

π

−∫  = 
/ 4

/ 6

1
t sin 4t

4

π

π

 − 
 

 = 
3

12 8

 π
+  

 
. 

Dạng toán 5: Phương pháp đổi biến cho lớp hàm số đặc biệt 
Phương pháp 

Dựa vào việc xem xét cận của tích phân và tính chất của hàm số dưới dấu tích 
phân ta có thể lựa chọn phép đặt ẩn phụ, thông thường:  

 Với I = 
a

a

f(x)dx
−
∫  có thể lựa chọn việc đặt x = −t. 

 Với I = 
/ 2

0

f(x)dx
π

∫  có thể lựa chọn việc đặt t = 
2

π
 − x. 

 Với I = 
0

f(x)dx
π

∫  có thể lựa chọn việc đặt t = π − x. 

 Với I = 
2

0

f(x)dx
π

∫  có thể lựa chọn việc đặt t = 2π − x. 

 Với I = 
b

a

xf(x)dx∫  có thể lựa chọn việc đặt x = a + b − t. 

Thí dụ 1. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1

2010

1

x sin x.dx
−
∫ .  b.  I = 

2
3

0

x.cos xdx
π

∫ .  

 Giải 
a. Viết lại I dưới dạng:  

I = 
0

2010

1

x sin x.dx
−
∫  + 

1
2010

0

x sin x.dx∫ .     (*) 

Xét tính phân J = 
0

2010

1

x sin x.dx
−
∫  bằng cách đặt x = −t thì dx = −dt. 

Đổi cận:   
 Với x = −1 thì t = 1.  Với x = 0 thì t = 0. 

Khi đó:  

J =  − ∫ −−
0

1

2004 dt)tsin()t(  =  − ∫
1

0

2004 dt.tsint  =  − ∫
1

0

2004 xdxsinx .          (**) 
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Thay (**) vào (1) ta được I = 0. 
b. Đặt x = 2π − t suy ra dx = −dt. 

Đổi cận:  
 Với x = 2π thì t = 0.  Với x = 0 thì t = 2π. 

Khi đó:  

I = 
0

3

2

(2 t).cos (2 t)( dt)
π

π − π − −∫  = 
2

3

0

(2 t).cos tdt
π

π −∫  

  = 2π
2

3

0

cos tdt
π

∫  − 
2

3

0

t cos tdt
π

∫  = 
2

π 2

0

(cos3t 3cos t)dt
π

+∫  − I 

⇔ 2I = 
2

π
(

1

3
sin3t + 3sint) 2

0
π  = 0 ⇔ I = 0. 

 Nhận xét: Với tích phân trong a), các em học sinh chưa có kinh nghiệm 
thường suy nghĩ theo hai hướng sau:  
Hướng 1:  Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, bởi nó có 

dạng ∫ P(x)sin xdxα  song khi đó ta cần thực hiện 2010 
lần tích phân từng phần và điều đó đương nhiên 
không thực tế. 

Hướng 2: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần cho công 

thức tổng quát 
1

n

1

x sin xdx
−
∫ , từ đó bằng phương pháp 

truy hồi nhận được kết quả. 
Thí dụ 2. Tính các tích phân sau: 

a. I  =  2

0

x.sin x.cos xdx
π

∫ .  b.  I = 
/ 2

0

1 sin x
ln dx

1 cosx

π + 
 + ∫ . 

 Giải 
a. Đặt x = π − t suy ra dx = −dt. Đổi cận:   

 Với x = π thì t = 0.  Với x = 0 thì t = π. 
Khi đó:   

I = −
0

2( t).sin( t).cos ( t)dt
π

π − π − π −∫  = 2

0

( t).sin t.cos tdt
π

π −∫  

  = π 2

0

sin t.cos tdt
π

∫  − 2

0

t.sin t.cos tdt
π

∫  = 
2

π

0

sin2t.cos tdt
π

∫  − I 

⇔ 2I = 
4

π

0

(sin3t sin t)dt
π

+∫  ⇔ I = 
8

π
( − 1

3
cos3t − cost) 0

π  = 
3

π
. 

b. §Æt t = 
2

π
 − x suy ra dx = −dt. Đổi cận:  
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 Với x = 0 thì t = 
2

π
.  Với x = 

2

π
 thì t = 0. 

Khi đó:  

I =
0

/ 2

1 sin( t)
2ln ( dt)

1 cos( t)
2

π

π + − 
− π + −

 

∫ =
/ 2

0

1 cos t
ln dt

1 sin t

π + 
 + ∫ = −

/ 2

0

1 sin t
ln dt

1 cos t

π + 
 + ∫  

   = − 
/ 2

0

1 sin x
ln dx

1 cosx

π + 
 + ∫  = −I ⇔  2I = 0 ⇔ I = 0 . 

 

Dạng toán 6: Phương pháp lấy tích phân từng phần 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần phương pháp tích phân từng phần. 

Thí dụ 3. Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1

2

0

x ln(1 x )dx+∫ .  b.  I = 
1

2

0

x tan x.dx∫ . 

 Giải 
a. Đặt: 

2u ln(1 x )

dv xdx

 = +


=
⇔ 

2

2

2xdx
du

1 x
1

v x
2

 = +

 =


. 

Khi đó: 

I = 
1

2
x2ln(1 + x2) 1

0  −  
1 3

2
0

x dx

1 x+∫  = 
ln2

2
 −  

1 2

2
0

[x(x 1) x]dx

1 x

+ −
+∫  

 = 
ln2

2
 −  

1

2
0

x
(x )dx

1 x
−

+∫  = 
ln2

2
 − [

1

2
x2  − 

1

2
ln(1 + x2)] 1

0  = ln2 − 
1

2
. 

b. Biến đổi I về dạng: 

I = 
1

2
0

1
x( 1)dx

cos x
−∫  = 

1

1

2
0

I

xdx

cos x∫


 − 
1

0

xdx∫ .    (1) 

Xác định I1 bằng phương pháp tích phân từng phần, như sau: 

2

u x

dx
dv

cos x

=



=

 ⇔ 
du dx

v tan x

=
 =

. 

Khi đó: 
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I1 = xtanx 1
0  − 

1

0

tgxdx∫  = (xtanx + ln|cosx|) 1
0  = tan1 + ln(cos1). (2) 

Ngoài ra I2 = 
1

2
x2

1
0  = 

1

2
.       (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được I =  tan1 + ln(cos1) − 1

2
. 

Thí dụ 4. Tính tích phân I =  
x

1
x e

0

e dx+∫ . 

 Giải 
Viết lại I dưới dạng:  

I =  
x

1
x e

0

e e dx∫ . 

§Æt t = ex suy ra exdx = dt. 
Đổi cận: 
 Với x = 0 thì t = 1. 
 Với x = 1 thì t = e. 

Khi đó I = 
e

t

1

te dt∫ , ta đặt: 

t

u t

dv e dt

=


=
⇔ 

t

du dt

v e

=


=
 ⇒ I = tet e

1  − 
e

t

1

e dt∫  = ee + 1 − e − et e
1  = ee + 1 − ee. 

Thí dụ 5. Tính các tích phân sau: 

a. I = dx)x(sine
1

0

2x∫ π .  b.  I = ∫
π 2

0

2x xdxcose . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng:  

I = 
2

1
∫ π−
1

0

x dx)x2cos1(e  = 
2

1
(



1I

1

0

xdxe∫  − 
 

2I

1

0

x xdx2cose∫ π ).  (1) 

Với tích phân I1, ta có ngay: 

I1 = ex 1
0  = e − 1.       (2) 

Với tích phân I2 sử dụng phương pháp tích phân từng phần, đặt: 





=

π=

dxedv

x2cosu
x

  ⇔ 




=

π−=
xev

dx.x2sin2du
. 

Khi đó:  
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I2 = ex cos2πx 1
0  + 2



1.2I

1

0

x xdx2sine∫ π  = e − 1 + 2I2.1.   (3) 

Với tích phân I2.1 sử dụng phương pháp tích phân từng phần, đặt: 





=

π=

dxedv

x2sinu
x

  ⇔ 




=

π=
xev

xdx2cos2du
, 

Khi đó:  

I2,1 = exsin2πx 1
0  − 2

  

2I

1

0

x xdx2cose∫ π  = −2I2.    (4) 

Thay (4) vào (3), ta được: 

I2 = e − 1 − 2I2 ⇔ I2 = 
3

1e −
.      (5) 

Thay (2), (5) vào (1), ta được: 

I = 
2

1
(e − 1 − 

3

1e −
) = 

3

1e −
. 

b. Ta có thể lựa chọn các cách sau cho việc tính nguyên hàm I' = ∫ex.cos2xdx:  
Cách 1:  Viết lại I' dưới dạng:  

I' = 
2

1
∫ex.(1 + cos2x)dx = 

2

1
(∫exdx + ∫ex.cos2xdx)= 

2

1
(ex + ∫ex.cos2xdx). (1) 

 Tính tích phân J = ∫ex.cos2xdx bằng cách đặt:   





=

=

dxedv

x2cosu
x

⇒ 




=

−=
xev

xdx2sin2du
. 

Khi đó:  
J  =  excos2x + 2∫exsin2xdx.     (2) 

 Tính tích phân K = ∫exsin2xdx bằng cách đặt:   





=

=

dxedv

x2sinu
x

⇒ 




=

=
xev

xdx2cos2du
. 

Khi đó:  
K = exsin2x − 2∫excos2xdx = exsin2x − 2J.   (3) 

Thay (3) vào (2), ta được:  

J = excos2x + 2( exsin2x − 2J) ⇔ J = 
5

1
(cos2x + 2sin2x)ex + C.  (4) 

Thay (4) vào (1), ta được:  

I' =
2

1
[ex +

5

1 (cos2x + 2sin2x)ex] + C = 
10

1
(5 + cos2x + 2sin2x)ex + C. 

Từ đó, suy ra: 
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I = 
10

1
(5 + cos2x + 2sin2x)ex 2/

0
π  = 

5

3e2 2/ −π

. 

Cách 2:  Viết lại I' dưới dạng:  

I' = 
2

1
∫ex.(1 + cos2x)dx = (a + b.cos2x + c.sin2x)ex + C.  (5) 

Lấy đạo hàm hai vế của (5), ta được:   

2

1
ex.(1 + cos2x) = (−2b.sin2x+ 2c.cos2x) ex + (a + b.cos2x + c.sin2x)ex 

   = [a + (2c + b)cos2x + (c − 2b)sin2x]ex.  (6) 
Đồng nhất hệ số, ta được:  









=−
=+

=

0)b2c(2

1)bc2(2

1a2

 ⇒ 








=
=
=

5/1c

10/1b

2/1a

. 

Vậy, ta có:  

I’ = 
10

1
(5 + cos2x + 2sin2x)ex + C  

⇒ I = 
10

1
(5 + cos2x + 2sin2x)ex 2/

0
π  = 

5

3e2 2/ −π

. 

§3. ứng dụng tích phân  
tính diện tích hình phẳng 

Dạng toán 1: Tính diện tích hình phẳng dạng 1 
Phương pháp 

Với yêu cầu "Tính diện tích hình phẳng giới  hạn bởi  đồ thị hàm số y = f(x) (liên 
tục trên đoạn [a; b]), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b và trục Ox" 
ta thực hiện các bước sau:   

Bước 1: Gọi S là diện tích cần xác định, ta có:   

S = 
b

a

f(x) dx∫ .      (1) 

Bước 2: Xét dấu biểu thức f(x) trên [a; b]. 
Từ đó phân được đoạn [a; b] thành các đoạn nhỏ, giả sử:   

[a; b] =  [a; c1]∪[c1; c2] ∪...∪[ck; b]. 
mà trên mỗi đoạn f(x) chỉ có một dấu. 

Bước 3: Khi đó:   

S = 
1c

a

f(x)dx∫  + 
2

1

c

c

f(x)dx∫  + ... + 
k

b

c

f(x)dx∫ .  (2) 

 Chú ý: Nếu bài toán phát biểu dưới dạng:   
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"Tính diện tích hình phẳng giới  hạn bởi  đồ thị hàm số x = f(y) 
(liên tục trên đoạn [a; b]), hai đường thẳng y = a, y = b và trục Oy" 

khi đó công thức tính diện tích là: 

S = 
b

a

f(y) dy∫ . 

Thí dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
a. Đồ thị hàm số y = cosx + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và 

x = 
2

3

π
. 

b. Đồ thị hàm số y = x3 − 1, trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2. 

 Giải 
a. Ta có: 

S = 
2 / 3

0

cosx 1 dx
π

+∫  = 
2 / 3

0

(cosx 1)dx
π

+∫  = ( ) 2 / 3
0sin x x π+  = 

3 2

2 3

π
+ . 

b. Ta cã: 

S = 
2

3

0

x 1 dx−∫ . 

Xét hàm số f(x) = x3 − 1 trên đoạn [0; 2], ta có: 

x3 − 1 = 0 ⇔ (x − 1)(x2 + x + 1) = 0 ⇔ x = 1. 
Bảng xét dấu: 

x 0  1  2 
y'   −  0 + 0 

Khi đó: 

S = 
1

3

0

x 1 dx−∫  + 
2

3

1

x 1 dx−∫  = ( )
1

3

0

1 x dx−∫  + ( )
2

3

1

x 1 dx−∫  

= 
4 4

1 2
0 1

x x
x x

4 4

   
− + −   

   
 = 

7

2
. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính các diện tích hình phẳng trên: 

 ở câu a) chúng ta chỉ việc sử dụng công thức cùng với nhận 
xét cosx + 1 ≥ 0 để phá dấu trị tuyệt đối. Từ đó, nhận được giá 
trị của tích phân. 

 ở câu b) chúng ta cần xét dấu đa thức x3 − 1 trên đoạn [0; 2], để 
từ đó tách tích phân S thành các tích phân nhỏ mà trên đó biểu 
thức x3 − 1 không âm hoặc không dương. 

Thí dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
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a. Đồ thị hàm số y = −x2 + 3x − 2 và trục hoành. 
b. Đồ thị hàm số y = x3 − 2x2 − x + 2 và trục hoành. 

 Giải 
a. Ta có hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = −x2 + 3x − 2 và trục hoành là: 

−x2 + 3x − 2 = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 2. 
Khi đó: 

S = 
2

2

1

x 3x 2 dx− + −∫  = ( )
2

2

1

x 3x 2 dx− + −∫  = 
2

3 2

1

1 3
x x 2x

3 2
 − + − 
 

 = 
1

6
. 

b. Ta có hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 − 2x và trục hoành là: 
x3 − 2x2 − x + 2 = 0 ⇔ (x − 1)(x2 − x − 2) = 0 ⇔ x = ±1 hoặc x = 2. 

Khi đó: 

S = 
2

3 2

1

x 2x x 2 dx
−

− − +∫  = 
1 2

3 2 3 2

1 1

x 2x x 2 dx x 2x x 2 dx
−

− − + + − − +∫ ∫  

= ( ) ( )
1 2

3 2 3 2

1 1

x 2x x 2 dx x 2x x 2 dx
−

− − + + − + + −∫ ∫  

= 
1 2

4 3 2 4 3 2

1 1

1 2 1 1 2 1
x x x 2x x x x 2x

4 3 2 4 3 2−

   − − + + − + + −   
   

= 3. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính các diện tích hình phẳng trên chúng ta đều cần 
tìm được hai cận a, b của tích phân và: 
 ở câu a) vì phương trình hoành độ chỉ có hai nghiệm nên hàm 

số dưới dấu tích phân chỉ có một dấu. 
 ở câu b) vì phương trình hoành độ có ba nghiệm nên tích phân 

S cần được tách thành hai tích phân nhỏ. 

Dạng toán 2: Tính diện tích hình phẳng dạng 2 
Phương pháp 

Với yêu cầu " Tính diện tích hình phẳng giới  hạn bởi  đồ thị  hai hàm số y = f(x), 
y = g(x) (liên tục trên đoạn [a; b]), hai đường thẳng x = a, x = b" ta thực hiện các 
bước sau:   

Bước 1: Gọi S là diện tích cần xác định, ta có:   

S = 
b

a

f(x) g(x) dx−∫ .     (1) 

Bước 2: Xét dấu biểu thức f(x) − g(x) trên [a; b]. 
Từ đó phân được đoạn [a, b] thành các đoạn nhỏ, giả sử:   

[a; b] =  [a; c1]∪[c1; c2] ∪...∪[ck; b]. 
mà trên mỗi đoạn f(x) − g(x) chỉ có một dấu. 

Bước 3: Khi đó:   



 248 

S =  I  = 
1c

a

f(x) g(x)dx−∫  + ... + 
k

b

c

f(x) g(x)dx−∫ . (2) 

 Chú ý: Nếu bài toán phát biểu dưới dạng:   
"Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  đồ thị hai hàm số x = f1(y) 
và x = f2(y) (liên tục trên đoạn [a; b]), hai đường thẳng y = a, y = b và 
trục Oy" 

khi đó công thức tính diện tích là:   

S = 
b

1 2

a

f (y) f (y) dy−∫ . 

Thí dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
a. Đồ thị các hàm số y = 4 – x2, y = –x + 2. 
b. Đồ thị các hàm số y = lnx, y = –lnx và x = e. 

 Giải 
a. Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình: 

4 – x2 = –x + 2 ⇔ x2 − x − 2 = 0 ⇔ x = −1 hoặc x = 2. 
Khi đó: 

S = 
2

2

1

x x 2 dx
−

− −∫  = ( )
2

2

1

x x 2 dx
−

− − −∫ = 
2

3 2

1

1 1
x x 2x

3 2 −

 − − − 
 

 = 
27

6
. 

b. Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình: 
lnx = –lnx ⇔ 2lnx = 0 ⇔ lnx = 0 ⇔ x = 1. 

Khi đó: 

S =
e

1

ln x ln x dx+∫  = 
e

1

2 ln x.dx∫ . 

Đặt: 

u ln x

dv dx

=
 =

⇔ 
dx

du
x

v x

 =

 =

 ⇒ 
e

e

1
1

S 2 x.ln x dx
 

= − 
 

∫  = ( )e

1
2 e x−  = 2. 

Thí dụ 2. Cho hàm số (C): y = 
2

2

x
x 1+

. 

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 
b. Tìm b sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và các đường 

thẳng y = 1, x = 0, x = b bằng 
4
π

. 

 Giải 
a. Bạn đọc tự làm. 
b. Gọi S là diện tích cần xác định, ta có:   
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S =
b

0

| 1| dx
1

2

2

x

x
−

+∫ =
4
π

 ⇔ 
b 2x 1| | dx

1

2

2
0

x 

x 

− −
+∫ =

4
π

 ⇔ |
b

0

dx
12x +∫ |=

4
π

. (1) 

Đặt x = tant,  − 
2
π

 < t < 
2
π

 ⇒ dx = 2

dt
cos t

 = (1 + tan2t)dt. 

Đổi cận:   
- Với x = 0 thì t = 0, 

- Với x = b thì t = α, với tanα = b và  − 
2
π

 < α < 
2
π

. 

Khi đó:   

(1) ⇔ |
0

dt
α

∫ | = 
4
π

 ⇔ |t| 0
α  = 

4
π

  ⇔ |α| = 
4
π

 ⇔ b = ± 1. 

 

§3. ứng dụng tích phân  
tính thể tích vật thể 

Dạng toán 1: Tính thể tích vật thể 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần "Công thức tính thể tích" và hãy hiểu cần thực hiện 
theo hai bước, cụ thể: 

Bước 1: Xác định công thức tính diện tích thiết diện S(x) (hoặc S(y)), thông 
thường chúng ta gặp thiết diện là các hình cơ bản. 

Bước 2: Khi đó: 

V = ∫
b

a

dx)x(S  (hoặc V = 
b

a

S(y)dy∫ ). 

Thí dụ 1. Tính thể tích của vật thể: 

a. Nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = 
2

π
, biết rằng thiết diện của 

vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 

hoành độ x (0 ≤ x ≤ 
2

π
) là một hình vuông cạnh 3sin x . 

b. Nằm giữa hai mặt phẳng x = 1 và x = 4, biết rằng thiết diện của 
vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 
hoành độ x (1 ≤ x ≤ 4) là một tam giác đều cạnh là x 1− . 

 Giải 
a. Diện tích thiết diễn S(x) được cho bởi: 

S(x) = ( )2
3sin x  = sin3x = ( )1

3sin x sin3x
4

− . 

Khi đó, thể tích vật thể được cho bởi: 
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V = 
1

1

S(x)dx
−
∫  = ( )

2

0

1
3sin x sin3x dx

4

π

−∫ =
1 1

3cosx cos3x
4 3

 − + 
 

/ 2

0

π
 = 

2

3
. 

b. Diện tích thiết diễn S(x) được cho bởi: 

S(x) = ( )23
x 1

4
−  = ( )3

x 2 x 1
4

− + . 

Khi đó, thể tích vật thể được cho bởi: 

V = 
1

1

S(x)dx
−
∫  = ( )4

1

3
x 2 x 1 dx

4
− +∫  = 

3
2 42

1

3 1 4
x x x

4 2 3

 
− +  

 
= 

7 3

24
. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính các thể tích vật thể trên: 
 ở câu a) vì thiết diện là hình vuông (giả sử cạnh bằng a) nên ta 

có ngay S = a2. 
 ở câu b) vì thiết diện là tam giác đều (giả sử cạnh bằng a) nên 

ta có ngay S = 
2a 3

4
. 

Dạng toán 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay dạng 1 
Phương pháp 

Ta có hai dạng sau: 
Dạng 1: Với yêu cầu " Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn 

bởi y = f(x), x = a, x = b, y = 0 quay quanh trục Ox" 
ta áp dụng công thức: 

V = π
b

2

a

y dx∫  = π
b

2

a

f (x)dx∫ . 

Dạng 2: Với yêu cầu "Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn 
bởi x = f(y), y = a, y = b, x = 0, quay quanh trục Oy " 
ta áp dụng công thức : 

V = π
b

2

a

x dy∫  = π
b

2

a

f (y)dy∫ . 

 Chú ý: Trong một số trường hợp chúng ta cần tìm cận a, b thông qua việc 
thiết lập điều kiện không âm cho hàm số f(x) (hoặc f(y)). 

Thí dụ 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi: 
a. Quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

y = ex, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 3. 
b. Quay quanh trục tung một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  

y = 3 − x2, trục tung và đường thẳng y = 1. 

 Giải 
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a. Thể tích vật thể được cho bởi: 
3

2

0

V y dx= π∫  = 
3

2x

0

e dxπ∫  = 2x 3
0e

2

π
 = 6(e 1)

2

π
− . 

b. Biến đổi hàm số về dạng: 
y = 3 − x2 ⇔ x2 = 3 − y (cần có điều kiện 3 − y ≥ 0 ⇔ y ≤ 3). 

Khi đó, thể tích vật thể được cho bởi: 
3

2

1

V x dy= π∫  = 
3

1

(3 y)dyπ −∫  = 
2

3
1

y
3y

2

 
π − 

 
 = 2π. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính các thể tích khối tròn xoay trên: 

 ở câu a) chúng ta sử dụng ngay công thức trong dạng 1. 
 ở câu b) chúng ta cần thực thêm công việc biến đổi hàm số về 

dạng x = f(y) và ở đây nhờ điều kiện có nghĩa của y chúng ta 
nhận được cận y = 3. 

Thí dụ 2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo nên khi ta quay hình H quanh trục 
Ox, với: 

a. H = {y = 0; y = xsinxcos1 44 ++ ; x = π=
π

x;
2

}. 

b. H = {y = 0; y = xsinxcos 66 + ; x = 0, x = 
2

π
 }. 

 Giải 
a. Thể tích vật tròn xoay cần tính được cho bởi: 

V = dx)xsinxcos1(
2/

44∫
π

π
++π  = ∫

π

π

−
π

2/

dx)
4

x4cos7
( = 

2
x4sin

16

1
x

4

7

π
π







 −π   

  = 2

8

7
π (®vtt). 

b. Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là: 

V = dx)xsinx(cos 6
2/

0

6 +π ∫
π

 = ∫
π

−π
2/

0

2 dx)x2sin
4

3
1(  

    = ∫
π

+π
2/

0

dx)x4cos
8

3

8

5
(  = π(

8

5
x + 

32

3
sin4x) 2/

0
π  = 

16

5 2π
 (®vtt). 

Thí dụ 3. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo nên khi ta quay hình H quanh trục 
Ox, với: 
a. H = {y = 3ax − x2 (a > 0), y = 0}. 
b. H =  {y = xlnx; y = 0; x = 1; x = e}. 

 Giải 
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a. Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và Ox là: 

3ax − x2 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 3a. 
Khi đó, thể tích cần xác định được cho bởi: 

V = π ∫ −
a3

0

22 dx)xax3(  = π ∫ +−
a3

0

2234 dx)xa9ax6x(   

   = π(
5

1
x5 − 

2

a3
x4 + 3a2x3) a3

0  = 
10

a81 5π
 (®vtt). 

b. Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là: 

V = dx)xlnx(
e

1

2∫π
e

2 2

1

x ln xdx.= π∫  

Để tính tích phân trên ta sử dụng phương pháp tích phân từng phần, đặt: 







=

=

dxxdv

xlnu
2

2

 ⇔ 










=

=

3x
3

1
v

xdxln
x

2
du

. 

Khi đó: 

V =
1

e
xlnx

3

1 23 





π −

3

2π
dxxlnx

e

1

2∫ =
3

e3π
− 

3

2π



I

e

1

2 dxxlnx∫ .  (1) 

Xét tích phân I, đặt: 





=

=

dxxdv

xlnu
2

  ⇔ 










=

=

3x
3

1
v

dx
x

1
du

. 

Khi đó: 

I = 
3

1
x3lnx e

1  − 
3

1
∫
e

1

2dxx  = 
3

e3

 − 
9

1
 x3 e

1  = 
9

e2 3

 + 
9

1
.  (2) 

Thay (2) vào (1), ta được V = 
27

)3e5( 3 −π
(®vtt). 

Dạng toán 3: Tính thể tích vật thể tròn xoay dạng 2 
Phương pháp 

Ta có hai dạng sau: 
Dạng 1: Với yêu cầu " Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn 

bởi  y = f(x), y = g(x), x = a, x = b  quay quanh trục Ox" ta áp dụng 

công thức V = π
b

2 2

a

f (x) g (x) dx−∫ . 
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Dạng 2: Với yêu cầu " Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn 
bởi  x = f(y), x = g(y), y = a, y = b  quay quanh trục Oy" ta áp dụng 

công thức V = π
b

2 2

a

f (y) g (y) dy−∫ . 

Thí dụ 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi: 
a. Quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai 

hàm số y = x2 và y = 2 − x2. 
b. Quay quanh trục tung một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm 

số y = x và y = 2 − x2. 

 Giải 
a. Hoành độ giao điểm là nghiệm của  phương trình: 

x2 = 2 − x2 ⇔ x2 = 1 ⇔ x = ±1. 
Thể tích vật tròn xoay cần tính là: 

1
4 2 2

1

V x (2 x ) dx
−

= π − −∫  = 
1

2

1

4x 4 dx
−

π −∫ = 
1

2

1

4 (1 x )dx
−

π −∫ =
3

1
1

x
4 x

3 −

 
π − 

 
  

= 
16

3

π
. 

b. Hoành độ giao điểm là nghiệm của  phương trình: 

x = 2 − x2 ⇔ x2 + x − 2 = 0 ⇔ 
x 1 y 1

x 2 y 2

= ⇒ =
 = ⇒ =

.  

Thể tích vật thể được cho bởi: 
2

2 2

1

V y (2 y) dy= π − −∫ =
2

1

4y 4 dyπ −∫ =
2

1

4 (y 1)dyπ −∫ =
3

2
1

y
4 y

2

 
π − 

 
= 10π. 

Thí dụ 2.  Cho hình phẳng giới hạn bởi D = { y = 2

1
x 1+

; y = 
2x

2
} 

a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi D. 
b. Tính thể tích vật tròn xoay khi D quay quanh Ox. 

 Giải 
Hoành độ giao điểm của hai đường đã cho là nghiệm của phương trình: 

2

1
x 1+

 = 
2x

2
 ⇔

x 1
x 1

=
 = −

. 

a. Bạn đọc tự giải. 
b. Thể tích vật tròn xoay cần tính được cho bởi: 

V = 
221 2

2
1

1 x dx
x 1 2−

  π −   +   
∫  = 

1

2 2
1

1 dx
(x 1)−

π
+∫  − 5 11 x

110
 π  − 
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 = 
1

2 2
1

1 dx
(x 1)−

π
+∫  − 

5
π

.      (1) 

Xét tích phân 

I = 
1

2 2
1

1 dx
(x 1)− +∫ . 

Thực hiện phép đổi biến x = tant thì dx = 2

1 dt
cos t

. 

Đổi cận: 

 Với x =  − 1 thì t =  − 
4
π

. 

 Với x = 1 thì t = 
4
π

. 

Khi đó: 

I = 
/4 2

2/4
2

1
cos t dt1( )
cos t

π

−π

π ∫  = 
/4

/4

1 cos 2t dt
2

π

−π

+ π  
 ∫  = 

41 1x sin 2t
42 4

π π +  −π 
 

 = 
2

4 2
π π

+ .        (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 

V = 
2 3

4 10
π π

+   (®vtt). 

Dạng toán 4: Tính thể tích vật thể tròn xoay dạng 3 
Phương pháp 

Với yêu cầu " Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn bởi  một 
đường (C) kín" ta xét hai trường hợp sau: 
Trường hợp 1: Khi quay quanh Ox, ta thực hiện hai bước sau: 

Bước 1: Phân đường cong kín (C) thành hai cung  
(C1): y = f1(x) = y1 và (C2): y = f2(x) = y2  

với a ≤ x ≤ b và f1(x), f2(x) không âm. 
Bước 2: Thể tích cần xác định được cho bởi: 

V = π
b

2 2
1 2

a

y y dx−∫ . 

Trường hợp 2: Khi quay quanh Oy, ta thực hiện theo hai bước sau: 
Bước 1: Phân đường cong kín (C) thành hai cung  

(C1): x = f1(y) = x1 và (C2): x = f2(y) = x2  
với a ≤ y ≤ b và f1(y), f2(y) cùng dấu. 

Bước 2: Thể tích cần xác định được cho bởi: 
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V = π
b

2 2
1 2

a

x x dy−∫ . 

Thí dụ 1. Cho hình tròn (C) tâm I(0; 2), bán kính R = 1. Tính thể tích khối tròn 
xoay tạo thành khi: 
a. Quay (C) quanh trục Ox. a.   Quay (C) quanh trục Oy. 

 Giải 
Đường tròn (C) được cho bởi: 

(C): 
Tâm I(0; 2)

Bán kính R=1





 ⇔ (C): x2 + (y − 2)2 = 1. 

a. Khi quay (C) quanh trục hoành ta nhận được khối tròn xoay chính là hình cầu bán 
kính R = 1, do đó: 

V = 
3

4 πR3 = 
3

4 π. 

b. Ta có: 
 Nửa (C) ở trên ứng với 2 ≤ y ≤ 4 có phương trình: 

y = f1(x) = 2 + 21 x−   víi x∈[−1; 1]  
 Nửa (C) ở dưới  ứng với 0 ≤ y ≤ 2 có phương trình: 

y = f2(x) = 2 − 21 x−   víi x∈[−1; 1]. 
Khi đó, thể tích vật thể tròn xoay cần tính là: 

V = ( ) ( )
1 2 2

2 2

1

2 1 x 2 1 x dx
−

 π + − − − −  ∫  = 8π
1

2

1

1 x dx
−

−∫ . 

Thực hiện phép đổi biến x = sint suy ra dx = cost.dt. 
Đổi cận: 

 Với x = −1 thì t = −
2

π
.  Với x = 1 thì t = 

2

π
. 

Khi đó: 

V = 8π
/ 2

2

/ 2

cos t cos t.dt
π

−π
∫ = 4π

/ 2

/ 2

(1 cos2t)dt
π

−π

+∫  = 4π(t + 
1

2
sin2t) / 2

/ 2
π
−π  = 4π2. 

Thí dụ 2. Tính thể tích vật thể tạo bởi hình (E):
( )2 2x 4 y

4 16
−

+  ≤ 1 quay quanh trục Oy. 

 Giải 
Elip (E) có tâm I(4,0), trục lớn có độ dài 2a = 8, trục nhỏ có độ dài 2b = 4. 
Vậy:  
 Nửa (E) ứng với 2 ≤ x ≤ 4 có phương trình: 

x = f1(y) = 4 − 2
2y1

16
−   với y∈[−4; 4] . 
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 Nửa (E) ứng với 4 ≤ x ≤ 6 có phương trình: 

x = f2(y) = 4 + 2
2y1

16
−   với y∈[−4; 4]. 

Thể tích vật thể tròn xoay cần tính được cho bởi: 

V = ( )
4

2 2
2 1

4

f (y) f (y) dy
−

π −∫  =  32
4 2

4

y1 dy
16−

π −∫ . 

Thực hiện phép đổi biến y  = 4sint thì dy  =  4costdt. 
Đổi cận: 

 Với y = −4 thì t = −
2
π

.  Với y = 4 thì t = 
2
π

. 

Khi đó: 

V = 32
/2

2

/2

1 sin t.4cos tdt
π

−π

π −∫   =   128
/2

2

/2

cos tdt
π

−π

π ∫  

   = 128
/2

/2

1 cos 2t dt
2

π

−π

+
π ∫  = 64

1t sin 2t
2

 π + 
 

2
2

π
−π

 =  64 2π  (®vtt). 

C.  Các bài toán chọn lọc 
Ví dụ 1:  Cho hàm số: 

F(x) = 
2

x
ax2 +  + 

2

a
lnx + ax2 + . 

a. Chứng minh rằng F(x) là một nguyên hàm của f(x) = ax2 + , a > 0. 

b. Tìm nguyên hàm hàm số h(x) = (x + 2) ax2 + , a > 0. 

 Giải 
a. Ta có ngay:  

F'(x) = 
2

1
ax2 +  + 

ax2

x
2

2

+
 + 

2

a
.

axx

ax

x
1

2

2

++
+

+
 

 = 
2

1
ax2 +  + 

ax2

x
2

2

+
 + 

2

a
.

ax

1
2 +

 = ax2 +  = f(x). 

Vậy, với a > 0 thì F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên  . 

b. Viết lại hàm số h(x) dưới dạng h(x) = x ax2 +  + 2 ax2 + . Từ đó, suy ra:  

H(x) = ∫h(x)dx = ∫x ax2 + dx + 2∫ ax2 + dx 

 = 
3

1 32 )ax( +  + 
2

x
ax2 +  + 

2

a
ln|x + ax2 + | + C. 
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Ví dụ 2: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = 2sin5x + 
5

3
x +  sao cho 

đồ thị F(x) cắt đồ thị f(x) tại một điểm thuộc Oy. 

 Giải 
Ta có: 

F(x) = dx
5

3
xx5sin2∫ 






 ++  = dx

5

3
xx5sin2 21∫ 






 ++   

  = −
5

2
cos5x + xx

3

2
 + x

5

3
 + C. 

Khi đó, để đồ thị F(x) cắt đồ thị f(x) tại một điểm thuộc Oy điều kiện là: 

F(0) = f(0) ⇔ −
5

2
 + C = 

5

3
 ⇔ C = 1. 

Vậy, nguyên hàm cần tìm là F(x) = − 
5

2
cos5x + xx

3

2
 + x

5

3
 + 1. 

Ví dụ 3: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = 
2009

2 1006

x

(x 1)+
. 

 Giải 
Ta biến đổi: 

f(x) = 
2008

2 1004 2 2

x x
.

(x 1) (x 1)+ +
 = 

10042

2 2 2

x x
.

x 1 (x 1)

 
 + + 

. 

Đặt u = 
2

2

x

x 1+
, suy ra: 

2 2

2x
du dx

(x 1)
=

+
 ⇔ 

2 2

x 1
dx du

2(x 1)
=

+
. 

Từ đó: 

f(x)dx∫ = 
10042

2 2 2

x x
. dx

x 1 (x 1)

 
 + + 

∫  = 10041
u du

2 ∫  = 10051 1
. u C

2 1005
+  

= 
10052

2

1 x
C

2010 x 1

 
+ + 

. 

Ví dụ 4: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 
a. f(x)  =  sin3x.sin3x.   b.  f(x)  = sin3x.cos3x + cos3x.sin3x. 

 Giải 
a. Biến đổi f(x) về dạng: 

f(x) = 
3sin x sin3x

4

−
.sin3x = 

3

4
sin3x.sinx − 1

4
sin23x 



 258 

=
3

8
(cos2x − cos4)x − 

1

8
(1 − cos6x) = 

1

8
(3cos2x − 3cos4 + cos6x − 1). 

Khi đó: 

f(x)dx∫  = 
1

8
∫(3cos2x − 3cos4x + cos6x − 1)dx  

 = 
1

8
(

3

2
sin2x − 3

4
sin4x + 

1

6
sin6x − x) + C. 

b. Biến đổi f(x) về dạng: 

f(x) = 
3sin x sin3x

4

−
.cos3x + 

cos3x 3cosx

4

+
.sin3x 

= 
3

4
(cos3x.sinx +  sin3x.cosx) = 

3

4
sin4x. 

Khi đó: 

f(x)dx∫  = 
3

4
∫ sin4xdx = − 3

16
cos4x + C. 

Ví dụ 5: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 

a. f(x) = 
1

cosx.cos x
4

π + 
 

. b.  f(x) = 
cosx sin x.cosx

2 sin x

+
+

. 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  =
dx

cosx.cos x
4

π + 
 

∫ =
2dx

sin x.(cosx sin x)−∫  = 
2

2dx

(cot x 1)sin x−∫ . 

Đặt u = cotx − 1, suy ra: 

2

1
du dx

sin x
= −  ⇔ 

2

1
dx du

sin x
= − . 

Từ đó: 

f(x)dx∫  = 
du

2
u

− ∫  = 2 ln u Cư +  = 2 ln cot x 1 Cư − + . 

b. Ta biến đổi: 

f(x)dx∫  = 
(1 sin x)cosx

dx
2 sin x

+
+∫ . 

Đặt u = 2 + sinx suy ra du = cosx.dx. Từ đó: 

f(x)dx∫  = 
(u 1)du

u

−
∫  = 

1
1 du

u
 − 
 ∫ = u − lnu + C = 2 + sinx − ln2 + sinx  + C. 

Ví dụ 6: Tìm nguyên hàm ∫cos(lnx)dx. 

 Giải 
a. Đặt:  
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u cos(ln x)

dv dx

=
 =

⇒ 
1

du sin(ln x)dx
x

v x

 = −

 =

. 

Khi đó ∫cos(lnx)dx = xcos(lnx)  +  ∫sin(lnx)dx.    (1) 
Xét J  =  ∫sin(lnx)dx, đặt:  

u sin(ln x)

dv dx

=
 =

⇒ 
1

du cos(ln x)dx
x

v x

 =

 =

. 

Khi đó J = x.sin(lnx) − ∫cos(lnx)dx = x.sin(lnx) − I.   (2) 
Thay (2) vào (1), ta được: 

x.cos(lnx) + x.sin(lnx) − I ⇔ 
x

2
[ cos(lnx) + sin(lnx)] + C. 

Ví dụ 7: Xác định số b dương để tích phân 
b

2

0

( 3x 2x 1)dx− + +∫  có giá trị lớn nhất. 

 Giải 
Ta có: 

b
2

0

( 3x 2x 1)dx− + +∫  = ( ) b
3 2

0
x x x− + +  = −b3 + b2 + b. 

Xét hàm số y = −b3 + b2 + b trên tập D = (0; +∞), ta có: 

y' = −3b2 + 2b + 1;  y' = 0 ⇔ −3b2 + 2b + 1 ⇔ b = 1 hoặc b = − 1

3
 (loại). 

Bảng biến thiên: 
b −∞ 0  1  +∞ 
y'   + 0 −  
 
y 

  
0 

 
 

C§ 
1 

 
 

 
−∞ 

Vậy, hàm số có giá trị lớn nhất khi b = 1. 
Ví dụ 8: Tính các tích phân sau: 

a. I = 
1 3 2

2
0

(x 2x 10x 1)dx
x 2x 9

+ + +
+ +∫ .  b.  I = 

1

3
0

xdx
(1 2x)+∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi: 

3 2

2

x 2x 10x 1
x 2x 9
+ + +

+ +
 = x + 2

x 1
x 2x 9

+
+ +

 = x + 
1
2

. 2

2x 2
x 2x 9

+
+ +

. 

Khi đó: 

I = 
1

2
0

1 2x 2
(x . )dx

2 x 2x 9

+
+

+ +∫  = (
1

2
x2 + 

1

2
ln|x2 + 2x + 9|) 1

0  = 
1

2
 + 

1

2
ln

4

3
. 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
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Cách 1: Đặt u = 1 + 2x (suy ra 
u 1

x
2

−
= ), suy ra du = 2dx ⇔ 

1
dx du

2
= . 

Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 1 thì u = 3. 

Từ đó: 

I = 
3

3
1

1 (u 1)du
4 u

−
∫  = 

3

2 3
1

1 1 1 du
4 u u

 − 
 ∫  = 

3

2
1

1 1 1
4 u 2u

 − + 
 

 = 
1

18
. 

Cách 2: Sử dụng đồng nhất thức x = 
1
2

(1 + 2x − 1), ta được:  

3

x
(1 2x)+

 = 
1
2 2

1
(1 2x)


 +

 − 3

1
(1 2x)


+ 

. 

Khi đó:  

I = 
1

2 3
0

1 1 1 dx
2 (1 2x) (1 2x)

 
− + + 

∫  = 
1

2 3
0

1 1 1 d(1 2x)
4 (1 2x) (1 2x)

 
− + + + 

∫  

= 
1
4

1
(1 2x)


− +

 + 2

1
2(1 2x)


+ 

1
0

 = 
1

18
. 

Ví dụ 9: Tính tích phân I = 
1 4

6
0

(1 x )dx
1 x
+

+∫ . 

 Giải 
Biến đổi: 

4

6

1 x

1 x

+
+

 = 
4 2 2

2 4 2

x x 1 x

(x 1)(x x 1)

− + +
+ − +

 = 
2

1

x 1+
 + 

2

6

x

x 1+
 ⇒ I = 

1

1

2
0

I

dx

x 1+∫


 + 

2

1 2

6
0

I

x dx

x 1+∫


. 

 Tích phân I1 được xác định bằng cách đặt x = tant, −
2

π
 < t < 

2

π
, suy ra: 

dx = 
2

dt

cos t
 = (1 + tan2t)dt và 

2

dx

x 1+
 = 

2

2

(1 tan t)dt

tan t 1

+
+

 = dt. 

Đổi cận: 

 Với x = 0 thì t = 0,  Với x = 1 thì t = 
4

π
. 

Khi đó I1 = 
/ 4

0

dt
π

∫  = t / 4
0
π  = 

4

π
. 

 Tích phân I2 được xác định bằng cách đặt x3 = tant, −
2

π  < t < 
2

π
, suy ra: 

3x2dx = 
2

dt

cos t
 = (1 + tan2t)dt & 

2

6

x dx

x 1+
 = 

1

3
.

2

2

(1 tan t)dt

tan t 1

+
+

 = 
1

3
dt. 

Đổi cận: 
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 Với x = 0 thì t = 0,  Với x = 1 thì t = 
4

π
. 

Khi đó: 

I2 = 
1

3

/ 4

0

dt
π

∫  = 
1

3
t / 4

0
π  = 

12

π
 ⇒ I = 

4

π
 + 

12

π
 = 

3

π
. 

Ví dụ 10: (Đề thi đại học khối D − 2003): Tính tích phân I = 
2

2

0

x x dx−∫ . 

 Giải 
Ta đi xét dấu hàm số f(x) = x2 − x trên [0, 2], được: 

x 0  1  2 
f(x) 0 − 0  +  0 

Khi đó: 

I =
1

2

0

(x x)dx− −∫  + 
2

2

1

(x x)dx−∫  = − 
13 2

0

x x
3 2

 
− 

 
 + 

23 2

1

x x
3 2

 
− 

 
 = 1. 

Ví dụ 11: Tính các tích phân sau: 

a. (Đề thi đại học khối A − 2004): I = 
2

1

xdx
1 x 1+ −∫ . 

b. (Đề thi đại học khối A − 2002): I = 
2 3

2
5

dx
x x 4+

∫ .   

 Giải 

a. Đặt t = x 1− , suy ra t2 = x − 1 ⇔ x = t2 + 1 ⇒ dx = 2tdt. 
Đổi cận: 

 Với x = 1 thì t = 0.  Với x = 2 thì t = 1. 
Khi đó: 

I  = 
1 2

0

(t 1).2tdt
t 1
+

+∫  = 
1

2

0

2(t t 2 )dt
t 1

− + −
+∫  = 

11
3

 − 4ln2. 

b. Đặt t = 2x 4+ , suy ra: 

t2 = x2 + 4 ⇔ x2 = t2 − 4 ⇒ xdx = tdt ⇔ dt = 
2

xdx
x 4+

. 

Đổi cận: 
 Với x = 5  thì t = 3.  Với x = 2 3  thì t = 4. 

Khi đó: 

I = 
2 3

2
5

dx
x x 4+

∫  = 
2 3

2 2
5

xdx
x x 4+

∫  = 
4

2
3

dt
t 4−∫  = 

1
4

4

3

1 1 dt
t 2 t 2

 − − + ∫  
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  = 
1
4

ln
4

3

1 t 2ln
4 t 2

 −
 + 

 = 
1 5ln
4 3

. 

Ví dụ 12: Tính các tích phân sau: 

a.  I = 
7 / 3

3
0

x 1
dx

3x 1

+
+∫ .      b.  I = 

2

2
2 / 3

dx

x x 1−
∫ . 

 Giải 
a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách đặt ẩn phụ sau: 
Cách 1: Đặt  t = 3x + 1 suy ra dt = 3dx.  

Đổi cận: 

 Với x = 0 thì t = 1.  Với x = 
7

3
 thì t = 8. 

Khi đó: 

I = 
1

9

8

3
1

(t 2)dt

t

+
∫  = 

1

9

8
2 / 3 1/ 3

1

(t 2t )dt−+∫  = 
1

9
(

3

5
t5/3 + 2.

3

2
.t2/3) 8

1  = 
46

15
. 

Cách 2: Đặt  t = 3 3x 1+  suy ra t3 = 3x + 1 ⇒ 3t2dt = 3dx. 
Đổi cận: 

 Với x = 0 thì t = 1.  Với x = 
7

3
 thì t = 2. 

Khi đó: 

I = 
1

3
.

2 3 2

1

(t 2)t dt

t

+
∫  = 

1

3

2
4

1

(t 2t)dt+∫  = 
1

3
(

1

5
t3 + t2) 2

1  = 
46

15
. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt t = 2x 1− , suy ra: 

dt = 
2

xdx

x 1−
 & 

2

dx

x x 1−
 = 

2 2

xdx

x x 1−
 = 

2

dt

t 1+
 

Đổi cận: 

 Với x = 
2

3
 thì t = 

1

3
.  Với x = 2  thì t = 1. 

Khi đó I = 
1

2

1/ 3

dt

t 1+∫ . 

Đặt t = tanu, −
2

π
 < u < 

2

π
, suy ra: 

dt = 2

du
cos u

 = (1 + tan2u)du và 2

dt
t 1+

 = 
2

2

(1 tan u)du
tan u 1
+

+
 = du. 

Đổi cận: 
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 Với t = 
1
3

 thì u = 
6
π

.  Với t = 1 thì u = 
4
π

. 

Khi đó:  

I = 
/ 4

/ 6

du
π

π
∫  = u / 4

/ 6
π
π  = 

12
π

. 

Cách 2: Đặt x = 
1

cos t
, t∈(0; 

2
π

), suy ra: 

dx = 2

sin tdt
cos t

 và 
2

dx
x x 1−

 = 
2

2

sin t dt
cos t

1 1 1
cos t cos t

−
 = 

tan t.dt
tan t

 = dt. 

Đổi cận: 

 Với x = 
2
3

 thì t = 
6
π

.  Với x = 2  thì t = 
4
π

. 

Khi đó: 

I = 
/ 4

/ 6

dt
π

π
∫  = t / 4

/ 6
π
π  = 

12

π
. 

Ví dụ 13: (Đề thi đại học khối B − 2003): Tính tích phân I = 
/4 2

0

(1 2sin x)dx
1 sin 2x

π −
+∫ . 

 Giải 
Biến đổi tích phân về dạng: 

I = 
4

2
0

cos 2xdx
(sin x cos x)

π

+∫  = 
2 24

2
0

(cos x sin x)dx
(sin x cos x)

π

−
+∫  = 

4

0

(cos x sin x)dx
sin x cos x

π

−
+∫  

= 
4

0

d(cos x sin x)
sin x cos x

π

−
+∫  = (lncosx − sinx) 4

0

π

 = ln 2  = 
1
2

ln2. 

Ví dụ 14: Tính các tích phân sau: 

a. I = 
2

3 2

0

cos x.sin xdx
π

∫ .  b.  I = 
2

0

dx
1 cos x sin x

π

+ +∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng: 

I = 
2

2 2

0

(1 sin x).sin x.cos xdx
π

−∫  = 
2

2 4

0

(sin x sin x).cos xdx
π

−∫ . 

Đặt t = sinx, khi đó dt = cosxdx.  
Đổi cận:  
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 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 
2

π
 thì t = 1. 

Khi đó: 

I = 
1

2 4

0

(t t )dt−∫  = (
1

3
t3 − 

1

5
t5) 1

0  = 
2

15
. 

b. Đặt t =  tan
x

2
, ta được: 

dt = 
1

2
.

2

1
x

cos
2

dx = 
1

2
.(1 + tan2

x

2 )dx = 
1

2
.(1 + t2)dx ⇒ dx = 

2

2dt

1 t+
, 

Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 
2

π
 thì t = 1. 

Khi đó: 

I3 = 
1 2

2
0

2 2

2dt
1 t

1 t 2t
1

1 t 1 t

+
−

+ +
+ +

∫  = 
1

2
0

dt

t 2t 3+ +∫  = −
1

0

1

t 2+
 = 

1

6
. 

Ví dụ 15: (Đề thi đại học khối A, B − 2005): Tính tích phân: 

a.   I = 
/2

0

sin 2x.cos x.dx
1 cos x

π

+∫ .  b.   I = 
/2

0

(sin 2x sin x)dx
1 3cos x

π +
+∫ . 

 Giải 
a. Đặt t = 1 + cosx, suy ra: 

cosx = t − 1 ⇒ −sinxdx = dt. 
Đổi cận: 

 Với x = 0 thì t = 2.  Với x = 
2
π

 thì t = 1. 

Khi đó: 

I = 
/2 2

0

2cos x.sin x.dx
1 cos x

π

+∫  = − 2
1 2

2

(t 1) dt
t

−
∫  = 2

2

1

1t 2 dt
t

 − + 
 ∫  

  = 2
22

1

t 2t ln | t |
2

 
− + 

 
 = 2ln2 − 1. 

b. §Æt t  = 1 3cos x+ , suy ra: 

t2 = 1 + 3cosx ⇔ cosx = 
2t 1
3
−

 ⇒ −sinxdx = 
2tdt

3
. 

Đổi cận: 

 Với x = 0 thì t = 2.  Với x = 
2
π

 thì t = 1. 
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Khi đó: 

I = 
/2

0

(2cos x 1).sin x.dx
1 3cos x

π +
+∫   = 

2
2

1

2 (2t 1)dt
9

+∫  = 
2

3

1

2 2 t t
9 3

 + 
 

 = 
34
27

. 

Ví dụ 16: Tính các tích phân sau: 

a. I = 
2

0

1 sin xdx
π

+∫ .  b.  I = 
/ 3

/ 4

dx

sin2x

π

π
∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng: 

I = 
2

2

0

x x
(sin cos ) dx

2 2

π

+∫  = 
2

0

x x
| sin cos | dx

2 2

π

+∫  = 2
2

0

x
| sin( ) | dx

2 4

π π
+∫  

 = 2 [
3 / 2

0

x
sin( )dx

2 4

π π
+∫  − 

2

3 / 2

x
sin( )dx

2 4

π

π

π
+∫ ] 

 = 2 [ − 2cos(
x

2
 + 

4

π
) 3 / 2

0
π  + 2cos(

x

2
 + 

4

π
) 2

3 / 2
π
π ] = 4 2 . 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Đặt u = tanx, suy ra: 

du = 
2

du

cos x
 = (1 + tan2x)dx = (1 + t2)dx ⇒ dx = 

2

du

1 u+
. 

Đổi cận: 

 Với x = 
4

π
 thì u = 1,  Với x = 

3

π
 thì u = 3 . 

Từ đó: 

/ 3

/ 4

dx

sin2x

π

π
∫  = 

3 2

1
2

du
1 u

2u
1 u

+

+

∫  = 
3

1

1 du

2 u∫ = 
3

1

1
ln u

2
= ( )1

ln 3 ln1
2

− = 
ln3

4
. 

Cách 2: Ta biến đổi: 
/ 3

/ 4

dx
sin 2x

π

π
∫  = 

/ 3

/ 4

1 dx
2 sin x.cos x

π

π
∫  = 

/ 3

2
/ 4

1 dx
2 ta n x.cos x

π

π
∫  = 

/ 3

/ 4

1 d(tan x)
2 ta n x

π

π
∫  

=  
/ 3

/ 4

1 ln | ta n x |
2

π

π

 = ( )1 ln 3 ln1
2

−  = 
ln 3
4

. 

Cách 3: Ta biến đổi: 
/ 3

/ 4

dx
sin 2x

π

π
∫  = 

/ 3 2 2

/ 4

1 (sin x cos x)dx
2 sin x.cos x

π

π

+
∫  = 

/ 3

/ 4

1 sin x cos x dx
2 cos x sin x

π

π

 + 
 ∫  

= ( )
/ 3

/ 4

1 ln | cos x | ln | sin x |
2

π

π

− +  = 
ln 3
4

. 

Ví dụ 17:  Tính các tích phân sau: 
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a. I = 
3 2

6
6

sin x.dx

cos x

π

π
∫ .  b.  I = 

4

2
0

sin 4x.dx

1 cos x

π

+∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng: 

I =
3

2
4

6

1
tan x. dx

cos x

π

π
∫ =

3
2

2 2
6

1 1
tan x. . dx

cos x cos x

π

π
∫ =

3
2 2

2
6

dx
tan x(1 tan x)

cos x

π

π

+∫ . 

Đặt t = tanx suy ra dt = 
2

dx

cos x
.  

Đổi cận: 

 Với x
6

π
=  thì 

1
t

3
= .  Với x

3

π
=  thì t 3= . 

Khi đó:  

I = 
3

2 2

1 3

t (1 t )dt+∫  = 
3

2 4

1 3

(t t )dt+∫  = 3 5 3

1/ 3

1 1
t t

3 5
 + 
 

= 
42 3 8

15

−
. 

b. Biến đổi I về dạng: 

I = 
4

0

2sin2x.cos2x
dx

1 cos2x
1

2

π

+
+

∫  = 
4

0

4sin2x.cos2x
dx

3 cos2x

π

+∫  

Đặt t = cos2x, khi đó dt = −2sin2x.dx.  
Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 1,  Với x = 
4

π
 thì t = 0. 

Khi đó: 

I = 
0

1

2tdt

3 t

−
+∫  = −2

0

1

tdt

t 3+∫  = −2
0

1

(t 3) 3
dt

t 3

+ −
+∫  = −2

0

1

3
(1 )dt

t 3
−

+∫  

= − 2(t − 3ln|t + 3|) 0
1  = 

2

15
.2 + 6ln

3

4
. 

Ví dụ 18: Tính các tích phân sau: 

a. I = 
2

2 2

1

x 4 x dx−∫ .  b.  I = 
1/ 2

20

dx

1 x
∫

−
. 

 Giải 

a. Đặt x = 2sint, t∈ ;
2 2

π π −  
 suy ra dx = 2cost.dt.  

Đổi cận:   

 Với x = 1 thì t = 
6

π
.  Với x = 2 thì t = 

2

π
. 
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Khi đó:  

I = 
/ 2

2 2

/ 6

4sin t. 4 4sin t .2cos t.dt
π

π
−∫  = 4

/ 2
2

/ 6

sin 2t.dt
π

π
∫  = 2

/ 2

/ 6

(1 cos4t).dt
π

π
−∫  

  = 2
/ 2

/ 6

1
t sin 4t

4

π

π

 − 
 

 = 2
3

π



 + 
3

8





. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1:  Đặt x = sint, t∈ ;
2 2

π π − 
 

 suy ra dx = cost.dt.  

Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 0.  Với x = 
1

2
 thì t = 

6

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 6

20

cos t.dt

1 sin t

π

∫
−

 = 
/ 6

0

cos t.dt

cos t

π

∫  = 
/ 6

0

dt
π

∫  = t / 6
0
π  = 

6

π
. 

Cách 2:  Đặt x = cost, t∈(0; π) suy ra dx = −sint.dt.  
Đổi cận:  

 Với x = 0 thì t = 
2

π
.  Với x = 

1

2
 thì t = 

3

π
. 

Khi đó:  

I = −
/ 3

2/ 2

sin t.dt

1 cos t

π

π
∫

−
= −

/ 3

/ 2

sin t.dt

sin t

π

π
∫ = −

/ 3

/ 2

dt
π

π
∫ = − t / 3

/ 2
π
π = − (

3

π −
2

π
) = 

6

π
. 

Ví dụ 19: Tính các tích phân: 

a.   (Đề thi đại học khối D − 2005): I = 
/2

sin x

0

(e cos x)cos xdx
π

+∫ . 

b.   (Đề thi đại học khối B − 2004): I = 
e

1

1 3ln x.ln x.dx
x

+
∫ . 

 Giải 
a. Viết lại tích phân dưới dạng: 

I=
/2

sin x

0

e cos x.dx
π

∫ +
/2

2

0

cos xdx
π

∫ =
/2

sin x

0

e d(sin x)
π

∫ +
1
2

/2

0

(cos 2x 1)dx
π

+∫  

 = 
/2sin x

0
e

π
 + 

1
2

/2

0

1 sin 2x x
2

π
 + 
 

 = e − 1 + 
4
π

. 

b. §Æt t = 1 3ln x+ , suy ra: 

t2 = 1 + 3lnx ⇔ lnx = 
1
3

(t2 − 1) ⇒ 
dx
x

 = 
2
3

tdt. 

Đổi cận: 
 Với x = 1 thì t = 1.  Với x = e thì t = 2. 

Khi đó: 
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I  = 
2 2

1

t(t 1) 2. tdt
3 3
−

∫  = 
2
9

2
4 2

1

(t t )dt−∫  = 
2
9

(
5t
5

 − 
23

1

t )
3

 = 
116
135

. 

Ví dụ 20: Tính các tích phân: 

a.   (Đề thi đại học khối D − 2004): I = 
3

2

2

ln(x x)dx−∫ . 

b.   I = 
/ 2

x

0

e cos xdx
π

∫ . 

 Giải 
a. Đặt: 

2u ln(x x)
dv dx

 = −


=
⇔ 2

2x 1du dx
x x

v x

− =
−

 =

 

Khi đó:  

I  = xln(x2 − x) 3
2|  − 

3

2

(2x 1)dx
x 1
−
−∫  = 3ln3 − 2ln2 − 

3

2

1(2 )dx
x 1

+
−∫  

 = 3ln3 − 2ln2 − (2x + ln|x − 1|) 3
2|  = 3ln3 − 2. 

b. Đặt: 

x

u cosx

dv e dx

=


=
⇔ 

x

du sin xdx

v e

= −


=
. 

Khi đó: 

I = excosx / 2
0
π  + 

/ 2
x

0

e sin xdx
π

∫  = −1 + 
/ 2

x

0

J

e sin xdx
π

∫


.   (1) 

Xét tích phân J bằng cách đặt: 

x

u sin x

dv e dx

=


=
⇔ 

x

du cosxdx

v e

=


=
. 

Khi đó:  

J = exsinx / 2
0
π  −

/ 2
x

0

e cosxdx
π

∫  = eπ/2 − I.     (2) 

Thay (2) vào (1), ta được I = 
1

2
(eπ/2  − 1). 

Ví dụ 21: Tính các tích phân sau: 

a. I = 
/ 3

2
0

x sin x
dx

cos x

π +
∫ .  b.  I = 

/ 2
2

0

x cos xdx
π

∫ . 

 Giải 
a. Biến đổi I về dạng: 
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I = 

1

/ 3

2
0

I

xdx

cos x

π

∫


 + 

2

/ 3

2
0

I

sin x.dx

cos x

π

∫


.      (1) 

trong đó: 

I1 = 
/ 3

2
0

sin x
dx

cos x

π

∫  =  − 
/ 3

2
0

d(cosx)

cos x

π

∫  = 
/ 3

0

1

cosx

π

 = 1.   (2) 

Với tích phân I2 được xác định bằng phương pháp tích phân từng phần: 

2

u x

dx
dv

cos x

=



=

 ⇔ 
du dx

v tan x

=
 =

. 

Khi đó: 

I2 = xtanx / 3
0
π  − 

/ 3

0

tgxdx
π

∫  = ( xtanx + ln|cosx|) / 3
0
π  = 

3

3

π
 + ln

1

2
. (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được I = 
3

3

π
 + ln

1

2
 + 1. 

b.   Biến đổi I về dạng: 

I = 
1

2

/ 2

0

x(1 cos2x)dx
π

+∫  = 
1

2

1

/ 2

0

I

xdx
π




∫


 + 

2

/ 2

0

I

x cos2xdx
π 




∫


.  (1) 

trong đó I1 = 
/ 2

0

xdx
π

∫  = 
1

2
x2

/ 2
0
π

 = 
2

8

π
.      (2) 

Với tích phân I2 được xác định bằng phương pháp tích phân từng phần: 

u x

dv cos2xdx

=
 =

  ⇔   
du dx

1
v sin2x

2

=



=

. 

Khi đó: 

I2 = 
1

2
xsin2x / 2

0
π  − 

1

2

/ 2

0

sin2xdx
π

∫  = 
1

2
(xsin2x + 

1

2
cos2x) / 2

0
π  = 

2

π
 − 1. (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được I = 
2

16

π
 + 

4

π  − 1

2
. 

Ví dụ 22: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: 
a. y = ln(x + 1), trục tung và hai đường thẳng y = −1 và y = 1. 

b. (Đề thi đại học khối B − 2002): y = 
2x4

4
−  và y = 

2x
4 2

. 

 Giải 
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a. Biến đổi hàm số về dạng: 
y = ln(x + 1) ⇔ x + 1 = ey ⇔ x = ey − 1. 

Tõ dã S = 
1

y

1

e 1 dy
−

−∫ . 

Xét hàm số f(y) = ey − 1 trên đoạn [−1; 1], ta có: 
f(y) ≥ 0 ⇔ ey − 1 ≥ 0 ⇔ ey ≥ 1 ⇔ y ≥ 0. 

Khi đó: 

S = 
0

y

1

e 1 dy
−

−∫  + 
1

y

0

e 1 dy−∫  = ( )
0

y

1

1 e dy
−

−∫  + ( )
1

y

0

e 1 dy−∫  

= ( ) ( )y 0 y 1
1 0y e e y−− + −  = 

1
e 2

e
+ − . 

b. Hoành độ giao điểm của hai đường cong là nghiệm của: 
2x4

4
−  = 

2x
4 2

 ⇔ x4 + 8x2 − 128 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ± 2 2  

Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm, ta có: 

S = 
2 2 2 2

2 2

x x4 .dx
4 4 2−

 
− −  

 
∫   

= 
2 2

2

2 2

1 16 x .dx
2 −

−∫  − 
2 2

2

2 2

1 x .dx
4 2 −

∫ .     (1) 

Ta lần lượt có: 

I1 = 
2 2

2

2 2

x .dx
−
∫  = 

2 23

2 2

x
3

−

 = 
32 2

3
.      (2) 

Để xác định I2 = 
2 2

2

2 2

16 x .dx
−

−∫ , ta đặt x = 4sint, t∈[ −π/2; π/2] ⇒ dx = 4cost.dt. 

Đổi cận:  
 Với x = − 2 2  thì t =  −π/4.  Với x = 2 2  thì t = π/4. 

Khi đó: 

I2 = 
/4

2

/4

16 1 sin t.cos t.dt
π

−π

−∫  = 
/4

2

/4

16 cos t.dt
π

−π
∫  = 

/4

/4

8 (1 cos 2t).dt
π

−π

+∫    

 = 
/4

/4
(8t 4sin 2t) π

−π
+  = 4π + 8.      (3) 

Thay (2), (3) vào (1), ta được: 

S = 2π + 4 − 8
3

 = 2π + 
4
3

 (®vdt). 

Ví dụ 23: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số: 

O 

y 

x 

(P) 

 
  

4 
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a. 2y x 1 x= + , 
2

x
y

1 x
=

+
 và hai đường thẳng x = 0, x 3= . 

b. 
2

y
x

1 y
=

−
, 2x 1 y= −  và hai đường thẳng x = 0, 

2
x

2
= . 

 Giải 
a. Ta có: 

3
2

2
0

x
S x 1 x dx

1 x
= + −

+
∫  = 

3 2

2
0

x(1 x ) x
dx

1 x

+ −

+
∫  = 

3 3

2
0

x
dx

x 1+
∫ . 

Tới đây, để tính tích phân ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Đặt u = 2x 1+ , suy ra: 
u2 = x2 + 1 ⇒ 2udu = 2xdx ⇔ udu = xdx. 

Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 3  thì u = 2. 

Từ đó: 

S = 
2 2

1

(u 1)udu

u

−
∫  = 

2
2

1

(u 1)du−∫  = 

2
3

1

u
u

3

 
− 

 
 = 

4

3
. 

Cách 2: Đặt u = x2 + 1, suy ra du = 2xdx. Đổi cận: 
 Với x = 0 thì u = 1.  Với x = 3  thì u = 4. 

Từ đó: 

S = 
4

1

1 (u 1)du

2 u

−
∫ =

4

1

u 1
du

2 2 u

 
−  

 
∫ =

4
3

2

1

1
u u

3

 
− 

 
=

4

3
. 

b. Ta có: 
2 / 2

2

2
0

1
S 1 y dy

1 y
= − −

−
∫  = 

2 / 2 2

2
0

1 (1 y )
S dy

1 y

− −
=

−
∫  = 

2 / 2 2

2
0

y dy

1 y−
∫ . 

Tới đây, để tính tích phân ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1:  Đặt y = sint, −
2

π
 ≤ t ≤ 

2

π
 suy ra dy = cost.dt. 

Đổi cận:   

 Với y = 0 thì t = 0.  Với y = 
2

2
 thì t = 

4

π
. 

Khi đó: 

I = 
/ 4 2

2
0

sin t.cos t.dt

1 sin t

π

−
∫  = 

/ 4 2

0

sin t.cos t.dt

| cos t |

π

∫  = 
/ 4 2

0

sin t.cos t.dt

cos t

π

∫   
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= 
/ 4

0

1
(1 cos2t)dt

2

π

−∫  = 
1

2

/ 4

0

1
t sin2t

2

π
 − 
 

 = 
8

π
 − 

1

4
. 

Cách 2:  Đặt y = cost, t∈[0; π] suy ra dy = −sint.dt. Đổi cận:  

 Với y = 0 thì t = 
2

π
,  Với y = 

2

2
 thì t = 

4

π
. 

Khi đó:  

I = 
/ 4 2

2
/ 2

cos t.sin t.dt

1 cos t

π

π

−
−

∫  = 
/ 4 2

/ 2

cos t.sin t.dt

| sin t |

π

π

− ∫  = 
/ 4 2

/ 2

cos t.sin t.dt

sin t

π

π

− ∫   

= 
/ 4

/ 2

1
(1 cos2t)dt

2

π

π

− +∫  = − 1

2

/ 4

/ 2

1
t sin2t

2

π

π

 + 
 

 = 
8

π  − 1

4
. 

Ví dụ 24: (Đề thi đại học khối A − 2002): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
y = |x2 − 4x + 3| và y = x + 3. 

 Giải 
Hoành độ giao điểm là nghiệm của: 

|x2 − 4x + 3| = x + 3  

⇔ 
2

2

x 4x 3 x 3 v x 1 ho c x 3
x 4x 3 x 3 v i 1 x 3

ới ặ

ớ

 − + = + ≤ ≥

− + − = + ≤ ≤

⇔ 
x 0
x 5

=
 =

. 

Khi đó: 

S = 
5

2

0

(x 3 | x 4x 3 |)dx+ − − +∫  

= 
1

2

0

( x 5x)dx− +∫  + 
3

2

1

(x 3x 6)dx− +∫  + 
5

2

3

( x 5x)dx− +∫  = 
109

6
. 

Ví dụ 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
2

2
y

(x 1)
=

−
, 

đường thẳng y = 2 và đường thẳng y = 8. 

 Giải 
Từ hàm số: 

2

2
y

(x 1)
=

−
 ⇔ 2 2

(x 1)
y

− =  ⇔ 
2

x 1
y

− = ±  ⇔ 
2

x 1
y

= +  hoặc 
2

x 1
y

= − . 

Từ đó: 
8

2

2 2
S 1 1 dy

y y

   
= + − −      

   
∫  = 

8

2

2 2
dy

y∫  = 
8

2

1
4 2 dy

2 y∫  = 
8

2
4 2y  = 8. 

Ví dụ 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x , trục 
hoành và đường thẳng y = x − 2. 
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 Giải 
Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x  
và đường thẳng y = x − 2 là nghiệm của phương trình: 

x  = x − 2 ⇔ 
2

x 2 0

x (x 2)

− ≥


= −
 ⇔ 

2

x 2

x 5x 4 0

≥


− + =
  

⇔ x = 4. 
Khi đó, diện tích S của hình H bằng diện tích hình tam giác cong OAC trừ đi diện 

tích hình tam giác ABC, tức là: 

S = 
4

0

1
xdx AB.AC

2
−∫  = 

43

2

0

2 1
x .2.2

3 2
−  = 

16
2

3
−  = 

10

3
. 

Cách 2: Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x  (suy ra x = y2) và đường thẳng    
y = x − 2 là nghiệm của phương trình: 

y2 = y + 2 ⇔ y2 − y − 2 = 0 
y 0

y 2
≥

⇔ = . 
Khi đó, diện tích S của hình H được cho bởi: 

S = 
2

2

0

(y 2 y )dy+ −∫  = 
2

2 3

0

1 1
y 2y y

2 3
 + − 
 

 = 
10

3
. 

 
 

 

y 

x O 

y = x  2 

 4 

y = x − 2 

−2 
2 

A B 

C 



 273 

 

chương 4 −  số phức 

A.  Kiến thức cần nhớ 
I.  Số phức 

1. khái niệm số phức 
Định nghĩa 1 

Một số phức là một biểu thức dạng a + bi trong đó a, b là các số thực và số i 
thỏa mãn i2 = −1. Kí hiệu số phức đó là z và viết z = a + bi.  
i được gọi là đơn vị ảo, a được gọi là phần thực và b được gọi là phần ảo 
của số phức z = a + bi. 

Tập hợp các số phức được kí hiệu là  . 

 Chú ý:  
1. Số phức z = a + 0i có phần ảo bằng 0 được coi là số thực và viết là: 

a + 0i = a,  a ∈  ⊂ . 
2. Số phức có phần thực bằng 0 được gọi là số ảo (còn gọi là thuần ảo):  

z = 0 + bi = bi (b∈ ); i = 0 + 1i = 1i. 
3. Số 0 = 0 + 0i = 0i vừa là số thực vừa là số ảo. 

Định nghĩa 2 
Hai số phức z = a + bi (a, b∈ ), z' = a' + b'i (a', b'∈ ) bằng nhau nếu và 
chỉ nếu:  

a = a',  b = b'. 
Khi đó, ta viết z = z'. 

2. biểu diễn hình học số phức 
Mỗi số phức z = a + bi (a, b∈ ) được biểu diễn bởi điểm M(a; b). Khi đó, ta 

thường viết M(a + bi) hay M(z). Gốc O biểu diễn số 0. 
Mặt phẳng tọa độ với việc biểu diễn số phức được gọi là mặt phẳng phức. 
 Trục Ox gọi là trục thực. 
 Trục Oy gọi là trục ảo. 

3. phép cộng và phép trừ số phức 

Định nghĩa 3 
Tổng của hai số phức z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i (a1, b1, a2, b2∈ ) là số phức  

z1 + z2 = (a1 + a2) + (b1 + b2)i.  
Như vậy, để cộng hai số phức, ta công các phần thực với nhau, cộng các phần ảo 

với nhau. 
Tính chất của phép cộng số phức 

1. Tính chất kết hợp:  
(z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) với mọi z1, z2, z3 ∈  . 
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2. Tính chất giao hoán: 
z1 + z2 = z2 + z1 với mọi z1, z2 ∈  . 

3. Cộng với 0:  
z + 0 = 0 + z = z với mọi z ∈  . 

4. Với mỗi số phức z = a + bi (a, b∈ ), nếu kí hiệu số phức ưa − bi là −z thì ta có:  
z + (−z) =  −z + z  = 0. 

Số −z được gọi là số đối của số phức z. 

Định nghĩa 4 
Hiệu của hai số phức z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i (a1, b1, a2, b2∈ ) là tổng của 
z1 với −z2, tức là:  

z1 − z2 = z1 + (−z2) = (a1 − a2) + (b1 − b2)i.  
ý nghĩa hình học của phép cộng và phép trừ số phức 

Mỗi số phức z = a + bi (a, b∈ ) được biểu diễn bởi điểm M(a; b) cũng có nghĩa 
là vectơ OM



. 
Khi đó, nếu 1u



, 2u


 theo thứ tự biểu diễn số phức z1, z2 thì: 

 1u


 + 2u


 biểu diễn số phức z1 + z2. 

 1u


 − 2u


 biểu diễn số phức z1 − z2. 

4. phép nhân số phức 
Định nghĩa 5 

Tích của hai số phức z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i (a1, b1, a2, b2∈ ) là số phức  
z1.z2 = a1a2 − b1b2 + (a1b2 − a2b1)i.  

 Nhận xét: Từ định nghĩa, ta có: 
 Với mọi số thực k, và mọi số phức a + bi (a, b∈ ) ta có k(a + bi) = ka + kbi. 
 0z = 0 với mọi số phức z. 

Tính chất của phép nhân số phức 
1. Tính chất giao hoán: 

z1z2 = z2z1 với mọi z1, z2 ∈  . 
2. Tính chất kết hợp:  

(z1z2)z3 = z1(z2z3) với mọi z1, z2, z3 ∈  . 
3. Nhân với 1: 

1.z = z.1 = z với mọi z ∈  . 
4. Tính chất phân phối (của phép nhân đối với phép cộng):  

z1(z2 + z3) = z1z2 + z1z3 với mọi z1, z2, z3 ∈  . 

5. số phức liên hợp và môdun của số phức 
Định nghĩa 6 

Số phức liên hợp của z = a + bi (a, b∈ ) là a − bi và được kí hiệu  bởi z . 
Như vậy, ta có: 

z  = a bi+  = a − bi. 
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 Nhận xét: Từ định nghĩa ta thấy: 

1. Số phức liên hợp của z  lại là z, tức là z  = z. Vì thế người ta còn nói z và z  là 
hai số phức liên hợp với nhau. 

2. Số phức liên hợp khi và chỉ khi các điểm biểu diễn của chúng đối xứng nhau 
qua trục Ox. 

Tính chất 
1. Với mọi z1, z2 ∈   ta có: 

1 2 1 2z z z z+ = + ;  1 2 1 2z z z .z= . 

2. Với mọi số phức z, số z. z  luôn là một số thực, và nếu z = a + bi (a, b∈ ) thì: 
z. z  = a2 + b2. 

Định nghĩa 7 

Môđun của số phức z = a + bi (a, b∈ ) là số thực không âm 2 2a b+  và 
được kí là |z|. 

Như vậy, nếu z = a + bi (a, b∈ ) thì: 

|z| = zz  = 2 2a b+ . 

 Nhận xét:  
1. Nếu z là số thực thì môđun của z là giá trị tuyệt đối của số thực đó. 
2. z = 0 khi và chỉ khi |z| = 0. 

6. phép chia cho số phức khác 0 

Định nghĩa 8 

Số nghịch đảo của số phức z khác 0 là số z−1 = 
2

1

| z |
z . 

Thương 
z '

z
 của phép chia số phức z' cho số phức z khác 0 là tích của z' với 

số phức nghịch đảo của z, tức là 
z '

z
 = z'.z−1. 

 Nhận xét: Như vậy, nếu z ≠ 0 thì 
z '

z
 = 

2

z '.z

| z |
. 

 Chú ý: Có thể viết 
z '

z
 = 

2

z '.z

| z |
 = 

z '.z

z.z
 nên để tính 

z '

z
 ta chỉ việc nhân cả tử và 

mẫu số với z  và để ý rằng z z  = |z|2. 

Nhận xét: 1.  Với z ≠ 0, ta có 
1

z
 = 1.z−1 = z−1. 

2.  Thương 
z '

z
 là số phức w sao cho zw = z'. Từ đó, có thể nói phép chia 

(cho số phức khác 0) là phép toán ngược của phép nhân. 
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II.  Căn bậc hai của số phức − phương trình bậc hai 

1. căn bậc hai của số phức 

Định nghĩa 1 
Cho số phức w. Mỗi số phức z thỏa mãn z2 = w được gọi là một căn bậc hai 
của w.  

Nới cách khác, mỗi căn bậc hai của w là một nghiệm của phương trình: 

z2 − w = 0 (víi Èn z). 

 Chú ý 1: Để tìm căn bậc hai của số phức w, ta có hai trường hợp: 
Trường hợp 1: Nếu w là số thực (tức là w = a): 

 Với a > 0 thì w có hai căn bậc hai là ± a . 

 Với a < 0 thì w có hai căn bậc hai là ±i a− . 
Trường hợp 2: Nếu w = a + bi (a, b∈  và b ≠ 0) thì z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc 

hai của w khi và chỉ khi: 
z2 = w ⇔ (x + yi)2 = a + bi 

⇔ (x2 − y2) + 2xyi = a + bi ⇔ 
2 2x y a

2xy b

 − =


=
. 

Ghi nhớ về căn bậc hai của số phức w: 
 w = 0 có đúng một căn bậc hai là z = 0. 
 w ≠ 0 có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau (khác 0). 

Đặc biệt: 
 Số thực dương a có hai căn bậc hai là ± a . 

 Số thực âm a có hai căn bậc hai là ±i a− . 

2. phương trình bậc hai 

Cho phương trình: 
Ax2 + Bx + C = 0, với A, B, C là những số phức và A ≠ 0. 

Xét biệt thức ∆ = B2 − 4AC, ta có các trường hợp: 
Trường hợp 1: Nếu ∆ ≠ 0 thì phương trình có hai nghiệm: 

z1 = 
B

2A

− + δ
 và z2 = 

B

2A

− − δ
 

trong đó δ là một căn bậc hai của ∆. 
Đặc biệt:  
 Nếu ∆ là số thực dương thì phương trình có hai nghiệm: 

z1 = 
B

2A

− + ∆
 và z2 = 

B

2A

− − ∆
. 

 Nếu ∆ là số thực âm thì phương trình có hai nghiệm: 

z1 = 
B i

2A

− + −∆
 và z2 = 

B i

2A

− − −∆
. 
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Trường hợp 2: Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép z1 = z2 = 
B

2A
− . 

 Chú ý 2:  1.  Mọi phương trình bậc hai (với hệ số phức) có hai nghiệm phức (có 
thể trùng nhau). 

2.  Mọi phương trình bậc n:  
A0zn + A1zn − 1 + ... + An − 1z + An = 0 

trong đó A0, A1, ..., An là n + 1 số phức cho trước, A0 ≠ 0 và n là 
một số nguyên dương luôn có n nghiệm phức (không nhất thiết 
phân biệt). 

III.  dạng lượng giác của số phức − ứng dụng 

1. số phức dưới dạng lượng giác 
Định nghĩa 1 

(Acgumen của số phức z ≠ 0): Cho số phức z ≠ 0. Gọi M là điểm trong mặt 
phẳng phức biểu diễn số z. Số đo (radian) của mỗi góc lượng giác tia đầu 
Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z. 

 Chú ý:  

1. Nếu ϕ là một acgumen của z thì mọi acgumen của z có dạng ϕ + 2kπ, k∈ . 
2. Hai số phức z và lz (với z ≠ 0 và l là số thực dương) có cùng acgumen. 

Định nghĩa 2 
(Dạng lượng giác của số phức): Dạng z = r(cosϕ + i.sinϕ), trong đó r > 0 
được gọi là dạng lượng giác của số phức z ≠ 0. Còn dạng z = a + bi (a, 
b∈ ) được gọi là dạng đại số của số phức z. 

 Nhận xét: Để tìm dạng lượng giác r(cosϕ + i.sinϕ) của số phức z = a + bi (a, 
b∈ ) khác 0 cho trước, ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1:   Tìm r: đó là môdun của z, r = 2 2a b+ ; số r đó cũng là 
khoảng cách từ gốc O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt 
phẳng phức. 

Bước 2: Tìm ϕ: đó là acgumen của z, ϕ là số thực sao cho       cosϕ = 
a

r
 và sinϕ = 

b

r
; số ϕ đó cũng là số đo một góc lượng giác 

tia đầu Ox, tia cuối OM. 
Chúng ta tổng kết hai bước thực hiện trên bằng phép biến đổi: 

2 2

2 2 2 2

a b
z a b i

a b a b

 
= + + 

+ + 
 = ( )2 2a b cos i.sin+ ϕ+ ϕ . 

 Chó ý:  

1. |z| = 1 khi và chỉ khi z = cosϕ + i.sinϕ (ϕ∈ ). 
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2. Khi z = 0 thì |z| = r = 0 nhưng acgumen của z không xác định (đôi khi coi 
acgumen của 0 là số thực tùy ý và vẫn viết 0 = 0(cosϕ + i.sinϕ)). 

3. Cần để ý đòi hỏi r > 0 trong dạng lượng giác r(cosϕ + i.sinϕ) của số phức z ≠ 0. 

2. nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác 

Định lÝ: Nếu z = r(cosϕ + i.sinϕ) và z' = r'(cosϕ' + i.sinϕ') với r, r' ≥ 0 thì : 
zz' = rr'[cos(ϕ + ϕ') + i.sin(ϕ + ϕ')] 
z

z '
 = 

r

r '
[cos(ϕ − ϕ') + i.sin(ϕ − ϕ')] khi r' > 0. 

 Chú ý:  Nếu các điểm M, M' biểu diễn theo thứ tự các số phức z, z' khác 0 thì 

acgumen của 
z

z '
 là số đo góc lượng giác tia đầu OM', tia cuối OM. 

3. công thức moa−vrơ (moivre) và ứng dụng 

Công thức moa−vrơ: Với mọi số nguyên dương n, ta có: 
[r(cosϕ + i.sinϕ)]n = rn(cosnϕ + i.sinnϕ). 

Khi r = 1, ta được: 
(cosϕ + i.sinϕ)n = cosnϕ + i.sinnϕ. 

ứng dụng vào lượng giác: Ta có: 
(cosϕ + i.sinϕ)3 = cos3ϕ + i.sin3ϕ. 

Mặt khác, sử dụng khai triển lũy thừa bậc ba ta được: 
(cosϕ + i.sinϕ)3 = cos3ϕ + 3cos2ϕ.(i.sinϕ) + 3cosϕ.(i.sinϕ)2 + sin3ϕ. 

Từ đó, suy ra: 
cos3ϕ = cos3ϕ − 3cosϕ.sin2ϕ = 4cos3ϕ − 3cosϕ, 
sin3ϕ = 3cos2ϕ.sinϕ − sin3ϕ = 3sinϕ − 4sin3ϕ. 

Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác: Số phức z = r(cosϕ + i.sinϕ), r > 0 có 
hai căn bậc hai là: 

r cos i.sin
2 2

ϕ ϕ + 
 

  

vµ − r cos i.sin
2 2

ϕ ϕ + 
 

 = r cos i.sin
2 2

 ϕ ϕ   + π + + π    
    

. 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

§1. Số phức 
Dạng toán 1: Số phức và thuộc tính của nó 
Phương pháp 

Với số phức z = a + bi, các dạng câu hỏi thường được đặt ra là: 
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Dạng 1: Xác định phần thực và phần ảo của số phức z. Khi đó, ta có ngay: 
 Phần thực bằng a. 

 Phần ảo bằng b. 

Chú ý:  Một câu hỏi ngược là "Khi nào số phức a + bi là số thực, số 
ảo hoặc bằng 0", khi đó ta sử dụng kết quả trong phần chú 
ý sau định nghĩa 1. 

Dạng 2: Hãy biểu diễn hình học số phức z 
Khi đó, ta sử dụng điểm M(a; b) để biểu diễn số phức z trên mặt 
phẳng tọa độ. 

 Chú ý: Một câu hỏi ngược là "Xác định số phức được biểu diễn 
bới điểm M(a; b)", khi đó ta có ngay số z = a + bi. 

Dạng 3: Tính môđun của số phức z, khi đó, ta có ngay 2 2z a b= + . 

Dạng 4: Tìm số đối của số phức z, khi đó, ta có ngay −z = ưa − bi. 
Dạng 5: Tìm số phức liên hợp của z, khi đó, ta có ngay z  = a − bi. 

Dạng 6: Tìm số phức nghịch đảo của z, khi đó, ta có ngay z−1 = 
2

1

| z |
z . 

Thí dụ 1. Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một tam giác đều có 
tâm là gốc toạ độ O trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu 
diễn số −i. 

 Giải 
Giả sử tam giác đều ABC (như trong hình vẽ) thỏa mãn điều kiện đầu bài, khi đó 

giả sử đỉnh A(0; −1) biểu diễn số phức −i. 

Gọi a là độ dài cạnh ∆ABC, ta có 
2 a 3. AO 1
3 2

= =  ⇔ a 3.=  

Từ đó suy ra 

 Đỉnh B
3 1;

2 2
 
−  
 

 là số phức B
3 1z i.

2 2
= − +  

 Đỉnh C
3 1;

2 2
 
  
 

 là số phức C
3 1z i.

2 2
= +  

Dạng toán 2: Các phép toán về số phức 
Phương pháp 

Sử dụng định nghĩa cùng với tính chất của các phép toán (cộng, trừ nhân, 
chia) trên tập số phức. 

Chúng ta có các hằng đẳng thức: 
a2 + b2 = a2 − (bi)2 = ( )( )

z

a bi a bi+ −


 = z.z . 

A 

y 

x 

−1 

O 

B C 
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(a + bi)2 = a2 − b2 + 2abi;  (a − bi)2 = a2 − b2 − 2abi. 
(a + bi)3= a3 − 3a + (3a2b − b3)i; (a − bi)3= a3 + 3a − (3a2b + b3)i. 

Thí dụ 1. Tìm phần thực phần ảo của số phức z = (x + iy)2 – 2(x + iy) + 5 (với 
x, y ∈  ).Với x, y nào thì số phức đó là số thực ? 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

z = (x2 + 2xyi − y2) – (2x + 2yi) + 5 = x2 − y2 − 2x + 5 + 2y(x − 1)i. 
Vậy nó có phần thực bằng x2 − y2 − 2x + 5 và phần ảo bằng 2y(x − 1). 

b. Số phức đã cho là số thực điều kiện là: 
2y(x − 1) = 0 ⇔ x = 1 hoặc y = 0. 

Thí dụ 2. Tìm phần thực phần ảo và môđun của số phức 
3 2i 1 i

z
1 i 3 2i

+ −
= +

− −
. 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Ta biến đổi: 

z = 
(3 2i)(1 i) (1 i)(3 2i)

2 13

+ + − +
+  = 

1 5i 5 i

2 13

+ −
+  = 

23 63
i

26 26
+ . 

Vậy nó có phần thực bằng 
23

26
, phần ảo bằng 

63

26
 và môđun bằng 

4498

26
. 

Cách 2: Ta biến đổi: 

z = 
2(3 2i)(3 2i) (1 i)

(1 i)(3 2i)

+ − + −
− −

 = 
13 2i

1 5i

−
−

= 
(13 2i)(1 5i)

26

− +
  

= 
1

(23 63i)
26

+  = 
23 63

i
26 26

+ . 

Vậy nó có phần thực bằng 
23

26
, phần ảo bằng 

63

26
 và môđun bằng 

4498

26
. 

Thí dụ 3. Tìm điểm biểu diễn các số phức sau: 

a. z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i− . b.   z = ( )3

2 i+  − ( )3

2 i− . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = 2 + 2i 2  + i2 + 2 − 2i 2  + i2 = 2. 

Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 
Cách 2: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = ( 2  + i + 2  – i)2 − 2( 2  + i)( 2  – i) 

= 8 − 2(2 − i2) = 2. 
Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 
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Cách 3: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = ( 2  + i − 2  + i)2 + 2( 2  + i)( 2  – i) 

= 4i2 + 2(2 − i2) = 2. 
Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

z = ( )3

2 i+ −( )3

2 i− = 2 2  + 6i + 23i 2  + i3 − ( 2 2  − 6i + 23i 2  − i3) 

= 12i + 2i3 = 12i − 2i = 10i. 
Vậy, điểm N(0; 10) biểu diễn số phức z. 

Cách 2: Ta biến đổi: 

z = ( )3

2 i+  − ( )3

2 i−  

= ( 2  + i – 2  + i)3 + 3( 2  + i)( 2  – i) ( 2  + i – 2  + i) 
= 8i3 + 6i(2 − i2) = −8i + 18i = 10i. 

Vậy, điểm N(0; 10) biểu diễn số phức z. 

Dạng toán 3: Chứng minh tich chất của số phức 
Phương pháp 

Sử dụng các phép toán trên tập số phức cùng những tính chất của chúng. 

Thí dụ 1. Chứng minh rằng phần thực của số phức z bằng 
1

2
(z + z ), phần ảo của 

số phức z bằng 
1

2i
(z – z ). 

 Giải 
Với số phức z = a + bi (a, b∈ ), ta có: 

1

2
(z + z ) = 

1

2
(a + bi + a bi+ ) = 

1

2
(a + bi + a − bi) = a − là phần thực của z. 

1

2i
(z – z ) = 

1

2
(a + bi − a bi+ )(−i) = b − là phần ảo của z. 

Thí dụ 2. Gọi A, B theo thứ tự là các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn số z ≠ 0  

và z' = 
1 i

2

+
z. Chứng minh rằng ∆OAB là vuông cân (O là gốc toạ độ). 

 Giải 
Ta lần lượt có: 

OA = OA


 = |z|, OB = OB


 = 
1 i

z
2

+
 = 

1 i
| z |

2

+
 = 

2

2
|z|, 

AB = AB


 = OB OA−
 

 = 
1 i

z z
2

+
−  = 

1 i
| z |

2

− +
 = 

2

2
|z|. 
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Từ đó, suy ra OB = AB và: 

OB2 + AB2 = 

2 2

2 2
z z

2 2

   
+      

   
 = |z|2 = OA2 ⇔ ∆OAB là vuông cân tại B. 

Dạng toán 4: Tập hợp điểm 
Phương pháp 

Câu hỏi thường được đặt ra là "Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu 
diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện K".  

Khi đó: 

Dạng 1: Số phức z thỏa mãn biểu thức về độ dài (môđun). Khi đó, ta sử 
dụng công thức 2 2z a b= + . 

Dạng 2: Số phức z là số thực (thực âm hoặc thực dương), số ảo. Khi đó, ta 
sử dụng kết quả: 

a. Để z là số thực điều kiện là b = 0. 

b. Để z là số thực âm điều kiện là: 

a 0

b 0

<
 =

. 

c. Để z là số thực dương điều kiện là: 

a 0

b 0

>
 =

. 

d. Để z là số ảo điều kiện là a = 0. 

Chú ý: Để tăng độ khó cho yêu cầu về tập hợp điểm, bài toán thường được cho 
dưới dạng một biểu thức phức. 

Thí dụ 1. Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 
z sao cho z2: 
a. Là số ảo.    b.  Là số thực âm. 
c.   Là số thực dương.  d.  Có môđun bằng 1. 

 Giải 
Với số phức z = x + yi (x, y∈ ), ta có: 

z2 = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi. 
a. Để z2 là số ảo điều kiện là: 

x2 − y2 = 0 ⇔ (x − y)(x + y) = 0 ⇔ 
x y 0

x y 0

− =
 + =

. 

Vậy, tập hợp điểm các điểm M thuộc hai đường phân giác của góc giữa trục thực, 
trục ảo. 
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b. Để z2 là số thực dương điều kiện là: 
2 2x y 0

xy 0

 − >


=
 ⇔ 

x 0

y 0

≠
 =

. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc trục Ox (trục thực) trừ gốc O. 
c. Để z2 là số thực âm điều kiện là: 

2 2x y 0

xy 0

 − <


=
 ⇔ 

x 0

y 0

=
 ≠

. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc trục Oy (trục ảo) trừ gốc O. 
d. Để z2 có môđun bằng 1 điều kiện là: 

( )22 2 2x y (2xy) 1− + =  ⇔ ( )22 2x y 1+ =  ⇔ x2 + y2 = 1. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc đường tròn đơn vị. 

Thí dụ 2. Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số 
phức thỏa mãn (1 + i 3 )z + 2, trong đó z – 1 ≤ 2. 

 Giải 
Ta biến đổi: 

 (1 + i 3 )z + 2 = x + yi ⇔ (1 + i 3 )z = x − 2 + yi ⇔ z = 
x 2 yi
1 i 3
− +
+

 

Khi đó: 

z – 1 = 
x 2 yi 1
1 i 3
− +

−
+

 = 
x 3 i(y 3)

1 i 3
− + +

+
 

=
[x 3 i(y 3)](1 i 3)

4
− + + −

=
x y 3 i(y x 3 3 3)

4
+ + − +

 

z – 1 ≤ 2 ⇔ x y 3 i(y x 3 3 3) 8+ + − + ≤  

⇔ 2 2(x y 3) (y x 3 3 3)+ + − +  ≤ 8 

⇔ 2 24 (x 3) (y 3) − + −   ≤ 8 ⇔ (x − 3)2 + (y − 3 )2 ≤ 16. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc hình tròn tâm I(3; 3 ) bán kính R = 4. 

Dạng toán 5: Phương trình phức 
Phương pháp 

Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Sử dụng các phép biến đổi đại số và các phép toán về số phức. 
Cách 2: Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Giả sử số phức cần tìm là z = a + bi (x, y∈ ). 
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Bước 2: Thay z vào phương trình và sử dụng sử dụng bằng 
nhau của hai số phức để tìm a, b. 

Bước 3: Kết luận về số phức z cần tìm. 

Thí dụ 1. Tìm nghiệm phức của phương trình: 

a.   
2 i 1 3i

z
1 i 2 i

+ − +
=

− +
. b.   ( )( ) ( )iz 1 z 2 i 2 i z z 1 0 + − + + − + =  . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Biến đổi phương trình về dạng: 

2 2 2 2

(2 i)(1 i) ( 1 3i)(2 i)
z

1 1 2 1

+ + − + −
=

+ +
 ⇔ 

(1 3i) 1 7i
z

2 5

+ +
=   

⇔ 
2 1 7i

z .
5 1 3i

+
=

+
 = 

2 2

2 (1 7i)(1 3i)
.

5 1 3

+ −
+

 = 
22 4i

25

+
. 

Vậy, phương trình có nghiệm z = 
22

25
 + 

4

25
i. 

b. Ta biến đổi phương trình về dạng: 

( )

iz 1 0 (1)

z 2 i 0 (2)

2 i z z 1 0 (3)

+ =

− + =

 + − + =

 

Ta lần lượt: 

 Với phương trình (1), ta biến đổi iz = −1 ⇔ 
1

z
i

= −  = i. 

 Với phương trình (2), ta biến đổi: 

z 2 i= −  ⇔ z = 2 + i. 
 Với phương trình (3), ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Ta biến đổi (3) về dạng: 

(1 + i)z = –1 ⇔ z = 
1

1 i

−
+

 = 
2 2

1(1 i)

1 1

− −
+

= − 1 1
i

2 2
+ . 

Cách 2: Giả sử z = a + bi (a, b∈ ), ta có: 

(3) ⇔ (2 + i)(a + bi) − (a + bi) + 1 = 0 

⇔ 2a − b + (a + 2b)i − (a + bi) + 1 = 0 ⇔ a − b + 1 + (a + b)i = 0 

⇔ 
a b 1 0

a b 0

− + =
 + =

 ⇔ 
2b 1

a b

− = −
 = −

 ⇔ 
a 1/ 2

b 1/ 2

= −
 =

 ⇔ z = − 1 1
i

2 2
+ . 

Vậy, phương trình có ba nghiệm z = i, z = 2 + i và z = − 1 1
i

2 2
+ . 
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§2. căn bậc hai của số phức  
và phương trình bạc hai 

Dạng toán 1: Căn bậc hai của số phức 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần căn bậc hai của số phức và lưu ý tới các trường hợp 
đặc biệt. 

Thí dụ 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số phức sau: 
a.   2 2 3− .   b.  i. 

 Giải 
a. Số 2 2 3−  < 0 nên có hai căn bậc hai là: 

( )i 2 2 3± − −  = i 3 2 2± −  = ( )2
i 2 1± −  = ( )i 2 1± − . 

b. Giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của i, tức là ta có: 
i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔
2 2x y 0

2xy 1
 − =


=
⇔ 2

2

1y
2x

1x 0
2x

 =


  − =   

⇔
4

1y
2x

4x 1 0

 =

 − =

⇔

2x y
2

2x y
2


= =




= = −


. 

Vậy, số i có hai căn bậc hai là 
2 (1 i)

2
± + . 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm căn bậc hai của các số phức trên: 
 Câu a) chúng ta sử dụng ngay kết quả của trường hợp 1 trong 

chú ý của phần căn bậc hai. 
 Câu b) chúng ta sử dụng thuật toán đã được trình bày trong 

trường hợp 2 của chú ý của phần căn bậc hai. 
Với số ảo dạng z = bi nếu chúng ta sử dụng đánh giá về dấu 
của x và y thì sẽ nhanh chóng tìm được nghiệm của hệ phương 
trình. Cụ thể hệ trong câu b) sẽ được thực hiện như sau: 

2 2x y 0

2xy 1

 − =


=
 ⇔ 

x y

2xy 1và x,y cùngdấu

= ±
 =

⇔ 2

x y
1x
2

=



=

  

⇔ 
2x y

2
= = ± . 

Thí dụ 2. Tìm các căn bậc hai của mỗi số phức sau: 
a.   3 + 4i.    b.  4 6i 5+ . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
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Cách 1: Giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của 3 + 4i, tức là ta có: 
3 + 4i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 3

2xy 4
 − =


=
 ⇔ 2

2

2y
x

2x 3
x

 =


  − =   

 ⇔ 
4 2

2y
x

x 3x 4 0

 =

 − − =

 

⇔ 
2

2y
x

x 4

 =

 =

 ⇔ 
x 2 v y 1
x 2v y 1

µ

µ

= =
 = − = −

. 

Vậy, số 3 + 4i có hai căn bậc hai là ±(2 + i). 
Cách 2: Ta có phân tích: 

3 + 4i = 3 + 2.2i = 3 + 2.2.i = (2 + i)2. 
Vậy, số 3 + 4i có hai căn bậc hai là ±(2 + i). 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của 4 6i 5+ , tức là ta có: 

4 6i 5+  = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 4

2xy 6 5

 − =


=
 ⇔ 2

2

3 5y
x

3 5x 4
x


=


   − =    

 ⇔ 
4 2

3 5y
x

x 4x 45 0


=


 − − =

 

⇔ 
2

3 5y
x

x 9


=


 =

 ⇔ 
x 3 v y 5

x 3v y 5

µ

µ

 = =


= − = −
. 

Vậy, số 4 6i 5+  có hai căn bậc hai là ( )3 i 5± + . 

Cách 2: Ta có phân tích: 

4 6i 5+  = 4 2.3 5i+  = ( )4 2.3 5i+  = ( ) ( )223 2.3 5i 5i+ +  = ( )2
3 5i+ . 

Vậy, số 4 6i 5+  có hai căn bậc hai là ( )3 i 5± + . 

 Nhận xét: ý tưởng cho cách giải 2 trong thí dụ trên với mỗi số phức dạng a + bi 
(a, b thực khác 0) có thể được giải thích như sau: 

Ta viết 
bbi 2. i
2

= , tới đây cần một phép phân tích số 
b i
2

 thành hai số 

b1 và b2i sao cho ( )22
1 2b b i a+ = . 

Đối với các em học sinh đã biết vận dụng định lí Viét để nhẩm 
nghiệm của phương trình bậc hai thì đây là công việc đơn giản. 
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Dạng toán 2: Phương trình bậc hai 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần phương trình bậc hai. 

Thí dụ 1. Tìm nghiệm phức của các phương trình sau: 
a. z2 − 2z + 2 = 0.   b.  z2 − 2iz + 1 = 0. 

 Giải 
a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Phương trình có ∆' = 12 − 2 = –1 nên nó có hai nghiệm phân biệt là: 

z1, 2 = 1 ±i. 
Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 

(z − 1)2 = −1 = i2 ⇔ z − 1 = ±i ⇔ z1, 2 = 1 ±i. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm z1, 2 = 1 ± i. 

b. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Phương trình có ∆ = (–2i)2 − 4 = –8 ⇒ ∆ có hai căn bậc hai là 2i 2± . 
Nên phương trình đó có hai nghiệm phân biệt là: 

z1, 2 = 
2i 2i 2

2

±
 = (1 ± 2 )i. 

Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 

z2 − 2iz − 1 = −2 ⇔ (z − i)2 = −2 ⇔ z − i = ±i 2  ⇔ z1, 2 = (1 ± 2 )i. 

Vậy, phương trình có hai nghiệm z1, 2 = (1 ± 2 )i. 

 Chú ý:  a.  Với phương trình bậc hai có biệt số ∆ là số phức chúng ta thực 
hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tính biệt số ∆ = a + bi. 
Bước 2: Tìm hai căn bậc hai của ∆ (giả sử ±δ) theo thuật 

toán đã biết trong dạng toán 1. 
Bước 3: Kết luận, phương trình có hai nghiệm: 

z1, 2 = 
B

2A

− ± δ
. 

b. Từ đó, ta thấy công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ số 
thực vẫn đúng cho phương trình bậc hai với hệ số phức không, vì: 

1 2

2 2 2

1 2 2

B B B
z z

2A 2A A

B B B B 4AC C
z .z .

2A 2A 4A 4A A4A

− + δ − − δ + = + = −


− + δ − − δ − δ − ∆ = = = = =

. 

Thí dụ 2. Tìm nghiệm phức của các phương trình sau: 
a. z2 + (2 − i)z − 2i = 0.   b.  4z2 − 2z − i 3  = 0. 



 288 

 Giải 
a. Phương trình có: 

∆ = (2 − i)2 + 8i = 3 + 4i = (2 + i)2 

nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là: 

[ ]1

1
z (2 i) (2 i) 2

2
= − − − + = −  và [ ]2

1
z (2 i) (2 i) i

2
= − − + + = . 

Vậy, phương trình có hai nghiệm z1 = −2 và z2 = i. 
b. Phương trình có ' 1 4i 3∆ = + . 

Giả sử số δ = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của ' 1 4i 3∆ = + , tức là ta có: 

1 + 4 3 i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 1

2xy 4 3

 − =


=
 ⇔ 

( )2
2

2 3
y

x

x 2 3 / x 1


=


 − =

 ⇔ 
4 2

2 3
y

x

x x 12 0


=


 − − =

 

⇔ 
2 2

2 3
y

x

(x 4)(x 3) 0


=


 − + =

 ⇔ 
2

2 3
y

x

x 4


=


 =

 ⇔ 
x 2 và y 3

x 2 và y 3

 = =


= − = −
. 

Tức là, biệt số ∆' có hai căn bậc hai là ±(2 + i 3 ) nên phương trình có hai 
nghiệm phân biệt là: 

( )1

1 1
z 1 (2 i 3) 1 i 3

4 4
 = − + = − +   và ( )2

1 1
z 1 (2 i 3) 3 i 3

4 4
 = + + = +  . 

Vậy, phương trình có hai nghiệm ( )1

1
z 1 i 3

4
= − +  và ( )2

1
z 3 i 3

4
= + . 

 Nhận xét: Như vậy, để giải các phương trình trên: 
 ở câu a) bằng việc nhận xét được ngay rằng 3 + 4i = (2 + i)2 

chúng ta đã giảm thiểu được các bước tìm căn bâc hai của ∆. 
 Câu b) chúng ta cần sử dụng thuật toán để tìm căn bậc hai của 

∆'. Tuy nhiên, với những người có kinh nghiệm họ có thể 
nhẩm được. 

Thí dụ 3. Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 4 – i và tích của chúng 
bằng 5(1 – i). 

 Giải 
Với hai số phức z1, z2 thỏa mãn điều kiện đầu bài, ta có: 

1 2

1 2

z z 4 i

z .z 5(1 i)

+ = −
 = −

 

suy ra z1, z2 là nghiệm của phương trình: 
z2 − (4 − i)z + 5(1 − i) = 0 
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phương trình có ∆ = (4 − i)2 − 20(1 − i) = −5 + 12i. 
Giả sử số δ = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của ∆ = −5 + 12i, tức là ta có: 

−5 + 12i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔
2 2x y 5

2xy 12

 − = −


=
⇔ 2

2

6
y

x

6
x 5

x

 =


  − = −   

⇔
4 2

6
y

x

x 5x 36 0

 =

 + − =

⇔
2

6
y

x

x 4

 =

 =

  

⇔ 
x 2 và y 3

x 2 và y 3

= =
 = − = −

. 

Tức là, biệt số ∆ có hai căn bậc hai là ±(2 + 3i). 
Nên phương trình đó có hai nghiệm phân biệt là: 

z1 = 
4 i (2 3i)

2

− + +
 = 3 + i;  z2 = 

4 i (2 3i)

2

− − +
 = 1 − 2i. 

Vậy, hai số cần tìm là 3 + i và 1 − 2i. 

Dạng toán 3: Sử dụng phương trình bậc hai giải phương trình bậc cao 
Phương pháp 

a. Đối với phương trình bậc ba thì chúng ta cần thực hiện phép nhẩm nghiệm để 
phân tích đa thức thành nhân tử (tức nhận được một phương trình tích). 

b. Đối với phương trình bậc bốn dạng đặc biệt chúng ta sử dụng phương pháp 
đặt ẩn phụ. 

Thí dụ 1.  Giải các phương trình sau và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm 
của mỗi phương trình (trong mặt phẳng phức):  
a.   z3 − 1 = 0.   b.   z3 – 3z2 + 4z – 2 = 0. 

 Giải 
a. Ta biến đổi phương trình về dạng: 

(z − 1)(z2 + z + 1) = 0 ⇔ 
2

z 1 0
z z 1 0
− =

 + + =
 ⇔ 1 2, 3

1 i 3z 1, z
2

− ±
= = . 

Vậy, phương trình có ba nghiệm z1, z2, z3 và chúng theo thứ tự được biểu diễn 

bằng các điểm M1(1; 0), 2
1 3M ;
2 2

 
−  
 

 và 3
1 3M ;
2 2

 
− −  
 

 trên mặt phẳng phức. 

b. Vì tổng các hệ số bằng 0 nên phương trình có một nghiệm bằng 1 nên ta biến đổi 
phương trình về dạng: 

(z − 1)(z2 − 2z + 2) = 0 ⇔ 
2

z 1 0
z 2z 2 0
− =

 − + =
 ⇔ 

1

2, 3

z 1

z 1 i 3

=


= ±
. 

Vậy, phương trình có ba nghiệm z1, z2, z3 và chúng theo thứ tự được biểu diễn 

bằng các điểm M1(1; 0), ( )2M 1; 3  và ( )3M 1; 3−  trên mặt phẳng phức. 



 290 

 Chú ý: a.  Rất nhiều học sinh khi thực hiện câu a) do thói quen tìm nghiệm 
thực nên đã chỉ ra nghiệm duy nhất x = 1. Các em học sinh cần 
ghi nhớ nội dung chú ý 2 trong phần lí thuyết, nên sử dụng hằng 
đẳng thức để biến đổi phương trình ban đầu về dạng tích. 

b.  ở câu b) chúng ta sử dụng kết quả a + b + c + d = 0 thì phương 
trình az3 + bz2 + cz + d = 0 (với a, b, c, d là những số thực) có 
nghiệm bằng 1, do đó nó được phân tích thành: 

(z − 1)(Az2 + Bz + C) = 0. 
Tương tự, nếu phương trình az3 + bz2 + cz + d = 0 có: 

a − b + c − d = 0 
thì nó có nghiệm bằng −1, do đó nó được phân tích thành: 
 (z + 1)(Az2 + Bz + C) = 0. 

c.   Các em học sinh hãy chứng minh rằng "Kết quả trên vẫn đúng với 
phương trình bậc ba có hệ số phức". 

Thí dụ 2. Giải các phương trình sau:  
a.  z4 − 1 = 0.   b.   z4 + 1 = 0. 

 Giải 
a. Biến đổi phương trình về dạng: 

(z2 – 1)(z2 + 1) = 0 ⇔ z = ±1 và z = ±i. 
b. Biến đổi phương trình về dạng: 

z4 − i2 = 0 ⇔ (z2 − i)(z2 + i) = 0 ⇔ 
2

2

z i (1)
z i (2)

 =


= −
. 

Ta lần lượt: 

 Với phương trình (1), giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của 2i, tức 
là ta có: 

i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 0

2xy 1
 − =


=
 ⇔ 

x y
xy 1v x, yc ngd uà ù Ê

= ±
 =

 ⇔ 2

x y
1x
2

=



=

 ⇔ 
x y

1x
2

=

 = ±

  

⇔ 
1x y
2

= = ± . 

Suy ra, phương trình (1) có hai nghiệm là ( )1 1 i .
2

± +  

 Với phương trình (2), giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của −i, tức 
là ta có: 

−i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 0

2xy 1
 − =


= −
 ⇔ 

x y
xy 1v x, y tr d uà ái Ê

= ±
 = −
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⇔ 2

x y
1x
2

= −



=

 ⇔ 
x y

1x
2

= −

 = ±

 ⇔ 
1x y
2

= − = ± . 

Suy ra, phương trình (1) có hai nghiệm là ( )1 1 i .
2

± −  

Vậy, phương trình đã cho có bốn nghiệm là ( )1 1 i .
2

± ±  

 Nhận xét: 1.  Như vậy, qua ví dụ trên: 
a. ở câu a) chúng ta sử dụng hằng đẳng thức để chuyển 

phương trình ban đầu về tích của hai phương trình bậc hai. 
b. ở câu b) chúng ta sử dụng tính chất i2 = −1 để làm xuất 

hiện dạng A2 − B2 = (A − B)(A + B). 
2.   Chúng ta đều biết rằng các phương trình trùng phương dạng: 

az4 + bz2 + c = 0 
được giải bằng việc sử dụng ẩn phụ t = z2. 

 

§3. dạng lượng giác của số phức  
và ứng dụng 

Dạng toán 1: Dạng lượng giác của của số phức 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức được trình bày trong nhận xét của phần 1.  

Thí dụ 1. Tìm dạng lượng giác của các số phức z , –z, 
1

z
, kz (k ∈ *

 ), biÕt: 

a. z = 1 + i 3 .   b.  z = r(cosϕ + i.sinϕ), víi r > 0. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 

Cách 1: Với z = 1 + i 3 , ta có: 

M«dun r = 1 3+  = 2, 

Acgumen ϕ thỏa mãn cosϕ = 
1

2
 và sinϕ = 

3

2
 ⇒ chọn ϕ = 

3

π
. 

Từ đó, suy ra z = 2 cos i.sin
3 3

π π + 
 

 và khi đó: 

z  = 2 cos i.sin
3 3

π π − 
 

 = 2 cos i.sin
3 3

 π π   − + −    
    

; 

–z = 2 cos i.sin
3 3

π π − + 
 

 = 2 cos i.sin
3 3

π π − − 
 

 = 
4 4

2 cos i.sin
3 3

π π + 
 

; 
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1

z
 = 

1
z

z.z
 = 

1
.2 cos i.sin

4 3 3

π π + 
 

 = 
1

cos i.sin
2 3 3

π π + 
 

; 

kz = 

2k cos i.sin nÕu k 0
3 3

4 4
2k cos i.sin nÕu k 0

3 3

 π π + > 
  


π π − + <   

. 

Cách 2: Chúng ta thường sử dụng ngay phép biến đổi: 

z = 1 + i 3  = 2
1 3

i
2 2

 
+  

 
 = 2 cos i.sin

3 3

π π + 
 

; 

z  = 1 i 3+  = 1 − i 3  = 
1 3

2 i
2 2

 
−  

 
 = 2 cos i.sin

3 3

 π π   − + −    
    

; 

–z = −1 − i 3  = 
1 3

2 i
2 2

 
− −  
 

 = 
4 4

2 cos i.sin
3 3

π π + 
 

; 

1

z
 = 

1

1 i 3−
=

1 i 3

1 3

−
+

=
1 i 3

4

+
 = 

1 1 3
i

2 2 2

 
+  

 
 = 

1
cos i.sin

2 3 3

π π + 
 

. 

b. Ta lần lượt có: 
 Số phức z  có môdun r và acgumen bằng −ϕ nên có dạng:  

z  = r[cos(−ϕ) + i.sin(−ϕ)]. 
 Số phức −z có môdun r và acgumen bằng ϕ + π nên có dạng:  

−z = r[cos(ϕ + π) + i.sin(ϕ + π)]. 

 Số phức 
1

z
 = 

1
z

z.z
 cã m«dun 

2

1

r
r = 

1

r
 và acgumen bằng ϕ nên có dạng:  

1

z
 = 

1

r
(cosϕ + i.sinϕ). 

 Số phức kz có môdun |kz| = |k|r và acgumen bằng ϕ nếu k > 0 và là ϕ + π nếu   
k < 0 nên có dạng:  

kz = 
kr(cos i.sin ) nếu k 0

kr[cos( ) i.sin( )] nếu k 0

ϕ+ ϕ >
− ϕ+ π + ϕ+ π <

. 

Thí dụ 2. Cho hai số phức z1 = 1 + i và 2z 3 i= + . 
a. Tìm dạng lượng giác của z1, z2. 

b. Sử dụng kết quả trong a) tính 1
1 2

2

zz z , .
z

 

 Giải 
a. Ta lần lượt có: 

z1 = 1 + i
1 12 i
2 2

 = + 
 

2 cos i.sin
4 4
π π = + 

 
, 
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2z 3 i= +
3 12 i

2 2
 

= +  
 

2 cos i.sin .
6 6
π π = + 

 
 

b. Ta lần lượt có: 

1 2z z 2.2 cos i.sin
4 6 4 6

 π π π π   = + + +        

5 52 2 cos i.sin
12 12
π π = + 

 
, 

1

2

z 2 cos i.sin
z 2 4 6 4 6

 π π π π   = − + −        

2 cos i.sin
2 12 12

π π = + 
 

. 

 Chú ý:  Nếu thực hiện các phép toán trên dưới dạng đại số: 
a. Ta có: 

( )1 2z z (1 i) 3 i= + + ( ) ( )3 1 3 1 i= − + +  

( ) ( )3 1 3 1
2 2 i

2 2 2 2

 − +
 = +
 
 

 

từ đó, suy ra 
3 1 5 3 1 5cos , sin .

12 122 2 2 2
− π + π

= =  

b. Ta cã: 

( )( ) ( ) ( )1

2

1 i 3 iz 1 i 1 3 1 3 1 i
z 4 43 i

+ −+  = = = + + − +
 

( ) ( )2 3 1 2 3 12 i
2 4 4

 + −
 = +
 
 

 

từ đó, suy ra 
( ) ( )2 3 1 2 3 1

cos , sin .
4 12 4 12

+ −π π
= =  

Dạng toán 2: Các ứng dụng 
Phương pháp 

Sử dụng dạng lượng giác của số phức để thực hiện các phép toán.  
Sử dụng công thức moa−vrơ (moivre) và ứng dụng. 

Thí dụ 1. Tìm dạng lượng giác của các căn bậc hai của số phức: 
z = cosϕ − i.sinϕ. 

 Giải 
Viết lại số phức z dương dạng chuẩn: 

z = cos(−ϕ) − i.sin(−ϕ) 
từ đó, suy ra nó có hai căn bậc hai là: 

cos i.sin
2 2

ϕ ϕ   − + −   
   

 và cos i.sin
2 2

ϕ ϕ   − + π + − + π   
   

. 
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ThÝ dô 2. TÝnh 
2008

i

1 i
 
 + 

. 

 Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Ta lần lượt có dạng lượng giác của các số phức: 

i

1 i+
 = 

cos i.sin
2 2

2 cos i.sin
4 4

π π
+

π π + 
 

 = 
2

cos i.sin
2 4 4

π π + 
 

 

⇒ 
2008

i

1 i
 
 + 

 = 

2008

2
cos i.sin

2 4 4

 π π +  
   

 

 = ( )
2008

2
cos502 i.sin502

2

 
π + π  

 
 = 

1004

1

2
. 

Cách 2: Ta có: 

i

1 i+
 = 

i(1 i)

2

−
 = 

1 i

2

+
 = 

2 2 2
i

2 2 2

 
+  

 
 = 

2
cos i.sin

2 4 4

π π + 
 

 

⇒ 
2008

i

1 i
 
 + 

 = 

2008

2
cos i.sin

2 4 4

 π π +  
   

 

 = ( )
2008

2
cos502 i.sin502

2

 
π + π  

 
 = 

1004

1

2
. 

C.  Các bài toán chọn lọc 

Ví dụ 1:  Tìm điểm biểu diễn các số phức sau: 

a. z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i− . b.   z = ( )3

2 i+  − ( )3

2 i− . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = 2 + 2i 2  + i2 + 2 − 2i 2  + i2 = 2. 

Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 
Cách 2: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = ( 2  + i + 2  – i)2 − 2( 2  + i)( 2  – i) 

= 8 − 2(2 − i2) = 2. 
Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 
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Cách 3: Ta biến đổi: 

z = ( )2

2 i+  + ( )2

2 i−  = ( 2  + i − 2  + i)2 + 2( 2  + i)( 2  – i) 

= 4i2 + 2(2 − i2) = 2. 
Vậy, điểm M(2; 0) biểu diễn số phức z. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Ta biến đổi: 

z = ( )3

2 i+ −( )3

2 i− = 2 2  + 6i + 23i 2  + i3 − (2 2  − 6i + 23i 2  − i3) 

= 12i + 2i3 = 12i − 2i = 10i. 
Vậy, điểm N(0; 10) biểu diễn số phức z. 

Cách 2: Ta biến đổi: 

z = ( )3

2 i+  − ( )3

2 i− = ( 2  + i – 2  + i)3 +  

 + 3( 2  + i)( 2  – i) ( 2  + i – 2  + i) 
= 8i3 + 6i(2 − i2) = −8i + 18i = 10i. 

Vậy, điểm N(0; 10) biểu diễn số phức z. 

Ví dụ 2: Tìm môđun của các số phức sau: 

a. z = 
3 i 2 i

1 i i

− +
−

+
. 

b.   z = 1 + (1 − i) + (1 − i)2 + (1 − i)3 + ... + (1 − i)19. 

 Giải 
a. Ta có:  

z = 
3 i 2 i

1 i i

− +
−

+
 = 

( 3 i)(1 i)
( 2 i)i

2

− −
+ +  = 

3 3

2

−
 + 

2 2 3 1

2

− −
i 

⇒ 

2 2

3 3 2 2 3 1
z

2 2

   − − −
= +      

   
 = 6 6 3 2− − − . 

b. Xét cấp số nhân (un) có u1 = 1 và q = 1 − i, ta có: 
un = u1.qn − 1, 

z = S20 = u1 + u2 + ... + u20 = 
20q 1

q 1

−
−

 = 
20(1 i) 1

1 i 1

− −
− −

 = 
20(1 i) 1

i

− −
−

 

 = [(−2i)10 − 1]i = (210 − 1)i 
tức là z có phần thực bằng 0 và phần ảo bằng 210 − 1 nên 10z 2 1= − . 

Ví dụ 3: Chứng minh rằng:  
a. Số phức z là số ảo khi và chỉ khi z = – z . 
b. Với mọi số phức z, z' ta có z z ' z z '+ = + ; z.z ' z.z '= . 

 Giải 
a. Từ giả thiết: 

z = – z  ⇔ a + bi = − a bi+  = ưa + bi ⇔ a = 0 ⇔ Số phức z là số ảo.  
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b. Với hai số phức z = a + bi, z' = a' + b'i (a, b, a', b'∈ ), ta lần lượt có: 
z z '+  = (a bi) (a ' b ' i)+ + +  = (a a ') (b b ')i+ + +  = (a + a') − (b + b’)i 

 = (a − bi) + (a' − b'i) z z '= + , ®pcm. 
z.z '  = (a bi)(a ' b ' i)+ +  = (aa ' bb ') (ab ' a 'b)i− + +   

= (aa’ − bb') − (ab' + a’b)i = (a − bi)(a' − b'i) = z.z ' , ®pcm. 

Ví dụ 4: Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số thoả 
mãn mỗi điều kiện sau: 
a. z + z  + 3 = 4.  b.  (2 – z)(i + z ) là số thực tuỳ ý. 
c.   2z – i = z – z  + 2i. d.  z2 – ( z )2 = 4. 

 Giải 
Với số phức z = x + yi (x, y∈ ) được biểu diễm bởi điểm M(x; y). 

a. Ta có: 
4 = x + iy + x − yi + 3 = 2x + 3 ⇔ 2x + 3 = ±4 

⇔ x = 
1

2
 hoặc x = − 7

2
. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc hai đường thẳng x = 
1

2
 và x = − 7

2
. 

b. Ta có: 
w = (2 – z)(i + z ) = (2 – x − yi)(i + x − yi) = −x2 − y2 + 2x + y + (2 − x − 2y)i 

Để w là số thực điều kiện là: 
2 − x − 2y = 0 ⇔ x + 2y − 2 = 0. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc đường thẳng x + 2y − 2 = 0. 
c. Ta có: 

2z – i = z – z  + 2i ⇔ 2x + yi – i = x + yi – x + yi + 2i 

⇔ 2x + (y – 1)i = 2(y + 1)i ⇔ 2 2 2x (y 1)+ −  = 24(y 1)+  

⇔ 1 + (y − 1)2 = (y + 1)2 ⇔ y = 
2x

4
. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc parabol (P): y = 
2x

4
. 

d. Ta có: 
4 = z2 – ( z )2 = (x + yi)2 – (x − yi)2 = 4xyi 

⇔ 2 2x y  = 1 ⇔ x2y2 = 1 ⇔ y = ± 1

x
. 

Vậy, tập hợp điểm M thuộc hai hypebol có phương trình y = ± 1

x
. 

Ví dụ 5:  Tìm số phức z thỏa mãn: 

a. z 1

z i

−
−

 = 1 và 
z 3i

z i

−
+

 = 1. b.  
4

z i

z i

+ 
 − 

 = 1. 



 297 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Đặt z = x + iy (x, y ∈  ), khi đó ta lần lượt có: 

1 = 
z 1

z i

−
−

 ⇔ z − i = z − 1 ⇔ x + iy − i = x + iy − 1 

⇔ x + (y − 1)i = x − 1 + iy ⇔ x2 + (y − 1)2 = (x − 1)2 + y2 ⇔ x = y. 

1 = 
z 3i

z i

−
+

 ⇔ z + i = z − 3i ⇔ x + iy + i = x + iy − 3i 

⇔ x + (y + 1)i = x + (y − 3) ⇔ x2 + (y + 1)2 = x2 + (y − 3)2  
⇔ 8y = 8 ⇔ y = 1  ⇒ x = 1. 

Vậy, số phức cần tìm là z = 1 + i. 
Cách 2: Đặt z = x + iy (x, y ∈  ), khi đó ta lần lượt có nhận xét: 

 Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn 1

2

z z
1

z z

−
=

−
 (với z1 = 1, z2 = 

i theo thứ tự được biểu diễn bới các điểm A(1; 0), B(0; 1)) là đường trung trực 
của đoạn AB. Từ đó, suy ra M thuộc đường phân giác góc phần từ thứ nhất, 
tức là y = x. 

 Điều kiện 
z 3i

z i

−
+

 = 1 chứng tỏ z có phần ảo bằng 1 (tức là y = 1). 

Vậy, số phức cần tìm là z = 1 + i. 
b. Biến đổi phương trình về dạng: 

0 = 
4

z i

z i

+ 
 − 

− 1 =
2 2

z i z i
1 1

z i z i

   + +   − +      − −         
=

2 2

2z i z i
1 i

z i z i

   + +   − −      − −         
 

= 
z i z i z i z i

1 1 i i
z i z i z i z i

+ + + +    − + − +    − − − −    
 

⇔ 

z i z i

z i z i

z i (z i)i

z i (z i)i

+ = −
 + = − +
 + = −

+ = − −

⇔ 

z 0

(1 i)z 1 i

(1 i)z (1 i)

=
 − = −
 + = − +

 ⇔ 

z 0

z 1

z 1

=
 =
 = −

. 

Vậy, số phức cần tìm là z = 0, z = ±1. 

Ví dụ 6: Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau: 
a. z2 + z  = 0.   b.  z2 + z = 0. 

 Giải 
a. Đặt z = x + iy (x, y ∈  ), khi đó phương trình có dạng: 

(x + iy)2 + x − yi = 0 ⇔ x2 − y2 + 2xyi + x − yi = 0  

⇔ x2 − y2 + x + (2xy − y)i = 0 ⇔ 
2 2x y x 0

2xy y 0

 − + =


− =
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⇔

2 2

2 2

y 0 và x y x 0

1
x và x y x 0

2

 = − + =

 = − + =


⇔ 

2

2

y 0 và x x 0

1
x và 4y 3

2

 = + =

 = =


 

⇔ 
y 0 và x 0 hoặc x 1

1 3
x và y

2 2

= = = −

 = = ±

. 

Vậy, phương trình có bốn nghiệm z = 0, z = −1, z = 
1 3

i
2 2
+ , z = 

1 3
i

2 2
− . 

b. Đặt z = x + iy (x, y ∈  ), khi đó phương trình có dạng: 

 (x + iy)2 + x + iy = 0 ⇔ x2 − y2 + 2 2x y+  + 2xyi = 0 

⇔ 
2 2 2 2x y x y 0

2xy 0

 − + + =


=
 ⇔ 

2 2 2 2

2 2 2 2

x 0 và x y x y 0

y 0 và x y x y 0

 = − + + =

 = − + + =

 

⇔ 
2 2

2 2

x 0 và y y 0

y 0 và x x 0

 = − + =

 = + =

 ⇔ 
x 0 và y i

y 0 và x 0

= = ±
 = =

 

Vậy, phương trình có ba nghiệm z = 0, z = i và z = −i. 

Ví dụ 7: Tìm các căn bậc hai của số phức 4 6i 5+ . 

 Giải 

Giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của 4 6i 5+ , tức là ta có: 

4 6i 5+  = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi  

⇔ 
2 2x y 4

2xy 6 5

 − =


=
 ⇔ 2

2

3 5
y

x

3 5
x 4

x


=


   − =   

 

 ⇔ 
4 2

3 5
y

x

x 4x 45 0


=


 − − =

⇔ 
2

3 5
y

x

x 9


=


 =

  

⇔ 
x 3 và y 5

x 3và y 5

 = =


= − = −
. 

Vậy, số 1 + 4 3 i có hai căn bậc hai là ( )3 i 5± + . 

Ví dụ 8: Hỏi khi số thực a thay đổi tuỳ ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu 
diễn các căn bậc hai của a + 2i vạch nên đường nào ? 

 Giải 
Giả sử số z = x + yi (x, y∈ ) là căn bậc hai của a + i, tức là ta có: 

a + 2i = (x + yi)2 = x2 − y2 + 2xyi ⇔ 
2 2x y a

2xy 2
 − =


=
. 
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Từ phương trình 2xy = 2 chứng tỏ điểm M biểu diễn z phải thuộc hypebol    y = 
1
x

. Vì 

với mỗi điểm (x; y) của hypebol này, tìm được a = x2 − y2 nên M vạch trên toàn bộ 
hai nhánh của hypebol đó. 

Ví dụ 9: Giải các phương trình sau: 

a. 2z 4i 2z 6i 0− − = .  b.  (z2 + z)2 + 4(z2 + z) − 12 = 0. 

 Giải 
a. Phương trình có: 

∆' = ( )2

2i 2 6i+  = −8 + 6i = (1 + 3i)2 

nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là: 

( )1z 2i 2 (1 3i) 1 2 2 3 i= − + = − + −  và ( )1z 2i 2 (1 3i) 1 2 2 3 i= + + = + + . 

Vậy, phương trình có hai nghiệm z1 = −2 và z2 = i. 
b. Đặt t = z2 + z, phương trình được chuyển về dạng: 

t2 + 4t − 12 = 0 ⇔ t = 2 hoặc t = −6. 
Ta lần lượt: 
 Với t = 2, ta được: 

z2 + z = 2 ⇔ z2 + z − 2 = 0 ⇔ z1 = 1 và z2 = −2. 
 Với t = −6, ta được: 

z2 + z = −6 ⇔ z2 + z + 6 = 0. 
Phương trình này có ∆ = 1 − 24 = −23 nên có hai nghiệm phân biệt là 

3,4

1 i 23
z

2

− ±
= . 

Vậy, phương trình có bốn nghiệm z1 = 1, z2 = −2 và 3,4

1 i 23
z

2

− ±
= . 

Ví dụ 10: Cho phương trình 2z mz 6i 0− − = . 

a. Giải phương trình với m 4i 2.=  
b. Tìm m để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. 

 Giải 

a. Với m 4i 2=  phương trình có dạng 2z 4i 2z 6i 0− − = . 
Phương trình có: 

∆' = ( )2

2i 2 6i+  = −8 + 6i = (1 + 3i)2 

nên nó có hai nghiệm phân biệt là: 

( )1z 2i 2 (1 3i) 1 2 2 3 i= − + = − + − , 

( )2z 2i 2 (1 3i) 1 2 2 3 i= + + = + + . 

Vậy, phương trình có hai nghiệm z1 = −2 và z2 = i. 
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b. Giả sử hai nghiệm của phương trình là z1, z2, suy ra: 

1 2

1 2

z z m

z .z 6i

+ =
 = −

. 

Khi đó: 
2 2
1 25 z z= +  = (z1 + z2)2 − 2z1z2 = m2 + 12i ⇔ m2 = 5 − 12i = (3 − 2i)2 

⇔ m = ±(3 − 2i). 
Vậy, với m = ±(3 − 2i) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 11: Tìm số thực a, b để có phân tích: 
2z3 – 9z2 + 14z – 5 = (2z – 1)(z2 + az + b) 

rồi giải phương trình 2z3 – 9z2 + 14z – 5 = 0. 

 Giải 
Ta có: 

2z3 – 9z2 + 14z – 5 = 2z3 – (1 − a)z2 + (2b − a)z – b. 
Sử dụng đồng nhất thức, ta được: 

1 a 9

2b a 14

b 5

− =
 − =
 =

 ⇔ 
a 4

b 5

= −
 =

 ⇒ 2z3 – 9z2 + 14z – 5 = (2z – 1)(z2 − 4z + 5). 

Từ phân tích trên, phương trình được biến đổi về dạng: 

2

2z 1 0

z 4z 5 0

− =
 − + =

 ⇔ 
2 2

2z 1

(z 2) 1 i

=
 − = − =

 ⇔ 
1

z
2

z 2 i

 =

− = ±

⇔ 
1

z
2

z 2 i

 =

= ±

. 

Vậy, phương trình có ba nghiệm z = 2 ± i và 
1

z
2

= . 

Ví dụ 12: Tìm số thực a, b để có phân tích: 
z4 – 4z2 – 16z – 16 = (z2 – 2z – 4)(z2 + az + b) 

rồi giải phương trình z4 – 4z2 – 16z – 16 = 0. 

 Giải 
Ta có: 

z4 – 4z2 – 16z – 16 = z4 − (2 − a)z3 − (2a − b + 4)z2 − (4a + 2b)z – 4b. 
Sử dụng đồng nhất thức, ta được: 

2 a 0

2a b 4 4

4a 2b 16

4b 16

− =
 − + =
 + =
 =

 ⇔ 
a 2

b 4

=
 =

 ⇒ z4 – 4z2 – 16z – 16 = (z2 – 2z – 4)(z2 + az + 

b). 
Từ phân tích trên, phương trình được biến đổi về dạng: 

2

2

z 2z 4 0

z 2z 4 0

 − − =


+ + =
 ⇔ 

2

2

(z 1) 5

(z 1) 3

 − =


+ = −
 ⇔ 

z 1 5

z 1 i 3

 − = ±

+ = ±

 ⇔ 
z 1 5

z 1 i 3

 = ±

= − ±

. 
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Vậy, phương trình có bốn nghiệm z 1 5 và z 1 i 3= ± = − ± . 

Ví dụ 13:  Cho phương trình z4 + pz2 + q = 0 với p, q là các số thực.  
Tìm điều kiện cần và đủ về các số p, q để phương trình: 
a. Chỉ có nghiệm thực. 
b. Không có nghiệm thực. 

 Giải 
Đặt t = z2, phương trình được biến đổi về dạng t2 + pt + q = 0.  (*) 

a. Phương trình ban đầu chỉ có nghiệm thực khi và chỉ khi: 
(*) có hai nghiệm không âm (0 ≤ t1 ≤ t2)  

⇔ 

0

S 0

P 0

∆ ≥
 ≥
 ≥

 ⇔ 

2p 4q 0

p 0

q 0

 − ≥
− ≥
 ≥

 ⇔ 

2p 4q 0

p 0

q 0

 − ≥
 ≤
 ≥

. 

b. Phương trình ban đầu chỉ không có nghiệm thực khi và chỉ khi: 
(*) vô nghiệm hoặc có hai nghiệm âm (t1 ≤ t2 < 0)  

⇔ 

0

0

S 0

P 0

∆ <
 ∆ ≥ <
 >

 ⇔ 

2

2

p 4q 0

p 4q 0

p 0

q 0

 − <

 − ≥
 − < >

 ⇔ 

2

2

p 4q 0

p 4q 0

p 0

q 0

 − <

 − ≥
 > >

. 

 Yêu cầu:  Các em học sinh hãy thực hiện "Tìm điều kiện để phương trình có cả 
nghiệm thực và nghiệm không thực". 

Ví dụ 14: Cho các số phức z1 = 6 – i 2 ,  z2 = –2 – 2i,  z3 = 1

2

z

z
. 

a. Viết z1, z2, z3 dưới dạng lượng giác. 

b. Từ câu a) hãy tính cos
7

12

π
 và sin

7

12

π
. 

 Giải 
a. Ta biến đổi: 

z1 = 6 – i 2  = 
3 1

2 2 i
2 2

 
− − +  

 
 = 

5 5
2 2 cos i.sin

6 6

π π − + 
 

, 

z2 = –2 – 2i = 
2 2

2 2 i
2 2

 
− +  

 
 = 2 2 cos i.sin

4 4

π π − + 
 

, 

z3 = 1

2

z

z
 = cos

7

12

π
 + i.sin

7

12

π
. 

b. Ta cã: 
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z3 = 1

2

z

z
 = 

6 i 2

2 2i

−
− −

 = 
( 6 i 2)( 2 2i)

8

− − +
 = 

( )6 2 6 2 i

4

− + + +
. 

Từ đó, suy ra: 

cos
7

12

π
 = 

6 2

4

− +
 và sin

7

12

π
 = 

6 2

4

+
. 

Ví dụ 15: Tính 
2010

5 3i 3

1 2i 3

 −
  + 

.  

 Giải 
Ta có: 

5 3i 3

1 2i 3

+
−

 = 
(5 3i 3)(1 2i 3)

13

+ +
 = −1 + i 3  = −2 cos i.sin

3 3

 π π   − + −    
    

 

Từ đó, suy ra: 
2010

5 3i 3

1 2i 3

 +
  − 

 = 
2010

2 cos i.sin
3 3

  π π   − − + −     
     

 

= ( ) ( )2010( 2) cos 670 i.sin 670 − − π + − π   = 22010. 

Ví dụ 16: Viết dạng lượng giác của số phức z và các căn bậc hai của z cho mỗi 
trường hợp sau: 

a. z = 3 và một acgument của iz là 
5

4

π
. 

b. z = 
1

3
 và một acgument của 

z

1 i+
 là 

3

4

π
− . 

 Giải 
a. Giả sử z = a + bi với môdun r và acgument ϕ, ta có: 

z = 2 2a b+  = 3, 

iz = i(a + bi) = −b  + ai  ⇒ cosϕ = 
2 2

a

a b+
 = sin

5

4

π
 = cos

3

4

π
. 

Từ đó, suy ra z = 3
3 3

cos i.sin
4 4

π π + 
 

 và các căn bậc hai của z là: 

3 3
3 cos i.sin

8 8

π π + 
 

;  
11 11

3 cos i.sin
8 8

π π + 
 

. 

b. Giả sử z = a + bi với môdun r và acgument ϕ, ta có: 

z = 2 2a b+  = 
1

3
, 

z

1 i+
 = 

(a bi)(1 i)

2

− −
 = 

a b

2

+
(1 − i) ⇒ cosϕ = 

2 2

a

a b+
 = 0. 
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Từ đó, suy ra z = 
1

3
cos i.sin

2 2

π π + 
 

 và các căn bậc hai của z là: 

3
cos i.sin

3 4 4

π π + 
 

;  
3 5 5

cos i.sin
3 4 4

π π + 
 

. 
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B.   hình học 
chương 1 − khối đa diện và thể tích của chúng 

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  Khái niệm khối đa diện 

1. Khối đa diện. Khối chóp, khối lăng trụ 

Định nghĩa  
Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) là hình gồm một số hữu hạn đa giác phẳng 
thoả mãn hai điều kiện: 
a. Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, 

hoặc có một cạnh chung. 
b. Mỗi cạnh của đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác. 

Định nghĩa  

Hình đa diện và phần bên trong của nó gọi là khối đa diện. 

2. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 
Kết quả  

Mỗi khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối tứ diện 
(bằng nhiều cách khác nhau). 

II. Thể tích của khối đa diện 

1. Thể tích của khối hộp chữ nhật 
Định lí 1:  Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích số của ba kích thước. 

Như vậy: 
 Với khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c thì V = abc. 
 Khối lập phương có cạnh bằng a thì V = a3. 

2. Thể tích của khối chóp 

Định lí 2:  Thể tích của khối chóp bằng 
3

1
 tích của diện tích đáy và chiều cao. 

Như vậy, với khối chóp có diện tích đáy bằng b và chiều cao bằng h ta có: 

V = 
3

1 b.h. 

3. Thể tích của khối lăng trụ 
Định lí 2:  Thể tích của khối lăng trụ  bằng tích của diện tích đáy và chiều cao. 

Như vậy, với khối lăng trụ có diện tích đáy bằng b và chiều cao bằng h ta có: 
V = b.h. 

 



 304 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

Dạng toán 1: Tính thể tích 
Phương pháp 

Để tính thể tích của một khối chóp, khối lăng trụ (gọi chung là (H)) ta thường 
thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định các yếu tố của giả thiết (như khoảng cách, góc giữa 
đường thẳng với mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng ...) theo các 
phương pháp đã biết. 

Bước 2: Thiết lập công thức tính thể tích V cho (H). 
Bước 3: Dựa vào công thức, ta phân tích V thành các biểu thức chứa 

những đoạn thẳng phải tính. 
Bước 4: Tính độ dài những đoạn thẳng ấy bằng cách sử dụng các hệ thức 

lượng trong tam giác, tính chất đồng dạng ...  
Bước 5: Suy ra giá trị của V. 

 Chú ý: 1.   Với khối đa diện khác chúng ta sử dụng kiến thức về việc phân chia 
và lắp ghép các khối đa diện. 

2.  Do đặc thù của công thức tính thể tích một khối hộp chữ nhật 
chúng ta giảm thiểu năm bước trong dạng toán 1 ở phần mở đầu 
thành các bước: 
Bước 1: Thiết lập công thức tính thể tích V cho (H). (1) 
Bước 2: Dựa vào giả thiết tính những giá trị trong V. (2) 
Bước 3: Thay (2) vào (1), ta được giá trị của V. 

Thí dụ 1. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước làm thành cấp số 
nhân với công bội là 2 và tổng của chúng bằng 42. 

 Giải 
Gọi a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật, ta có: 

V = abc.        (3) 
Từ giả thiết a, b, c theo thứ tự đó chúng lập thành một cấp số nhân với công bội 

bằng 2 và tổng của chúng bằng 42, ta có: 
a b c 42

b 2a

c 4a

+ + =
 =
 =

 ⇔ 

a 2a 4a 42

b 2a

c 4a

+ + =
 =
 =

 ⇔ 

a 6

b 12

c 24

=
 =
 =

.   (4) 

Thay (4) vào (3) ta được V = 6.12.24 = 1728 (đvtt). 

 Nhận xét: a. Như vậy, để tính thể tích của khối hộp chữ nhật và khối lập 
phương trên chúng ta đã thực hiện đúng theo ba bước được nêu 
trong phần phương pháp.  
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b.   Do đặc thù của công thức tính thể tích một khối chóp chúng ta cụ 
thể năm bước trong dạng toán 1 ở phần mở đầu thành các bước: 
Bước 1: Xác định các yếu tố của giả thiết (như khoảng cách, 

góc giữa đường thẳng với mặt phẳng, góc giữa hai 
mặt phẳng ...) theo các phương pháp đã biết. 

Bước 2: Thiết lập công thức tính cho thể tích V thông qua 
biểu thức chứa những đoạn thẳng phải tính. (1) 

Bước 3: Tính độ dài những đoạn thẳng ấy bằng cách sử dụng 
các hệ thức lượng trong tam giác, tính chất đồng 
dạng ...       (2) 

Bước 4: Thay (2) vào (1), ta được giá trị của V. 

Thí dụ 2. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều S.ABCD có: 

a. Diện tích đáy bằng 4 và diện tích của một mặt bên bằng 2 . 
b. AC = 2  và ASB  = 600. 

 Giải 
a. Gọi O là tâm của đáy ABCD, ta có: 

V = ABCD

1
S .SO

3 ∆  = 
4

SO
3

.   (1) 

Gọi M là trung điểm AB, ta lần lượt có: 
S∆ABCD = AB2 = 4 ⇔ AB = 2. 

S∆SAB = 
1

SM.AB
2

 ⇔ SM = SAB2S

AB
∆  = 2  

SO2 = SM2 − OM2 = 
2

2 ABSM
2

 −  
 

 = 2 − 1 = 1.    (2) 

Thay (2) vào (1) ta được V = 
4

3
 (®vdt). 

b. Gọi O là tâm của đáy ABCD, ta có: 

V = ABCD

1
S .SO

3 ∆  = 21
AB .SO

3
.   (3) 

Gọi M là trung điểm AB, ta lần lượt: 

 Trong ∆ABC vuông cân tại B, ta có 
AC 2

AB 2
2 2

= = = .  (4) 

 Trong ∆SMA vuông tại M, ta có: 

SM AM.cot ASM= 0AB
.cot30

2
=  = 

6

2
. 

 Trong ∆SOM vuông tại O, ta có: 

SO2 = SM2 − OM2 = 
6 2

1
4 4

− =  ⇒ SO = 1.    (5) 

Thay (4), (5) vào (3) ta được V = 
3

2
 (®vtt). 

S 

B 

D 

C 

A 
O M 

S 

B 

D 

C 

A 
O M 
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 Nhận xét:  Như vậy, để tính thể tích của các khối chóp tứ giác đều trên chúng 
ta đã thực hiện đúng theo bốn bước được nêu trong phần phương 
pháp, với lưu ý dạng hình chóp này luôn nhận SO làm đường cao. 

Thí dụ 3. a.  Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 3  và cạnh bên tạo 
với mặt phẳng đáy một góc 600. Tính thể tích của hình chóp. 

b.  Cho hình chóp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một cạnh bên 
có độ dài bằng 4 và tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp. 

 Giải 
a. Xét khối chóp tam giác đều S.ABC thỏa mãn điểu kiện đầu bài.  

Gọi G là trọng tâm ∆ABC, suy ra SG ⊥ (ABC) nên: 

V = ABC

1
S .SG

3 ∆  = 
21 AB 3

. .SG
3 4

.  (1) 

Trong ∆SGA vuông tại G, ta có: 
SAG  = g(SA, (ABC)) = 600; 

SG = AG.tanSAG  = 

2
AE.tanSAG

3
 = 02 3. 3

. .tan60
3 2

= 3 .  (2) 

Thay (2) vào (1) ta được: 

V = 
( )2

3 31
. . 3

3 4
 = 

3

4
 (®vdt). 

b. Xét khối chóp tam giác S.ABC thỏa mãn điểu kiện đầu bài với AB = 6, AC = 8,    
BC = 10, SA = 4 và tạo với đáy một góc 600.  

Gọi H là hình chiếp vuông góc của S xuống (ABC), ta có: 

V = ABC

1
S .SH

3 ∆ .    (3) 

Ta lần lượt: 
 Trong ∆ABC, ta có: 

AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100 = 102 = BC2  

⇔ ∆ABC vuông tại A ⇒ ABC

1 1
S AB.AC .6.8 24

2 2∆ = = = .  (4) 

 Trong ∆SHA vuông tại H, ta có SAH  = g(SA, (ABC)) = 600 nên: 

SH = SA.sinSAH  = 4.sin600 = 2 3 .    (5) 

Thay (4), (5) vào (3) ta được V = 
1

.24.2 3
3

 = 16 3  (®vtt). 

 Nhận xét:  Như vậy, để tính thể tích của các khối chóp trên chúng ta đã thực hiện 
đúng theo bốn bước được nêu trong phần phương pháp, tuy nhiên: 
 ở câu a) chúng ta dễ dàng xác định được đường cao (mọi hình 

chóp đa giác đều có đường cao là đoạn thẳng nối đỉnh với tâm 
của đáy) và công thức tính diện tích đáy. 

B A 
E 

C 

G 

S 

(600 

B A 

C 

H 

S 

(600 
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 ở câu b) bằng việc gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên 
mặt phẳng (ABC) chúng ta đã thực hiện được hai mục đích là 
"Xác định được góc giữa SA với (ABC) và đường cao SH của 
hình chóp". Ngoài ra, nếu các em học sinh không biết đánh giá 
để nhận được ∆ABC vuông tại A thì cũng có thể tính được diện 
tích ∆ABC bằng công thức Hêrông. 

Thí dụ 4. Cho  hình chóp S.ABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân   AB = 
AC = a. Mặt bên (SBC) vuông góc với mặt đáy (ABC), hai mặt bên còn 
lai đều tạo với đáy môt góc 450. 
a. Chứng minh rằng hình chiếu vuông góc của S xuống đáy (ABC) là 

trung điểm cạnh BC. 
b. Tính thể tích hình chóp S.ABC. 

 Giải 
a. Hạ SH vuông góc với BC thì cùng với các điều kiện: 

(ABC) (SBC) BC

(ABC) (SBC)

∩ =
 ⊥

 ⇒ SH ⊥ (ABC). 

Hạ HM, HN theo thứ tự vuông góc với AB và AC (M, N 
theo thứ tự sẽ là trung điểm của AB, AC), ta có: 

SM ⊥ AB ⇒  0SMH 45= , SN ⊥ AC ⇒  0SNH 45= . 
Từ đó, ta được: 

∆SHM = ∆SHN ⇒ HM = HN ⇒ ∆BHM = ∆CHN ⇒ HB = HC. 
Vậy, hình chiếu vuông góc của S xuống (ABC) là trung điểm cạnh BC. 

b. Trong ∆SHM vuông tại H, ta có: 



0SMH 45=  ⇒ SH = MH = 
1

2
AC = 

a

2
. 

Từ đó, suy ra: 

V = 
1

3
SH.S∆ABC = 

1

3
.

a

2
.

2a

2
 = 

3a

12
 (®vtt). 

 Nhận xét:  a.  Trong lời giải trên chúng ta đã sử dụng kết quả: 
"Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau thì bất cứ 
đường thẳng a nào thuộc mặt phẳng (P), vuông góc với giao 
tuyến của (P) và (Q) sẽ vuông góc với mặt phẳng (Q)"  

để xác định đường cao của hình chóp. Các em học sinh cần 
nhớ thêm kết quả: 
"Hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba 
thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba" 

b.  Do đặc thù của công thức tính thể tích một khối lăng trụ chúng ta 
cụ thể năm bước trong dạng toán 1 ở phần mở đầu thành các bước: 
Bước 1: Xác định các yếu tố của giả thiết (như khoảng cách, 

góc giữa đường thẳng với mặt phẳng, góc giữa hai mặt 
phẳng ...) theo các phương pháp đã biết. 

S 

B C H 

A 

M N 



 308 

Bước 2: Thiết lập công thức tính cho thể tích V thông qua 
biểu thức chứa những đoạn thẳng phải tính.       (1) 

Bước 3: Tính những đoạn thẳng ấy bằng cách sử dụng các hệ 
thức lượng trong tam giác, tính chất đồng dạng...  (2) 

Bước 4: Thay (2) vào (1), ta được giá trị của V. 

Thí dụ 5. Đáy của một hình lăng trụ là một hình thoi cạnh bằng a và góc nhọn 
bằng α, cạnh bên có dài bằng b và tạo với đáy một góc β. Tính thể tích 
của lăng trụ. 

 Giải 
Gọi h là độ dài đường cao của hộp, ta có: 

V = B.h.         (1) 
Ta lần lượt: 
 Diện tích đáy của nó hình hộp được cho bởi: 

B = 2S∆ABD = 

1
2. AB.AD.sin BAD

2
 = 2a .sinα .  (2) 

 Gọi H là hình chiếp vuông góc của A' xuống (ABCD), ta có: 
A'AH = β  ⇒ h A'H A'A.sin A'AH b.sin= = = β .   (3) 

Thay (2), (3) vào (1), ta được V = 2a b.sin .sinα β  (đvtt). 

 Nhận xét: Như vậy, để tính được thể tích khối lăng trụ trên chúng ta cần xác 
định được góc giữa cạnh bên và đáy (góc giữa đường thẳng và 
mặt phẳng). Với diện tích hình thoi chúng ta đã sử dụng định lí 
hàm số sin.  

Thí dụ 6. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, mặt bên ABB’A’ có diện tích 
bằng S. Khoảng cách giữa cạnh CC’ và mặt (ABB’A’) bằng d. Tính 
thể khối tích lăng trụ. 

 Giải 
Ta dựng khối hộp ABCD.A’B’C’D’, khi đó: 

 ABC.A'B 'C ' ABCD.A'B 'C 'D'

1
V V

2
=  = 

1 1ABB A

1
S .h

2
. (1) 

trong đó: 

1 1ABB AS  = S.     (2) 

h = d((CDD1C1).(ABB1A1)) = d(CC1.(ABB1A1)) = d.   (3) 

Thay (2), (3) vào (1), ta được 
1 1 1 1ABCD.A B C DV  = 

1
Sd

2
. 

Dạng toán 2: Dùng cách tính thể tích để giải toán 
Phương pháp 

Ta thực hiện theo các bước: 

C 

C' 

D 

D' 

A 

A' 

B 

H 

B' 

C 

C' 

D 

D' 

A 

A' 

B 

B' 
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Bước 1: Dùng hai cách để tính thể tích của khối đa diện (H), cụ thể: 
V(H) = f và V(H) = g. 

Bước 2: Từ đó, suy ra f = g. 

Thí dụ 1. Cho tứ diện ABCD có điểm O nằm trong tứ diện và cách đều các mặt 
của tứ diện một khoảng là r. Gọi hA, hB, hC, hD lần lượt là khoảng cách 
từ các điểm A, B, C, D đến các mặt đối diện. Chứng minh rằng: 

A B C D

1 1 1 1 1

r h h h h
= + + + . 

 Giải 
Ta lần lượt có: 

O.BCD BCD

A.BCD BCD A

V d(O, (BCD)).S r

V d(A, (BCD)).S h
∆

∆

= = , 

tương tự, ta có O.CDA

B.CDA B

V r

V h
= , O.DAB

C.DAB C

V r

V h
= , O.ABC

D.ABC D

V r

V h
= . 

Từ đó, suy ra: 

O.BCD O.CDA O.DAB O.ABC

ABCD

V V V V

V

+ + +
 = 

A B C D

r r r r

h h h h
= + + +  

⇔ 
A B C D

1 1 1 1
1 r

h h h h

 
= + + + 

 
 ⇔ 

A B C D

1 1 1 1 1

r h h h h
= + + + , ®pcm. 

Dạng toán 3: Tỉ số thể tích 
Phương pháp 

Để tính tỉ số thể tích hai phần của một khối đa diện (H) được phân chia bởi 
một mặt phẳng (α) ta lựa chọn một trong hai cách: 

Cách 1: Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Dựng thiết diện tạo bởi (α) và (H). 
Bước 2: Dùng phương pháp tính thể tích đã biết để tính các thể 

tích V1 và V2 của 2 hình (H1) và (H2) của (H) do (α) cắt ra. 

Bước 3: Tính 
2

1

V

V
k = . 

Cách 2: Sử dụng kết quả: 
"Trên ba tia không đồng phẳng Sx, Sy, Sz lấy lần lượt các cặp điểm 
A và A1, B và B1, C và C1 khi đó ta luôn có: 

111 CBSA

SABC

V

V
 = 

111 SC

SC
.

SB

SB
.

SA

SA "    (*) 

 Chú ý: Dựa vào kết quả (*) chúng ta nhận thêm được một cách tính thể tích. 



 310 

Thí dụ 1. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B' và D' lần lượt là trung 
điểm của AB và AD. Mặt phẳng (CB'D') chia khối tứ diện thành hai 
phần. Tính thể tích mỗi phần đó. 

 Giải 
Ta lần lượt có: 

A.B 'CD'

A.BCD

V AB' AC AD'
. .

V AB AC AD
=  = 

1

4
 ⇒ VAB'CD' = 

V

4
. 

VCB'D'DB = VABCD − VAB'CD' = V − 
V

4
 = 

3V

4
. 

 Nhận xét: Như vậy, để tính thể tích của các khối đa diện trên chúng ta đã sử 
dụng tỉ số thể tích. Các thí dụ tiếp theo vẫn minh họa phương 
pháp này nhưng với độ phức tạp cao hơn. 

Thí dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = a, đáy là tam giác vuông cân 
AB = BC = a. Gọi B' là trung điểm của SB, C' là chân đường cao hạ từ 
A của ∆SAC. 
a. Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
b. Chứng minh rằng SC vuông góc với mặt phẳng (AB'C'). 
c. Tính thể tích khối chóp S.AB'C'. 

 Giải 
a. Ta có: 

VS.ABC = ABC

1
SA.S

3 ∆  = 
21 a

.a.
3 2

 = 
3a

6
. 

b. Ta có: 
BC AB

BC SA

⊥
 ⊥

 ⇒ BC ⊥ (SAB) ⇒ BC ⊥ AB'. (1) 

Ngoài ra, vì ∆SAB cân tại A nên SB ⊥ AB'.  (2) 
Từ (1) và (2) suy ra: 

AB' ⊥ (SBC) ⇒ AB' ⊥ SC 
AC' SC⊥

⇒  SC ⊥ (AB'C'), ®pcm. 
c. Sử dụng tỉ số thể tích và hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có: 

S.AB 'C '

S.ABC

V SA SB ' SC '
. .

V SA SB SC
=

2

1 SC '.SC
1. .

2 SC
=

2

2 2

1 SA
.

2 SA AC
=

+
 

2

2 2 2

1 SA
.

2 SA AB BC
=

+ +

2

2 2 2

1 a
.

2 a a a
=

+ +
1

6
=  

⇔ VS.AB'C' = S.ABC

1
V

6

31 a
.

6 6
=

3a

36
=  (®vtt). 

 Nhận xét: Như vậy, để tính thể tích của các khối hộp chóp S.AB’C’ chúng ta 
sử dụng tỉ số thể tích, và trong đó cần một thủ thuật nhỏ để tính tỉ 

S 
 

B 
 

C 
 

A 
 

C' 
 B' 

 

B D 

B' 

C 

A 

D' 
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số SC’:SC. Trong trường hợp các em học sinh không biết tới cách 
giải này thì cần sử dụng phương pháp truyền thống, cụ thể: 
 Sử dụng kết quả câu b) suy ra SC’ là đường cao của hình chóp 

S.AB’C’. Và sử dụng tính chất về quan hệ vuông góc chứng tỏ 
∆AB’C’ buông tại B’.  
Từ đó, suy ra: 

VS.AB'C' = AB'C '

1
SC '.S

3 ∆  = 
1

.SC '.AB '.B 'C '
6

.  (3) 

 Tính các độ dài SC’, AB’, B’C’ dựa trên hệ thức lượng trong 
tam giác vuông và tam giác đồng dạng.   (4) 

 Thay (4) vào (3) ta nhận được thể tích hình chóp S.AB’C’. 

Thí dụ 3. Cho tứ diện ABCD có thể tích V. Hãy tính thể tích của hình tứ diện có 
đỉnh là trọng tâm các mặt của tứ diện đã cho. 

 Giải 
Với tứ diện ABCD, gọi G1, G2, G3, G4, G theo thứ tự là trọng tâm của ∆ABC, 

∆ABD, ∆ACD, ∆BCD và tứ diện ABCD. 

Khi đó, với phép vị tự tâm G tỉ số 
1

k
3

= − , ta cã: 

1

3
G 4 3 2 1V (ABCD) (G G G G )
−

= . 
Từ đó, suy ra: 

1 2 3 4G G G G

ABCD

V 1 1 1 1
. .

V 3 3 3 27
= =  ⇔ 

1 2 3 4G G G G

V
V

27
= . 

 Nhận xét: Như vậy, để tính thể tích của tứ diện G1G2G3G4 chúng ta sử dụng tỉ 
số thể tích, và trong đó các tỉ số được tính bằng việc sử dụng tính 
chất của phép vị tự.  

C.  Các bài toán chọn lọc 

Ví dụ 1: (Đề thi đại học khối B − 2004): Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có 
cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng ϕ (00 < ϕ < 900).  
a. Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) theo ϕ.  
b. Tính thể tích khối chóp SABCD theo a và ϕ. 

 Giải 
Gọi O là tâm hình vuông ABCD và M là trung điểm AB, ta 

có ngay: 
SO ⊥ (ABCD) ⇒ ˆSAO  = ϕ. 

a. Ta cã: 
SM ⊥ AB ⇒ ((SAB), (ABCD)) = ˆSMO . 

 

B 

A D 

C 

O 

S 

M 
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Trong ∆SAO, ta cã SO = AO.tan ˆSAO  = 
a 2

2
tanϕ. 

Trong ∆SMO, ta cã tan ˆSMO  = 
SO
MO

 = 2 tanϕ. 

b. Ta cã: 

V = 
1
3

SO.SABCD = 
3a 2
6

.tanϕ. 

Ví dụ 2: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. 
Tính thể tính hình lập phương có một mặt thuộc mặt đáy của hình chóp 
còn mặt đối diện có các đỉnh nằm trên cạnh của hình chóp. 

 Giải 
Với hình chóp S.ABCD (hình bên), ta có AB = a, SO = h. 
Gọi x là độ dài cạnh của khối lập phương nội tiếp hình 

chóp, ta có: 
M' N ' SM' SB BM' BM' MM'

1 1
AB SB SB SB SO

−
= = = − = −  

⇔ 
x x

1
a h

= −  ⇔ (a + h)x = ah ⇔ 
ah

x
a h

=
+

. 

Khi đó, thể tích của khối lập phương đó là: 

V = x3 = 
3

ah

a h
 
 + 

 (®vtt). 

Ví dụ 3: Tính thể tích khối hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có AB = a, AB hợp 

với mặt phẳng (A’D’CB) một góc α và BAC '  = β. 
 Giải 

Ta có: 
V = AB.BC.AA’.    (1) 

Ta lần lượt tính các độ dài AA’, BC như sau: 
 Vì AB hợp với mặt phẳng (A’D’CB) một góc α nên 
ABA' = α , từ đó: 

AA’ = AB.tanα = a.tanα.   (2) 
 Trong ∆ABC1, ta cã: 

BC’ = AB.tanBAC'  = a.tanβ. 
Khi đó, trong ∆BCC1, ta có: 

BC2 = C’B2 − C’C2 = C’B2 − A’A2 = a2(tan2β − tan2α) 

⇔ BC = 2 2a tan tanβ − α .      (3) 

Thay (2), (3) vào (1), ta được: 

V = a. 2 2a tan tanβ − α .a.tanα  = 3 2 2a .tan tan tanα β − α  (®vtt). 

B 

B’ 

A 

A’ 

D 

D’ 

C 

C’ 
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Ví dụ 4: Các cạnh bên của hình chóp 
O.ABC đôi một vuông góc với 
nhau và OA = a, OB = b, OC = c. 
Tính thể tích của khối lập phương 
nằm trong hình chóp này mà một 
đỉnh trùng với O và ba cạnh cùng 
xuất phát từ O của nó thuộc OA, 
OB, OC, còn đỉnh đối diện với O 
thuộc mặt phẳng (ABC).  

 Giải 
Giả sử hình lập phương OPQR.O’P’Q’R’ có cạnh bằng x thỏa mãn điều kiện đầu 

bài và Q’ thuộc mặt phẳng (ABC). 
Ta có: 

VO.ABC = VQ’.OAB + VQ’.OBC + VQ’.OAC ⇔ 
1 1 1 1

abc xab xbc xac
6 6 6 6

= + +  

⇔ abc = x(ab + bc + ac) ⇔ 
abc

x
ab bc ac

=
+ +

 ⇒ Vlp = x3 = 
3

abc

ab bc ac
 
 + + 

 (®vtt). 

Ví dụ 5: Thể tích của hình chóp đều S.ABC có SA = a và tạo với mặt phẳng đáy 
một góc α. 

 Giải 
a. Gọi G là trọng tâm ∆ABC, suy ra SG ⊥ (ABC) nên: 

V = ABC

1
S .SG

3 ∆  = 
21 AB 3

. .SG
3 4

.  (1) 

Ta lần lượt: 

 Trong ∆SGA, ta có SAG  = α nên: 

SG = SA.sinSAG  = a.sinα.  (2) 

AG = SA.cosSAG  = a.cosα. 
 Trong ∆ABC đều, ta có: 

AG = 
2

AE
3

 ⇔ a.cosα = 
2 AB 3

.
3 2

 ⇔ AB = a 3.cosα .  (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được: 

V = 
2 21 3a 3cos

. .a.sin
3 4

α
α = 3 23

a .cos .sin
4

α α  (®vtt). 

Ví dụ 6: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều S.ABCD, biết:  
a. AB = a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng α.  
b. AB = a, góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy bằng α.  
c. Chiều cao bằng h và góc ở đáy của mặt bên bằng α. 

A 

B 

C O 

K 
Q 
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R 
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 Giải 
a. Gọi O là tâm của đáy ABCD, suy ra SO ⊥ (ABCD) nên: 

V = ABCD

1
S .SO

3 ∆  = 21
AB .SO

3
.   (1) 

Ta lần lượt có: 

g(SB, (ABCD)) = SBO  = α. 

SO = BO.tanSBO  = 
BD

2
.tanα = 

a 2.tan

2

α
. (2) 

Thay (2) vào (1) ta được: 

V = 
1

3
.a2.

a 2.tan

2

α
 = 

3a 2.tan

6

α
 (®vtt). 

b. Gọi O là tâm hình vuông ABCD, suy ra SO ⊥ (ABCD) nên: 

V = ABCD

1
S .SO

3 ∆  = 21
AB .SO

3
.   (3) 

Ta lần lượt: 
 Gọi N là trung điểm AB, ta có: 

g((SABC), (ABCD)) = SNO  = α. 
 Trong ∆SON, ta cã: 

SO = ON.tanSNO  = 
a.tan

2

α
.    (4) 

Thay (4) vào (3) ta được: 

V = 
1

3
.a2.

a.tan

2

α
 = 

3a .tan

6

α
 (®vdt). 

c. Gọi O là tâm hình vuông ABCD, suy ra SO ⊥ (ABCD) nên: 

V = ABCD

1
S .SO

3 ∆  = 21
AB .h

3
.   (5) 

Gọi N là trung điểm của BC và a là độ dài cạnh đáy, ta có: 

SN = BN.tanSBN  = 
a.tan

2

α
. 

Trong ∆SON vuông tại O, ta có: 

ON2 = SN2 − SO2 ⇔  
2a

4
 = 

2 2a .tan

4

α
 − h2 ⇔ a = 

2

2h

tan 1α −
. (6) 

Thay (6) vào (5) ta được: 

V = 
1

3
SH.SABCD = 

1

3
.h.a2 = 

3

2

4h

3(tan 1)α −
 (®vtt). 

Ví dụ 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân AB = AC = a. Mặt 
(SBC) vuông góc với mặt (ABC) và SA = SB = a. 
a. Chứng minh rằng tam giác SBC là tam giác vuông. 
b. Cho SC = x, tính thể tích hình chóp S.ABC. 
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 Giải 
a. Hạ AH vuông góc với BC thì H là trung điểm của BC và: 

(ABC) (SBC) BC

(ABC) (SBC)

∩ =
 ⊥

 ⇒ AH ⊥ (SBC). 

Nhận xét rằng: 
∆HAB = ∆HAC = ∆HAS ⇒ HB = HC = HS 

suy ra ∆SBC vuông tại S do có trung thuyến thuộc cạnh huyền 
bằng một nửa cạnh huyền. 

b. Dựa trên các tam giác vuông, ta có: 

AH2 = AB2 − BH2 = AB2 − 
2

BC

2
 
 
 

 = AB2 − 
2 2SB SC

4

+
 = 2 21

(3a x )
4

−  

⇔ AH = 
2 23a x

2

−
. 

Từ đó, suy ra: 

V = 
1

3
AH.SSBC = 

1

3
AH.

1

2
SB.SC = 

1

6
.

2 23a x

2

−
.a.x = 

2 2ax 3a x

12

−
. 

Ví dụ 8: Cho hình chóp S.ABC có hai mặt bên (SAB) và (SAC) vuông góc với 
đáy. Đáy ABC  là một tam giác cân đỉnh A, trung tuyến AD bằng a. 
Cạnh SB tạo với đáy góc α và tạo với mặt phẳng (SAD) góc β. 
a. Xác định các góc α và β. 
b. Tính thể tích hình chóp S.ABC. 

 Giải 
a. Từ giả thiết: 

(SAB) (ABC)

(SAC) (ABC)

⊥
 ⊥

 ⇒  SA ⊥ (ABC) ⇒ SBA = α . 

Ta cã: 

BD AD

BD SA

⊥
 ⊥

 ⇒  BD ⊥ (SAD) ⇒ BSD = β . 

b. Ta cã: 

V = 
1

3
SA.S∆ABC = 

1

3
SA.

1

2
AD.BC = 

1

3
SA.AD.BD. 

Đặt SB = x, ta lần lượt: 
 Trong ∆SAB vuông tại A, ta có: 

SA = SB.sinSBA  = x.sinα ; AB = SB.cosSBA  = x.cosα . 
 Trong ∆SBD vuông tại D, ta có: 

BD = SB.sin BSD  = x.sinβ ; SD = SB.cosBSD  = x.cosβ . 
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 Dựa trên các tam giác vuông, ta có: 
SB2 = SD2 + BD2 = SA2 + AD2 + BD2 ⇔ x2 = 2 2x .sin α  + a2 + 2 2x .sin β   

⇔ x2 = 
2

2 2

a

1 sin sin− α − β
 = 

2

2 2

a

cos sinα − β
. 

Từ đó, suy ra: 

V = 
1

3
. x.sinα .a. x.sinβ  = 

1

3
a.

2

2 2

a

cos sinα − β
.sinα.sinβ =  

3

2 2

a .sin .sin

3(cos sin )

α β
α − β

. 

Ví dụ 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh B và  
SA ⊥ (ABC), SB = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng α. 
a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a và α.  
b. Hãy tìm α để thể tích khối chóp S.ABC lớn nhất. 

 Giải 
a. Ta có: 

2
S.ABC ABC

1 1 1 1
V S .SA . AB.BC.SA AB .SA

3 3 2 6∆= = = .     (1) 

Nhận xét rằng: 
BC AB

BC SA

⊥
 ⊥

 ⇒ BC ⊥ (SAB) ⇒ BC ⊥ SB ⇒ g((SBC), (ABC)) SBA= = α . 

Trong ∆SAB vuông tại A, ta có: 
AB SB.cosSBA a.cos= = α .   (2) 
SA SB.sinSBA a.sin= = α .   (3) 

Thay (2), (3) vào (1) ta được: 

2 2
S.ABC

1
V a .cos .a.s in

6
= α α

3
2a

cos .s in
6

= α α  (®vtt). 

b. Xét hàm số y = cos2α.sinα trên khoảng 0;
2

π 
 
 

, ta có: 

y’ = −2cosα.sinα.sinα + cos2α.cosα = (3cos2α − 2)cosα. 

y’ = 0 ⇔ (3cos2α − 2)cosα = 0 
0;

2 2
cos

3

π α∈ 
 

⇔ α = . 

Bảng biến thiên: 
x  − ∞ 0  2 / 3   π/2 +∞ 

y'   + 0 −   
 
y 

  
 0 

 
 

C§ 
2 / 3 3  

 
 

 
       0 

 

Vậy, ta có ( )
3

S.ABC Max

a 3
V

27
=  đạt được khi 

2
cos

3
α =  với 0;

2

π α∈ 
 

. 

S 
 

B 
 

C 
 

A 
 

(α 
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Ví dụ 10: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’, cạnh đáy bằng a, BC’ hợp với 
mặt bên (ABB’A’) một góc α. Tính hể tích  lăng trụ. 

 Giải 

Ta có V = S∆ABC.CC’ = 
2a 3

.CC '
4

.   (1) 

Ta lần lượt: 
 Gọi I’ là trung điểm của A’B’, ta có: 

C' I ' A 'B '

C ' I ' BB '

⊥
 ⊥

 ⇒ C’I’ ⊥ (ABB’A’) ⇒ C'BI ' = α . 

 Trong ∆BC’I’, ta cã BC’ = 


C' I '

sinC 'BI '
 = 

a 3

2sinα
. 

 Trong ∆BCC’, ta cã: 

C’C2 = C’B2 − BC2 = 
2

2

3a

4sin α
 − a2 = 

2 2

2

a (3 4sin )

4sin

− α
α

 

⇒ CC’ = 
2a 3 4sin

2sin

− α
α

.      (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 

V = 
2a 3

4
.

2a 3 4sin

2sin

− α
α

 = 
3

3

a 3sin3

8 sin

α
α

 (®vtt). 

Ví dụ 11: Đáy của khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều. Mặt 
(A’BC) tạo với đáy một góc α và tam giác A’BC có diện tích bằng S. 
Tính thể tích khối lăng trụ. 

 Giải 
Ta có: 

V = S∆ABC.A’A = 
2BC 3

.A 'A
4

.  (1) 

Ta lần lượt: 
 Gọi E là trung điểm BC, ta có: 

AE ⊥ BC ⇒ A’E ⊥ BC (định lí ba đường vuông góc) ⇒ AEA' = α . 
 Khi đó: 

A'BC

1
S BC.A'E

2∆ =


1 AE
BC.

2 cosAEA'
=



2
BC 3

BC BC 32.
2 4coscosAEA'

= =
α

 

⇔ 
S.cos

BC 2
3

α
= .      (2) 

 

BC 3
A'A AE.tan AEA' .tan AEA'

2
= = 3S.cos .tan= α α . (3) 

A 

C 

B 

A’ 

C’ 

B’ 

E 

C 

B 

A 

C’ 

B’ 

A’ 

I’ 
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Thay (2), (3) vào (1), ta được: 
3 4S.cos

V . . 3S.cos .tan
4 3

α
= α α S 3S.cos .sin= α α  (®vtt). 

Ví dụ 12: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’, cạnh đáy bằng a. Mặt phẳng 
(ABC’) hợp với mặt phẳng (BCC’B’) một góc α. Gọi I, J theo thứ tự là 
hình chiếu của A lên BC và BC’. 

a. Tính số đo góc AJI .  b.   Tính thể tích hình lăng trụ. 

 Giải 
a. Ta có: 

(ABC’) ∩ (BCC’B’) = BC’, 
AI BC

AI BB '

⊥
 ⊥

 ⇒ AI ⊥ (BCC’B’). 

Vì AJ vuông góc với BC’ thì IJ cũng sẽ vuông góc với BC’ (định lí ba đường 

vuông góc), do đó ((ABC '), (BCC 'B ')) AJI= = α . 
b. Ta có: 

V = S∆ABC.CC’ = 
2a 3

.CC '
4

.   (1) 

Ta lần lượt: 

 Trong ∆AJI, ta có IJ = AI.cotAJI  = 
a 3 cot

2

α
. 

 Trong ∆BCC1, ta có: 
CC1 = BC.tan1CBC   

= BC.
IJ

BJ
=BC.

2 2

IJ

BI IJ−
=

2

2 2 2

a 3 cot

2

a 3a cot

4 4

α

α
−

= 
2

a 3

tan 3α −
.  (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 

V = 
2a 3

4
.

2

a 3

tan 3α −
 = 

3

2

3a

4 tan 3α −
 (®vtt). 

Ví dụ 13: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’, đường cao h. Mặt phẳng 
(A’BD) hợp với mặt bên (ABB’A’) một góc α. Tính thể tích  lăng trụ. 

 Giải 
Trước tiên, ta đi xác định góc α, ta có: 

(A’BD) ∩ (ABB’A’) = A’B, 
AD AB

AD AA'

⊥
 ⊥

 ⇒ AD ⊥ (ABB’A’). 

Hạ AH vuông góc với A’B thì DH cũng sẽ vuông góc với A’B (định lí ba đường 
vuông góc), do đó: 
((A'BD), (ABB 'A')) AHD= = α . 

C 

A 

B 

C’ 

A’ 

B’ 

I 

J 
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Gọi a là cạnh đáy của hình lăng trụ, suy ra: 
 Trong ∆HAD, ta có AH = AD.cotα = a.cotα. 
 Trong ∆BAA’, ta có: 

2 2 2

1 1 1

AH AB A'A
= +   

⇔ 
2 2 2 2

1 1 1

a .cot a h
= +

α
 ⇒ 2a h tan 1= α − . 

Từ đó, suy ra: 
V = SABCD.AA’ = a2.h = h3(tan2α − 1) (®vtt). 

Ví dụ 14: Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = h, đáy là hình bình 

hành và BAD = α . Các đường chéo AC’ và DB’ lần lượt tạo với đáy 
những góc α và β. Tính thể tích của khối lăng trụ. 

 Giải 
Ta có: 

ABCDV S .AA'= AB.AD.sin BAD.AA'= h.sin .AB.AD= α .  (1) 
Ta lần lượt: 

 Từ giả thiết ta suy ra C'AC = α  và B 'DB = β . 

 Trong ∆ACC’ ta có: 
AC CC'.cot C 'AC h.cot= = α . 

 Trong ∆DBB’ ta cã BD BB '.cot B 'DB h.cot= = β . 

 áp dụng định lý hàm số cosin, ta có: 
BD2 = AB2 + AD2 – 2AB.AD.cosα. 
AC2 = DC2 + AD2 – 2DC.AD.cos(π − α) = AB2 + AD2 + 2AB.AD.cosα. 

Trừ theo vế hai đẳng thức trên, ta được: 
4AB.AD.cosα = AC2 – BD2 = h2.cot2α − h2.cot2β 

⇔ 
2 2 2h (cot cot )

AB.AD
4cos

α − β
=

α
.     (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 
2 2 2h (cot cot )

V h.sin .
4cos

α − β
= α

α
 = 

3
2 2h

.(cot cot ) tan
4

= α − β α  (®vtt). 

Ví dụ 15: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A. 
Mặt bên (ABB’A’) là hình thoi cạnh a, nằm trong mặt phẳng vuông góc 
với đáy. Mặt bên (ACC’A’) hợp với đáy một góc α. Tính thể tích lăng trụ. 

 Giải 
Hạ A’H ⊥ AB thì A1H ⊥ (ABC) nên: 

ABCV A'H.S∆= 21
a .A'H

2
= .      (1) 

B 

B’ 

A 

A’ 

D 

D’ 

C 

C’ 

H 

C 

C’ 

B 

B’ 

A 

A’ 

D 

D’ 
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Ta lần lượt: 
 Ta có: 

AC AB

AC A'H

⊥
 ⊥

 ⇒ AC ⊥ (ABB’A’)  

⇒ AC ⊥ AA’ ⇒ A'AH = α . 

 Trong ∆A’AH, ta cã A’H = AA’.sinA'AH  = a.sinα. 

Thay (2) vào (1), ta được V = 
1

2
a3.sinα. 

Ví dụ 16: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của 
A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Cho 


0BAA' 45= . Tính thể tích lăng trụ. 

 Giải 
Gọi G là trọng tâm ∆ABC thì A’G ⊥ (ABC) nên: 

ABCV A'G.S∆=
2a 3

A'G.
4

= .  (1) 

Ta lần lượt: 
 Gọi M là trung điểm của AB, ta có: 

∆A’AB vuông cân tại A’ ⇒ A’M = 
1

2
AB = 

a

2
. 

 Trong ∆A’MG, ta có: 

A’G2 = A’M2 − MG2 = A’M2 − 
2

CM

3
 
 
 

 = 

22
a a 3

2 6

   −        
 = 

2a

6
 

⇔ A’G = 
a 6

6
.      (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: 

V = 
a 6

6
.

2a 3

4
 = 

3a 2

8
 (®vtt). 

Ví dụ 17: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A,    
AB = a, BC = 2a. Mặt bên ABB’A’ là hình thoi, mặt bên BCC’B’ nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với đáy, hai mặt này hợp với nhau một góc α. 
a. Tính khoảng cách từ A  tới mặt phẳng (BCC’B’). 
b. Xác định góc α. 
c. Tính thể tích lăng trụ. 

 Giải 
a. Hạ AM vuông góc với BC thì: 

AM ⊥ (BCC’B’) ⇒ d(A, (BCC’B’)) = AM. 

C 

B 

A 

C’ 

B’ 

A’ 

G 
M N 

B 

C 

A 

B’ 

C’ 

A’ 

H ) α 
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Trong ∆ABC, ta cã: 

AC2 = BC2 − AB2 = 4a2 − a2 = 3a2 ⇒ AC = a 3 .   (1) 

2 2 2

1 1 1

AM AB AC
= +  = 

2 2

1 1

a 3a
+  = 

2

4

3a
 ⇔ AM = 

a 3

2
. 

b. Kẻ MN vuông góc với BB1 suy ra ANM = α . 
c. Hạ B’H ⊥ BC thì B’H ⊥ (ABC) nên: 

V = B’H.S∆ABC = 
1

B'H.AB.AC
2

. (2) 

Ta lần lượt: 

 Trong ∆AMN, ta có MN = AM. cot ANM  = 
a 3.cot

2

α
. 

 Trong ∆ABC, ta có: 

AB2 = BM.BC ⇒ BM = 
2AB

BC
 = 

2a

2a
 = 

a

2
. 

 Từ hai tam giác vuông đồng dạng là ∆BHB1 và ∆BNM, ta có: 

B'H B 'B

MN MB
=  ⇒ B’H = 

MN.B 'B

MB
 = 

a 3.cot
.a

2
a

2

α

 = a 3.cot α . (3) 

Thay (1), (3) cùng với AB = a vào (2), ta được: 

V = 
1

2
a 3.cot α .a. a 3  = 

3

2
a3.cotα (®vtt). 

Ví dụ 18: Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật với AB = a,    
AD = b và cạnh bên có độ bằng c. Hai mặt bên (ABB'A') và (ADD'A') lần 
lượt tạo với đáy những góc α và β. Tnh thể tích khối hộp. 

 Giải 
Dựng A'H ⊥ (ABCD) (H ∈ (ABCD)), HK ⊥ AB (K ∈ AB),  HM ⊥ AD (M ∈ AD). 
Theo định lý 3 đường vuông góc, ta có: 

AB ⊥ A'K ⇒ A'KH = α , AD ⊥ A'M ⇒ A' MH = β . 
Ta cã: 

ABCDV A'H.S= A'H.AB.AD= .   (1) 
Đặt A'H = x, ta lần lượt: 

 Trong ∆HA’M, ta có 


A'H
A'M

sin A'MH
=

x

sin
=

β
. 

 Trong ∆MA’A, ta có: 

AM = 2 2AA' A ' M−  = 
2

2
2

x
c

sin
−

β
. 

C 

C' 

D A 

A' 

B 
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B' 

D' 
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 Trong ∆HA’K, ta cã: 
HK A'H.cot A'KH x.cot= = α  

 Từ nhận xét AMHK là hình chữ nhật, ta có:  

AM = HK ⇔ 
2

2
2

x
c x.cot

sin
− = β

β
 ⇔ 

2
2 2 2

2

x
c x .cot

sin
− = β

β
 

⇔ 2 2 2
2

1
x cot c

sin

 
β + = 

β 
 ⇔ 

2 2

c
x

cot cot 1
=

α + β +
. (2) 

Thay (2) cùng với AB = a, AD = b vào (1), ta được: 

 
2 2

abc
V

cot cot 1
=

α + β +
 (®vtt). 

Ví dụ 19: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm 
của AB, AD và SC.  
a. Dựng thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) và hình chóp. 
b. Tính tỉ số thể tích của hai phần hình chóp được phân chia bởi mặt 

phẳng (MNP). 

 Giải 
a. Ta lần lượt có: 
 MN cắt BC, CD theo thứ tự tại E, F. 
 PE cắt SB tại I; PF cắt SD tại J. 
 Nối IM và JN. 
Ta nhận được thiết diện là MNJPI. 

b. Đặt SO = h, AB = a và: 
V1 = ABCD.SV ,  V2 = SMANJPIV , 

V3 = BCDNMIPJV ,  V4 = VI.BME, V5 = VJ.DNF, V6 = VP.CEF. 
Ta có ngay: 

V1 = 
3

1
a2h. 

V4 = V5 = 
3

1
S∆BME.IH = 

3

1
.

2

1
BM.BE.IH = 

6

1
.

2

a
.

2

a
.

4

h
 = 

96

ha2

. 

V6 = 
3

1
S∆CEF.PK = 

3

1
.

2

1
CE.CF.PK = 

6

1
.

2

a3
.

2

a3
.

2

h
 = 

16

ha3 2

. 

V3 = V6 − 2V4 = 
16

ha3 2

 − 2.
96

ha2

 = 
6

ha2

. 

V2 = V1 − V3 = 
3

1
a2h − 

6

ha2

 = 
6

ha2

. 

3

2

V

V
 = 1. 

Vậy, mặt phẳng (A1EF) chia hình lập phương thành hai phần có thể tích bằng nhau. 
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chương 2 − mặt cầu, mặt trụ, mặt nón 

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  Mặt cầu, khối cầu 

1. Diện tích mặt cầu − Thể tích khối cầu 

Hình cầu với bán kính R, ta có các kết quả: 
 Diện tích mặt cầu là S = 4πR2. 

 Thể tích khối cầu 34
V R

3
= π . 

2. Diện tích xung quanh của hình trụ − thể tích khối trụ  

Với hình trụ có bán kính đáy R và đường cao h, ta có các kết quả: 
 Diện tích xung quanh hình trụ là Sxq = 2πRh. 
 Thể tích khối trụ là V = πR2h. 

3. Diện tích hình nón − thể tích khối nón  

Với hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l và đường cao h, ta có các 
kết quả: 
 Diện tích hình nón là Sxq = πRl. 

 Thể tích khối nón là V = 
3

1 πR2h. 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 

Dạng toán 1: Diện tích mặt cầu − Thể tích khối cầu 
Phương pháp 

Do đặc thù của công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu 
chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Dựa vào giả thiết tính R. 
Bước 2: Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 

 Chú ý:  Thông thường chúng ta gặp những yêu cầu trên sau khi thực hiện đòi 
hỏi "Xác định tâm và bán kính tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hoặc 
nội tiếp một khối đa diện". 

Thí dụ 1. Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. 
Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 

 Giải 
Với hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, gọi R là bán kính của mặt cầu. 
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Ta có: 

R = 
1

A'C
2

 = 2 21
A'A AC

2
+   

= 2 2 21
A'A AB BC

2
+ +  = 2 2 21

a b c
2

+ + . 

Khi đó, ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 
2

2 2 21
4 a b c

2
 π + + 
 

 = ( )2 2 2a b cπ + +  (®vdt). 

V = 
3

4 πR3 = 
3

2 2 24 1
a b c

3 2
 π + + 
 

 = ( )32 2 21
a b c

6
π + +  (®vtt). 

 Nhận xét:  Với mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ chúng ta cần lưu ý: 
 1. Điều kiện cần và đủ để một hình lăng trụ đứng có mặt cầu 

ngoại tiếp là đáy của nó có đường tròn ngoại tiếp. 
 2. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đứng cách đều tất cả các 

đỉnh một đoạn bằng R. Do đó, tâm mặt cầu ngoại tiếp 
hình lăng trụ  là trung điểm của đoạn thẳng 
nối tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy hoặc 
có thể coi nó là giao điểm của mặt phẳng 
trung trực một cạnh bên với trục OO1. 

 3. Bán kính mặt cầu được tính dựa theo các 
hệ thức lượng trong tam giác và tứ giác. 

Thí dụ 2.  Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. 
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

 Giải 
a. Dựng SH ⊥ (ABC), suy ra HA = HB = HC, tức H là tâm 
đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. 

Trong ∆SAH dựng đường trung trực của SA cắt 
SH tại O, ta được: 

OA = OB = OC = OS  
⇔ Mặt cầu (O, OS) ngoại tiếp tứ diện. 

Vì ∆SMO và ∆SHA đồng dạng nên ta có: 

OS SM

SA SH
=  ⇒ OS = 

SM.SA

SH
 = 

SA
SA.

2
SH

 = 
2SA

2SH
 = 

2 2SH AH

2SH

+
 

 = 

2

2 a 3
h

3

2h

 
+   
   = 

2 23h a

6h

+
. 

A B 

C 

S 
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Vậy, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều ABCD là (O, 
2 23h a

6h

+
). 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 
22 23h a

4
6h

 +
π 
 

 = 
( )22 2

2

3h a

9h

π +
 (®vdt). 

34
V R

3
= π  = 

32 24 3h a

3 6h

 +
π 
 

 = 
( )32 2

3

3h a

162h

π +
 (®vtt). 

 Nhận xét:  Với mặt cầu ngoại tiếp hình chóp chúng ta cần lưu ý: 
 1. Điều kiện cần và đủ để một hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp là 

đáy của nó có đường tròn ngoại tiếp. 
 2. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

cách đều tất cả các đỉnh một đoạn 
bằng R. Do đó, tâm mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp là giao của trục đường 
tròn ngoại tiếp một đáy và mặt phẳng 
trung trực của một cạnh bên. 

 3. Bán kính mặt cầu được tính dựa theo các hệ thức lượng trong 
tam giác và tứ giác. 

Thí dụ 3. Cho tứ diện ABCD có AD = a và vuông góc với mặt phẳng (ABC), 
∆ABC vuông tại B và AB = b, BC = c. 
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

 Giải 
a. Gọi O là trung điểm của CD, nhận xét rằng: 

AD ⊥ (ABC) ⇒ AD ⊥ AC ⇔ ∆ACD vuông tại A ⇒ OA = OC = OD. 
AD BC

AB BC

⊥
 ⊥

 ⇒ BC ⊥ (ABD) ⇒ BC ⊥ BD  

⇔ ∆BCD vuông tại B ⇒ OB = OC = OD. 
Vậy, mặt cầu (O, OA) ngoại tiếp tứ diện ABCD. 
Ta lần lượt có: 

CD2 = AD2 + AC2 = AD2 + AB2 + BC2 = a2 + b2 + c2, 

R = OA = 
CD

2
 = 2 2 21

a b c
2

+ + . 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 
2

2 2 21
4 a b c

2
 π + + 
 

 = ( )2 2 2a b cπ + +  (®vdt). 

34
V R

3
= π  = 

3
2 2 24 1

a b c
3 2

 π + + 
 

 = ( )32 2 2a b c
6

π
+ +  (®vtt). 
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 Nhận xét:  Như vậy, với tứ diện ABCD ở trên chúng ta đã sử dụng tính chất 
đường trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông để xác 
định được điểm O cách đều các đỉnh của tứ diện. 

Dạng toán 2: Diện tích xung quanh của hình trụ − Thể tích khối trụ  
Phương pháp 

Do đặc thù của công thức tính diện tích xung quanh hình trụ và thể tích 
khối trụ chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Dựa vào giả thiết tính R, h. 
Bước 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình trụ và thể 

tích khối trụ. 

 Chú ý:  Với khối trụ nội tiếp và ngoại tiếp chúng ta sử dụng định nghĩa hình 
trụ cùng tính chất của các khối hình liên quan. 

Thí dụ 1.  Một hình trụ T có bán kính đáy R và chiều cao R 3 . 
a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ T. 
b. Tính thể tích của khối trụ giới hạn bởi hình trụ T. 

 Giải 
a. Ta lần lượt có: 

Sxq = 2πR. R 3  = 2πR2 3  (®vdt). 

Stp = Sxq + 2B = 2πR2 3  + 2πR2 = 2πR2 ( )3 1+  (®vdt). 

b. Ta cã ngay: 
V = πR2.R 3  = πR3 3  (®vtt). 

 Nhận xét:  Như vậy, để thực hiện được yêu của bài toán trên chúng ta chỉ cần 
nhớ được các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn 
phần của hình trụ và thể tích khối trụ. 

Thí dụ 2. Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ (T), cắt hình trụ theo thiết diện 
là hình vuông có diện tích bằng a2. 
a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ (T). 
b. Tính thể tích của khối trụ (T). 

 Giải 
a. Vì thiết diện qua trục là một hình vuông có diện tích bằng a2 nên cạnh của nó 

bằng a và từ đó suy ra hình trụ có bán kính đáy bằng 
a

2
 và chiều cao bằng a. 

Ta có ngay: 

Sxq = 2π a

2
.a = πa2 (®vdt). 

Stp = Sxq + 2B =
2

2 a
a 2

2
 π + π 
 

 =
23 a

2

π
 (®vdt). 
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b. Ta cã ngay: 

V = 
2

a
.a

2
 π 
 

 = 
3a

4

π
 (®vtt). 

 Nhận xét:  Như vậy, để thực hiện được yêu của bài toán trên trước tiên chúng 
ta cần đi xác định độ dài đường cao và bán kính đáy của hình trụ. 

Dạng toán 3: Diện tích xung quanh của hình nón − Thể tích khối nón  
Phương pháp 

Do đặc thù của công thức tính diện tích xung quanh hình nón và thể tích 
khối nón chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Dựa vào giả thiết tính R, h, l. 
Bước 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình nón và thể 

tích khối nón. 

 Chú ý:  Với khối nón nội tiếp và ngoại tiếp chúng ta sử dụng định nghĩa hình 
nón cùng tính chất của các khối hình liên quan. 

Thí dụ 1. Cho ∆ABC vuông tại A, AB = a, AC = b. Xét hình tròn xoay (N) sinh 
bởi ∆ABC khi quay quanh đường thẳng AB. Tính diện tích xung quanh, 
diện tích toàn phần và thể tích của (N). 

 Giải 
Hình tròn xoay (N) sinh bởi ∆ABC khi quay quanh đường thẳng AB là hình nón 

có các thuộc tính: 
 Bán kính đáy R = AC = b. 
 Chiều cao h = AB = a. 

 Đường sinh l = BC = 2 2AB AC+  = 2 2a b+ . 
Từ đó, ta lần lượt có: 

Sxq = πRl = 2 2b a bπ +  (®vdt). 

Stp = Sxq + S® = πRl + πR2 = 2 2b a bπ +  + πb2 = πb( 2 2a b+  + b) (®vdt). 

V = 
3

1 πR2h = 
3

1 πb2.a(®vtt). 

 Nhận xét:  Như vậy, để thực hiện được yêu của bài toán trên trước tiên chúng 
ta cần đi xác định các thuộc tính về độ dài của hình nón (bán kính 
đáy, chiều cao và đường sinh). Và công việc cuối cùng chỉ cần 
nhớ được các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn 
phần của hình nón và thể tích khối nón. 

Thí dụ 2. Cắt mặt nón (N) bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được thiết 
diện là một tam giác vuông cân cạnh a. Tính diện tích xung quanh, 
diện tích toàn phần và thể tích của hình nón (N). 

A 
C' C 

B 
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 Giải 
Giả sử thiết diện là ∆ABC vuông cân tại đỉnh A cạnh a, từ đó suy ra hình nón dã 

cho có các thuộc tính: 

 Bán kính đáy và chiều cao 
1 1 a 2

R h BC .AB 2
2 2 2

= = = = . 

 Đường sinh l = AB = a. 
Từ đó, ta lần lượt có: 

Sxq = πRl = 
2a 2 a 2

. .a
2 2

π
π = (®vdt). 

Stp = Sxq + S® = πRl + πR2 = 
( )2 2

2 a 2 2a 2 a 2

2 2 2

π + π
+ π =  

 
(®vdt). 

V = 
3

1 πR2h = 

2
31 a 2 a 2 a 2

.
3 2 2 12

  π
π =  
 

(®vtt). 

 Chú ý:  Các em học sinh cần nhớ lại hai định nghĩa sau: 
 1. Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp hình nón nếu mặt cầu đó đi qua 

đỉnh của hình nón và đi qua đường tròn đáy của hình nón. Hình 
nón như vậy gọi là nội tiếp mặt cầu đó. 

 2. Một mặt cầu gọi là nội tiếp nếu nó tiếp xúc với mặt đáy của hình nón 
và tiếp xúc với mọi đường sinh của hình nón. Khi đó hình nón được 
gọi là ngoại tiếp mặt cầu. 

Thí dụ 3. Cho hình nón nội tiếp mặt cầu bán kính R. Nếu hình nón đó có chiều cao 
bằng h. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó. 

 Giải 
Thiết diện qua trục của hình nón là ∆SAB cân tại S. Trong (SIA), dựng trung trực 

Mx của đoạn SA và cắt SI tại O. 
Vậy, mặt cầu (O; OS) ngoại tiếp hình nón có bán kính đáy r và đường sinh l. 
Dựa trên tính chất đồng dạng của tam giác, ta có: 

SO SM

SA SI
=  ⇔ SO.SI = SA.SM = 

1
SA. SA

2
 = 21

SA
2

 

⇔ SA2 = 2SO.SI ⇔ l = SA 2hR= . 

Trong ∆SAI, ta cã: 

⇔ AI2 = SA2 − SI2 ⇔ 2r AI 2hR h h(2R h)= = − = − . 
Từ đó, ta lần lượt có: 

Sxq = πrl = π h(2R h)− . 2hR  = h 2R(2R h)π −  (®vdt). 

V = 
3

1 πr2h = ( )2
21 1

h(2R h) .h h (2R h)
3 3
π − = π −  (®vtt). 

H 
C B 

A 

S 

I 
B A 

O 
M 
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C.  Các bài toán chọn lọc 

Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy là tam giác đều cạnh a, AA’ = b.  
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

 Giải 
a. Gọi G, G’ theo thứ tự là trọng tâm ∆ABC và ∆A’B’C’ và 
O là trung điểm GG’. 

Vì GG’ là trục đường tròn ngoại tiếp ∆ABC và 
∆A’B’C’, ta có: 

OA = OB = OC,  OA’ = OB’ = OC’, 
OA = OA’, 

suy ra: 
OA = OB = OC = OA’ = OB’ = OC’ 
⇔ Mặt cầu S(O, OA) ngoại tiếp hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’. 

Trong ∆OAG, ta có: 

OA2 = AG2 + OG2 = 
2 2

2 1
AE GG'

3 2
   +   
   

 = 
22

2

b

2

3a
.

3

2






+










= 

4

b

3

a 22

+  

⇔ OA = 
4

b

3

a 22

+ . 

Vậy, mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A’B’C’ là (O, 
4

b

3

a 22

+ ). 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 

2
2 2a b

4
3 4

 
π + 
 
 

 = 
2 2a b

4
3 4

 
π + 
 

 (®vdt). 

34
V R

3
= π  = 

3
2 24 a b

3 3 4

 
π + 
 
 

 = 
32 24 a b

3 3 4

 π
+ 

 
 (®vtt). 

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh A,  AB = a, 
AC = b, SA = c và vuông góc với mặt phẳng (ABC). 
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

 Giải 

a. Vì  ∆ABC vuông tại A nên trung điểm I của BC là tâm đường tròn ngoại tiếp 
∆ABC, dựng Ix song song với SA. 

A 

C 

B 

A’ 

C’ 

B’ 

G E 

E’ 

O 

G’ 
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Trong mặt phẳng (SA, Ix) dựng đường trung trực của SA cắt Ix tại O, ta được: 
OA = OB = OC = OS ⇔ Mặt cầu S(O, OA) ngoại tiếp tứ diện. 

Trong ∆AMO vuông tại M, ta có: 
R = OA = 22 MOMA +   

= 2
2

IA
2

SA
+








 = 
2 2

SA BC

2 2
   +   
   

 

= 2 2 21
SA AB AC

2
+ +  = 2 2 21

a b c
2

+ + . 

Vậy, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC là (O, 2 2 21
a b c

2
+ + ). 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 
2

2 2 21
4 a b c

2
 π + + 
 

 = ( )2 2 2a b cπ + +  (®vdt). 

V = 
3

4 πR3 = 
3

2 2 24 1
a b c

3 2
 π + + 
 

 = ( )32 2 21
a b c

6
π + +  (®vtt). 

Ví dụ 3: (Đề thi đại học khối D − 2003): Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông 
góc với nhau, có giao tuyến là đường thẳng (∆). Trên (∆) lấy hai điểm 
A, B và AB = a. Trong mặt phẳng (P) lấy điểm C, trong mặt phẳng (Q) 
lấy điểm D sao cho AC, BD cùng vuông góc với (∆) và AC = BD = AB.  
a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 
b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) theo a. 

 Giải − Bạn đọc tự vẽ hình 
a. Nhận xét rằng: 
 ∆ACD vuông tại A ⇒ CÂD = 900. 
 ∆BCD vuông tại B ⇒ DB̂C  = 900. 
Vậy, tứ diện ABCD nội tiếp mặt cầu đường kính CD. 
Do đó: 

R = 
2

1 CD = 
2

1 22 ADAC +  = 
2

1 222 BDABAC ++  = 
3

2a . 

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BC, ta có: 





⊥
⊥

BDAH

BCAH
 ⇒ AH ⊥ (BCD) ⇒ AH = d(A, (BCD)). 

Trong ∆ABC vuông cân tại A, ta có AH = 
2

1 BC = 
2

2a . 

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt 
phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = SB = a. 
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

S 
 

C 
 

B 
 

A 
 

O 
 

M 
 

x 
 

I 
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 Giải 
a. Ta lần lượt: 
 Gọi G là trọng tâm ∆SAB, thì vì: 

SA = SB = AB = a ⇔ ∆SAB đều  
⇒ G là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆SAB. 

 Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. 
 Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

S.ABCD, ta có IG ⊥ (SAB) và IO ⊥ (ABCD). 
Vậy, mặt cầu (I, IA) ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 
Ta có: 

R = IA = 2 2IG AG+  = 

2

2 2 SA 3
OM .

3 2

 
+   
 

 = 

22
AB SA 3

2 3

   +        
  

= 
2 2a a

4 3
+  = 

a 21

6
. 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 

2

a 21
4

6

 
π  
 

 = 
27 a

3

π
 (®vdt). 

34
V R

3
= π  = 

3

4 a 21

3 6

 
π  
 

 = 
37 a 21

54

π
 (®vtt). 

Ví dụ 5: Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD = b, AD = BC = a.  
a. Xác tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 
b. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu tương ứng. 

 Giải 
a. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AD và BC, ta có nhận xét: 

∆CAD = ∆BDA (c.c.c) ⇒ IC = IB ⇒ IJ là trung trực của BC. 
∆ABC = ∆DCD (c.c.c) ⇒ JA = JD ⇒ IJ là trung trực của AD. 

Vậy, ta thấy AD và BC có đoạn trung trực chung IJ ta thực hiện: 

IJ2 = AJ2 − AI2 = 
2 2 2c b a

2 4

+
−

2a

4
−  = 

2 2 2c b a

2

+ −
. 

Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC, ta có: 





=

∈
22 OCOA

IJO
 

Đặt OI = x, ta biến đổi điều kiện OA2 = OC2 thành: 
IA2 + IO2 = JC2 + JO2  

⇔ 

2
2 2 2 2 2

2a a c b a
x x

4 4 2

 + −
+ = +  − 

 
 

⇔ x = 
2 2 2c b a

8

+ −
 

A B 

C 

D 

O 
I 

J 

S 

B 

D A 

C 
O 

M 

G I 
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⇒ R2 = OA2 = OI2 + IA2 = 
2 2 2 2c b a a

8 4

+ −
+  = 

2 2 2a b c

8

+ +
. 

Vậy, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là 
2 2 2a b c

O,
8

 + + 
 
 

. 

b. Ta lần lượt có: 

S = 4πR2 = 

2
2 2 2a b c

4
8

 + + π
 
 

 = 
2 2 2(a b c )

2

π + +
 (®vdt). 

34
V R

3
= π  = 

3
2 2 24 a b c

3 8

 + +
π 
 
 

 (®vtt). 

Ví dụ 6: Một khối trụ có bán kính đáy a 3 , chiều cao 2a 3 . Tính diện tích 
mặt cầu và thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối trụ. 

 Giải 
Gọi I là trung điểm của OO'.  
Khi đó, khối cầu ngoại tiếp khối trụ có tâm I và bán kính là: 

R = IA = 2 2OA OI+  = 
2

2 OO'
OA

2
 +  
 

 

  = 2 23a 3a+  = a 6 . 
Do đó, ta được: 

VCÇu = 
3

4 πR3 = 
3

4 π( a 6 )3 = 38 a 6π  (®vtt). 

Ví dụ 7: Cho hình chóp tứ giác đều SABC các cạnh bằng a. Xác định tâm và tính 
bán kính của mặt cầu (S) tiếp xúc với cả bốn mặt của hình chóp. 

 Giải 
Gọi G là trọng tâm ∆ABC, suy ra SG là trục đường tròn 

nội tiếp ∆ABC. 
Gọi M là trung điểm AB và I là giao điểm của đường phân 

giác góc SMG  với SO và hạ IH vuông góc với SM, suy ra: 
IH = IG.    (1) 

Ta có nhận xét: 
AB GM

AB SG

⊥
 ⊥

 ⇒ AB ⊥ (SGM) ⇒ AB ⊥ IH  

⇒ IH ⊥ (SAB) ⇒ IH = d(I, (SAB)). 
Vì I thuộc SG nên I cách đều các mặt bên của hình chóp. 

C B 

A 

S 

I 
H 

M 
G 

A B 

A' B' 

O 

O' 

I 
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Kết hợp với (1), ta kết luận mặt cầu (I; IG) sẽ tiếp xúc với cả bốn mặt của hình 
chóp S.ABC. 

Trong ∆SGM, ta có: 
IG IS

MG MS
=  ⇔ IG.MS = MG(SG − IG) ⇔ (MS + MG)IG = MG.SG 

⇔ IG = 
MG.SG

MS MG+
.       (2) 

Trong đó, ta lần lượt có: 

MG = 
1

CM
3

 = 
1 a 3

.
3 2

 = 
a 3

6
; 

SG = 2 2SC CG− = 
2

2 a
a

3
−  = 

a 6

3
;  SM = 

a 3

2
. 

Thay các kết quả trên vào (2), ta được: 

R = IG = 

a 3 a 6
.

6 3
a 3 a 3

2 6
+

 = 
a 6

12
. 

Ví dụ 8: Cho mặt cầu bán kính R và một hình trụ có bán kính đáy R và chiều 
cao 2R. Tính tỉ số thể tích của khối cầu và khối trụ. 

 Giải 
Ta lần lượt có: 
 Khối cầu có bán kính R nên có thể tích là: 

V1 = 
34 R

3

π
. 

 Khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao 2R nên có thể tích là: 
V2 = πR2h = πR2.2R = 2πR3. 

Từ đó, suy ra: 

1

2

V

V
 = 

3

3

4 R
3

2 R

π

π
 = 

2

3
. 

Ví dụ 9: Cho hình trụ có chiều cao bằng bán kính đáy. Một hình vuông ABCD 
có cạnh bằng a và hai cạnh AB và CD lần lượt là hai dây cung của hai 
đường tròn đáy. Mặt phẳng (ABCD) không vuông góc với mặt phẳng 
đáy của hình trụ.  
a. Tính chiều cao và bán kính đáy hình trụ theo a. 
b. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 

thể tích của khối trụ. 

 Giải 
a. Giả sử hình trụ có bán kính đáy bằng R thì có chiều cao bằng R. 
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Gọi C', D' theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của C, D xuống đường tròn (O), ta có: 

BD2 = BD'2 + DD'2 ⇔ 2a2 = 4R2 + R2 ⇔ 
2

2 2a
R

5
=  ⇔ 

a 10
R

5
= . 

Vậy, hình trụ có bán kính đáy bằng 
a

2
 và chiều cao bằng a. 

b. Ta lần lượt có: 

xq

a 10 a 10
S 2 R.h 2 . .

5 5
= π = π  = 

24 a

5

π
 (®vdt). 

Stp = Sxq + 2B =
2

24 a a 10
2

5 5

 π
+ π  

 
 =

28 a

5

π
 (®vdt). 

2

2 a 10 a 10
V R h .

5 5

 
= π = π  

 
 = 

32 a 10

25

π
 (®vtt). 

Ví dụ 10: Một khối hộp chữ nhật nội tiếp trong một khối trụ. Ba kích thước của khối 
hộp chữ nhật là a, b, c. Tính thể tích của khối trụ. 

 Giải 
Ta có ba trường hợp: 

Trường hợp 1: Nếu AA1 = a thì khối trụ có chiều cao h = AA1 = a và 
bán kính đáy là: 

R = 
2

1
A1C1 = 2 2

1 1 1 1

1
A B C B

2
+  = 2 21

b c
2

+ . 

Khi đó, thể tích của khối trụ là: 

V = πR2h = 
1

4
π(b2 + c2)a (®vtt). 

Trường hợp 2: Nếu AA1 = b thì khối trụ có chiều cao h = AA1 = b và bán kính đáy là: 

R = 
2

1
A1C1 = 2 2

1 1 1 1

1
A B C B

2
+  = 2 21

a c
2

+ . 

Khi đó, thể tích của khối trụ là: 

V = πR2h = 
1

4
π(a2 + c2)b (®vtt). 

Trường hợp 3: Nếu AA1 = c thì khối trụ có chiều cao h = AA1 = c và bán kính đáy là: 

R = 
2

1
A1C1 = 2 2

1 1 1 1

1
A B C B

2
+  = 2 21

a b
2

+ . 

Khi đó, thể tích của khối trụ là V = πR2h = 
1

4
π(a2 + b2)c (®vtt). 

Ví dụ 11: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông. Mặt phẳng (α) song 
song với trục hình trụ và cắt nó theo thiết diện ABB1A1. Biết một cạnh 
của thiết diện là dây cung của đường tròn đáy căng một cung 1200 và 
diện tích xung quanh hình trụ là 4π. Tính: 
a. Diện tích toàn phần hình trụ. 

A 

B1 

B 

A1 

D1 

D C 

C1 

B A 

D' 

D C 

C' 
O 
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b. Diện tích thiết diện ABB1A1. 
c. Thể tích hình trụ. 
d. Thể tích hình lăng trụ n-giác đều nội tiếp hình trụ. 
e. Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình trụ. 

 Giải 
Gọi R là bán kính đáy. 

a. Ta có: 
Sxq = 2πR.OO1;   Stp = 2πR(R + OO1) 

⇒ tp

xq

S

S
 = 1

1

2 R(R OO )

2 R.OO

π +
π

 = 
1

R

OO
 + 1 = 

1
1

2
+  = 

3

2
 ⇒ Stp = 

3

2
.4π = 6π. 

b. Với thiết diện ABB1A1 ta có: 


0
1 1 1A O B 120= ,   A1B1 = 2R.sin1200 = R 3  

Mặt khác, ta có: 
4π = Sxq = 2πR.OO1 = 2πR.2R ⇔ R = 1 ⇒ A1B1 = 3 . 

Do đó, diện tích thiết diện là: 
S = A1B1.A1A = 3 .2 = 2 3  (®vdt). 

c. Ta cã ngay V = πR2h = 2πR3 = 2π (®vtt). 

d. Gọi A1C1 là cạnh của n − đa giác đều nội tiếp hình trụ, suy ra 1 1 1

2
A O C

n

π
=  

và diện tích đáy của hình lăng trụ bằng: 

Sn = 
1 1 1A O Cn.S∆  = 21 2

n. R .sin
2 n

π
 = 

2nR 2
.sin

2 n

π
 (®vdt). 

Kí hiệu S là diện tích đáy hình trụ, ta có: 

nS

S
 = 

2

2

nR 2
.sin

2 n
R

π

π
 = 

2
n.sin

n
2

π

π
 ⇒ nV

V
 = 

2
n.sin

n
2

π

π
  

⇒ Vn = 

2
V.n.sin

n
2

π

π
 = 

2
2 .n.sin

n
2

π
π

π
 = 

2
n.sin

n

π
 (®vtt). 

e. Đường tròn lớn của hình cầu ngoại tiếp hình trụ là đường tròn ngoại tiếp thiết 
diện qua trục, do đó bán kính mặt cầu là RC = R 2 . 
Từ đó, ta được: 

VC = 3
C

4
R

3
π  = 

8 2

3

π
 (®vtt). 

Ví dụ 12: Xét hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính R mà diện tích thiết diện qua 
trục hình trụ là lớn nhất. Tính: 
a. Thể tích V và diện tích toàn phần Stp của hình trụ. 
b. Thể tích hình lăng trụ n-giác đều nội tiếp hình trụ. 
c. Thể tích hình lăng trụ n-giác đều ngoại tiếp hình trụ. 

A 

B1 

B 

A1 

O1 

O 

C1 
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d. Diện tích thiết diện song song với trục hình trụ và cách trục một 

khoảng 
R

2
. 

 Giải 
Gọi O, O1 là tâm của hai đáy hình trụ, với thiết diện qua 

trục OO1 tương ứng là ABB1A1. Gọi O' là trung điểm OO1, 
suy ra O' là tâm mặt cầu đã cho. 

Kí hiệu h, r lần lượt là đường cao, bán kính đáy của hình 
trụ, khi đó diện tích thiết diện qua trục là: 

Std = 2rh. 
Ta có: 

R2 = O'A2 = r2 + 
2h

4
 ⇔ r2 = R2 − 

2h

4
 ⇔ r = 2 21

4R h
2

−  

 ⇒ Std = 2 2 21
4R h

2
− .h = 2 2 2h (4R h )−  ≤ 

2 2 2h 4R h

2

+ −
 = 2R2 

tức là (Std)Max = 2R2, đạt được khi: 

h2 = 4R2 − h2 ⇔ h2 = 2R2 ⇔ h = R 2  ⇒ r = 2 21
R .2R

4
−  = 

R 2 h

2 2
= . 

a. Ta cã: 

V = πr2h = π
2

R 2

2

 
  
 

. R 2  = 
3R 2

2

π
 (®vtt). 

Stp = Sxq + 2S® = 2πrh + 2πr2 = 2π R 2

2
. R 2  + 2π

2

R 2

2

 
  
 

 = 3πR (®vdt). 

b. Đáy của hình lăng trụ n − giác đều nội tiếp hình trụ có diện tích bằng 
2nr 2

.sin
2 n

π
, 

do đó thể tích hình lăng trụ đó bằng: 

Vl.t = 
2nr 2

.sin
2 n

π
.2r = 3 2

nr .sin
n

π
 = 

3

R 2 2
n .sin

2 n

  π
  
 

 = 
3nR 2 2

.sin
4 n

π
. 

c. Đa giác đều n cạnh ngoại tiếp đường tròn đáy hình trụ có độ dài cạnh bằng 

2r.ta n
n

π
, nên diện tích đáy hình lăng trụ là: 

S® = 
1

n. .r.2r.ta n
2 n

π
 = 2nr .ta n

n

π
 (®vdt). 

Khi đó, thể tích của lăng trụn − giác đều ngoại tiếp hình trụ là: 

V = 2nr .ta n
n

π
.2r = 32nr .ta n

n

π
 = 

3

R 2
2n .tan

2 n

  π
  
 

 = 
3nR

.ta n
n2

π
. (®vtt). 

A B 

A' B' 

O 

O' 

O’ 
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d. Giả sử thiết diện là MNN1M1 thì MNN1M1 là hình chữ nhật. Gọi I là trung điểm 
của MN, ta có: 

OI = 
R

2
; IM = 

2
2 R

r
4

−  = 

2
2R 2 R

2 4

 
−  

 
 = 

R

2
. 

Ví dụ 13: Một khối tứ diện đều cạnh a nội tiếp trong một khối nón. Tính thể tích 
khối nón. 

 Giải 
Tứ diện đều ABCD, gọi G là trọng tâm ∆ABC. 
Khối nón ngoại tiếp tứ diện có bán kính đáy R và chiều cao h với: 

R = GA = 
a 3

3
. 

h = SG = 2 2SA GA−  = 

2

2 a 3
a

3

 
−   
 

= 
a 6

3
. 

Khi đó, thể tích của khối nón là: 

V = 
3

1 πR2h = 
3

1 π.

2
a 3

3

 
  
 

.
a 6

3
 = 

3a 6

27

π
 (®vtt). 

Ví dụ 14: Cho ∆ABC vuông tại A, AB = a, AC = b. Tính thể tích 
của khối tròn xoay sinh bởi tam giác đó (kể cả các 
điểm trong) khi quay quanh đường thẳng BC. 

 Giải 
Hạ AI vuông góc với BC, khi đó: 

V = V1 + V2 = 
3

1 πAI2BI + 
3

1 πAI2CI = 
3

1 πAI2(BI + CI) = 
3

1 πAI2BC. (1) 

Ta cã: 

BC2 = AB2 + AC2 = a2 + b2 ⇔ 2 2BC a b= + .    (2) 

2 2 2

1 1 1

AI AB AC
= +  ⇔ 

2 2 2 2
2

2 2 2 2

AB .AC a b
AI

AB AC a b
= =

+ +
.   (3) 

Thay (2), (3) vào (1), ta được V = 
3

1 π
2 2

2 2

a b

a b+
. 2 2a b+  = 

2 2

2 2

a b

3 a b

π

+
 (®vtt). 

Ví dụ 15: Một hình nón có chiều cao h và bán kính đáy bằng 
r. Hãy tính thể tích khối cầu nội tiếp hình nón. 

 Giải 
Với hình nón đỉnh S và có tâm I ở đáy, suy ra SI là trục của 

đường tròn đáy. Trong (SIA), dụng phân giác Ax của góc SAI  và 
cắt SI tại O. 

B 

I A' A 

C 

D 

B 

A 
G 

C 

S 

I 
B A 

O 
M 
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Vậy, mặt cầu (O; OI) nội tiếp hình nón. 
Trong ∆SIA, ta có: 

2 2

OI OS SI OI

AI AS SI AI

−
= =

+
 ⇔ 2 2OI SI AI AI(SI OI)+ = −  

⇔ ( )2 2OI SI AI AI AI.SI+ + =  ⇔ 
2 2

AI.SI
OI

SI AI AI
=

+ +
 = 

2 2

rh

h r r+ +
. 

Từ đó, ta được 34
V R

3
= π  = 

3

2 2

4 rh

3 h r r

 
π  + + 

 (®vtt). 

Ví dụ 16: Một hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng 900. Cắt hình nón 
bằng mặt phẳng (α) đi qua đỉnh sao cho góc giữa (α) và mặt đáy của hình 
nón bằng 600. Tính diện tích thiết diện. 

 Giải 
Giả sử ∆SAC là thiết diện qua đỉnh và tạo với đáy một góc 600. Gọi M là hình 

chiếu vuông góc của O lên AC, suy ra SMO  = 600. 
Trong ∆SOM vuông tại O, ta có: 

SM = 


SO

sinSMO
 = 

060sin
2

2a

 = 
3

6a
;  OM = 

2

1
SM = 

6

6a
. 

Trong ∆AOM vuông tại M, ta có: 

AM2 = OA2 − OM2 = 

2

2

2a










−

2

6

6a










= 

3

a2

  

⇒ AM = 
3

3a ⇒ AC = 
3

3a2
. 

Khi đó, diện tích thiết diện được cho bởi: 

S = 
2

1
SM.AC = 

2

1
.

3

6a
.

3

3a2
 = 

3

2a 2

 (®vdt). 
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chương 3 − phương pháp tọa độ  

     trong không gian 

A.  Kiến thức cần nhớ 

I.  Hệ tọa độ trong không gian 

1.  Hệ tọa độ trong không gian 

Định nghĩa 1 
Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi 
là hệ trục tọa độ trong không gian. 

Kí hiệu Oxyz hoặc (O, i


, j


, k


) với i


, j


, k


 là các vectơ 
đơn vị lần lượt nằm trên ba trục đó. 
 Điểm O được gọi là gốc tọa độ. 
 Trục Ox được gọi là trục hoành, trục Oy được gọi là trục tung, trục Oz được 

gọi là trục cao. 
Ta chú ý rằng: 

2i


 = 2j


 = 
2

k


 = 1 và i


. j


 = j


. k


 = k


. i


 = 0. 
2. Tọa độ của vectơ 

Ta có v


(x; y; z) ⇔ v


 = x i


 + y j


 + z k


. 

NÕu v


(x; y; z) th× x = v


. i


, y = v


. j


, z = v


. k


. 

Các tính chất: Đối với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ 1v


(x1; y1; z1) và 2v


(x2; y2; z2) ta 
có các kết quả sau: 

1). 1v


 = 2v


 ⇔ 
1 2

1 2

1 2

x x

y y

z z

=
 =
 =

. 

2). α 1v


 = (αx1; αy1; αz1), với α ∈  . 

3). α 1v


 ± β 2v


 = (αx1 ± βx2; αy1 ± βy2; αz1 ± βz2), với α, β ∈  . 

4). 1v


. 2v


 = x1x2 + y1y2 + z1z2. 

5). | 1v
 | = 2

1v


 = 2 2 2
1 1 1x y z+ + . 

6). cos( 1v


, 2v


) = 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2

x x y y z z

x y z . x y z

+ +

+ + + +
. 

7). 1v


 ⊥ 2v


 ⇔ 1v


. 2v


 = 0 ⇔ x1x2 + y1y2 + z1z2 = 0. 

z 

O 
y 

i


 j


 
x 

k  
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3. Tọa độ của điểm 

Ta có M(x; y; z) ⇔ OM


 = x i


 + y j


 + z k


. 

 Chú ý: Ta có các kết quả: 
M ≡ O ⇔ x = y = z = 0. 

M ∈ (Oxy) ⇔ z = 0, tức là M(x; y; 0). 
M ∈ (Oyz) ⇔ x = 0, tức là M(0; y; z). 
M ∈ (Oxz) ⇔ y = 0, tức là M(x; 0; z). 

M ∈ Ox ⇔ y = 0 và z = 0, tức là M(x; 0; 0). 
M ∈ Oy ⇔ x = 0 và z = 0, tức là M(0; y; 0). 
M ∈ Oz ⇔ x = 0 và y = 0, tức là M(0; 0; z). 

4. liên hệ giữa Tọa độ của vectơ và tọa độ hai điểm mút 

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(xA; yA; zA) và B(xB; yB; zB) ta có: 

a. AB


 = (xB − xA; yB − yA; zB − zA). 

b. AB = | AB


| = 2 2 2
B A B A B A(x x ) (y y ) (z z )− + − + − . 

c. Trung điểm I của đoạn AB có tọa độ A B A B A Bx x y y z z
; ;

2 2 2

+ + + 
 
 

. 

5. Tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ 

Định nghĩa 2 
Tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ 1v



(x1; y1; z1) và 2v


(x2; y2; z2)  kÝ 

hiÖu 1 2v , v 
 
 

 là một vectơ v


 được xác định bởi: 

1 2v , v 
 
 

 = 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

y z z x x y
; ;

y z z x x y

 
  
 

. 

Các tính chất của tích có hướng: Ta có: 

a. Vect¬ 1 2v , v 
 
 

 vuông góc với hai vectơ 1v


 và 2v


, tức là: 

1 2v , v 
 
 

. 1v


 = 1 2v , v 
 
 

. 2v


 = 0. 

b. 1 2v , v 
 
 

 =  1v
 . 2v

 .sin( 1v


, 2v


),  trong đó α là góc giữa hai vectơ 1v


và 2v


. 

c. 1 2v , v 
 
 

 = 0


 khi và chỉ khi hai vectơ 1v


 và 2v


 cùng phương. 

ứng dụng của của tích có hướng 
Diện tích hình bình hành: Diện tích của hình bình hành ABCD được cho bởi công 
thức: 

S∆ABCD  = AB, AD 
 
 

 =  AB


. AD


.sin( AB, AD
 

),   
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Diện tích tam giác: Diện tích của ∆ABC được cho bởi công thức: 

S∆ABC  = 
1

2
AB, AC 

 
 

 = 
1

2
 AB


. AC


.sin( AB, AC
 

). 

Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ 
Định lí: Điều kiện cần và đủ để ba vectơ 1v , 2v  và 3v  đồng phẳng là: 

1 2v , v 
 
 

. 3v  = 0. 

Thể tích hình hộp: Thể tích V của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 được cho bởi công thức: 

V = 1AB, AD .AA 
 
  

. 

Thể tích tứ diện: Thể tích V của tứ diện ABCD được cho bởi công thức: 

V = 
1
6

AB, AC .AD 
 
  

. 

6. phương trình mặt cầu 
Định lí: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) và bán kính R có 

phương trình: 
(S): (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2.    (1) 

Phương trình (1) gọi là phương trình chính tắc của mặt cầu. 
Vậy, ta được: 

(S): 
T m I(a;b;c)
B k nh R

©

án í





 ⇔ (C): (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2. 

 Chó ý:  Ta cã: 
 Mặt cầu tâm O bán kính R có phương trình x2 + y2 + z2 = R2. 
 Mặt cầu  đơn vị có phương trình x2 + y2 + z2 = 1. 

Định lí:  Trong không gian Oxyz, mặt (S) có phương trình: 
(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0,              (2) 

với a2 + b2 + c2 − d > 0 là phương trình của mặt cầu tâm I(a; b; c) và bán 

kÝnh R = 2 2 2a b c d+ + − . 
Phương trình (2) gọi là phương trình tổng quát của mặt cầu. 

II. Phương trình mặt phẳng 

1. Phương trình mặt phẳng  
Định lí: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và có vtpt 
n (A; B; C) có phương trình: 

(P): A(x − x0) + B(y − y0) + C(z − z0) = 0. 
Vậy, ta có: 

(P): 0 0 0 0Qua M (x ; y ;z )

vtpt n(A;B;C)





  ⇔ (P): A(x − x0) + B(y − y0) + C(z − z0) = 0. 
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Phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian Oxyz là: 
(P): Ax + By + Cz + D = 0 với A2 + B2 + C2 > 0.  (1) 

Khi đó, nó nhận vectơ n (A; B; C) làm một vtpt. 

2. Các trường hợp riêng 
1. Nếu D = 0, mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ. 

2. Nếu A = 0, B ≠ 0, C ≠ 0, mặt phẳng (P): By + Cz + D = 0 chứa hoặc  song 
song với trục Ox.  
Tương tự:  
 Mặt phẳng (P): Ax + Cz + D = 0 chứa hoặc song song với trục Oy. 
 Mặt phẳng (P): Ax + By + D = 0 chứa hoặc song song với trục Oz. 

3. Nếu A = 0, B = 0, C ≠ 0, mặt phẳng (P): Cz + D = 0 chứa hoặc song song với 
trục Ox và Oy nên nó song song hoặc trùng với mặt phẳng xOy. 
Tương tự: 
 Mặt phẳng (P): Ax + D = 0 song song hoặc trùng với mặt phẳng yOz. 
 Mặt phẳng (P): By + D = 0 song song hoặc trùng với mặt phẳng  xOz. 
Đặc biệt, các phương trình x = 0, y = 0, z = 0 theo thứ tự là phương trình của 
các mặt phẳng tọa độ yOz, xOz, xOy. 

4. Nếu A ≠ 0, B ≠ 0, C ≠ 0, D ≠ 0 thì bằng cách đặt: 

a = − D
A

, b = − D
B

, c = − D
C

 ⇒ (P): 
x
a

 + 
y
b

 + 
z
c

 = 1.  (2) 

Phương trình (2) gọi là phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (P). Mặt phẳng đó 
cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c).  
Vậy, ta có: 

(P): 
Qua A(a;0;0)
Qua B(0;b;0)
Qua C(0;0;c)







 ⇔ (P): 
x
a

 + 
y
b

 + 
z
c

 = 1. 

3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng  
Với hai mặt phẳng (P1) và (P2) có phương trình: 

(P1): A1x + B1y + C1z + D1 = 0, điều kiện 2 2 2
1 1 1A B C 0+ + > , 

(P2): A2x + B2y + C2z + D2 = 0, điều kiện 2 2 2
2 2 2A B C 0+ + > , 

khi đó vectơ 1n (A1; B1; C1), 2n (A2; B2; C2) theo thứ tự là vtpt của (P1) và (P2), do đó: 

a. Nếu 1

2

A
A

 = 1

2

B
B

 = 1

2

C
C

 = 1

2

D
D

 thì (P1) ≡ (P2). 

b. Nếu 1

2

A
A

 = 1

2

B
B

 = 1

2

C
C

 ≠ 1

2

D
D

 thì (P1) // (P2). 

c. Nếu A1: B1: C1 ≠ A2: B2: C2 thì (P1) ∩ (P2) = {(d)}. 
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4. khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng  

Cho điểm M(xM; yM; zM) và mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0. Khi đó, 
khoảng cách từ M đến (P) được tính bởi công thức: 

d(M, (P)) = M M M

2 2 2

Ax By Cz D

A B C

+ + +

+ +
. 

III. Phương trình đường thẳng  
1. phương trình đường thẳng  

Trong không gian Oxyz, đường thẳng (d) đi qua điểm M0(x0; y0; z0) có vtcp 
u(a; b; c)


 có phương trình: 

(d): 
0

0

0

x x at
y y bt
z z ct

= +
 = +
 = +

, t ∈   − Phương trình tham số. 

(d): 0 0 0x x y y z z
a b c
− − −

= =  với abc ≠ 0 − Phương trình chính tắc. 

Đường thẳng (d) đi qua hai điểm M1(x1; y1; z1) và M2(x2; y2; z2), ta có: 

(d): 1 1 1 1

2 2 2 2

Qua M (x ; y ;z )
Qua M (x ; y ;z )





 ⇔ (d): 1 1 1 1

1 2 2 1 2 1 2 1

Qua M (x ; y ;z )

vtcp M M (x x ; y y ;z z )




− − −
  

⇔ (d): 
1 2 1

1 2 1

1 2 1

x x (x x )t
y y (y y )t
z z (z z )t

= + −
 = + −
 = + −

, t ∈   

  hoặc (d): 1

2 1

x x
x x

−
−

 = 1

2 1

y y
y y

−
−

 = 1

2 1

z z
z z

−
−

. 

 Chú ý:  Cho hai mặt phẳng (P1) và (P2) có phương trình: 

(P1): A1x + B1y + C1z + D1 = 0, có vtpt 1 1 1 1n (A ; B ; C )


, 

(P2): A2x + B2y + C2z + D2 = 0, có vtpt 2 2 2 2n (A ; B ; C )


 

với điều kiện A1:B1:C1≠ A2:B2:C2.    (*) 
Điều kiện (*) chứng tỏ (P1) và (P2) cắt nhau theo giao tuyến là đường 
thẳng (d) gồm những điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ phương trình: 

1 1 1 1

2 2 2 2

A x B y C z D 0
A x B y C z D 0

+ + + =
 + + + =

. 

Khi đó, một vtcp u


 của đường thẳng (d) được xác định bởi:  

1 2u n , n =  
  

 = 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

B C C A A B
; ;

B C C A A B
 
  
 

. 



 344 

2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 

Cho hai đường thẳng (d1) và (d2), biết: 
 (d1) đi qua điểm M1(x1; y1; z1) và có vtcp 1u



(a1; b1; c1). 

 (d2) đi qua điểm M2(x2; y2; z2) và có vtcp 2u


(a2; b2; c2). 

Khi đó, xét ba vectơ 1u


, 2u


 và 1 2M M


 ta có kết quả: 

1. (d1) và (d2) đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ 1u


, 2u


 và 1 2M M


 đồng phẳng. 
Như vậy: 

(d1) và (d2) đồng phẳng ⇔ 1 1 1 2u , u .M M 0  = 
  

. 

2. (d1) và (d2) cắt nhau khi và chỉ khi chúng đồng phẳng và các vtcp của chúng 
không cùng phương. Như vậy: 

(d1) và (d2) cắt nhau ⇔ 1 1 1 2 1 1u , u .M M 0 v u , u 0µ   = ≠   
     

. 

3. (d1) và (d2) song song với nhau khi và chỉ khi 1u


và 2u


 cùng phương và (d1), 
(d2) không có điểm chung. Như vậy: 

(d1) // (d2)  ⇔ 1 1 1 1 2u , u 0 v u , M M 0µ   = ≠   
     

. 

4. (d1) và (d2) trùng nhau khi và chỉ khi 1u


và 2u


 cùng phương và (d1), (d2) có 
điểm chung. Như vậy: 

(d1) ≡ (d2)  ⇔ 1 1 1 1 2u , u u , M M 0   = =   
    

. 

5. (d1) và (d2) chéo nhau khi và chỉ khi ba vectơ 1u


, 2u


 và 1 2M M


 không đồng 
phẳng. Như vậy: 

(d1) và (d2) chéo nhau ⇔ 1 1 1 2u , u .M M 0  ≠ 
  

. 

Khi đó, khoảng cách giữa (d1), (d2) được cho bởi: 

d((d1), (d2)) = 
1 2 1 2

1 2

u ,u .M M

u ,u

 
 

 
 

  

 

. 

 Chú ý: Nếu biết phương trình của hai đường thẳng (d1) và (d2) thì cũng có thể 
xét vị trí tương đối của chúng bằng cách giải hệ gồm các phương trình 
xác định (d1) và (d2) để ìthỏa mãn giao điểm và khi đó: 
a. Nếu hệ có nghiệm duy nhất thì (d1) và (d2) cắt nhau. 
b. Nếu hệ có vô số nghiệm thì (d1) và (d2) trùng nhau. 
c. Nếu hệ vô nghiệm thì (d1) và (d2) song song hoặc chéo nhau, song 

song nếu hai vtcp của chúng cùng phương, chéo nhau nếu hai 
vectơ đó không cùng phương. 
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3. khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 

Cho điểm M và đường thẳng (d) có vtcp u


 và đi qua điểm M0. Khi đó, khoảng 
cách từ điểm M đến đường thẳng (d) được cho bởi: 

d(M, (d)) = 
0MM ,u

u

 
 
 


. 

4. Góc giữa hai đường thẳng  
Cho hai đường thẳng (d1) có vtcp 1u



(a1; b1; c1) và (d2) có vtcp là 2u


(a2; b2; c2). 

Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng (d1) và (d2) (0 ≤ α ≤ 
2
π

), ta có: 

cosα  = 
1 2

1 2

u .u

u . u

 

 
 = 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2

a a b b c c

a b c . a b c

+ +

+ + + +
. 

 Chú ý: Điều kiện cần và đủ để (d1) ⊥ (d2) là: 
cosα = 0 ⇔ a1a2 +  b1b2 +  c1c2 = 0. 

5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  
Cho: 
 Mặt phẳng (P) có vtpt n (A; B; C). 
 Đường thẳng (d) có vtcp u(a;b;c)



. 

Gọi α là góc tạo bởi (P) và (d), ta có: 

2 2 2 2 2 2

Aa Bb Cc
sin .

A B C . a b c

+ +
α =

+ + + +
 

 

B  Phương pháp giải các dạng toán liên quan 
 

§1. hệ toạ độ trong không gian 

Dạng toán 1: Tọa độ của điểm, vectơ và các yếu tố liên quan 
Phương pháp 

Sử dụng các kết quả trong phần: 
 Tọa độ của vectơ. 
 Tọa độ của điểm. 
 Liên hệ giữa tọa độ vectơ và tọa độ hai điểm mút. 
 Tích có hướng của hai vectơ và các ứng dụng 

Thí dụ 1.  Cho ba điểm A(1; 2; 3), B(3; 5; 4), C(3; 0; 5).  
a. Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. 
b. Tính chu vi, diện tích của ∆ABC. 
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c. Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành và tính côsin góc 
giữa hai vectơ AC



 và BD


. 
d. Tính độ dài đường cao hA của ∆ABC kẻ từ A. 
e. Tính các góc của ∆ABC. 
f. Xác định toạ độ trực tâm H của ∆ABC. 
g. Xác định toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. 

 Giải 
a. Ta có: 

AB


(2; 3; 1) và AC


(2; −2; 2) ⇒ AB


 và AC


 không cùng phương. 
Vậy, ba điểm A, B, C không thẳng hàng. 

b. Ta lần lượt có: 

CV∆ABC = AB + AC + BC = 2 2 2 2 2 2 2 22 3 1 2 ( 2) 2 ( 5) 1+ + + + − + + − +  

= 14 12 26+ + . 

S∆ABC =
1

AB, AC
2

 
 
 

=
1

2
|(8; −2; −10)| = 1

2
2 2 28 ( 2) ( 10)+ − + − = 42 . 

c. Giả sử D(x; y; z), để ABCD là hình bình hành điều kiện là: 
AB


 = DC


 ⇔ (2; 3; 1) = (3 − x; −y; 5 − z) 

⇔ 

2 3 x

3 y

1 5 z

= −
 = −
 = −

 ⇔ 

x 1

y 3

z 4

=
 = −
 =

 ⇒ D(1; −3; 4). 

cos( AC


, BD


) = 
AB.BD

AB . BD

 

 
 = 

12

12. 68
 = 

51

17
. 

d. Ta cã: 

S∆ABC = 
1

2
hA.BC ⇔ hA = ABC2S

BC
∆  = 

2 42

26
 = 

2 273

13
. 

e. Ta lần lượt có: 

cosA = 
AB.AC

AB . AC

 

 
 = 0 ⇔ A = 900, 

cosB = 
BA.BC

BA . BC

 

 
 = 

51

13
 vµ cosC = sinB = 21 cos B−  = 

118

13
. 

f. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử H(x; y; z) là trực tâm ∆ABC, ta có điều kiện: 

AH BC

BH AC

H (ABC)

⊥
 ⊥
 ∈

 ⇔ 

AH BC

BH AC

Ba vect¬ AB, AC, AH đồng phẳng

 ⊥
 ⊥



 

 

  
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⇔ 

AH.BC 0

BH.AC 0

AB, AC .AH 0

 =
 =
  = 

 

 

  

⇔ 

(x 1; y 2; z 3).(0; 5; 1) 0

(x 3; y 5; z 4).(2; 2; 2) 0

(8; 2; 10).(x 1; y 2; z 3) 0

− − − − =
 − − − − =
 − − − − − =

 

⇔ 

5(y 2) z 3 0

2(x 3) 2(y 5) 2(z 4) 0

8(x 1) 2(y 2) 10(z 3) 0

− − + − =
 − − − + − =
 − − − − − =

⇔
5y z 7

x y z 2

4x y 5z 13

− =
 − + =
 − − = −

⇔
x 1

y 2

z 3

=
 =
 =

   

Vậy, ta được trực tâm H(1; 2; 3). 

Cách 2: Vì ∆ABC vuông tại A nên trực tâm H ≡ A, tức là H(1; 2; 3). 

g. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Giả sử I(x; y; z) là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC, ta có: 

AI BI

AI CI

I (ABC)

=
 =
 ∈

 ⇔ 

2 2

2 2

AI BI

AI CI

AB, AC, AH đồng phẳng

 =


=


  

 ⇔ 

2 2

2 2

AI BI

AI CI

AB, AC .AI 0

 = =
  = 
  

 

⇔ 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

(x 1) (y 2) (z 3) (x 3) (y 5) (z 4)

(x 1) (y 2) (z 3) (x 3) y (z 5)

4x y 5z 13

 − + − + − = − + − + −


− + − + − = − + + −
 − − = −

  

⇔ 

2x 3y z 18

x y z 5

4x y 5z 13

+ + =
 − + =
 − − = −

 ⇔ 

x 3

y 5 / 2

z 9 / 2

=
 =
 =

. 

Vậy, ta được tâm đường tròn ngoại tiếp là 
5 9

I 3; ;
2 2

 
 
 

. 

Cách 2: Vì ∆ABC vuông tại A nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC chính là 

trung điểm của BC, tức là 
5 9

I 3; ;
2 2

 
 
 

. 

 Nhận xét:  Như vậy, với bài toán trên (tam giác trong không gian) các em 
học sinh có thể ôn tập được hầu hết kiến thức trong bài học "Hệ 
tọa độ trong không gian", và trong đó với các câu f), g): 
 ở cách 1, chúng ta nhận được phương pháp chung để thực các 

yêu cầu của bài toán. 
 ở cách 2, bằng việc đánh giá được dạng đặc biệt của ∆ABC 

chúng ta nhận được lời giải đơn giản hơn rất nhiều. 
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Thí dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(5; 3; −1), B(2; 3; −4), C(1; 2; 0), 
D(3; 1; −2). 
a. Tìm tọa độ các điểm A1, A2 theo thứ tự là các điểm đối xứng với 

điểm A qua mặt phẳng (Oxy) và trục Oy. 
b. Chứng minh rằng A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện.  
c. Tính thể tích khối tứ diện ABCD. 
d. Chứng minh rằng hình chóp D.ABC là hình chóp đều.  
e. Tìm tọa độ chân đường cao H của hình chóp D.ABC. 
f. Chứng minh rằng tứ diện ABCD có các cạnh đối vuông góc với nhau. 
g. Tìm tọa độ điểm I cách đều bốn điểm A, B, C, D. 

 Giải 
a. Ta lần lượt: 
 Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oxy) là điểm E(5; 3; 0). Từ 

đó, vì E là trung điểm của AA1 nên A1(5; 3; 1). 
 Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục Oy là điểm F(0; 3; 0). Từ đó, vì F là 

trung điểm của AA2 nên A2(−5; 3; 1). 
b. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Để chứng minh bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng ta sẽ đi chứng minh 

ba vect¬ DA


(2; 2; 1), DB


(−1; 2; −2), DC


(−2; 1; 2) không đồng phẳng. 

Giả sử trái lại, tức là ba vectơ DA


, DB


, DC


 đồng phẳng, khi đó sẽ tồn tại cặp số 
thức α, β sao cho: 

DA


 = α DB


 + β DC


 ⇔ 

2 2

2 2

1 2 2

= −α − β
 = α + β
 = − α + β

, vô nghiệm 

⇒ Ba vect¬ DA


, DB


, DC


 không đồng phẳng. 
Vậy, bốn điểm A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện. 

Cách 2: Ta có DA


(2; 2; 1), DB


(−1; 2; −2), DC


(−2; 1; 2), từ đó suy ra: 

DA, DB .DC 
 
  

 = 
2 1 1 2 2 2

.( 2) .1 .2
2 2 2 1 1 2

− + +
− − − −

= 27 ≠ 0  

⇒ Ba vÐct¬ DA


, DB


 và DC


 không đồng phẳng. 
Vậy, bốn điểm A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện. 

c. Thể tích V của tứ diện ABCD được cho bởi 
1

V DA, DB .DC
6

 =  
  

 = 
9

2
. 

d. Ta lần lượt có: 
2 2 2

2 2 2

2 2 2

DA 2 2 1 3

DB ( 1) 2 ( 2) 3

DC ( 2) 1 2 3

 = + + =

 = − + + − =


= − + + =

 ⇒ DA = DB = DC. 
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Tương tự, ta cũng có AB = BC = CA = 3 2 . 
Vậy, hình chóp D.ABC là hình chóp đều. 

e. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử H(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng (ABC), ta có 
điều kiện: 

DH AB

DH AC

H (ABC)

⊥
 ⊥
 ∈

⇔

DH AB

DH AC

Ba vect¬ AB, AC, AH đồng phẳng

 ⊥
 ⊥



 

 

  

⇔

DH.AB 0

DH.AC 0

AB, AC .AH 0

 =
 =
  = 

 

 

  

  

⇔ 

x z 1

4x y z 15

x 5y z 9

+ =
 + − =
 − − = −

 ⇔ 

x 8 / 3

y 8 / 3

z 5 / 3

=
 =
 = −

 ⇒ 
8 8 5

H ; ;
3 3 3

 − 
 

. 

Vậy, ta được 
8 8 5

H ; ;
3 3 3

 − 
 

. 

Cách 2: Dựa theo kết quả câu d), ta suy ra chân đường cao H của hình chóp D.ABC 
chính là trọng tâm của ∆ABC, do đó: 

( )1
OH OA OB OC

3
= + +

   

  

⇔ A B C A B C A B Cx x x y y y z z z 8 8 5
H ; ; ; ;

3 3 3 3 3 3

+ + + + + +   = −     
. 

f. Với cặp cạnh AD và BC, ta có: 

DA


(2; 2; 1), BC


(−1; −1; 4) ⇒ DA


. BC


 = 0 ⇔ AD ⊥ BC. 
Chứng minh tương tự, ta cũng có AB ⊥ CD và AC ⊥ BD. 
Vậy, tứ diện ABCD có các cạnh đối vuông góc với nhau. 

g. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Giả sử I(x; y; z) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 
ABCD, ta có: 

AI BI

AI CI

AI DI

=
 =
 =

 ⇔ 

2 2

2 2

2 2

AI BI

AI CI

AI DI

 =


=
 =

  

⇔ 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

(x 5) (y 3) (z 1) (x 2) (y 3) (z 4)

(x 5) (y 3) (z 1) (x 1) (y 2) z

(x 5) (y 3) (z 1) (x 3) (y 1) (z 2)

 − + − + + = − + − + +


− + − + + = − + − +
 − + − + + = − + − + +

  

⇔ 

x z 1

4x y z 15

4x 4y 2z 21

+ =
 + − =
 + + =

 ⇔ 

x 5 / 2

y 7 / 2

z 3 / 2

=
 =
 = −

 ⇒ 
5 7 3

I ; ;
2 2 2

 − 
 

. 

A B 

C 

D 

I 

H 
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Cách 2: Dựa theo kết quả câu d), ta suy tâm I(x; y; z) thuộc DH sao cho ID = IB, tức 
là ta có: 

2 2DI BI

DI // HI

 =


 

⇔ 

2 2 2 2 2 2(x 3) (y 1) (z 2) (x 2) (y 3) (z 4)

x 3 y 1 z 2
8 8 5

x y z
3 3 3

 − + − + + = − + − + +
 − − + = =
 − − +

  

⇔ 

2x 4y 4z 15

5x y 16

x z 1

− + = −
 + =
 + =

 ⇔ 

x 5 / 2

y 7 / 2

z 3 / 2

=
 =
 = −

 ⇒ 
5 7 3

I ; ;
2 2 2

 − 
 

. 

 Nhận xét:  Như vậy, với bài toán trên (khối đa diện) các em học sinh đã ôn 
tập được các kiến thức trong bài học "Hệ tọa độ trong không 
gian", và trong đó: 
 ở câu b), chúng ta nhận được hai phương pháp để chứng 

minh bốn điểm không đồng phẳng (tương ứng với ba vectơ 
không đồng phẳng) và thông thường chúng ta sử dụng cách 2 

trong bài thi. Và đặc biệt giá trị DA, DB .DC 
 
  

 được xác định 

rất nhanh và chính xác với các em học sinh biết sử dụng máy 
tÝnh Casio fx − 570MS. 

 ở câu e), cách 1 trình bày phương pháp chung cho mọi dạng 
tứ diện và cách 2 được đề xuất dựa trên dạng đặc biệt của tứ 
diện ABCD. Và các em học sinh cần nhớ thêm rằng chúng ta 
còn có một cách chung khác bằng việc thực hiện theo các 
bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (ABC). 
Bước 2: Viết phương trình đường thẳng (d) qua D và vuông 

góc với mặt phẳng (ABC). 
Bước 3: Khi đó, điểm H chính là giao điểm của đường thẳng 

(d) với mặt phẳng (ABC). 
 Hai cách sử dụng trong câu g) với ý tương tượng tự như câu 

e). Tuy nhiên, các em học sinh cũng có thể thực hiện như sau: 
Bước 1: Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện 

ABCD (phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm). 
Bước 2: Từ kết quả ở bước 1, chúng ta nhận được tọa độ tâm I. 

Dạng toán 2: Phương trình mặt cầu 
Phương pháp 

Với phương trình cho dưới dạng chính tắc: 
(S): (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = k, víi k > 0 
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ta lần lượt có: 
 Bán kính bằng R = k . 
 Tọa độ tâm I là nghiệm của hệ phương trình: 

x a 0
y b 0
z c 0

− =
 − =
 − =

 ⇔ 
x a
y b
z c

=
 =
 =

 ⇒ I(a; b; c). 

Với phương trình cho dưới dạng tổng quát ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Chuyển phương trình ban đầu về dạng: 

(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0.  (1) 
Bước 2: Để (1) là phương trình mặt cầu điều kiện là: 

a2 + b2 + c2 − d > 0. 
Bước 3: Khi đó (S) có thuộc tính: 

2 2 2

T m I(a;b;c)

B k nh R a b c d

©

án í




= + + −
. 

Thí dụ 1. Cho họ mặt cong (Sm) có phương trình: 
(Sm): (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − m)2 = m2 − 2m + 5. 

a. Tìm điều kiện của m để (Sm) là một họ mặt cầu.  
b. Tìm mặt cầu có bán kính nhỏ nhất trong họ (Sm). 
c. Chứng tỏ rằng họ (Sm) luôn chứa một đường tròn cố định. 

 Giải 
a. Để (Sm) một họ mặt cầu điều kiện là: 

m2 − 2m + 5 > 0 ⇔ (m − 1)2 + 4 > 0, luôn đúng. 
Vậy, với mọi m thì (Sm) luôn là phương trình của mặt cầu với: 

2

T m I(2;1;m)

B k nh R (m 1) 4

©

án í




= − +
. 

b. Ta có: 

R2 = (m − 1)2 + 4 ≥ 4 ⇒ Rmin = 2, đạt được khi m = 1. 
Vậy, trong họ (Sm) mặt cầu (S1) có bán kính nhỏ nhất bằng 2. 

c. Giả sử M(x0; y0; z0) là điểm cố định mà họ (Sm) luôn đi qua, ta có: 

(x0 − 2)2 + (y0 − 1)2 + (z0 − m)2 = m2 − 2m + 5, ∀m 

⇔ 2 2 2
0 0 0 02(1 z )m (x 2) (y 1) z 5 0, m− + − + − + − = ∀  

⇔ 0

2 2 2
0 0 0

1 z 0

(x 2) (y 1) z 5 0

− =


− + − + − =
 ⇔ 0

2 2
0 0

z 1

(x 2) (y 1) 4

=


− + − =
. 

Vậy, họ (Sm) luôn chứa đường tròn (C) có tâm I0(2; 1; 1) và bán kính   R0 = 2 nằm 
trong mặt phẳng (P0): z = 1. 
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 Chú ý: Thông qua lời giải câu c) các em học sinh hãy tổng kết để có được 
phương pháp thực hiện yêu cầu "Chứng tỏ rằng họ mặt cầu (Sm) luôn 
chứa một đường tròn cố định". 

Thí dụ 2. Cho họ mặt cong (Sm) có phương trình: 
(Sm): x2  +  y2  +  z2 − 2m2x − 4my + 8m2 − 4 =  0. 

a. Tìm điều kiện của m để (Sm) là một họ mặt cầu. 
b. Chứng minh rằng tâm của họ (Sm) luôn nằm trên một Parabol (P) 

cố định trong mặt phẳng Oxy, khi m thay đổi. 
c. Trong mặt phẳng Oxy, gọi F là tiêu điểm của (P). Giả sử đường 

thẳng (d) đi qua F tạo với chiều dương của trục Ox một góc α và 
cắt (P) tại hai điểm M, N. 

 Tìm toạ độ trung điểm E của đoạn MN theo α. 

 Từ đó suy ra quỹ tích E khi α thay đổi. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Biến đổi phương trình ban đầu về dạng: 

(x − m2)2 + (y − 2m)2 + z2 = m4 − 4m2 + 4.  
Từ đó, để phương trình đã cho là phương trình của mặt cầu điều kiện là: 

m4 − 4m2 + 4 > 0 ⇔ (m2 − 2)2 > 0 ⇔ m2 − 2 ≠ 0 ⇔ m 2≠ ±  . 

Vậy, với m 2≠ ±  thì (Sm) là phương trình của mặt cầu có: 
2

2

T m I(m ;2m;0)

Bk nh R m 2

©

Ý




= −
. 

Cách 2: Để (Sm) là một họ mặt cầu điều kiện cần và đủ là: 

m4 + 4m2 − 8m2 + 4 > 0 ⇔ (m2 − 2)2 > 0 ⇔ m2 − 2 ≠ 0 ⇔ m 2≠ ±  . 

Vậy, với m 2≠ ±  thì (Sm) là phương trình của mặt cầu có: 
2

2

T m I(m ;2m;0)

Bk nh R m 2

©

Ý




= −
. 

b. Ta có: 

Im: 

2x m
y 2m
z 0

 =
 =
 =

 ⇔ 
2y 4x

z 0
 =


=
. 

Vậy, trong mặt phẳng Oxy tâm Im luôn nằm trên Parabol (P): y2 = 4x. 
c. Trong mặt phẳng Oxy, xét Parabol  

(P): y2 = 4x, có tiêu điểm F(1; 0).  
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 Phương trình đường thẳng (d) đi qua F tạo với chiều dương của trục Ox một 
góc α có dạng: 

(d): 
qua F(1;0)
h k tanÖ sè gãc


 = α

⇔ (d): y = (x − 1)tanα. 

 Toạ độ giao điểm M, N của (P) và (d) là nghiệm của hệ phương trình:  
2y 4x

y (x 1) tan
 =


= − α
 ⇒ x2tan2α − 2(tan2α + 2)x + tan2α = 0. (1) 

Ta cã:  
∆' = (tan2α + 2)2 − tan4α = 4tan2α + 4  > 0, ∀α  

do đó (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.  
Vậy (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt M(xM; yM), N(xM; yM) có hoành 

độ thoả mãn: 
2

M N 2

2(tan 2)x x
tan

α +
+ =

α
. 

 Gọi E(xE, yE) là trung điểm của đoạn MN, ta có: 

E M N

E E

1x (x x )
2

y (x 1) tan

 = +

 = − α

⇔ 

2

E 2

2

E 2

tan 2x
tan

1 2(tan 2)y 2 tan
2 tan

 α +
= α

  α + = − α  α 

 

⇔ 

2

E 2

E

tan 2x
tan
2y

tan

 α +
= α


 = α

.      (I) 

Khử α từ hệ (I) ta được 2
Ey  = 4xE − 2 

Vậy, quĩ tích trung điểm E của đoạn MN thuộc Parabol (P1) cú phương trình y2 = 4x − 2 
trong mặt phẳng Oxy. 

 Nhận xét:  Như vậy, với bài toán trên: 

 ở câu a), việc trình bày theo hai cách chỉ có tính minh họa, 
bởi trong thực tế chúng ta thường sử dụng cách 2. 

 ở câu b), chúng ta sử dụng kiến thức về tam thức bậc hai. 
 ở câu c), các em học sinh đã thấy được mối liên hệ giữa hình 

học giải tích trong mặt phẳng với hình học giải tích trong 
không gian. 

Dạng toán 3: Viết phương trình mặt cầu 
Phương pháp 

Gọi (S) là mặt cầu thoả mãn điều kiện đầu bài. Chúng ta lựa chọn phương 
trình dạng tổng quát hoặc dạng chính tắc.  
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Khi đó: 
 1. Muốn có phương trình dạng chính tắc, ta lập hệ 4 phương trình với 

bốn ẩn a, b, c, R, điều kiện R > 0. Tuy nhiên, trong trường hợp này 
chúng ta thường chia nó thành hai phần, bao gồm: 
 Xác định bán kính R của mặt cầu. 
 Xác tâm I(a; b; c) của mặt cầu. 
Từ đó, chúng ta nhận được phương trình chính tắc của mặt cầu. 

 2. Muốn có phương trình dạng tổng quát, ta lập hệ 4 phương trình với 
bốn ẩn a, b, c, d, điều kiện  a2 + b2 + c2 − d > 0. 

 Chú ý: 1.  Cần phải cân nhắc giả thiết của bài toán thật kỹ càng để lựa chọn 
dạng phương trình thích hợp. 

2.  Trong nhiều trường hợp đặc thù chúng ta còn sử dụng phương 
pháp quỹ tích để xác định phương trình mặt cầu. 

Thí dụ 1. Viết phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau: 
a. Đường kính AB với A(3; −4; 5), B(−5; 2; 1). 
b. Tâm I(3; −2; 1) và đi qua điểm C(−2; 3; 1). 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Mặt cầu (S) có: 

(S): 
Tâm I là trungđiểm AB

AB
Bán kính R

2





=

 ⇔ (S): 
Tâm I( 1; 1; 3)

R 29

− −


=
 

⇔ (S): (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z − 3)2 = 29. 
Cách 2: Ta có: 

M(x; y; z) ∈ (S) ⇔ MA ⊥ MB ⇔ AM.BM
 

 = 0  
⇔ (x − 3; y + 4; z − 5).(x + 5; y − 2; z − 1) = 0 
⇔ (x − 3)(x + 5) + (y + 4)(y − 2) + (z − 5)(z − 1) = 0 
⇔ x2 + y2 + z2 + 2x + 2y − 6z − 18 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
Cách 3: Ta có: 

M(x; y; z) ∈ (S) ⇔ ∆MAB vuông tại M ⇔ AM2 + BM2 = AB2  
⇔ (x − 3)2 + (y + 4)2 + (z − 5)2 + (x + 5)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 116 
⇔ x2 + y2 + z2 + 2x + 2y − 6z − 18 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Mặt cầu (S) có: 

(S): 
Tâm I

Đi qua C





 ⇔ (S): 
Tâm I(3; 2;1)

Bán kính R IC 5 2

−


= =
 

⇔ (S): (x − 3)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 50. 
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Cách 2: Mặt cầu (S) có tâm I(3; −2; 1) có phương trình:  
(x − 3)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = R2. 

Điểm C(−2; 3; 1) ∈ (S) điều kiện là: 
(−2 − 3)2 + (3 + 2)2 + (1 − 1)2 = R2 ⇔ R2 = 50. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng:  
(x − 3)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 50. 

Cách 3: Mặt cầu (S) có tâm I(3; −2; 1) có phương trình:  
(S): x2 + y2 + z2 − 6x + 4y − 2z + d = 0. 

Điểm C(−2; 3; 1) ∈ (S) điều kiện là: 
4 + 9 + 1 + 12 + 12 − 2 + d = 0 ⇔ d = 36. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 6x + 4y − 2z + 36 = 0. 
Cách 4: Ta có: 

M(x; y; z) ∈ (S) ⇔ IM = IA ⇔ IM2 = IA2  
⇔ (x − 3)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 50. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 

 Nhận xét:  Như vậy, với bài toán trên: 

 ở câu a), với cách 1 chúng ta đi xác định tọa độ tâm I và tính 
bán kính R, từ đó sử dụng công thức để nhận được phương 
trình chính tắc của mặt cầu (S). Các cách 2, cách 3 chúng ta 
đã sử dụng phương pháp quỹ tích để nhận được phương trình 
mặt cầu (S). 

 ở câu b), cách 1 có ý tương tương tự như trong câu a). Các 
cách 2, cách 3 chúng ta đã sử dụng các dạng phương trình có 
sẵn của mặt cầu và ở đó giá trị của tham số còn lại (R hoặc d) 
được xác định thông qua điều kiện C thuộc (S). Cách 4 chúng 
ta sử dụng phương pháp quỹ tích để nhận được phương trình 
mặt cầu (S). 

Thí dụ 2. Viết phương trình mặt cầu đi qua hai điểm A(1; 2; 2),  B(0; 1; 0) và tâm 
I thuộc trục Oz. 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oz suy ra I(0; 0; c) nên nó có dạng:  
x2 + y2 + (z − c)2 = R2. 

• Điểm A(1; 2; 2) ∈ (S)  nên: 
1 + 4 + (2 − c)2 = R2 ⇔ (c − 2)2 + 5 = R2.    (1)  

• Điểm B(0; 1; 0) ∈ (S) nên: 
1 + (−c)2 = R2 ⇔ c2 + 1 = R2.     (2) 

Lấy (2) − (1), ta được: 
4c − 8 = 0 ⇔ c = 2.  
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Thay c = 2 vào (2), ta được R2 = 5. 
 Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng:  

(S): x2 + y2 + (z − 2)2 = 5. 
Cách 2: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oz suy ra I(0; 0; c) nên nó có dạng: 

x2 + y2 + z2 − 2cy + d = 0, víi c 2 − d > 0. 
Với các điểm A, B thuộc (S), ta có hệ phương trình: 

9 4c d 0

1 d 0

− + =
 + =

 ⇔ 
c 2

d 1

=
 = −

. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng:  
(S): x2 + y2 + z2 − 4z − 1 = 0. 

Cách 3: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oz suy ra I(0; 0; c). 
Với các điểm A, B thuộc (S), ta có điều kiện là: 

IA = IB ⇔ IA2 = IB2 ⇔ 1 + 4 + (2 − c)2 = 1 + (−c)2 ⇔ c = 2. 
Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I(0;0;2)

Bán kính R IA 5




= =
 ⇔ (S): x2 + y2 + (z − 2)2 = 5. 

Cách 4: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oz suy ra I(0; 0; c). 

Trung điểm của AB là điểm 
1 3M ; ; 1
2 2

 
 
 

, ta có điều kiện là: 

IM ⊥ AB ⇔ IM AB⊥
 

 ⇔ IM.AB 0=
 

  

⇔ 
1 3; ; 1 c ( 1; 1; 2) 0
2 2

 − − − − = 
 

 ⇔ 
1 3 2(1 c) 0
2 2

− − − − =  ⇔ c = 2. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I(0;0;2)

Bán kính R IA 5




= =
 ⇔ (S): x2 + y2 + (z − 2)2 = 5. 

 Chú ý: Ngoài bốn cách giải trên, để viết phương trình mặt cầu đi qua hai 
điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng (d) chúng ta còn có thể thực 
hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B suy ra tâm I thuộc mặt 

phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB. Ta có: 

(P): 
Qua E l trung

vtpt AB

µ điểm của AB



 . 

Bước 2: Tâm {I} = (P) ∩ (d), nên toạ độ của I là nghiệm của hệ 
phương trình tạo bởi (d) và (P). 

Bước 3: Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
T m I
B n k nh R IA

©

¸ Ý


 =

. 
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Thí dụ 3. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A(2; 1; 1), B(1; 1; 0), C(0; 2; 4) 
và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oyz). 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Giả sử mặt cầu (S) có phương trình: 
(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0, víi a 2 + b2 + c2 − d > 0. 

Vì tâm I(a; b; c) thuộc mặt phẳng (Oxy) nên a = 0.   (1) 
Với các điểm A, B, C thuộc (S), ta có hệ phương trình: 

6 4a 2b 2c d 0

2 2a 2b d 0

20 4b 8c d 0

− − − + =
 − − + =
 − − + =

 ⇔ 

2b 2c d 6

2a 2b d 2

4b 8c d 20

+ − =
 + − =
 + − =

 ⇔ 

b 1

c 2

d 0

=
 =
 =

. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 2y − 4z = 0. 
Cách 2: Mặt cầu (S) có tâm I thuộc mặt phẳng (Oyz) suy ra I(0; b; c). 

Với các điểm A, B, C thuộc (S), ta có điều kiện là: 
AI = BI = IC  

⇔ 
2 2

2 2

AI BI

AI CI

 =


=
 ⇔ 

2 2 2 2

2 2 2 2

4 (b 1) (c 1) 1 (b 1) c

4 (b 1) (c 1) (b 2) (c 4)

 + − + − = + − +


+ − + − = − + −
 

⇔ 
c 2

b 3c 7

=
 + =

 ⇔ 
c 2

b 1

=
 =

. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I(2;1;0)

Bán kính R IA 3


 = =

 ⇔ (S): x2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 9. 

 Chú ý: Ngoài hai cách giải trên, để viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm 
A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P) chúng ta còn có thể tận dụng 
được tính chất của ∆ABC để nhận được lời giải đơn giản hơn, cụ thể: 
Bước 1: Ta có: 

 Nếu ∆ABC đều thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC là 
trọng tâm H của ∆ABC. 

 Nếu ∆ABC vuông tại A thì tâm đường tròn ngoại tiếp 
∆ABC là trung điểm H của BC. 

Bước 2: Viết phương trình đường thẳng (d) qua H và vuông góc với 
với mặt phẳng (ABC). 

Bước 3: Tâm {I} = (P) ∩ (d), nên toạ độ của I là nghiệm của hệ 
phương trình tạo bởi (d) và (P). 

Bước 4: Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I

Bán kính R IA


 =

. 

Chúng ta sẽ được thấy cách giải này trong phần đường thẳng. 
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Thí dụ 4. Lập phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A(2; 1; 1), B(1; 1; 0), C(0; 2; 4) 
và có bán kính bằng 5 . 

 Giải 
Ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Giả sử mặt cầu (S) có phương trình: 
(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0,  

ta cã ngay a 2 + b2 + c2 − d = 5.       (1) 
Vì các điểm A, B, C thuộc (S), ta có hệ phương trình: 

6 4a 2b 2c d 0

2 2a 2b d 0

20 4b 8c d 0

− − − + =
 − − + =
 − − + =

 ⇔ 

2a 2b d 2

a c 2

a b 4c 9

+ − =
 + =
 − − = −

⇔ 

c 2 a

b 5a 1

d 12a

= −
 = +
 =

.  (I) 

Thay (I) vào (1), ta được: 
a 2 + (5a + 1)2 + (2 − a)2 − 12a = 5 ⇔ 27a2 − 6a = 0 

⇔ a = 0 hoặc 
2a
9

= . 

Khi đó: 
  Với a = 0 ta được b = 1, c = 2 và d = 0 nên: 

(S1): x2 + y2 + z2 − 2y − 4z = 0. 

  Víi 
2a
9

=  ta được 
19 16 8b , c v d
9 9 3

µ  = = =  nên: 

2 2 2
2

4 38 32 8(S ) : x y z x y z 0
9 9 9 3

+ + − − − − = . 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: Giả sử mặt cầu (S) với bán kính bằng 5  có phương trình: 
(S): (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = 5. 

Vì các điểm A, B, C thuộc (S), ta có hệ phương trình: 
2 2 2

2 2 2

2 2 2

(2 a) (1 b) (1 c) 5

(1 a) (1 b) c 5

a (2 b) (4 c) 5

 − + − + − =


− + − + =
 + − + − =

 ⇔ 

2 2 2(1 a) (1 b) c 5

a c 2

a b 4c 9

 − + − + =
 + =
 − − = −

  

⇔ 

2 2 2(1 a) (1 b) c 5

c 2 a

b 5a 1

 − + − + =
 = −
 = +

⇔ 

2 2 2(1 a) 25a (2 a) 5

c 2 a

b 5a 1

 − + + − =
 = −
 = +

 

⇔ 

227a 6a 0

c 2 a

b 5a 1

 − =
 = −
 = +

 ⇒ 
a 0 b 1, c 2 v d 0

2 19 16 8a b , c v d
9 9 9 3

µ  

µ  

= ⇒ = = =

 = ⇒ = = =


. 
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Khi đó: 
  Với a = 0, b = 1, c = 2 và d = 0 ta được: 

(S1): x2 + y2 + z2 − 2y − 4z = 0. 

  Víi 
2a
9

= , 
19 16 8b , c v d
9 9 3

µ  = = =  ta được: 

2 2 2
2

4 38 32 8(S ) : x y z x y z 0
9 9 9 3

+ + − − − − =  

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 5.  Cho bốn điểm A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2) và D(2; 2; 1). 
a. Chứng tỏ rằng A, B, C, D không đồng phẳng. Tính thể tích tứ diện 

ABCD. 
b. Lập phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 

 Giải 

a. Ta có AB (0; 1; 0), AC (0; 0; 1), AD (1; 1; 0) , suy ra: 

AB, AC .AD 
 
  

 = (1; 0; 0)(1; 1; 0) = 1 ≠ 0  

⇒ AB


, AC


, AD


 không đồng phẳng ⇔ A, B, C, D không đồng phẳng. 
Ta có: 

VABCD = 
1

6
AB, AC .AD 

 
  

 = 
1

6
| ®vtt. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Giả sử mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c), khi đó ta có điều kiện: 

IA IB

IA IC

IA ID

=
 =
 =

 ⇔ 

2 2

2 2

2 2

IA IB

IA IC

IA ID

 =


=
 =

  

⇔ 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

(x 1) (y 1) (z 1) (x 1) (y 2) (z 1)

(x 1) (y 1) (z 1) (x 1) (y 1) (z 2)

(x 1) (y 1) (z 1) (x 2) (y 2) (z 1)

 − + − + − = − + − + −
 − + − + − = − + − + −
 − + − + − = − + − + −

 

⇔ 

2y 3

2z 3

x y 3 0

=
 =
 + − =

⇔ x = y = z = 
3

2
 ⇒ 

3 3 3
I ; ;

2 2 2
 
 
 

. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S):

3 3 3
Tâm I ; ;

2 2 2

3
Bán kính R IA

2

  
   


 = =

⇔ (S): 
2 2 2

3 3 3 3
x y z

2 2 2 4
     − + − + − =     
     

. 
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Cách 2: Giả sử mặt cầu (S) có dạng:  
(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0, điều kiện a2 + b2 + c2 − d ≥ 0. 

Điểm A, B, C, D ∈ (S), ta được: 
3 2a 2b 2c d 0

6 2a 4b 2c d 0

6 2a 2b 4c d 0

9 4a 4b 2c d 0

− − − + =
 − − − + =
 − − − + =
 − − − + =

 ⇔ 

2a 2b 2c d 3

2a 4b 2c d 6

2a 2b 4c d 6

4a 4b 2c d 9

+ + − =
 + + − =
 + + − =
 + + − =

 

 ⇔ 
3

a b c
2

d 6

 = = =

 =

, thoả mãn điều kiện. 

Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng:  
(S): x2 + y2 + z2 − 3x − 3y − 3z + 6 = 0. 

 Chú ý: Với câu b), ngoài hai cách giải trên, để viết phương trình mặt cầu đi 
qua bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D (ngoại tiếp tứ diện 
ABCD) chúng ta còn có thể tận dụng được tính chất của tứ diện 
ABCD để nhận được lời giải đơn giản hơn, cụ thể: 
Trường hợp 1: Nếu DA = DB = DC thì: 

Bước 1: Xác định tâm I bằng cách: 
 Dựng đường cao DH⊥(ABC). 
 Dựng mặt phẳng trung trực (P) của DA. 
 Khi đó {I} = (DH) ∩ (P). 

Bước 2: Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I

Bán kính R IA


 =

. 

Trường hợp 2: Nếu DA⊥(ABC) thì: 
Bước 1: Xác định tâm I bằng cách: 

 Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. 
 Dựng đường thẳng (d) qua K và song song với DA 

(hoặc (d) ⊥ (ABC). 
 Dựng mặt phẳng trung trực (P) của DA. 
 Khi đó {I} = (d) ∩ (P). 

Bước 2: Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I

Bán kính R IA


 =

. 

Trường hợp 3: Nếu  ACB ADB=  = 
2

π
 thì mặt cầu ngoại tiếp DABC 

có tâm I là trung điểm AB và bán kính R = 
AB

2
. 
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Trường hợp 4: Nếu AD và BC có đoạn trung trực chung EF thì: 
Bước 1: Ta lần lượt: 

 Viết phương trình tham số của đường thẳng (EF) 
theo t. 

 Khi đó, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm I ∈ EF 
(thỏa mãn phương trình tham số của EF). 

 Từ điều kiện IA2 = IC2 = R2 suy ra giá trị tham số t, 
từ đó nhận được tọa độ tâm I. 

Bước 2: Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi:  

(S): 
Tâm I

Bán kính R IA


 =

. 

Thí dụ 6. Viết phương trình mặt cầu: 
a. Có tâm I(2; 1; −6) và tiếp xúc với trục Ox. 
b. Có tâm I(2; −1; 4) và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy). 
c. Có tâm O(0; 0; 0) tiếp xúc với mặt cầu (T) có tâm I(3; –2; 4), bán 

kính bằng 1. 

 Giải 
a. Gọi H1 là hình chiếu vuông góc của I lên Ox, ta có H1(2; 0; 0). 

Để (S) tiếp xúc với trục Ox điều kiện là: 

R = d(I, Ox) = IH1 = 2 21 ( 6) 37.+ − =  

Khi đó: 

(S): 
Tâm I(2;1; 6)

Bán kính R 37

−


=
 ⇔ (S): (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z + 6)2 = 37. 

b. Vì (S) tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) điều kiện là: 
R = d(I, (Oxy)) = 4. 

Khi đó: 

(S): 
Tâm I(2; 1;4)

Bán kính R 4

−
 =

 ⇔ (S): (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 4)2 = 16. 

c. Để (S) tiếp xúc với mặt cầu (T) có tâm I(3; –2; 4), bán kính bằng 1 điều kiện là: 

R 1 OI

R 1 OI

+ =
 − =

 ⇔ 
R 1 29

R 1 29

 + =


− =
 ⇔ 

R 29 1

R 29 1

 = −


= +
. 

Khi đó: 

 Với R 29 1= − , ta được mặt cầu: 

(S1): 
Tâm O(0;0;0)

Bán kính R 29 1




= −
 ⇔ ( )2

2 2 2
1(S ) : x y z 29 1+ + = − . 
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 Với R 29 1= + , ta được mặt cầu: 

(S2): 
Tâm O(0;0;0)

Bán kính R 29 1




= +
 ⇔ ( )2

2 2 2
2(S ) : x y z 29 1+ + = + . 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

 Nhận xét:  Như vậy, qua bài toán trên chúng ta đã làm quen với việc viết 
phương trình mặt cầu tiếp xúc với đường thẳng, mặt phẳng và mặt 
cầu. Cụ thể: 
 Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với đường thẳng (d) khi: 

R = d(I, (d)). 
 Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) khi: 

R = d(I, (P)). 
 Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với mặt cầu (T) tâm T, bán kính RT khi: 

(S)và (T)tiếp xúc ngoài

(S)vµ (T)tiÕp xóc trong





 ⇔ 
T

T

R R IT

R R IT

+ =


− =
. 

Thí dụ 7. Lập phương trình mặt cầu: 
a. Có tâm nằm trên tia Ox, bán kính bằng 5 và tiếp xúc với mặt 

phẳng (Oyz). 
b. Có bán kính bằng 2 và tiếp xúc với (Oxy) tại điểm M(3; 1; 0). 

 Giải 

a. Giả sử mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) và bán kính R. 
Từ giả thiết suy ra R = 5, ngoài ra: 
 (S) tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) điều kiện là: 

d(I, (Oyz)) = R ⇔ a = 5. 
 Tâm nằm trên tia Ox điều kiện là b = c = 0. 
Vậy, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi: 

(S): 
Tâm I(5;0;0)

Bán kính R 5


 =

 ⇔ (S): (x − 5)2 + y2 + z2 = 25. 

b. Ta lần lượt đánh giá: 
 Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm M(3; 1; 0) nên tâm I(3; 1; c). 
 Vì R = 2 nên: 

IM = 2 ⇔ c = ±2  ⇒ I1(3; 1; 2) và I2(3; 1; −2). 
Khi đó: 
 Với tâm I1(3; 1; 2) ta được mặt cầu: 

(S1): 1Tâm I (3;1;2)

Bán kính R 2




=
 ⇔ (S1): (x − 3)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 4. 
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 Với tâm I2(3; 1; −2) ta được mặt cầu: 

(S2): 2Tâm I (3;1; 2)

Bán kính R 2

−


=
 ⇔ (S2): (x − 3)2 + (y − 1)2 + (z + 2)2 = 4. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thỏa mãn điểu kiện đầu bài. 
 

§2. phương trình mặt phẳng 
Dạng toán 1: Phương trình mặt phẳng 
Phương pháp 

Phương trình: 
Ax + By + Cz + D = 0 

là phương trình của một mặt phẳng khi và chỉ khi A2 + B2 + C2 > 0. 

 Chú ý: Đi kèm với họ mặt phẳng (Pm) thường có thêm các câu hỏi phụ: 
Câu hỏi 1:  Chứng minh rằng họ mặt phẳng (Pm) luôn đi qua một 

điểm cố định. 
Câu hỏi 2:   Cho điểm M có tính chất K, biện luận theo vị trí của M 

số mặt phẳng của họ (Pm) đi qua M. 
Câu hỏi 3:  Chứng minh rằng họ mặt phẳng (Pm) luôn chứa một 

đường thẳng cố định. 

Thí dụ 1. Cho phương trình: 
mx + m(m − 1)y − (m2 − 1)z − 1 = 0.    (1) 

a. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình của một 
mặt phẳng, gọi là họ (Pm). 

b. Tìm điểm cố định mà họ (Pm) luôn đi qua. 
c. Giả sử (Pm) với m ≠ 0, ±1 cắt các trục toạ độ tại A, B, C.  
 Tính thể tích tứ diện OABC. 

 Tìm m để ∆ABC nhận điểm 
1 1 1

G ; ;
9 18 24

 − 
 

 làm trọng tâm. 

 Giải 
a. Ta có: 

A2 + B2 + C2 = m2 + m2(m − 1)2 + (m2 − 1)2  

= m2 + (m − 1)2[m2 + (m + 1)2] > 0, mäi m. 
Vậy, với mọi m phương trình đã cho là phương trình của một mặt phẳng. 

b. Giả sử M(x0; y0; z0) là điểm cố định mà họ (Pm) luôn đi qua, ta có: 

mx0 + m(m − 1)y0 − (m2 − 1)z0 − 1 = 0, ∀m  

⇔ m2(y0 − z0) + m(x0 − y0) + z0 − 1 = 0, ∀m 
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⇔ 
0 0

0 0

0

y z 0

x y 0

z 1 0

− =
 − =
 − =

 ⇔ 
0

0

0

x 1

y 1

z 1

=
 =
 =

. 

Vậy, họ (Pm) luôn đi qua điểm cố định M(1; 1; 1). 
c. Ta có ngay toạ độ của các điểm A, B, C là: 

1
A ; 0; 0

m
 
 
 

, 
1

B 0; ; 0
m(m 1)

 
 − 

, 
2

1
C 0; 0;

1 m
 
 − 

. 

Khi đó: 
  Thể tích tứ diện OABC được cho bởi: 

VOABC = 
6

1 OA.OB.OC = 
6

1 .
2

1 1 1
. .

m m(m 1) 1 m− −
 

= 
2 2

1

6m (m 1) m 1− +
. 

  Điểm 
1 1 1

G ; ;
9 18 24

 − 
 

 là trọng tâm ∆ABC khi: 

2

1 1

m 3
1 1

m(m 1) 6

1 1

1 m 8

 =

 = −


= −
 −

 ⇔ 
2

m 3

m(m 1) 6

1 m 8

=
 − =
 − = −

 ⇔ m = 3. 

 Nhận xét: Như vậy, để tìm điểm cố định mà họ mặt phẳng (Pm) luôn đi qua ta 
thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử M(x0; y0; z0) là điểm cố định của họ (Pm), khi 

đó Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0, ∀m. 
Bước 2: Nhóm theo bậc của m rồi cho các hệ số bằng 0, từ đó 

nhận được (x0; y0; z0). 
Bước 3: Kết luận. 

Thí dụ 2. Cho phương trình: 
(a + b)x + ay + bz − 3(a + b) = 0. 

a. Tìm điều kiện của a, b để phương trình đã cho là phương trình của 
một mặt phẳng, gọi là họ (Pa,b). 

b. Giả sử (Pa,b) với a, b ≠ 0 cắt các trục toạ độ tại A, B, C. Tìm a, b để: 

 ∆ABC nhận điểm 
4

G 1; 4;
3

 
 
 

 làm trọng tâm. 

 ∆ABC nhận điểm ( )H 2; 1; 1  làm trực tâm. 
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 Tứ diện OABC có thể tích nhỏ nhất với a > 0, b > 0. 
c. Chứng tỏ rằng họ (Pa,b) luôn chứa một đường thẳng cố định. 

 Giải 
a. Xét điều kiện: 

A2 + B2 + C2 = 0 ⇔ (a + b)2 + a2 + b2 = 0 ⇔ 

a b 0
a 0
b 0

+ =
 =
 =

 ⇔ a = b = 0. 

Vậy, với a ≠ 0 hoặc b ≠ 0 phương trình đã cho là phương trình của một mặt phẳng. 
b. Với với a, b ≠ 0 ta có ngay : 

( )A 3; 0; 0 , 
3(a b)

B 0; ; 0
a

+ 
 
 

, 
3(a b)

C 0; 0;
b

+ 
 
 

. 

Khi đó: 

  Điểm 
4

G 1; 4;
3

 
 
 

 là trọng tâm ∆ABC khi: 

a b
4

a
a b 4

b 3

+ =
 + =


 ⇔ 
3a b

3a b

=
 =

 ⇔ b = 3a. 

Vậy, với b = 3a ≠ 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
  Điểm H(2; 1; 1) là trực tâm ∆ABC khi: 

HA BC

HB AC

H (P)

⊥
 ⊥
 ∈

 ⇔ 

HA.BC 0

HB.AC 0

H (P)

 =
 =
 ∈

 

 

 ⇔ 

a b 0

a b 0

2(a b) a b 3(a b) 0

− =
 − =
 + + + − + =

  ⇔ a = b. 

Vậy, với a = b ≠ 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
  Thể tích tứ diện OABC được cho bởi: 

O.ABC

1
V OA.OB.OC

6
=

29 (a b)
.

2 ab

+
=

9 2ab
. 9

2 ab
≥ = . 

Vậy, ta được ( )O.ABC Min
V 9= , đạt được khi a = b. 

c. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Viết lại phương trình mặt phẳng (Pa,b) dưới dạng: 

(Pa,b): a(x + y − 3) + b(x + z − 3) = 0. 
Từ đó, suy ra họ (Pa,b) luôn chứa các điểm có toạ độ thoả mãn hệ: 

x z 3 0

x y 3 0

+ − =
 + − =

.       (*) 

Hệ (*) chính là phương trình giao tuyến (d) của hai mặt phẳng cố định: 
(P1): x + z − 3 = 0 và (P2): x + y − 3 = 0. 

Vậy, họ (Pa,b) luôn chứa một đường thẳng cố định (d). 
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Cách 2: Nhận xét rằng họ mặt phẳng (Pa,b) luôn đi qua hai điểm M(1; 2; 2) và N(2; 1; 1) 
nên họ (Pa,b) luôn chứa một đường thẳng cố định (d) được cho bởi: 

(d): 
Qua M(1; 2; 2)
Qua N(2; 1; 1)





⇔ (d): 
Qua M(1; 2; 2)

vtcp MN(1; 1; 1)



− −
  

⇔ 

x 1 t

(d) : y 2 t , t

z 2 t

= +
 = − ∈
 = −

 . 

Cách 3: Nhận xét rằng họ mặt phẳng (Pa,b) luôn đi qua điểm M(1; 2; 2) và có vtpt 

n(a b; a; b)+


, suy ra: 

n(a b; a; b).u(1; 1; 1) a b a b 0+ − − = + − − =
 

 ⇔ n u⊥
 

, ∀a, b ≠ 0. 
Vậy, họ (Pa,b) luôn chứa một đường thẳng cố định (d) được cho bởi: 

(d): 
Qua M(1; 2; 2)

vtcp u(1; 1; 1)



− −
  ⇔ 

x 1 y 2 z 2
(d) :

1 1 1

− − −
= =

− −
. 

 Nhận xét:  Như vậy, để tìm đường thẳng cố định thuộc họ mặt phẳng (Pa,b) 
chúng ta cần có thêm kiến thức về đường thẳng và các em học sinh cần nhớ lại 
rằng một đường thẳng (d) được hoàn toàn xác định khi biết nó: 
 Là giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau − ứng với cách 1. 
 Đi qua hai điểm phân biệt M, N − ứng với cách 2. 
 Đi qua một điểm M và có phương cố định − ứng với cách 3. 
Và câu hỏi thường được các em học sinh đặt ra đối với các cách 2, cách 3 là việc 

xác định toạ độ điểm M, N và vectơ u


. Câu trả lời như sau: 
 Các điểm M, N có toạ độ thoả mãn hệ (*) và khi biết được toạ độ của cả 

M, N thì suy ra được toạ độ của vectơ u


. 
 Toạ độ của vectơ u



 có thể được xác định ®ộc lập với M, N dựa trên nhận xét: 

1

2

(d) (P )
(d) (P )

⊂
 ⊂

 ⇔ 1

2

u n l

u n l
1

2

µ vtpt của (P )

µ vtpt của (P )

 ⊥ −


⊥ −

 

 

 ⇔ 1 2u n ,n =  
  

. 

Dạng toán 2: Viết phương trình mặt phẳng 
Phương pháp 

Để viết phương trình mặt phẳng (P) ta có thể lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1:  Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định M0(x0; y0; z0) ∈ (P) và vtpt n
 (n1; n2; n3) của (P). 

Bước 2: Khi đó: 

(P): 0 0 0 0

1 2 3

qua M (x ;y ;z )

vtpt n(n ;n ;n )





  

⇔ (P): n1(x − x0) + n2(y − y0) + n3(z − z0) = 0. 
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Cách 2:  Sử dụng phương pháp quỹ tích. 

 Chú ý:  Chúng ta có các kết quả: 
1. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M(x0; y0; z0), luôn có dạng:  

(P): A(x − x0) + B(y − y0) + C(z − z0) = 0 
2. Mặt phẳng (P) có vtpt n



(n1; n2; n3), luôn có dạng:  
(P): n1x + n2y + n3z + D  = 0 

Để xác định (P), ta cần đi xác định D. 
3. Mặt phẳng (P) song song với (Q): Ax + By + Cz + D = 0, luôn có 

dạng:  
(P): Ax + By + Cz + E = 0 

Để xác định (P), ta cần đi xác định E. 
4. Phương trình mặt phẳng theo các đoạn chắn, đó là mặt phẳng (P) đi 

qua ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) có phương trình: 

(P): 
x

a
 + 

y

b
 + 

z

c
 = 1. 

5. Với phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm không thẳng hàng 
M, N, P chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Gọi n



 là vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 

n MN

n MP

 ⊥


⊥









 ⇔ n MN, MP =  
 



. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua M

vtpt n





 . 

Cách 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 
Ax + By + Cz + D = 0,    (1) 

với A2 + B2 + C2 > 0. 
Vì M, N, P thuộc mặt phẳng (P) nên ta có hệ ba phương 
trình với bốn ẩn A, B, C, D. 
Biểu diễn ba ẩn theo một ẩn còn lại, rồi thay vào (1) 
chúng ta nhận được phương trình mặt phẳng (P). 

Thí dụ 1. Viết phương trình mặt phẳng (P), biết: 
a. (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB với A(1; 1; 2) và B(1; −3; 2). 
b. (P) đi qua điểm C(1; 2; −3) và song song với mặt phẳng (Q) có 

phương trình x − 2y + 3z + 1 = 0. 
c. (P) đi qua điểm D(1; 1; 2) và có cặp vtcp a



(2; −1, 1), b


(2; −1; 3). 
d. (P) đi qua điểm E(3; 1; 2) và vuông góc với hai mặt phẳng: 

(R1): 2x + y + 2z − 10) và (R2): 3x + 2y + z + 8 = 0. 

 Giải 
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a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách: 
Cách 1 (Sử dụng công thức): Gọi I là trung điểm của đoạn AB, suy ra I(1; −1; 2). 

Khi đó, mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua I

(P) AB


 ⊥

 ⇔ (P): 
qua I(1; 1; 2)

vtpt AB(0; 4; 0) chọn (0; 1; 0)

−


−
   

⇔ (P): 0.(x − 1) + 1.(y + 1) + 0.(z − 2) = 0 ⇔ (P): y + 1 = 0. 
Cách 2 (Sử dụng phương pháp quĩ tích): Điểm M(x; y; z) thuộc mặt phẳng (P) khi: 

AM = BM ⇔ AM2 = BM2  
⇔ (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = (x − 1)2 + (y + 3)2 + (z − 2)2 
⇔ 8y + 8 = 0 ⇔ y + 1 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt phẳng (P) cần tìm. 
b. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách: 
Cách 1: Ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (P) đi qua điểm C(1; 2; −3) nên có phương trình: 

(P): A(x − 1) + B(y − 2) + C(z + 3) = 0    (1) 
⇔ (P): Ax + By + Cz − A − 2B + 3C = 0. 

 (P) song song với (Q): x − 2y + 3z + 1 = 0 nên: 

A B C A 2B 3C

1 2 3 1

− − +
= = ≠

−
 ⇒ 

B 2A

C 3A

= −
 =

.   (2) 

Cách 2: Ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (P) song song với (Q): x − 2y + 3z + 1 = 0 nên có phương trình: 

(P): x − 2y + 3z + D = 0. 
 Điểm C thuộc (P), suy ra: 

1 − 2.2 + 3(−3) + D = 0 ⇔ D = 12. 
Vậy, phương trình mặt phẳng (P): x − 2y + 3z + 12 = 0. 
Thay (2) vào (1) rồi thực hiện phép đơn giản biểu thức, ta được phương trình mặt 

phẳng (P): x − 2y + 3z + 12 = 0. 
Cách 3: Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua C

(P) //(Q)





 ⇔ (P): 
Q

qua C(1;2; 3)

vtpt n (1; 2;3)

−


−
  

⇔ (P): 1.(x − 1) − 2.(y − 2) + 3.(z + 3) = 0 ⇔ (P): x − 2y + 3z + 12 = 0. 
c. Gäi n



 là vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 

n a

n b

 ⊥


⊥









 ⇔ n


 = [ a


, b


] = 
1 1 1 2 2 1

; ;
1 3 3 2 2 1

 − −
 − − 

 = (−2; −4; 0). 

Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua D(1;1;2)

vtpt n(1;2;0)





  ⇔ (P): (x − 1) + 2(y − 1) = 0 ⇔ (P): x + 2y − 3 = 0. 
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d. Gäi n


, 1n


, 2n


 theo thứ tự là vtpt của các mặt phẳng (P), (R1), (R2), ta có: 

1n


(2; 1; 2), 2n


(3; 2; 1). 

Vì (P) vuông góc với (R1) và (R2) nên nó nhận 1n


, 2n


 làm cặp vtcp, từ đó: 

1

2

n n

n n

 ⊥


⊥









 ⇔ n


 = [ 1n


, 2n


] = 
1 2 2 2 2 1

, ,
2 1 1 3 3 2

 
 
 

 = (−3; 4; 1). 

Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua E(3;1;2)

vtpt n( 3;4;1)




−
  ⇔ (P): 3x − 4y − z − 3 = 0. 

 Nhận xét:  Như vậy, qua bài toán: 
 ở câu a), chúng ta nhận được hai phương pháp (có tính minh 

họa) để viết phương trình mặt phẳng. 
 ở câu b), với ba cách giải đó thì các cách 1 và cách 2 có tính 

minh họa để các em học sinh hiểu cách khai thác từng giả thiết. 
Và như vậy, cách 3 luôn là sự lựa chọn khi thực hiện bài thi. 

 Câu c), câu d) minh họa việc viết phương trình mặt phẳng khi 
biết cặp vtcp của nó. 

Thí dụ 2. Cho ba điểm A(1; 2; 3), B(3; 5; 4), C(3; 0; 5). 
a. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B và C. 
b. Lập phương trình mặt cầu nhận đường tròn ngoại tiếp ∆ABC làm 

đường tròn lớn. 

 Giải 
a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Gọi n



 là vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 

n AB

n AC

 ⊥


⊥









 ⇔ n


 = AB, AC 
 
 

 = (8; −2; −10) chọn n


(4; −1; −5). 

Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua A(1;2;3)

vtpt n(4; 1; 5)




− −
  ⇔ (P): 4(x − 1) − (y − 2) − 5(z − 3) = 0 

⇔ (P): 4x − y − 5z + 13 = 0. 
Cách 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0 với A2 + B2 + C2 > 0.   (1) 
Vì A, B, C thuộc (P), ta được: 

A 2B 3C D 0

3A 5B 4C D 0

3A 5C D 0

+ + + =
 + + + =
 + + =

⇔ 

A 4B

C 5B

D 13B

= −
 =
 = −

. 
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Thay A, B, C vào (1), ta được: 
(P): −4Bx + By + 5Bz − 13B = 0 ⇔ (P): 4x − y − 5z + 13 = 0. 

b. Mặt cầu (S) có tâm I(x; y; z) là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC, ta có: 

AI BI

AI CI

I (ABC)

=
 =
 ∈

 ⇔ 

2 2

2 2

AI BI

AI CI

AB, AC, AH đồng phẳng

 =


=


  

 ⇔ 

2 2

2 2

AI BI

AI CI

AB, AC .AI 0

 = =
  = 
  

 

⇔ 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

(x 1) (y 2) (z 3) (x 3) (y 5) (z 4)

(x 1) (y 2) (z 3) (x 3) y (z 5)

4x y 5z 13

 − + − + − = − + − + −


− + − + − = − + + −
 − − = −

  

⇔ 

2x 3y z 36

x y z 5

4x y 5z 13

+ + =
 − + =
 − − = −

 ⇔ 

x 39 / 7

y 89 /14

z 81/14

=
 =
 =

  ⇒ 
39 89 81

I ; ;
7 14 14

 
 
 

. 

Khi đó, mặt cầu (S) được cho bởi: 

(S): 
Tâm I

Đi qua A





 ⇔ (S): 

39 89 81
Tâm I ; ;

7 14 14

9338
Bán kính R IA

14

  
   


 = =

 

⇔ 
2 2 2

39 89 81 667
(S) : x y z .

7 14 14 14
     − + − + − =     
     

 

 Nhận xét: Như vậy, câu a) của thí dụ trên trên đã minh họa hai phương pháp 
viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng 
cho trước (kiến thức đã được trình bày trong phần chú ý của bài 
toán 2).  

Thí dụ 3. Cho hai điểm A(1; −1; 5), B(0; 0; 1). 
a. Tìm điểm M thuộc Oy sao cho ∆MAB cân tại M.  
b. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và song song 

với trục Oy. 
c. Lập phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất đi qua hai điểm A, 

B và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn lớn. 

 Giải 
a. Với điểm M thuộc Ox thì M(0; y; 0), ta có: 

AM = BM ⇔ AM2 = BM2 ⇔ (−1)2 + (y + 1)2 + (−5)2 = y2 + 1  
⇔ 2y = −26 ⇔ y = −13 ⇒ M(0; −13; 0). 

Vậy, với M(0; −13; 0) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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b. Ta có: 

(P): 
qua A

cặp vtcp AB và j





   ⇔ (P): 
qua A(1; 1;5)

vtpt n AB, j (4; 0; 1)

−
  = = −  

 



 

⇔ (P): 4x − z + 1 = 0. 
c. Mặt cầu có bán kính nhỏ nhất đi qua hai điểm A, B và cắt (P) theo thiết diện là 
đường tròn lớn chính là mặt cầu đường kính AB, ta có: 

(S): 
Tâm I là trungđiểm AB

AB
Bán kính R

2





=

 ⇔ 

1 1T m I ; ; 3
2 2

18B n k nh R
2

©

¸ Ý

  −   

 =

 

⇔ ( )
2 2

21 1 9(S) : x y z 3 .
2 2 2

   − + + + − =   
   

 

Thí dụ 4. Cho hai điểm A(2; 1; −3), B(3; 2; −1) và mặt phẳng (Q) có phương 
trình (Q): x + 2y + 3z − 4 = 0. 
a. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và vuông 

góc với mặt phẳng (Q). 
b. Tìm tọa độ điểm I thuộc (Q) sao cho I, A, B thẳng hàng. 

 Giải 

a. Gọi  n


, Qn


 theo thứ tự là vtpt của (P) và (Q), ta được Qn


(1; 2; 3).  

Ta có: 

Q

n AB(1;1;2)

n n (1;2;3)

 ⊥


⊥









 ⇔ n


 = QAB, n 
 
 

 = (−1; −1; 1) chọn n


(1; 1; −1). 

Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
qua A(2;1; 3)

vtpt n(1;1; 1)

−
 −



 ⇔ (P): x − 2 + y − 1 − (z + 3) = 0  

⇔ (P): x + y − z − 6 = 0. 

b. Giả sử điểm I(x; y; z) thuộc mặt phẳng (Q) , vì vectơ AI


 cùng phương với vectơ 

AB


 nên AI


 = t AB


. 
Suy ra, tọa độ của I là nghiệm của hệ phương trình: 

x 2 t

y 1 t

z 3 2t

x 2y 3z 4 0

− =
 − =
 + =
 + + − =

 ⇔ 

x t 2

y t 1

z 2t 3

t 2 2(t 1) 3(2t 3) 4 0

= +
 = +
 = −
 + + + + − − =

⇔ 

x 3

y 2

z 1

t 1

=
 =
 = −
 =

 

⇒ I(3; 2; −1). 
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Thí dụ 5. Cho điểm A(2; −2; −4). 
a. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và chứa trục Ox. 

b. Tìm điểm B thuộc mặt phẳng (P) sao cho ∆OAB đều. 

 Giải 
a. Ta có: 

(P): 
qua O

cặp vtcp OA và i





   ⇔ (P): 
qua O(0;0;0)

vtpt n OA, i (0; 4; 2)


  = = −  

 



 

⇔ (P): 2y − z = 0. 
b. Giả sử điểm B(x; y; z), ta lần lượt có: 

 Điểm B ∈ (P) nên x + y = 0 ⇔ y = −x.     (1) 

 ∆OAB đều, ta được: 

OA = OB = AB ⇔ 
2 2

2 2

OB OA

AB OA

 =


=
 ⇔ 

2 2 2

2 2 2

x y z 24

(x 2) (y 2) (z 4) 24

 + + =


− + + + + =
 

(1)

⇔  
2 22x z 24

x z 3

 + =


− =
⇔ 

2 2

z x 3

2x (x 3) 24

= −


+ − =
⇔ 

2

z x 3

x 2x 5 0

= −


− − =
  

⇔ 
z x 3

x 1 6

= −


= ±
 ⇒ 

( )
( )

1

2

B 1 6; 1 6; 6 2

B 1 6; 1 6; 6 2

 + − − −

 − − + − −

. 

Vậy, tồn tại hai điểm B1 và B2 thỏa mãn điều kiện đầu bài.  

Thí dụ 6. Viết phương trình mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau: 
a. Đi qua điểm G(1; 2; 3) và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C 

sao cho G là trọng tâm ∆ABC. 
b. Đi qua điểm H(2; 1; 1) và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C 

sao cho H là trực tâm ∆ABC. 
c. Đi qua điểm M(1; 1; 1) cắt chiều dương của các trục toạ độ tại ba 

điểm A, B, C sao cho tứ diện OABC có thể tích nhỏ nhất. 

 Giải 
a. Với ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c), ta được phương trình: 

(P): 
x

a
 + 

y

b
 + 

z

c
 = 1. 

Để G(1; 2; 3) là trọng tâm ∆ABC, điều kiện là: 
a 3

b 6

c 9

=
 =
 =

 ⇒ (P): 
x

3
 + 

y

6
 + 

z

9
 = 1 ⇔ (P): 6x + 3y + 2z − 18 = 0. 
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b. Với ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c), ta được phương trình: 

(P): 
x

a
 + 

y

b
 + 

z

c
 = 1.       (1) 

Để H(2; 1; 1) là trực tâm ∆ABC, điều kiện là: 

HA BC

HB AC

H (P)

⊥
 ⊥
 ∈

 ⇔ 

HA.BC 0

HB.AC 0

2 1 1
1

a b c


=


=


 + + =


 

 

  ⇔ 

b c 0

2a c 0

2 1 1
1

a b c


 − =


− =

 + + =


⇔ 
a 3

b c 6

=
 = =

. 

Thay a, b, c vào (1), ta được: 

(P): 
x

3
 + 

y

6
 + 

z

6
 = 1 ⇔ (P): 2x + y + z − 6= 0. 

c. Với ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c > 0, ta được phương trình: 

(P): 
x

a
 + 

y

b
 + 

z

c
 = 1. 

Điểm M thuộc (P) nên: 

1 1 1
1

a b c
+ + =  ⇒ 1 = 

1 1 1

a b c
+ +  

si«C
≥  3

1 1 1
3 . .

a b c
 ⇔ abc ≥ 27. 

Thể tích tứ diện OABC, được cho bởi: 

VOABC = 
6

1 OA.OB.OC = 
6

1 .abc ≥ 
27

6
 = 

2

9 . 

Vậy, ta được (VOABC)Min = 
2

9 , đạt được khi: 

 
1 1 1 1

a b c 3
= = =  ⇔ a = b = c = 3. 

và khi đó: 

(P): 
x y z

1
3 3 3

+ + =   ⇔ (P): x + y + z − 3 = 0. 

Dạng toán 3: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng 
Phương pháp 

Sử dụng kiến thức trong phần vị trí tương đối của hai mặt phẳng. 

Thí dụ 1. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là: 
(P): x − 3y − 3z + 5 = 0, 
(Q): (m2 + m + 1)x − 3y + (m + 3)z + 1 = 0.  

Với giá trị nào của m thì: 
a. Hai mặt phẳng đó song song ? 
b. Hai mặt phẳng đó trùng nhau ? 
c. Hai mặt phẳng đó cắt nhau ? 
d. Hai mặt phẳng đó vuông góc ? 
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 Giải 
a. Để hai mặt phẳng song song với nhau điều kiện là: 

2

1 3 3 5

3 m 3 1m m 1

− −
= = ≠

− ++ +
 ⇔ 

2m m 1 1

m 3 1

1 5

 + + =
 + = −
 ≠

, vô nghiệm. 

Vậy, không tồn tại m để hai mặt phẳng song song với nhau 
b. Để hai mặt phẳng trùng nhau điều kiện là: 

2

1 3 3 5

3 m 3 1m m 1

− −
= = =

− ++ +
 ⇔ 

2m m 1 1

m 3 1

1 5

 + + =
 + = −
 =

, vô nghiệm. 

Vậy, không tồn tại m để hai mặt phẳng trùng nhau 
c. Từ kết quả của các câu a) và b) suy ra với mọi m hai mặt phẳng (P) và (Q) luôn 

cắt nhau. 

d. Gọi  Pn


, Qn


 theo thứ tự là vtpt của (P) và (Q), ta được: 

Pn


(1; −3; −3)  và  Qn


(m2 + m + 1; −3; m + 3).  

Để hai mặt phẳng vuông góc với nhau điều kiện là: 

Pn


⊥ Qn


 ⇔ Pn


. Qn


 = 0 ⇔ m2 + m + 1 − 3(−3) − 3(m + 3) = 0 

⇔ m2 − 2m + 1 = 0 ⇔ m = 1.  
Vậy, với m = 1 thì hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 

Thí dụ 2. Cho hai mặt phẳng (P1) và (P2) lần lượt có phương trình là: 
(P1): Ax + By + Cz + D = 0, 
(P2): Ax + By + Cz + D' = 0 với D ≠ D'. 

a. Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P1) và (P2). 
b. Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều hai mặt phẳng 

(P1) và (P2).  
áp dụng với hai mặt phẳng: 

(P1): x + 2y + 2y + 3 = 0, (P2): 2x + 4y + 4y + 1 = 0. 

 Giải 
a. Nhận xét rằng (P1) và (P2) song song với nhau. 

Lấy điểm M(x0; y0; z0) thuộc (P1), ta có: 
Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0.      (1) 

Khi đó: 

d((P1), (P2)) = d(M, (P2)) = 0 0 0

2 2 2

Ax By Cz D'

A B C

+ + +

+ +

(1)

=
2 2 2

D' D

A B C

−

+ +
. 

b. Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có dạng: 
(P): Ax + By + Cz + E = 0.      (2) 
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Để (P) cách đều hai mặt phẳng (P1) và (P2) điều kiện là: 

1 2

2 2 2 2 2 2

D E D E

A B C A B C

− −
=

+ + + +
 ⇔ |D1 − E| = |D2 − E|  

D E≠

⇔  E = 1 2

1
(D D )

2
+ .       (3) 

Thay (3) vào (2) ta được (P): Ax + By + Cz + 1 2

1
(D D )

2
+ = 0. 

áp dụng với hai mặt phẳng (P1) và (P2): Trước tiên ta có: 

(P2): x + 2y + 2z + 
1

2
= 0. 

a. Khoảng cách giữa (P1) và (P2) được cho bởi: 

d((P1), (P2)) = 
2 2 2

1 53
52 2

3 61 2 2

−
= =

+ +
. 

b. Ta có thể trình bày theo ba cách sau: 
Cách 1: (Sử dụng kết quả trên): Ta có ngay: 

(P): x + 2y + 2z + 
1 1

3
2 2

 + 
 

= 0 ⇔ (P): x + 2y + 2z + 
7

4
 = 0. 

Cách 2: (Sử dụng phương pháp quĩ tích): Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm. 
Điểm M(x; y; z) ∈ (P) khi: 

d(M, (P1)) = d(M, (P2)) ⇔ 

1
x 2y 2z

x 2y 2z 3 2

1 4 4 1 4 4

+ + +
+ + +

=
+ + + +

 

⇔ 
1

x 2y 2z 3 x 2y 2z
2

+ + + = + + +  ⇔ x + 2y + 2z + 
7

4
 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt phẳng (P) cần tìm. 
Cách 3: (Sử dụng tính chất): Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có 
dạng: 

(P): x + 2y + 2z + D = 0.      (*) 

Lấy các điểm A(−3; 0; 0) ∈ (P1) và 
1

B ; 0; 0
2

 − 
 

∈ (P2), suy ra đoạn thẳng AB có 

trung điểm 
7

M ; 0; 0
4

 − 
 

. 

Để (P) cách đều (P1) và (P2) điều kiện là (P) đi qua điểm M, tức: 

− 7

4
 + D = 0 ⇔ D = 

7

4
. 

Thay D = 
7

4
 vào (*), ta nhận được phương trình (P): x + 2y + 2z + 

7

4
 = 0. 
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 Chú ý:  Trong trường hợp hai mặt phẳng (P1) và (P2) song song với nhau (giả 

sử có vtpt n(A; B; C)


) chúng ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Tính khoảng cách giữa (P1) và (P2). 
2. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều (P1), (P2). 
3. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P1), (P2) và 

d((Q), (P1)) = k.d((Q), (P2)). 
4. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và: 

a. Tiếp xúc với (P2). 
b. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn lớn. 

5. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt 
(P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r (hoặc 
biết chu vi, diện tích của (C)). 

 Với yêu cầu "Tính khoảng cách d giữa (P1) và (P2)" chúng ta sử dụng kết quả: 
d = d((P1), (P2)) = d(M1, (P2)), với M1 ∈ (P1). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều (P1), (P2)", 
chúng ta lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: (Sử dụng tính chất): Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có 
dạng: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0.   (*) 
Bước 2: Lấy các điểm E1 ∈ (P1) và E2∈ (P2), suy ra đoạn thẳng AB 

có trung điểm E(x0; y0; z0). 
Để (P) cách đều (P1) và (P2) điều kiện là (P) đi qua điểm 
M, tức là: 

Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 ⇒ Giá trị của D. 
Bước 3: Thay D  vào (*), ta nhận được phương trình (P). 

Cách 2: (Sử dụng phương pháp quĩ tích): Điểm M(x; y; z) ∈ (P) cần dựng khi: 
d(M, (P1)) = d(M, (P2)) ⇒ Phương trình (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P1), (P2) và 
d((Q), (P1)) = k.d((Q), (P2))", chúng ta sử dụng ý tương trong cách 2 của yêu 
cầu (2), cụ thể: 
Điểm M(x; y; z) ∈ (Q) cần dựng khi: 

d(M, (P1)) = k.d(M, (P2)) ⇒ Phương trình (Q). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và thoả 
mãn điều kiện K", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi M2 là hình chiếu vuông góc của M1 trên (P2). Toạ độ của điểm 

M2 được xác định bằng cách: 

1 2 2

2 2

M M (P )
M (P )

⊥
 ∈

 ⇔ 1 2

2 2

M M t.n
M (P )

 =


∈

 

. 
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Bước 2: Với điều kiện K là: 
a. Tiếp xúc với (P2) thì mặt cầu cần dựng chính là mặt cầu đường 

kính M1M2. 
b. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn lớn thì mặt cầu cần dựng 

chính là mặt cầu tâm M2 và bán kính R =  M1M2 = d. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt 
(P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r", chúng ta thực hiện 
theo các bước: 
Bước 1: Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(x; y; z) và bán kính R. Ta lần 

lượt: 
 (S) tiếp xúc với (P1) tại M1 khi: 

1 1M I (P )⊥  ⇔ 1M I t.n=
 

. 
 (S) cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r khi: 

r2 + M2I2 = R2 = M1I2 ⇒ Giá trị t ⇒ Toạ độ tâm I. 
Bước 2: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và bán kính R = M1I. 

Thí dụ 3. Cho điểm M1(2; 1; −3) và hai mặt phẳng (P1), (P2) có phương trình: 
(P1): x + y + 2z + 3 = 0, 
(P2): x + (m − 2)y + (m − 1)z − 3m = 0. 

1. Tìm để (P1) song song với (P2). 
2. Với m tìm được ở câu 1) hãy: 

a. Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P1) và (P2). 
b. Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều hai mặt 

phẳng (P1) và (P2).  
c. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P1), (P2) và 

d((Q), (P1)) = 2d((Q), (P2)). 
d. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và tiếp 

xúc với (P2). 
e. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt 

(P2) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
f. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt 

(P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính r 6 2= . 

 Giải 
1. Để hai mặt phẳng (P1), (P2) song song với nhau điều kiện là: 

1 m 2 m 1 3m

1 1 2 3

− − −
= = ≠  ⇔ m = 3. 

2. Với m = 3 mặt phẳng (P2): x + y + 2z − 9 = 0 và có vtpt n(1; 1; 2)


. 
a. Ta có ngay: 

d((P1), (P2)) = d(M1, (P2)) = 
2 2 2

2 1 2( 3) 9
2 6

1 1 2

+ + − −
=

+ +
. 
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b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: (Sử dụng tính chất): Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có dạng: 

(P): x + y + 2z + D = 0.      (*) 

Lấy điểm N(1; 0; 4)∈ (P2), suy ra M1N có trung điểm 
3 1 1

M ; ;
2 2 2

 
 
 

. 

Để (P) cách đều (P1) và (P2) điều kiện là (P) đi qua điểm M, tức là: 
3 1 1

2. D 0
2 2 2

+ + + =  ⇔ D = −3. 

Thay D = −3 vào (*), ta nhận được phương trình (P): x + y + 2z − 3 = 0. 
Cách 2: (Sử dụng phương pháp quĩ tích): Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm thì điểm         
M(x; y; z) ∈ (P) khi: 

d(M, (P1)) = d(M, (P2)) ⇔ 
x y 2z 3 x y 2z 9

1 1 4 1 1 4

+ + + + + −
=

+ + + +
 

⇔ x y 2z 3 x y 2z 9+ + + = + + −  ⇔ x + y + 2z − 3 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt phẳng (P) cần tìm. 

c. Điểm M(x; y; z) ∈ (Q) khi: 

d(M, (P1)) = 2d(M, (P2)) ⇔ 
x y 2z 3 2 x y 2z 9

1 1 4 1 1 4

+ + + + + −
=

+ + + +
 

⇔ x y 2z 3 2 x y 2z 9+ + + = + + −  ⇔ 
x y 2z 21 0

x y 2z 5 0

+ + − =
 + + − =

. 

Vậy, tồn tại hai mặt phẳng thoả mãn điều kiện đầu bài là: 

(Q1): x + y + 2z − 21 = 0 và (Q2): x + y + 2z − 5 = 0. 
d. Gọi M2(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của M1 trên (P2), ta có: 

1 2 2

2 2

M M (P )
M (P )

⊥
 ∈

 ⇔ 1 2

2 2

M M t.n
M (P )

 =


∈

 

  

⇔ 

x 2 t
y 1 t
z 3 2t
x y 2z 9 0

− =
 − =
 + =
 + + − =

⇔ 

x t 2
y t 1
z 2t 3
6t 12 0

= +
 = +
 = −
 − =

 ⇔ 

t 2
x 4
y 3
z 1

=
 =
 =
 =

 ⇒ M2(4; 3; 1). 

Khi đó, mặt cầu (S) cần dựng chính là mặt cầu đường kính M1M2, tức là: 

(S): 
( ) 1 2

1 2

Tâm I 3; 2; 1 là trungđiểm M M

M M
Bán kính R 6

2

 −



= =

 

⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2(S) : x 3 y 2 z 1 6− + − + + = . 

e. Gọi M2(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của M1 trên (P2), theo d) ta có ngay M2(4; 3; 1). 



 379 

Khi đó, mặt cầu (S) cần dựng chính là: 

(S): 
2

1 2

Tâm M (4; 3; 1)

Bán kính R M M 2 6




= =
 ⇔ (S): (x − 4)2 + (y − 3)2 + (z − 1)2 = 24. 

f. Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(x; y; z) và bán kính R. 
Gọi M2 là hình chiếu vuông góc của M1 trên (P2) thì M2 chính là tâm của đường 

tròn (C), ta có: 

R2 − r2 = M2I2 = 
2

1 2 1M M IM−  = 2(d R)−  ⇔ 2dR = d2 + r2  

⇔ 
2 2d r 24 72R 4 6
2d 4 6
+ +

= = =  ⇒ 2IM 2 6=  = d(I, (P2)).  (*) 

Ta lần lượt có: 
 (S) tiếp xúc với (P1) tại M1 khi: 

M1I ⊥ (P1) ⇔ 1M I t.n=
 

 ⇔ 

x 2 t
y 1 t
z 3 2t

− =
 − =
 + =

⇔ 

x t 2
y t 1
z 2t 3

= +
 = +
 = −

. 

 (S) cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r khi: 
r2 + M2I2 = R2 = M1I2  

⇔ ( )
2

2
2 2 2

2 2 2

(t 2) (t 1) 2(2t 3) 9
6 2 t t (2t)

1 1 2

 + + + + − −
+ = + + 

+ + 
 

⇔ 72 + 6(t − 2)2 = 6t2 ⇔ 96 − 24t = 0 ⇔ t = 4 ⇒ I(6; 5; 5). 
Khi đó, phương trình mặt cầu (S) được cho bởi: 

(S): 
( )

1

Tâm I 6; 5; 5

BkÝnh R M I 4 6




= =
  

⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2(S) : x 6 y 5 z 5 96− + − + − = . 

 Chú ý:  Trong trường hợp hai mặt phẳng (P1) và (P2) cắt nhau chúng ta thường 
gặp thêm câu hỏi: 
1. Tính góc giữa (P1) và (P2). 
2. Viết phương trình giao tuyến (d) của (P1) và (P2). 
3. Viết phương trình mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi (P1) và 

(P2). 
4. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và thoả mãn điều kiện K. 
5. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và: 

a. Tiếp xúc với (P2). 
b. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
c. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r 

(hoặc biết chu vi, diện tích của (C)). 
 Với yêu cầu "Tính góc giữa (P1) và (P2)", chúng ta có ngay: 
 (P1) có vtpt 1n



(A1; B1; C1) và (P2) có vtpT là 2n


(A2; B2; C2). 
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 Gọi α là góc tạo bởi hai mặt phẳng (P1) và (P2) (0 ≤ α ≤ 
2
π

), ta có: 

cosα  = 
1 2

1 2

n .n

n . n

 

 
 = 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2

A A B B C C

A B C . A B C

+ +

+ + + +
. 

Lưu ý: Để (P1) ⊥ (P2) ⇔ cosα = 0 ⇔ A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0. 
 Với yêu cầu "Viết phương trình giao tuyến (d) của (P1) và (P2)", chúng ta thực 

hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Giao tuyến (d) của hai mặt phẳng (P1) và (P2) gồm các điểm M(x; y; 

z) thoả mãn hệ: 

1

2

(P )

(P )





.       (1) 

Bước 2: Lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1: Lấy điểm M∈(d) và gọi u



 là vtcp của (d) thì: 

1 2u n , n =  
  

. 

 Từ đó, ta có: 

(d): 
Qua M

vtcp u





 . 

Cách 2: Lấy hai điểm M và N thuộc (d), ta có: 

(d): 
Qua M

Qua N





 ⇔ (d): 
Qua M

vtcp u MN




=
  . 

Cách 3: Đặt x = f1(t) (hoặc y = f2(t) hoặc z = f3(t)) (t ∈  ), ta biến 
đổi hệ (1) về dạng: 

1

2

3

x f (t)

y f (t)

z f (t)

=
 =
 =

, t ∈  . 

 Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (d). 
Lưu ý: Như vậy, để thực hiện được yêu cầu này chúng ta cần có 
thêm kiến thức về đường thẳng trong không gian. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi (P1) và 
(P2)", chúng ta lập luận: 
Mặt phẳng phân giác (Q) của góc tạo bởi hai mặt phẳng (P1) và (P2) gồm các 
điểm M(x; y; z) thoả mãn: 

d(M, (P1)) = d(M, (P2)) ⇒ Hai mặt phẳng (Q1) và (Q2). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và thoả mãn điều kiện K", 
chúng ta đã được thấy thông qua yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng đi qua 
hai điểm A, B và thoả mãn điều kiện K" trong dạng toán 2 và sẽ được thấy 
trong chủ đề về đường thẳng. 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và thoả 
mãn điều kiện K", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(x; y; z) và bán kính R. 

(S) tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 suy ra: 

1 1M I (P )⊥  ⇔ 1 1M I // n
 

 ⇔ 1 1M I t.n=
 

. 

Bước 2: Với điều kiện K là: 
a. Tiếp xúc với (P2) thì: 

M1I = d(I, (P2)) ⇒ Giá trị tham số t ⇒ Toạ độ tâm I. 
Lưu ý: Với giả thiết này chúng ta còn có thể sử dụng phương 
trình mặt phẳng phân giác (Q1), (Q2) để xác định toạ độ tâm I. 

b. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn lớn thì: 
I ∈ (P2)) ⇒ Giá trị tham số t ⇒ Toạ độ tâm I. 

c. Cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính r thì: 
R2 = d2(I, (P2)) + r2 ⇔ M1I2 = d2(I, (P2)) + r2  
⇒ Giá trị tham số t ⇒ Toạ độ tâm I. 

Bước 3: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và bán kính R = M1I. 

Thí dụ 4. Cho điểm M1(2; 5; 0) và hai mặt phẳng (P1), (P2) có phương trình: 
(P1): 3x − 2y − z + 4 = 0,   (P2): x − 3y + 2z − 1 = 0. 

a. Chứng tỏ rằng (P1) cắt (P2) theo giao tuyến (d). Tính góc giữa (P1), 
(P2) và tìm một vtcp của đường thẳng (d). 

b. Viết phương trình mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi (P1) và (P2).  
c. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và tiếp xúc 

với (P2). 
d. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt (P2) 

theo thiết diện là đường tròn lớn. 
e. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 và cắt (P2) 

theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính r 21/ 2= . 

 Giải 

a. Hai mặt phẳng (P1), (P2) theo thứ tự có vtpt 1n (3; 2; 1)− −


, 1n (1; 3; 2)−


, suy ra 

1 2n v nµ  
 

 không cùng phương nên (P1) cắt (P2) theo giao tuyến (d). 
Ta lần lượt có: 
 Côsin góc α tạo bởi (P1), (P2) được cho bởi: 

cosα  = 
1 2

1 2

n .n

n . n

 

 
 = 

2 2 2 2 2 2

3.1 2( 3) 1.2 1
23 ( 2) ( 1) . 1 ( 3) 2

− − −
=

+ − + − + − +
 ⇔  

3
π

α = . 

 Giao tuyến (d) của hai mặt phẳng (P1) và (P2) gồm các điểm M(x; y; z) thoả 
mãn hệ: 

3x 2y z 4 0
x 3y 2z 1 0

− − + =
 − + − =

.      (1) 
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Tới đây, ta lựa chọn một trong các cách sau: 

Cách 1: Gọi u


 là vtcp của (d) thì 1 2u n , n ( 7; 7; 7) = = − − − 
  

 chọn u


(1; 1; 1). 

Cách 2: Lấy hai điểm A(0; 1; 2) và B(1; 2; 3) thuộc (d), thì vtcp của (d) là 
u AB(1; 1; 1)=
 

. 
Cách 3: Đặt x = t, ta biến đổi hệ (1) về dạng: 

x t
3t 2y z 4 0
t 3y 2z 1 0

=
 − − + =
 − + − =

 ⇔ 
x t
y 1 t
z 2 t

=
 = +
 = +

 ⇒ vtcp u(1; 1; 1)


. 

b. Mặt phẳng phân giác (Q) của góc tạo bởi hai mặt phẳng (P1) và (P2) gồm các điểm 
M(x; y; z) thoả mãn: 

d(M, (P1)) = d(M, (P2))  

⇔ 
2 2 2 2 2 2

3x 2y z 4 x 3y 2z 1

3 ( 2) ( 1) 1 ( 3) 2

− − + − + −
=

+ − + − + − +
 ⇔ 

2x y 3z 5 0
4x 5y z 3 0

+ − + =
 − + + =

. 

Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (Q1): 2x + y − 3z + 5 = 0 và (Q2): 4x − 5y + z + 3 = 0 thoả 
mãn điều kiện đầu bài. 
c. Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(x; y; z) và bán kính R. 

(S) tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 suy ra: 

1 1M I (P )⊥  ⇔ 1 1M I // n
 

 ⇔ 1 1M I t.n=
 

 ⇔ 

x 2 3t
y 5 2t
z t

− =
 − = −
 = −

 ⇔ 

x 3t 2
y 2t 5
z t

= +
 = − +
 = −

. 

Tới đây, ta lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1: (S) tiếp xúc với (P2) thì: 

M1I = d(I, (P2)) ⇔ 2 2 2

2 2 2

(3t 2) 3( 2t 5) 2( t) 1
(3t) ( 2t) ( t)

1 ( 3) 2

+ − − + + − −
+ − + − =

+ − +
 

⇔ 
2

2 7t 14
14t

14
−

=  ⇔ 4t2 = (t − 2)2 ⇔ 
2t t 2

2t t 2

= −
 = − +

 ⇔ 1

2

t 2

t 2 / 3

= −
 =

 

Ta lần lượt có: 
 Với t1 = −2 ta được tâm I1(−4 ; 9 ; 2), suy ra mặt cầu: 

(S1):
( )1

1 1

Tâm I 4; 9; 2

Bán kính R M I 56

 −


= =
⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2

1(S ) : x 4 y 9 z 2 56+ + − + − = . 

 Víi 2

2
t

3
=  ta được tâm 2

11 2
I 4; ;

3 3
 
 
 

, suy ra mặt cầu: 

(S2): 
2

1 2

11 2
Tâm I 4; ;

3 3

Bán kính R M I 56 / 9

  
 
 

 = =
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⇔ ( )
2 2

2
2

11 2 56(S ) : x 4 y z
3 3 9

   − + − + − =   
   

. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: (Dựa theo kết quả câu b): (S) tiếp xúc với (P2) thì tâm I phải thuộc mặt phẳng 
phân giác của góc tạo bởi (P1) và (P2). 

Ta lần lượt: 
 Với mặt phẳng phân giác (Q1): 2x + y − 3z + 5 = 0, suy ra: 

2(3t + 2) + (−2t + 5) − 3(−t) + 5 = 0 ⇔ 7t + 14 = 0 ⇔ t = −2. 
Khi đó, ta được mặt cầu: 

(S1):
( )1

1 1

Tâm I 4; 9; 2

Bán kính R M I 56

 −


= =
⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2

1(S ) : x 4 y 9 z 2 56+ + − + − = . 

 Với mặt phẳng phân giác (Q2): 4x − 5y + z + 3 = 0, suy ra: 

4(3t + 2) − 5(−2t + 5) + (−t) + 3 = 0 ⇔ 21t − 14 = 0 ⇔ 
2

t
3

= . 

Khi đó, ta được mặt cầu: 

(S2): 
2

1 2

11 2
Tâm I 4; ;

3 3

Bán kính R M I 56 / 9

  
 
 

 = =

  

⇔ ( )
2 2

2
2

11 2 56(S ) : x 4 y z
3 3 9

   − + − + − =   
   

. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

d. Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(x; y; z) và bán kính R. 
(S) tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 suy ra: 

1 1M I (P )⊥  ⇔ 1 1M I // n
 

 ⇔ 1 1M I t.n=
 

 ⇔ 

x 2 3t
y 5 2t
z t

− =
 − = −
 = −

 ⇔ 

x 3t 2
y 2t 5
z t

= +
 = − +
 = −

. 

Để (S) cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn lớn điều kiện là: 
I ∈ (P2)) ⇔ (3t + 2) − 3(−2t + 5) + 2(−t) − 1 = 0 ⇔ 7t − 14 = 0 ⇔ t = 2. 

Khi đó, phương trình mặt cầu (S) cần dựng được cho bởi: 

(S): 
1

Tâm I(8; 1; 2)

Bán kính R M I 56

−


= =
 ⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2

1(S ) : x 8 y 1 z 2 56− + − + + = . 

e. Giả sử mặt cầu (T) cần dựng có tâm T(x; y; z) và bán kính R. 
(T) tiếp xúc với (P1) tại điểm M1 suy ra: 

1 1M T (P )⊥  ⇔ 1 1M T // n
 

 ⇔ 1 1M T t.n=
 

 ⇔ 

x 2 3t
y 5 2t
z t

− =
 − = −
 = −

 ⇔ 

x 3t 2
y 2t 5
z t

= +
 = − +
 = −

. 
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Để (T) cắt (P2) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính r thì: 
R2 = d2(T, (P2)) + r2 ⇔ M1T2 = d2(T, (P2)) + r2  

⇔ 
2

2 7t 14 2114t
14 2
−

= +  ⇔ 4t2 = (t − 2)2 + 3 ⇔ 3t2 + 4t − 7 = 0 ⇔ 1

2

t 1

t 7 / 3

=
 = −

. 

Ta lần lượt có: 
 Với t1 = 1 ta được tâm T1(5; 3; −1), suy ra mặt cầu: 

(T1):
( )1

1 1

Tâm T 5; 3; 1

Bán kính R M T 14

 −


= =
 ⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2

1(T ) : x 5 y 3 z 1 14− + − + + = . 

 Víi 2

7
t

3
= −  ta được tâm 2

15 29 7
T ; ;

3 3 3
 − 
 

, suy ra mặt cầu: 

(T2): 
2

1 2

15 29 7
Tâm T ; ;

3 3 3

686
Bán kính R M T

9

  − 
 


 = =

  

⇔ 
2 2 2

2
15 29 7 686(T ) : x y z
3 3 3 9

     + + − + − =     
     

. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (T1) và (T2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:  Với ba mặt phẳng (P), (Q) và (R) có chứa tham số chúng ta thường gặp 
thêm câu hỏi "Xác định giá trị của tham số để ba mặt phẳng (P), (Q) 
và (R) đôi một vuông góc với nhau. Tìm điểm chung của cả ba mặt 
phẳng". Khi đó, chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tìm các vtpt Pn


, Qn


, Rn


 của các mặt phẳng (P), (Q), (R). 

Bước 2: Để ba mặt phẳng (P), (Q), (R) đôi một vuông góc với nhau, 
điều kiện là: 

P Q

P R

R Q

n n

n n

n n

 ⊥
 ⊥
 ⊥

 

 

 

 ⇔ 

P Q

P R

R Q

n .n 0

n .n 0

n .n 0

 =
 =
 =

 

 

 

. 

Bước 3: Toạ độ điểm chung I của ba mặt phẳng (P), (Q), (R) là 
nghiệm hệ phương trình tạo bởi (P), (Q), (R). 

Thí dụ 5. Cho ba mặt phẳng (P), (Q) và (R) có phương trình:  
(P): x + y + z – 6 = 0; (Q): x – 2y + z = 0; 
(R): kx + (m – 1)y – z + 2 = 0. 

a. Xác định gi  ̧trị m và k để ba mặt phẳng đó cùng đi qua một đường thẳng. 
b. Xác định giá trị m và k để ba mặt phẳng đó đôi một vuông góc với 

nhau. Tìm điểm chung của cả ba mặt phẳng. 
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 Giải 
a. Nhận xét rằng: 

1 1

1 2
≠

−
 

nên hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến (d) có phương trình: 

(d): 
x y z 6 0

x 2y z 0

+ + − =
 − + =

  ⇒ Hai điểm A(4; 2; 0) và B(0; 2; 4) thuộc (d). 

Để ba mặt phẳng (P), (Q), (R) cùng đi qua một đường thẳng điều kiện là: 
(d) ∈ (R) ⇔ A ∈ (R) và B ∈ (R) 

⇔ 
4k 2(m 1) 2 0

2(m 1) 4 2 0

+ − + =
 − − + =

 ⇔ 
2k m 0

2m 4

+ =
 =

 ⇔ 
m 2

k 1

=
 = −

. 

Vậy, với m = 2 và k = −1 ba mặt phẳng (P), (Q), (R) cùng đi qua một đường thẳng. 

b. Gọi Pn


, Qn


, Rn


 theo thứ tự là vtpt của các mặt phẳng (P), (Q), (R), ta được: 

Pn


(1; 1; 1), Qn


(1; −2; 1), Rn


(k; m − 1; −1). 
Để ba mặt phẳng (P), (Q), (R) đôi một vuông góc với nhau, điều kiện là: 

P Q

P R

R Q

n n

n n

n n

 ⊥
 ⊥


⊥

 

 

 

 ⇔ 

P Q

P R

R Q

n .n 0

n .n 0

n .n 0

 =
 =


=

 

 

 

 ⇔ 

1 2 1 0

k m 1 1 0

k 2(m 1) 1 0

− + =
 + − − =
 − − − =

⇔ 
k m 2

k 2m 1

+ =
 − = −

 

 ⇔ m = k = 1. 
Khi đó, toạ độ điểm chung I là nghiệm hệ phương trình: 

x y z 6 0

x 2y z 0

x z 2 0

+ + − =
 − + =
 − + =

⇔ 

x 1

y 2

z 3

=
 =
 =

 ⇒ I(1; 2; 3). 

Vậy, với m = k = 1 thì ba mặt phẳng (P), (Q), (R) đôi một vuông góc với nhau và 
có điểm chung là I(1; 2; 3). 

Dạng toán 4: Vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng 
Phương pháp 

Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Xác định tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S). 

Xác định d = d(I, (P) 
Bước 2: So sánh d với R để đưa ra kết luận: 

 Nếu d > R ⇔ (P) ∩ (S) =  ∅ (Hình 1 trang bên). 
 Nếu d = R ⇔ (P) tiếp xúc với (S) tại H (Hình 2 trang bên). 
 Nếu d < R ⇔ (P) ∩ (S) = (C) là một đường tròn nằm trong 

mặt phẳng (P) (Hình 3 trang bên). 
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Và trong trường hợp này nếu: 
(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0, 
(P): Ax + By + Cz + D = 0,  

thì phương trình đường tròn (C) có phương trình:  

(C): 
2 2 2x y z 2ax 2by 2cz d 0

Ax By Cz D 0

 + + − − − + =


+ + + =
. 

 
 
 
 
 
 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 

 Chú ý: 1.   Trong phần này chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn tới các dạng toán: 
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu và 

thỏa mãn điều kiện K cho trước. 
Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là 

đường tròn (C) thỏa mãn điều kiện K cho trước. 
Dạng 3: Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng và 

thỏa mãn điều kiện K cho trước. 
Dạng 4: Viết phương trình mặt cầu cắt mặt phẳng theo giao tuyến là 

đường tròn (C) thỏa mãn điều kiện K cho trước. 
2.   Trong trường hợp mặt phẳng không cắt mặt cầu, cụ thể với mặt phẳng 

(P) (có vtpt n(A; B; C)


) không cắt mặt cầu (S) (có tâm I bán kính 
R) chúng ta thường gặp thêm các câu hỏi: 
1. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và: 

a. Tiếp xúc với (S). 
b. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
c. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r 

(hoặc biết chu vi, diện tích của (C)). 
2. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với (P) và cắt (S) tại 

hai điểm A, B sao cho AB có độ dài lớn nhất. 
3. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 
4. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P) và (S). 

Ta lần lượt: 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và thoả mãn 
điều kiện K", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Mặt phẳng (Q) song song với (P) nên có phương trình: 

(Q): Ax + By + Cz + D = 0. 

I 

P 
H 

I 

P 
H 

I 

P 
H 

R 
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Bước 2: Với điều kiện K là: 
a. (Q) tiếp xúc với (S), suy ra: 

d(I, (Q)) = R ⇒ Giá trị của D ⇒ Phương trình (Q). 
b. (Q) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn, suy ra: 

  I ∈ (Q)) ⇒ Giá trị của D ⇒ Phương trình (Q). 
c. (Q) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r, 

suy ra: 
2 2d(I, (Q)) R r= −  ⇒ Giá trị của D  

⇒ Phương trình (Q). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình đường thẳng vuông góc với (P) và cắt (S) tại 

hai điểm B sao cho AB có độ dài lớn nhất", chúng ta thấy ngay đó là đường 
thẳng đi qua I và có vtcp n



. 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P)", chúng 

ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm toạ độ điểm I’ đối xứng với I qua (P). 
Bước 2: Mặt cầu (S') có tâm I' và bán kính R. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P) và (S)", các em học 
sinh cần có thêm kiến thức về đường thẳng để trình bày theo các bước: 
Bước 1: Gọi (T) là mặt cầu thoả mãn điều kiện đầu bài và giả sử (T) tiếp xúc 

với (S), (P) theo thứ tự tại M và H (H chính là hình chiếu vuông góc 
của I trên (P)), suy ra M, H, I thuộc (d) có phương trình cho bởi: 

Qua I
(d) :

vtcp n




 . 

Bước 2: Tiếp điểm H của (T) với mặt phẳng (P) là giao điểm của (d) với (P). 
Bước 3: Tiếp điểm M của (T) với mặt cầu (S) là giao điểm của (d) với (S). 
Bước 4: Viết phương trình mặt cầu đường kính MH. 

Thí dụ 1. Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình: 
(P): 2x − 3y + 2z − 3 = 0, 

( ) ( ) ( )2 2 2(S) : x 8 y 8 z 7 68− + + + − = . 

a. Xác định vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S). 
b. Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) và tiếp 

xúc với mặt cầu (S). 
c. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết 

diện là đường tròn lớn. 
d. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết 

diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r 51= . 
e. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 
f. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P) và (S). 
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 Giải 

a. Xét mặt cầu (S) có tâm I(8; −8; 7) và bán kính R 2 17= , ta có: 

2 2 2

2.8 3.( 8) 2.7 3
d(I, (P)) 3 17 2 17

2 ( 3) 2

− − + −
= = >

+ − +
. 

Do dó, mặt phẳng (P) không cắt mặt cầu (S). 
b. Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (Q) song song với (P) nên có phương trình: 

(Q): 2x − 3y + 2z + D = 0.      (1) 
 (Q) tiÕp xóc víi (S), suy ra: 

d(I, (Q)) = R ⇔ 
2 2 2

2.8 3( 8) 2.7 D
2 17

2 ( 3) 2

− − + +
=

+ − +
 ⇔ |D + 54| = 34  

⇔ 1

2

D 20

D 88

= −
 = −

. 

Khi đó: 
 Với D1 = −20 thay vào (1), ta được (Q1): 2x − 3y + 2z − 20 = 0. 
 Với D2 = −88 thay vào (1), ta được (Q2): 2x − 3y + 2z − 88 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (Q1) và (Q2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

c. Gọi (R) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (R) song song với (P) nên có phương trình: 

(R): 2x − 3y + 2z + D = 0. 
 (R) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn, suy ra: 

I ∈ (R)) ⇔ 2.8 − 3(−8) + 2.7 + D = 0 ⇔ D = −54. 

Vậy, phương trình mặt phẳng (R) có dạng 2x − 3y + 2z − 54 = 0. 
d. Gọi (α) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (α) song song với (P) nên có phương trình: 

(α): 2x − 3y + 2z + D = 0.      (2) 
 (α) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn có bán kính r 51= , suy ra: 

2 2d(I, ( )) R rα = −  ⇔ 
2 2 2

2.8 3( 8) 2.7 D
68 51

2 ( 3) 2

− − + +
= −

+ − +
  

⇔ D 54 17+ =  ⇔ 1

2

D 37

D 71

= −
 = −

. 

Khi đó: 
 Với D1 = −37 thay vào (2), ta được (α1): 2x − 3y + 2z − 37 = 0. 
 Với D2 = −71 thay vào (2), ta được (α2): 2x − 3y + 2z − 71 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (α1) và (α2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

e. Mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P) sẽ có bán kính R 2 17=  và tâm I’ là điểm đối 
xứng với I qua (P). Để xác định toạ độ điểm I’ ta có thể trình bày theo các cách sau: 
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Cách 1: Gọi H(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của I trên (P), suy ra: 

IH (P)
H (P)

⊥
 ∈

 ⇔ PIH // n
H (P)




∈

 

 ⇔ PIH t.n (2; 3; 2)
H (P)

 = −


∈

 

  

⇔ 

x 8 2t
y 8 3t
z 7 2t
2x 3y 2z 3 0

− =
 + = −
 − =
 − + − =

 ⇔ 

x 2t 8
y 3t 8
z 2t 7
17t 51 0

= +
 = − −
 = +
 + =

 ⇔ 

x 2
y 1
z 1
t 3

=
 =
 =
 = −

  

⇒ H(2; 1; 1) ⇒ I’(−4; 10; −5). 

Cách 2: Giả sử I’(x; y; z), suy ra: 

II ' (P)
H (P) với H là trung điểm của II'

⊥
 ∈

 ⇔ PII ' // n
H (P)




∈

 

 ⇔ PII ' t.n
H (P)

 =


∈

 

  

⇔ 

x 8 2t
y 8 3t
z 7 2t

x 8 y 8 z 72. 3. 2. 3 0
2 2 2

− =
 + = −
 − =
 + − + − + − =


 ⇔ 

x 2t 8
y 3t 8
z 2t 7
17t 85 0

= +
 = − −
 = +
 + =

 ⇔ 

x 4
y 10
z 5
t 6

= −
 =
 = −
 = −

  

⇒ H(2; 1; 1) ⇒ I’(−4; 10; −5). 
Khi đó, phương trình mặt cầu (S’) cần dựng được cho bởi: 

(S’): 
Tâm I '( 4; 10; 5)

R 2 17

− −


=
 ⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2(S') : x 4 y 10 z 5 68+ + − + + = . 

f. Gọi (T) là mặt cầu cần dựng và giả sử (T) tiếp xúc với (S), (P) theo thứ tự tại M và 
H, suy ra: 
 (T) là mặt cầu đường kính MH. 
 M, H, I thuộc (d) có phương trình cho bởi: 

Qua I(8; 8; 7)
(d) :

vtcp n(2; 3; 2)

−


−
  ⇔ 

x 8 2t
(d) : y 8 3t , t

z 7 2t

= +
 = − − ∈
 = +

 . 

Tiếp điểm H của (T) với mặt phẳng (P) là giao điểm của (d) với (P), suy ra: 
2(8 + 2t) − 3(−8 − 3t) + 2(7 + 2t) − 3 = 0 ⇔ 17t + 51 = 0 ⇔ t = −3 
⇒ H(2; 1; 1). 

Tiếp điểm M của (T) với mặt cầu (S) là giao điểm của (d) với (S), suy ra: 

( ) ( ) ( )2 2 2(S) : 8 2t 8 8 3t 8 7 2t 7 68+ − + − − + + + − =   

⇔ 217t 68 t 2= ⇔ = ± . 
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Khi đó, ta lần lượt với: 
 Với t = 2 ta được ( )1M 12; 14; 11−   và mặt cầu đường kính M1H là: 

(T1): 
1 1

1

13
Tâm T 7; ; 6 là trung®iÓm M H

2

M H 425
Bán kính R

2 4

  − 
 


 = =

 

⇔ ( ) ( )
2

2 2
1

13 425(T ) : x 7 y z 6
2 4

 − + + + − = 
 

. 

 Với t = −2 ta được ( )2M 4; 2; 3−   và mặt cầu đường kính M2H là: 

(T2): 
2 2

2

1
Tâm T 3; ; 2 là trung®iÓm M H

2

M H 17
Bán kính R

2 4

  − 
 


 = =

 

⇔ ( ) ( )
2

2 2
2

1 17(T ) : x 3 y z 2
2 4

 − + + + − = 
 

. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (T1) và (T2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:   Trong trường mặt phẳng (P) (có vtpt n(A; B; C)


) tiếp xúc với mặt 
cầu (S) (có tâm I bán kính R) tại điểm M chúng ta thường gặp thêm 
các câu hỏi: 
1. Tìm tọa độ tiếp điểm M của (P) và (S). 
2. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và: 

a. Tiếp xúc với (S). 
b. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
c. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính bằng r 

(hoặc biết chu vi, diện tích của (C)). 
3. Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt mặt cầu (S) tại 

điểm N sao cho MN có độ dài lớn nhất. 
4. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 

 Với yêu cầu "Tìm tọa độ tiếp điểm M của (P) và (S)", chúng ta thấy ngay M 
chính là hình chiếu vuông góc của I trên (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và thoả mãn 
điều kiện K", được thực hiện tương tự như trong trường hợp (P) không cắt (S). 
Tuy nhiên, với yêu cầu (2.a) chúng ta còn có thể thực hiện như sau: 
Bước 1: Giả sử mặt phẳng (Q) cần dựng tiếp xúc với (S) tại điểm N, suy ra 

N là điểm đối xứng với M qua I. 
Bước 2: Phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

Qua N
(Q) :

vtpt n




 . 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt mặt cầu (S) tại 
điểm N sao cho MN có độ dài lớn nhất", chúng ta thấy ngay đường thẳng (d) 
đi qua hai điểm M và I. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P)", chúng 
ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm toạ độ điểm I’ đối xứng với I qua (P), suy ra I' đối xứng với I 

qua M. 
Bước 2: Mặt cầu (S') có tâm I' và bán kính R. 

Thí dụ 2.  Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình: 

(P): 2x − y + 2z − 5 = 0,  ( ) ( )2 22(S) : x 3 y z 4 9− + + − = . 

a. Chứng tỏ rằng mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S). Tìm toạ độ 
tiếp điểm M của (P) và (S). 

b. Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) và tiếp 
xúc với mặt cầu (S). 

c. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết 
diện là đường tròn lớn. 

d. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và chia (S) thành 

hai phần có tỉ số thể tích bằng 
7
20

. 

e. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 

 Giải 
a. Xét mặt cầu (S) có tâm I(3; 0; 4) và bán kính R = 3, ta có: 

2 2 2

2.3 2.4 5
d(I, (P)) 3 R

2 ( 1) 2

+ −
= = =

+ − +
. 

Do dó, mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S). 
Toạ độ tiếp điểm M(x; y; z) chính là hình chiếu vuông góc của I trên (P), suy ra: 

IH (P)
H (P)

⊥
 ∈

 ⇔ PIH // n
H (P)




∈

 

 ⇔ PIH t.n (2; 1; 2)
H (P)

 = −


∈

 

  

⇔ 

x 3 2t
y t
z 4 2t
2x y 2z 5 0

− =
 = −
 − =
 − + − =

 ⇔ 

x 2t 3
y t
z 2t 4
9t 9 0

= +
 = −
 = +
 + =

 ⇔ 

x 1
y 1
z 2
t 1

=
 =
 =
 = −

 ⇒ M(1; 1; 2). 

Vậy, mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm M(1; 1; 2). 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (Q) song song với (P) nên có phương trình: 

(Q): 2x − y + 2z + D = 0. 
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 (Q) tiÕp xóc víi (S), suy ra: 

d(I, (Q)) = R ⇔
2 2 2

2.3 2.4 D
3

2 ( 1) 2

+ +
=

+ − +
⇔ |D + 14| = 9 ⇔ 1

2

D 5(lọai)

D 23

= −
 = −

. 

Khi đó, với D2 = −23 ta được (Q): 2x − y + 2z − 23 = 0. 
Cách 2: Giả sử mặt phẳng (Q) cần dựng tiếp xúc với (S) tại điểm N, suy ra N là điểm 
đối xứng với M qua I nên N(5; −1; 6). 

Phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 
Qua N(5; 1; 6)

(Q) :
vtpt n(2; 1; 2)

−


−
  ⇔ (Q): 2x − y + 2z − 23 = 0. 

c. Gọi (R) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (R) song song với (P) nên có phương trình: 

(R): 2x − y + 2z + D = 0. 
 (R) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn, suy ra: 

I ∈ (R)) ⇔ 2.3 + 2.4 + D = 0 ⇔ D = −14. 
Khi đó, với D = −14 ta được (R): 2x − y + 2z − 14 = 0. 

d. Trước tiên, trong mặt phẳng Oxy ta xét đường tròn (C) tâm O bán kính R = 3 và 
đường thẳng x = m (0 < m < 3) (hình bên). Gọi V là thể tích của mặt cầu có bán kính 
R = 3, ta có: 

1 1

2 1

V V7
20 V V V

= =
−

 ⇔ 7(V − V1) = 20V1  

⇔ 1
7V V
27

=  ⇔ 
3

2 3

m

7 4(9 x )dx . R
27 3

π − = π∫  

 ⇔ 

33

m

x 289x
3 3

 
− = 

 
 ⇔ ( )

3m 2827 9 9m
3 3

 
− − − = 

 
  

⇔ m3 − 27m + 26 = 0 ⇔ (m − 1)(m2 + m − 26) = 0 
0 m 3

m 1
< <
⇔ = . 

Từ đó, yêu cầu của bài toán được phát biểu lại dưới dạng "Viết phương trình mặt 
phẳng song song với (P) và cách I một khoảng bằng 1", do đó ta lần lượt: 
 (α) song song với (P) nên có phương trình: 

(α): 2x − y + 2z + D = 0.      (2) 
 (α) cách I một khoảng bằng 1, suy ra: 

d(I, ( )) 1α =  ⇔ 
2 2 2

2.3 2.4 D
1

2 ( 1) 2

+ +
=

+ − +
 ⇔ D 14 3+ =  ⇔ 1

2

D 11

D 17

= −
 = −

. 

Khi đó: 
 Với D1 = −11 thay vào (2), ta được mặt phẳng (α1): 2x − y + 2z − 11 = 0. 
 Với D2 = −17 thay vào (2), ta được mặt phẳng (α2): 2x − y + 2z − 17 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (α1) và (α2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

e. Mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P) sẽ có bán kính R = 3 và tâm I’ là điểm đối 
xứng với I qua (P), suy ra I' đối xứng với I qua M nên I’(−1; 2; 0). 

−3 

y 

x 
3 m  O 

V1 
V2 



 393 

Khi đó, phương trình mặt cầu (S’) cần dựng được cho bởi: 

(S’): 
Tâm I '( 1; 2; 0)

Bán kính R 3

−
 =

 ⇔ ( )2 2 2(S') : x 1 (y 2) z 9+ + − + = . 

 Chú ý: Trong trường mặt phẳng (P) (có vtpt n(A; B; C)


) cắt mặt cầu (S) (có tâm 
I bán kính R) theo thiết diện là đường tròn (C) chúng ta thường gặp 
thêm các câu hỏi: 
1. Xác định toạ độ tâm và tính bán kính của (C). 
2. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và: 

a. Tiếp xúc với (S). 
b. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
c. Cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C’) có bán kính bằng r 

(hoặc biết chu vi, diện tích của (C’)). 
3. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với (P) và cắt (S) tại hai 

điểm A, B sao cho AB có độ dài lớn nhất. 
4. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 
5. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P) và (S). 

 Với yêu cầu "Xác định toạ độ tâm và tính bán kính của (C)", chúng ta thực 
hiện theo các bước: 

Bước 1: Bán kính rC của (C) được xác định bởi 2
Cr R d(I, (P))= − . 

Bước 2: Toạ độ tâm của (C) chính là hình chiếu vuông góc M của I trên (P). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và thoả mãn 

điều kiện K", được thực hiện tương tự như trong trường hợp (P) không cắt (S). 
Tuy nhiên, với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và 
cắt (S) theo thiết diện là đường tròn có bán kính bằng (C)" chúng ta còn có 
thể thực hiện như sau: 
Bước 1: Giả sử mặt phẳng (Q) cần dựng cắt (S) theo thiết diện là đường tròn 

có tâm N, suy ra N là điểm đối xứng với M qua I. 
Bước 2: Phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

Qua N
(Q) :

vtpt n




 . 

 Các yêu cầu còn lại được thực hiện tương tự như trong trường hợp (P) không 
cắt (S). 

Thí dụ 3. Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình: 

(P): x + 2y + 3z − 10 = 0,  ( ) ( )2 22(S) : x 2 y z 2 56− + + + = . 

a. Chứng tỏ rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là 
đường tròn (C). Xác định toạ độ tâm M và tính bán kính r của (C). 

b. Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) và tiếp 
xúc với mặt cầu (S). 

c. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết 
diện là đường tròn lớn. 
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d. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết 
diện là đường tròn có bán kính bằng r. 

e. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P). 
f. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (P) và (S). 

 Giải 

a. Xét mặt cầu (S) có tâm I(2; 0; −2) và bán kính R 56= , ta có: 

2 2 2

2 3.( 2) 10
d(I, (P)) 14 56

1 2 3

+ − −
= = <

+ +
. 

Do dó, mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) lần lượt có: 
 Bán kính r được xác định bởi: 

2r R d(I, (P)) 56 14 42= − = − = . 

 Toạ độ tâm M(x; y; z) của (C) chính là hình chiếu vuông góc của I trên (P), 
suy ra: 

IH (P)
H (P)

⊥
 ∈

 ⇔ PIH // n
H (P)




∈

 

 ⇔ PIH t.n (1; 2; 3)
H (P)

 =


∈

 

  

⇔

x 2 t
y 2t
z 2 3t
x 2y 3z 10 0

− =
 =
 + =
 + + − =

⇔

x t 2
y 2t
z 3t 2
14t 14 0

= +
 =
 = −
 − =

⇔ 

x 3
y 2
z 1
t 1

=
 =
 =
 =

 ⇒ M(3; 2; 1). 

Vậy, mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn (C) có bán kính 
r 42=  và tâm M(3; 2; 1). 
b. Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (Q) song song với (P) nên có phương trình: 

(Q): x + 2y + 3z + D = 0.      (1) 
 (Q) tiếp xúc với (S), suy ra: 

d(I, (Q)) = R ⇔ 
2 2 2

2 3.( 2) D
56

1 2 3

+ − +
=

+ +
 ⇔ |D − 4| = 28 ⇔ 1

2

D 32

D 24

=
 = −

. 

Khi đó: 
 Với D1 = 12 thay vào (1), ta được (Q1): x + 2y + 3z + 32 = 0. 
 Với D2 = −44 thay vào (1), ta được (Q2): x + 2y + 3z − 24 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (Q1) và (Q2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

c. Gọi (R) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (R) song song với (P) nên có phương trình: 

(R): x + 2y + 3z + D = 0. 
 (R) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn lớn, suy ra: 

I ∈ (R)) ⇔ 2 + 3(−2) + D = 0 ⇔ D = 4. 
Vậy, phương trình mặt phẳng (R) cần dựng có dạng x + 2y + 3z + 4 = 0. 

d. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
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Cách 1: Gọi (α) là mặt phẳng cần dựng, ta lần lượt sử dụng giả thiết: 
 (α) song song với (P) nên có phương trình: 

(α): x + 2y + 3z + D = 0. 
 (α) cắt (S) theo thiết diện là đường tròn có bán kính r 42= , suy ra: 

2 2d(I, ( )) R rα = −  ⇔ 
2 2 2

2 3.( 2) D
56 42

1 2 3

+ − +
= −

+ +
 ⇔ 1

2

D 10 (loại)

D 18

= −
 =

. 

Khi đó, với D2 = 18 ta được (Q): x + 2y + 3z + 18 = 0. 
Cách 2: Giả sử mặt phẳng (α) cần dựng cắt (S) theo thiết diện là đường tròn có tâm 
N, suy ra N là điểm đối xứng với M qua I nên N(1; −2; −5). 

Phương trình mặt phẳng (α) được cho bởi: 
Qua N(1; 2; 5)

( ) :
vtpt n(1; 2; 3)

− −α 


  ⇔ (α): x + 2y + 3z + 18 = 0. 

e. Mặt cầu (S’) đối xứng với (S) qua (P) sẽ có bán kính R 56=  và tâm I’ là điểm đối 
xứng với I qua (P), suy ra I' đối xứng với I qua M nên I’(4; 4; 4). 

Khi đó, phương trình mặt cầu (S’) cần dựng được cho bởi : 

(S’): 
Tâm I '(4; 4; 4)

Bán kính R 56




=
 ⇔ ( )2 2 2(S') : x 4 (y 4) (z 4) 56− + − + − = . 

f. Gọi (T) là mặt cầu cần dựng và giả sử (T) tiếp xúc với (S), (P) theo thứ tự tại A và 
M, suy ra: 
 (T) là mặt cầu đường kính MA. 
 M, H, I thuộc (d) có phương trình cho bởi: 

Qua I(2; 0; 2)
(d) :

vtcp n(1; 2; 3)

−



  ⇔ 

x 2 t
(d) : y 2t , t

z 2 3t

= +
 = ∈
 = − +

 . 

Tiếp điểm M của (T) với mặt phẳng (P) là giao điểm của (d) với (P), suy ra: 
(2 + t) + 2.2t + 3(3t − 2) − 10 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ M(3; 2; 1). 

Tiếp điểm A của (T) với mặt cầu (S) là giao điểm của (d) với (S), suy ra: 

( ) ( )2 22(S) : 2 t 2 (2t) 2 3t 2 56+ − + + − + + =  ⇔ 214t 56 t 2= ⇔ = ± . 

Khi đó, ta lần lượt với: 
 Với t = 2 ta được ( )1A 4; 4; 4   và mặt cầu đường kính M1H là: 

(T1): 
1 1

1

7 5
Tâm T ; 3; là trungđiểm A M

2 2

7
Bán kính R T M

2

  
 
 


 = =

 

⇔ 
2 2

2
1

7 5 7(T ) : x (y 3) z
2 2 2

   − + − + − =   
   

. 
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 Với t = −2 ta được ( )2A 0; 4; 8− −   và mặt cầu đường kính A2M là: 

(T2): 
2 2

2

3 7
Tâm T ; 1; là trungđiểm A M

2 2

Bán kính R T M 63/ 2

  − − 
 

 = =

 

⇔ ( )
2 2

2
2

3 7 63(T ) : x y 1 z
2 2 2

   − + + + + =   
   

. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (T1) và (T2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
 

§3. phương trình đường thẳng 

Dạng toán 1: Phương trình đường thẳng 
Phương pháp 

Ta có: 
1. Phương trình: 

0

0

0

x x at
y y bt
z z ct

= +
 = +
 = +

, t ∈  

với điều kiện a2 + b2 + c2 > 0 là phương trình tham số của một đường 
thẳng (d). Khi đó, đường thẳng (d) có vectơ vtcp là u(a;b;c)



 và đi qua 
điểm M0(x0; y0; z0). 

2. Phương trình: 
0 0 0x x y y z z

a b c
− − −

= =  

với điều kiện abc ≠ 0 là phương trình chính tắc của một đường thẳng (d). 
Khi đó, đường thẳng (d) có vectơ vtcp là u(a;b;c)



 và đi qua điểm 
M0(x0; y0; z0). 

3. Phương trình: 
1 1 1 1

2 2 2 2

A x B y C z D 0
A x B y C z D 0

+ + + =
 + + + =

 

là phương trình của một đường thẳng khi và chỉ khi: 

A1:B1:C1 ≠ A2:B2:C2  ⇔ 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

B C C A A B
, ,

B C C A A B
 
  
 

 ≠ 0


. 

Khi đó, vectơ: 

a 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

B C C A A B
; ;

B C C A A B
 
  
 

 là một vtcp của (d). 
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 Chú ý:  Đi kèm với họ đường thẳng (dm) thường có thêm các câu hỏi phụ: 
Câu hỏi  1: Chứng minh rằng họ (dm) luôn đi qua một điểm cố định. 
Câu hỏi 2: Cho điểm M có tính chất K, biện luận theo vị trí của M số đường 

thẳng của họ (dm) đi qua M. 
Câu hỏi 3: Chứng minh rằng họ đường thẳng (dm) luôn thuộc một mặt phẳng 

cố  định, để thực hiện yêu cầu này chúng ta lựa chọn một trong hai 
cách sau: 
Cách 1: Khử m từ hệ của phương trình (d), ta được:  

Ax + By + Cz + D = 0    (1) 
Khi đó (1) chính là phương trình của mặt phẳng cố định (P) chứa 
các đường thẳng của họ (dm). 
Cách 2: Ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Chùm mặt phẳng tạo bởi trục (dm) có phương trình: 

  α[A1(m)x + B1(m)y + C1(m)z + D1(m)] +  
 + β[A2(m)x + B2(m)y + C2(m)z + D2(m)] = 0.  (2) 

Bước 2: Lựa chọn các giá trị thích hợp của α, β, đưa (2) về dạng:  
Ax + By + Cz + D = 0    (3) 

Bước 3: Khi đó (3) chính là phương trình của mặt phẳng cố định 
(P) chứa các đường thẳng của họ (dm). 

Thí dụ 1.  Cho phương trình: 
x 2 (m 1)t

y 1 (m 1)t

z mt

= + +
 = + −
 =

, t ∈  .    (1) 

a. Tìm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình của một 
họ đường thẳng kí hiệu là (dm), từ đó chỉ ra điểm cố định mà họ 
(dm) luôn đi qua. 

b. Điểm A(3; 1; 1) có thuộc đường thẳng nào của họ (dm) không. 
c. Chứng minh rằng họ đường thẳng (dm) luôn thuộc một mặt phẳng 

(P) cố  định, tìm phương trình mặt phẳng (P). 
d. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mọi đường thẳng của họ 

(dm) và có tâm thuộc mặt phẳng (Q): x + y + 2z − 1 = 0. 

e. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R 2 6=  tiếp xúc với mọi 
đường thẳng của họ (dm). 

 Giải 
a. Ta có: 

2 2 2a b c+ +  = (m + 1)2 + (m − 1)2 + m2 = 3m2 + 2 > 0, ∀m 
Vậy với mọi m, phương trình (1) là phương trình tham số của họ đường thẳng (dm) 

và dễ nhận thấy họ (dm) luôn đi qua điểm cố định M0(2; 1; 0), ứng với t = 0 khi thay 
vào phương trình tham số của đường thẳng. 
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b. Điểm A(3; 1; 1) thuộc một đường thẳng của họ khi hệ sau có nghiệm: 
3 2 (m 1)t

1 1 (m 1)t

1 mt

= + +
 = + −
 =

 ⇔ 

mt t 1

mt t 0

mt 1

+ =
 − =
 =

 ⇔ m = t = 1. 

Vậy, điểm A(3; 1; 1) thuộc đường thẳng (d1) của họ (dm). 
c. Ta lựa chọn một trong ba cách lập luận sau: 
Cách 1: Từ hệ (1) bằng cách rút theo t, ta được:  

x 2
t

m 1
y 1

t
m 1
z

t
m

− = +
− =
−


=

 ⇔ 

x 2 z

m 1 m
y 1 z

m 1 m

− = +
 − =
 −

 ⇔ 
m(x z 2) z

m(y z 1) z

− − =
 − − = −

⇒ 
x z 2

1
y z 1

− −
= −

− −
  

⇒ x + y − 2z − 3 = 0. 
Đó chính là phương trình mặt phẳng (P) cố định chứa họ đường thẳng (dm). 

Cách 2: Từ hệ (1) bằng cách cộng phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai, ta 
được:  

x y 3 2mt

z mt

+ = +
 =

 ⇒ 
x y 3 2mt

2z 2mt

+ = +
 =

 ⇒ x + y − 2z − 3 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt phẳng (P) cố định chứa họ đường thẳng (dm). 

Cách 3: Họ (dm) có vtcp u


(m + 1; m − 1; m) và với vect¬ n


(1; 1; −2) ta có nhận xét: 

u.n
 

 = (m + 1).1 + (m − 1).1 − 2m = 0, ∀m ⇔ u n⊥
 

, ∀m. 
Do đó, họ (dm) thuộc mặt phẳng (P) cố định có phương trình được cho bởi: 

(P): 0Qua M (2;1;0)

vtpt n(1;1; 2)




−
   ⇔ (P): x + y − 2z − 3 = 0. 

d. Mặt cầu (T) cần tìm chính là mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm cố định 
M0(2; 1; 0) và và có tâm thuộc mặt phẳng (Q).  

Ta lần lượt có: 
 (S) tiếp xúc với (P) tại điểm M0, suy ra I thuộc đường thẳng (∆) có phương 

trình cho bởi: 

(∆): 0Qua M
( ) (P)


 ∆ ⊥

 ⇔ (∆):
0Qua M (2;1;0)

vtcpn(1;1; 2)




−
  ⇔ (∆): 

x 2 t

y 1 t

z 2t

= +
 = +
 = −

, t ∈  . 

 Bằng cách thay phương trình tham số của (∆) vào (Q), ta được: 
2 + t + 1 + t + 2(−2t) − 1 = 0 ⇔ 2 − 2t = 0 ⇔ t = 1 
⇒ Tâm T(3 ; 2 ; −2) và bán kính 0R TM 6.= =  

Từ đó, ta nhận được phương trình mặt cầu (T) có dạng: 
(T): (x − 3)2 + (y − 2)2 + (z + 2)2 = 6. 
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e. Mặt cầu (S) cần tìm chính là mặt cầu có bán kính R 2 6=  tiếp xúc với mặt 
phẳng (P) tại điểm cố định M0(2; 1; 0).  

Ta lần lượt có: 
 (S) tiếp xúc với (P) tại điểm M0, suy ra I thuộc đường thẳng (∆) có phương 

trình cho bởi: 

(∆): 0Qua M
( ) (P)


 ∆ ⊥

 ⇔ (∆):
0Qua M (2;1;0)

vtcpn(1;1; 2)




−
  ⇔ (∆): 

x 2 t

y 1 t

z 2t

= +
 = +
 = −

, t ∈  . 

Suy ra tâm I(2 + t; 1 + t; −2t). 
 (S) tiếp xúc với (P) tại M0 khi và chỉ khi: 

M0I = R ⇔ M0I2 = R2 ⇔ 6t2 = 24 ⇔ t2 = 4 ⇔ 
t 2
t 2

=
 = −

. 

Khi đó: 
 Với t = 2, suy ra tâm I1(4; 3; −4) khi đó được (S1) có phương trình là: 

(S1): (x − 4)2 + (y − 3)2 + (z + 4)2 = 24. 
 Với t = −2, suy ra tâm I2(0; −1; 4) khi đó được (S2) có phương trình là: 

(S2): x2 + (y + 1)2 + (z − 4)2 = 24. 
Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1) và (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Nhận xét:  Như vậy, trong lời giải của bài toán trên: 
a. ở câu b), bằng việc lựa chọn t = 0 chúng ta nhận được điểm cố 

định M(1; 0; 2) mà họ đường thẳng (dm) luôn đi qua. Và các 
em học sinh cần linh hoạt trong phép lựa chọn này. 

b. ở câu c), với ba cách: 
  Cách 1, chúng ta thực hiện việc chuyển phương trình của họ 

(dm) về dạng chính tắc rồi dạng tổng quát (giao tuyến của hai 
mặt phẳng) và từ đó khử m đề nhận được phương trình mặt 
phẳng cố định (P). Công việc này thực chất là khử dần các 
tham số t và m. 

  Cách 2, chúng ta thực hiện liên tiếp hai phép khử  cho các 
tham số t và mt và đây là cách giải mà các em học sinh hãy 
ghi nhận để áp dụng cho các bài tập tương tự. 

  Cách 3, để tìm được vectơ n


chúng ta thực hiện như sau: 

Giả sử n


(A; B; C) và khi đó: 
a


. n


 = 0, ∀m ⇔ A(m + 1) + B(m − 1) + Cm = 0, ∀m 
⇔ (A + B + C)m + A − B = 0, ∀m 

⇔ 
A B C 0

A B 0

+ + =
 − =

 ⇔ 
B A

C 2A

=
 = −

. 

Từ đó, chọn A = 1 ta được n


(1; 1 ; −2). 
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Thí dụ 2. Cho phương trình: 
x 1 my z 1

2m 2 m

− +
= = .     (1) 

a. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình chính tắc 
của một đường thẳng, gọi là họ (dm). 

b. Tìm điểm cố định mà họ (dm) luôn đi qua. 
c. Chứng tỏ rằng họ đường thẳng (dm) luôn thuộc một mặt phẳng cố định. 

 Giải 
a. Trước tiên ta cần có điều kiện m ≠ 0 để chuyển phương trình (1) về dạng: 

x 1 y z 1
22m m
m

− +
= = . 

Khi đó, để phương trình trên là phương trình chính tắc của một đường thẳng điều 
kiện là: 

22m. .m 0
m

≠  ⇔ m ≠ 0. 

Vậy, với m ≠ 0 phương trình (1) là phương trình của một đường thẳng. 
b. Ta thấy ngay họ (dm) luôn đi qua điểm cố định M(1; 0; −1). 

c. Các đường thẳng thuộc họ (dm) có vtcp 
2u 2m; ; m
m

 
 
 



. 

Víi vect¬ n(1;0; 2)−


 ta có nhận xét: 

u.n 2m 2m 0= − =
 

 ⇔ u n, m⊥ ∀
 

. 
Vậy, họ đường thẳng (dm) luôn thuộc mặt phẳng cố định (P) có phương trình được 

cho bởi: 

(P): 
Qua M(1;0; 1)

vtpt n(1;0; 2)

−


−
  ⇔ (P): x − 2z − 3 = 0. 

 Nhận xét: Với mặt phẳng (Q) chúng ta còn gặp một dạng toán là "Tìm đường 
thẳng cố định luôn thuộc họ mặt phẳng (Q)". Thí dụ với mặt phẳng 
(Q): x + my − 3mz − m − 1 = 0 ta thực hiện phép biến đổi: 

(Q): x − 1 + m(y − 3z − 1) = 0 
Từ đó, suy ra đường thẳng cố định thuộc họ mặt phẳng (Q) có 
phương trình: 

(d): 
x 1 0
y 3z 1 0

− =
 − − =

. 

Như vậy, để chứng minh họ mặt phẳng (Pm) luôn đi qua một đường 
thẳng (d) cố định, ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Biến đổi phương trình của họ (Pm) về dạng: 

f(x, y, z) + mg(x, y, z) = 0. 
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Bước 2: Vậy, họ (Pm) luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định có 
phương trình: 

(d): 
f (x, y,z) 0
g(x, y,z) 0

=
 =

. 

Dạng toán 2: Viết phương trình đường thẳng 
Phương pháp 

Để viết phương trình đường thẳng (d), ta sử dụng các kết quả: 
Cách 1: Đường thẳng đi qua một điểm và biết vtcp hoặc đường thẳng đi qua 

hai điểm phân biệt đã được trình bày trong phần phương trình 
đường thẳng. 

Cách 2: Đường thẳng được coi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P1) và (P2) 
chứa nó. Từ đó, ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (P1): A1x + B1y + C1z + D1 = 0. 
Bước 2: Viết phương trình mặt phẳng (P2): A2x + B2y + C2z + D2 = 0. 
Bước 3: Đường thẳng (d) gồm những điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ 

phương trình: 

1 1 1 1

2 2 2 2

A x B y C z D 0
A x B y C z D 0

+ + + =
 + + + =

.    (*) 

Bước 4: Chọn một điểm M0 thoả mãn hệ (*) và một vtcp u


 của đường 
thẳng (d) được xác định bởi:  

1 2u n , n =  
  

 = 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

B C C A A B
; ;

B C C A A B
 
  
 

. 

Bước 5: Viết dạng phương trình đường thẳng (d) theo yêu cầu của 
bài toán (trong nhiều trường hợp chúng ta có thể bỏ qua 
bước 4 nếu bài toán yêu cầu về phương trình tham số của 
đường thẳng). 

Thí dụ 1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(2; −1; 3) và: 

a. Song song với đường thẳng (∆): 
x y 2 2z 1

2 1 2

+ +
= = . 

b. Vuông góc với mặt phẳng (P): 3x − 2y + z − 6 = 0. 
c. Song song với hai mặt phẳng: 

(P1): 2x + 2y + z − 4 = 0, (P2): 2x − y − z + 5 = 0. 

 Giải 
a. Ta có: 

(d): 
Qua M

(d) //( )


 ∆

 ⇔ (d): 
Qua M(2; 1;3)

vtcp u (2;1;1)∆

−



  ⇔ (d): 

x 2 2t

y 1 t

z 3 t

= +
 = − +
 = +

, t ∈     



 402 

b. Ta cã: 

(d): 
Qua M

(d) (P)


 ⊥

 ⇔ (d): 
P

Qua M(2; 1;3)

vtcp n (3; 2;1)

−


−
  ⇔ (d): 

x 2 y 1 z 3

3 2 1

− + −
= =

−
. 

c. Các mặt phẳng (P1), (P2) có vtpt 1n


(2; 2; 1), 2n


(2; −1; −1). 

Gọi u


 là một vtcp của đường thẳng (d), ta có:  

1

2

(d) //(P )

(d) //(P )





 ⇔ 1

2

u n

u n

 ⊥


⊥

 

 

 ⇔ 1 2u n , n =  
  

 =  (−1; 4; −6) chọn u


(1; −4; 6). 

Khi đó: 

(d): 
Qua M(2; 1;3)

vtcp u(1; 4;6)

−


−
  ⇔ (d): 

x 2 t

y 1 4t

z 3 6t

= +
 = − −
 = +

, t ∈  .   

 Chú ý: 1.  Rất nhiều em học sinh khi thực hiện câu a) mắc phải sai lầm bởi 

cho rằng đường thẳng (∆) có một vtcp là u(2;1;2)


.  
2.  Chúng ta biết rằng giao điểm H của đường thẳng (d) với mặt phẳng 

(P) trong câu b) chính là hình chiếu vuông góc của điểm M trên (P). 
Như vậy, chúng ta có thêm một phương pháp để "Tìm toạ độ hình 
chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) cho trước".  

3.  Để "Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A và vuông 
góc với hai đường thẳng (d1) và (d2) cho trước" chúng ta thực hiện 
theo các bước: 
Bước 1: Tìm các vtcp 1u



 và 2u


 của các đường thẳng (d1) và (d2). 

Bước 2: Gọi u


 là vtcp của đường thẳng (d), ta có: 

1

2

u u

u u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ u


 = 1 2u , u 
 
 

. 

Bước 3: Khi đó, ta được: 

(d): 
Qua A

vtcp u





  . 

Các em học sinh cần lưu ý tới việc bài toán có thể thay đổi điều 
kiện vuông góc với đường thẳng (d1) (hoặc (d2)) bằng yêu cầu 
song song với mặt phẳng (P1) (hoặc (P2)). 

Thí dụ 2.  Cho điểm M(1; 2; 1) và hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: 

1
x y 1 2 z(d ) :
1 1 1

− −
= = ,  2

x 1 1 y z(d ) :
1 2 1
− −

= = . 

a. Tìm góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1), (d2). 
b. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với cả 

(d1), (d2). 
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 Giải 
a. Ta có: 
 Đường thẳng (d1) có vtcp 1v (1; 1; 1)−



 và đi qua điểm M1(0; 1; 2). 

 Đường thẳng (d2) có vtcp 2v (1; 2; 1)−


 và đi qua điểm M2(1; 1; 0). 
Khi đó, ta lần lượt có: 
 Côsin góc α giữa hai đường thẳng (d1) và (d2) được cho bởi: 

cosα  = 
1 2

1 2

v .v

v . v

 

 
 = 

2 2 2 2 2 2

1 2 1 2
181 1 ( 1) . 1 ( 2) 1

− −
=

+ + − + − +
. 

 Khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1) và (d2) được cho bởi: 

1 2 1 2

1 2

1 2

v , v .M M
d((d ), (d ))

v ,v

 
 =

 
 

  

 

( 1; 2; 3)(1; 0; 2) 5
.

( 1; 2; 3) 14

− − − −
= =

− − −
 

b. Giả sử (d) có vtcp u


, ta có: 

1

2

(d) ( )
(d) ( )

⊥ ∆
 ⊥ ∆

⇔ 1

2

u v

u v

 ⊥


⊥

 

 

⇒ 1 2u v , v ( 1; 2; 3) = = − − − 
  

 chọn u(1; 2; 3)


. 

Từ đó, ta có: 

Qua M(1;2;1)
(d) :

vtcp u(1;2;3)




  ⇔ 

x 1 t

(d) : y 2 2t , t

z 1 3t

= +
 = + ∈
 = +

 . 

 Chú ý:  1.  Bài toán trên còn có thể thực hiện theo cách: 

Bước 1: Tìm các vtcp 1u


 và 2u


 của các đường thẳng (d1) và (d2). 
Bước 2: Ta lần lượt: 

 Viết phương trình mặt phẳng (P1) qua A và vuông 
góc với (d1). 

 Viết phương trình mặt phẳng (P2) qua A và vuông 
góc với (d2). 

Bước 3: Khi đó (d) chính là giao tuyến của (P1) với (P2). 
Và từ đây, chúng ta đã biết các cách xác định dạng 
phương trình cho đường thẳng (d) ở thí dụ 3. 

2.  Để "Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A cắt hai 
đường thẳng (d1) và (d2) chéo nhau cho trước", ta có thể lựa chọn 
một trong hai cách: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) thoả mãn:  

(P): 
1

qua A
(d ) (P)


 ⊂

. 
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Bước 2: Xác định giao điểm B của (d2) và (P). 
Bước 3: Viết phương trình đường thẳng (d) thoả mãn 

điều kiện: 

(d): 
qua A

vtcp AB




 . 

Cách 2:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử đường thẳng (d) cắt (d1) và (d2) theo 

thứ tự tại B, C. Khi đó toạ độ B, C theo thứ tự 
thoả mãn các phương trình của (d1) và (d2). 

Bước 2: Từ điều kiện A, B, C thẳng hàng ta xác định 
được toạ độ B, C. 

Bước 3: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A 
và B. 

Cách 3:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (P1) thoả mãn 

điều kiện:  

(P1): 
1 1

qua A
(d ) (P )


 ∈

. 

Bước 2: Viết phương trình mặt phẳng (P2) thoả mãn 
điều kiện:  

(P2): 
2 2

qua A
(d ) (P )


 ∈

. 

Bước 3: Đường thẳng (d) chính là giao tuyến của hai 
mặt phẳng (P1) và (P2). 
Và từ đây, chúng ta đã biết các cách xác định 
dạng phương trình cho đường thẳng (d). 

Điều kiện đi qua điểm A trong bài toán trên có thể được thay bởi 
điều kiện song song với một đường thẳng (∆) hoặc vuông góc với 
một mặt phẳng. 

Thí dụ 3. Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: 
(P): 3x + 3y − 4y = 0, 

1

x 1 y 3 z 2
(d ) :

1 2 1

− − +
= = ,  2

x 2 y 1 z 1
(d ) :

3 1 2

− − −
= =

− −
. 

a. Tính côsin góc giữa mặt phẳng (P) với các đường thẳng (d1), (d2). 
b. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) và cắt 

cả  hai đường thẳng (d1), (d2). 

 Giải 
a. Ta có: 
 Mặt phẳng (P) có vtpt Pn (3; 3; 4)−



. 
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 Đường thẳng (d1) có vtcp 1u (1; 2; 1)


 và đi qua điểm M1(1; 3; −2). 

 Đường thẳng (d2) có vtcp 2u (3; 1; 2)− −


 và đi qua điểm M2(2; 1; 1). 

Ta lần lượt: 
 Gọi α là góc giữa (d1) với (P) thì: 

1 P

1 P

u .n
sin

u . n
α =

 

 

2 2 2 2 2 2

1.3 2.3 1( 4) 5

4761 2 1 . 3 3 ( 4)

+ + −
= =

+ + + + −
 

⇒ 2 25 451
cos 1 sin 1 .

476 476
α = − α = − =  

 Gọi β là góc giữa (d1) với (P) thì: 

2 P

2 P

u .n
sin

u . n
β =

 

 

2 2 2 2 2 2

3.3 1.3 2( 4) 7

1193 ( 1) ( 2) . 3 3 ( 4)

− − −
= =

+ − + − + + −
 

⇒ 2 49 70 10
cos 1 sin 1 .

119 119 17
β = − β = − = =  

b. Ta có thể lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1: Chuyển phương trình các đường thẳng (d1), (d2) về dạng tham số: 

(d1): 

x 1 t

y 3 2t

z 2 t

= +
 = +
 = − +

 (t ∈  ),  (d2): 

x 2 3u

y 1 u

z 1 2u

= +
 = −
 = −

 (u ∈  ). 

Giả sử (∆) là đường thẳng cần dựng và (∆) cắt (d1) và (d2) theo thứ tự tại các điểm 
E, F. Khi đó: 

 Điểm E ∈ (d1) suy ra E(1 + t; 3 + 2t; t − 2). 

 Điểm F ∈ (d2) suy ra F(2 + 3u; 1 − u; 1 − 2u). 

 Vì EF vuông góc với mặt phẳng (P) có vtpt Pn (3; 3; 4)−


 ta được: 

PEF kn=
 

 ⇔ 
3u t 1 u 2t 2 2u t 3

3 3 4

− + − − − − − +
= =

−
 ⇒ t = 1 ⇒ ( )E 2;5; 1− . 

Khi đó, đường thẳng (∆) được cho bởi: 

(∆): 
( )

Qua E(2;5; 1)

vtcp u ' 3;3; 4

−


−
  ⇔ (∆): 

x 2 3t

y 5 3t

z 1 4t

= +
 = +
 = − −

, t ∈  . 

Cách 2: Giả sử (∆) là đường thẳng cần dựng, khi đó (∆) là giao tuyến của hai mặt 
phẳng (Q1) và (Q2), trong đó:  

(Q1): 
1

1 1

(P) (Q )

(d ) (Q )

⊥
 ⊂

và (Q2): 
2

2 2

(P) (Q )

(d ) (Q )

⊥
 ⊂

. 
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 Phương trình mặt phẳng (Q1) được cho bởi: 

(Q1): 
1

P 1

Qua M (1;3; 2)

Cặp vtcp n và u

−



 ⇔ (Q1): 
1

Q1 P 1

Qua M (1;3; 2)

vtpt n [ n , u ] (11; 7;3)

−


= = −
     

⇔ (Q1): 11x − 7y + 3z + 16 = 0. 
 Phương trình mặt phẳng (Q2) được cho bởi: 

(Q2): 
2

P 2

Qua M (2;1;1)

Cặp vtcp n và u





   ⇔ (Q2): 
2

Q2 P 1

Qua M (2;1;1)

vtpt n [ n , u ] ( 10; 6; 12)




= = − − −
    

⇔ (Q2): 5x + 3y + 6z − 19 = 0. 
Vậy, đường thẳng (∆) chứa các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

11x 7y 3z 16 0

5x 3y 6z 19 0

− + + =
 + + − =

.       (I) 

Bằng việc đặt x = 3t + 2, ta biến đổi hệ (I) về dạng: 
x 3t 2

11(3t 2) 7y 3z 16 0

5(3t 2) 3y 6z 19 0

= +
 + − + + =
 + + + − =

 ⇔ 

x 2 3t

y 5 3t

z 1 4t

= +
 = +
 = − −

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (∆) cần dựng. 
Cách 3: Giả sử (∆) là đường thẳng cần dựng và (∆) cắt (d2) tại F. 
 Gọi (Q1) là mặt phẳng vuông góc với (P) và chứa (d1), ta có: 

(Q1): 
1

P 1

Qua M (1;3; 2)

Cặp vtcp n và u

−



 ⇔ (Q1): 
1

Q1 P 1

Qua M (1;3; 2)

vtpt n [ n , u ] (11; 7;3)

−


= = −
     

⇔ (Q1): 11x − 7y + 3z + 16 = 0. 
 Tọa độ điểm F là nghiệm của hệ phương trình: 

x 2 y 1 z 1

3 1 2
11x 7y 3z 16 0

− − − = =
− −

 − + + =

⇔
x 5 3y

z 2y 1

11(5 3y) 7y 3(2y 1) 16 0

= −
 = −
 − − + − + =

  

⇒ ( )F 1;2;3− . 

Vậy, phương trình đường thẳng (∆) có dạng: 

(∆): 
( )P

Qua F( 1;2;3)

vtcp n 3;3; 4

−


−
  ⇔ 

x 1 y 2 z 3
( ) :

3 3 4

+ − −
∆ = =

−
. 

Cách 4: Giả sử (∆) là đường thẳng cần dựng và (∆) cắt (d1) tại E. 
 Gọi (Q2) là mặt phẳng song song với (d’) và chứa (d2), ta có: 

(Q2): 
2

P 2

Qua M (2;1;1)

Cặp vtcp n và u





   ⇔ (Q2): 
2

Q2 P 1

Qua M (2;1;1)

vtpt n [ n , u ] ( 10; 6; 12)




= = − − −
    

⇔ (Q2): 5x + 3y + 6z − 19 = 0. 
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 Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình: 

x 1 y 3 z 2

1 2 1
5x 3y 6z 19 0

− − + = =

 + + − =

⇔
y 2x 1

z x 3

5x 3(2x 1) 6(x 3) 19 0

= +
 = −
 + + + − − =

⇒ ( )E 2;5; 1− . 

Vậy, phương trình đường thẳng (∆) có dạng: 

(∆): 
( )P

Qua E(2;5; 1)

vtcp n 3;3; 4

−


−
  ⇔ 

x 2 y 5 z 1
( ) :

3 3 4

− − +
∆ = =

−
. 

 Chú ý: Kết hợp điều kiện vuông góc và cắt đường thẳng chúng ta nhận được 
dạng toán "Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A  vuông 
góc và cắt đường thẳng (d) cho trước", ví dụ sẽ sau minh hoạ phương 
pháp thực hiện. 

Thí dụ 4.  Cho điểm M(1; 2; −1) và đường thẳng (d) có phương trình: 

(d): 

x 2

y t

z 1 t

=
 =
 = −

, t ∈  . 

a. Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng (d). 
Từ đó, suy ra tọa độ điểm M1 đối xứng với M qua (d). 

b. Lập phương trình đường thẳng đi qua M vuông góc với (d) và cắt (d). 

 Giải 
a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng (d), suy ra: 

H(2; t; 1 − t) ⇒ MH


(1; t − 2; 2 − t), 
MH ⊥ (d) ⇔ MH u MH.u 0⊥ ⇔ =

   

 ⇔ t − 2 + t − 2 = 0 ⇔ t = 2 ⇒ H(2; 2; −1). 

Vì H là trung điểm của MM1 nên ta có M1(3; 2; −1). 
b. Phương trình đường thẳng đi qua M vuông góc với (d) và cắt (d) là: 

(∆): 
Qua M(1;2; 1)

vtcp MH(1;0;0)

−



 ⇔ (∆): 

x 1 t

y 2

z 1

= +
 =
 = −

, t ∈  . 

 Chú ý: Để tăng độ khó cho dạng toán "Viết phương trình đường thẳng (d) đi 
qua điểm A vuông góc và cắt đường thẳng (∆) cho trước", người ta 
thường thay điều kiện vuông góc bằng tạo với (∆) một góc α, 

Thí dụ 5. Lập phương trình đường thẳng đi qua A(4; 1; −1) cắt (∆) và tạo với (∆) 
một góc bằng 450, biết: 

x 0

( ) : y 1 t , t

z 1 t

=
∆ = + ∈
 = +

 . 



 408 

 Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Đường thẳng (∆) đi qua điểm B(0; 1; 1) và có vtcp u (0; 1; 1).∆



 

Giả sử đường thẳng (d) cần dựng có vtcp du (a; b; c)


, ta lần lượt có: 

 Gọi (P) là mặt phẳng qua A và chứa (∆) thì (P) có vtpt Pn


 được cho bởi: 

Pn AB, u ( 2; 4; 4) = = − − 
  

 chọn Pn (1; 2; 2)−


. 

 Vì (d) cắt (∆) nên nằm trong (P), do đó: 
d P d Pu n u .n 0⊥ ⇔ =
   

 ⇔ a − 2b + 2c = 0 ⇔ a = 2b − 2c.  (1) 

 Để góc giữa (d) và (∆) bằng 459 điều kiện là: 

d0

d

u .u
cos45

u . u

∆

∆

=

 

 
 ⇔ 

2 2 2 2 2

b c1

2 a b c . 1 1

+
=

+ + +
 

⇔ (b + c)2 = (2b − 2c)2 + b2 + c2 ⇔ 2b2 − 5bc + 2c2 = 0 
⇔ b = 2c hoÆc c = 2b. 

Khi đó: 
 Với b = 2c thì a = 2c nên du (2c; 2c; c)



 chọn du (2; 2; 1)


, từ đó: 

(d1): 
d

Qua A(4;1; 1)

vtcp u (2;2;1)

−



 ⇔ 1

x 4 2t

(d ) : y 1 2t , t

z 1 t

= +
 = + ∈
 = − +

 . 

 Với c = 2b thì a = −2b nên du ( 2b; b; 2b)−


 chọn du ( 2; 1; 2)−


, từ đó: 

(d2): 
d

Qua A(4;1; 1)

vtcp u ( 2;1;2)

−


−
 ⇔ 2

x 4 2t

(d ) : y 1 t , t

z 1 2t

= −
 = + ∈
 = − +

 . 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: Đường thẳng (∆) đi qua điểm B(0; 1; 1) và có vtcp u (0; 1; 1).∆



 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên (∆), ta lần lượt có: 
 Gọi (Q) là mặt phẳng qua A và vuông góc với (∆), ta có: 

(Q): 
Qua A(4;1; 1)

vtpt u (0; 1; 1)∆

−



  ⇔ (Q): y + z = 0. 

 Vì {H} = (∆) ∩ (Q) nên toạ độ H là nghiệm hệ phương trình: 
x 0

y 1 t

z 1 t

y z 0

=
 = +
 = +
 + =

 ⇒ x = y = z = 0 ⇒ H(0; 0; 0). 
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Giả sử đường thẳng (d) cần dựng cắt (∆) tại M(0; 1 + t; 1 + t) thì ∆HAM vuông 
cân tại H, suy ra: 

HM = HA ⇔ HM2 = HA2 ⇔ (1 + t)2 + (1 + t)2 = 42 + 12 + (−1)2 

⇔ (1 + t)2 = 9 ⇔ 
1 t 3
1 t 3

+ = −
 + =

 ⇔ 1

2

t 4
t 2

= −
 =

. 

Khi đó: 
 Với t1 = −4 thì M1(0; −3; −3), từ đó: 

(d1): 
1

Qua A(4;1; 1)

vtcp M A(4;4;2) ch (2;2;1)än

−



 ⇔ 1

x 4 2t
(d ) : y 1 2t , t

z 1 t

= +
 = + ∈
 = − +

 . 

 Với t2 = 2 thì M1(0; 3; 3), từ đó: 

(d2): 
2

Qua A(4;1; 1)

vtcp AM ( 4;2;4)ch ( 2;1;2)ọn 

−


− −
 ⇔ 2

x 4 2t
(d ) : y 1 t , t

z 1 2t

= −
 = + ∈
 = − +

 . 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
Cách 3: Đường thẳng (∆) đi qua điểm B(0; 1; 1) và có vtcp u (0; 1; 1).∆



 
Ta lần lượt có: 
 Khoảng cách d từ A đến (∆) được cho bởi: 

AB,u
d 18.

u

∆

∆

  = =

 


 

 Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên (∆) và giả sử đường thẳng (d) cần 
dựng cắt (∆) tại M(0; 1 + t; 1 + t) thì ∆HAM vuông cân tại H, suy ra: 

2 2AM AH 2 AM 2AH= ⇔ =  ⇔ (−4)2 + t2 + (2 + t)2 = 2.18 

⇔ t2 + 2t − 8 = 0 ⇔ t1 = −4 hoÆc t2 = 2. 
Khi đó: 
 Với t1 = −4 thì M1(0; −3; −3), từ đó: 

(d1): 
1

Qua A(4;1; 1)

vtcp M A(4;4;2) ch (2;2;1)än

−



 ⇔ 1

x 4 2t
(d ) : y 1 2t , t

z 1 t

= +
 = + ∈
 = − +

 . 

 Với t2 = 2 thì M1(0; 3; 3), từ đó: 

(d2): 
2

Qua A(4;1; 1)

vtcp AM ( 4;2;4)ch ( 2;1;2)ọn 

−


− −
 ⇔ 2

x 4 2t
(d ) : y 1 t , t

z 1 2t

= −
 = + ∈
 = − +

 . 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý: Kết hợp điều kiện vuông góc và cắt đường thẳng chúng ta nhận được 
dạng toán "Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A  vuông 
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góc với đường thẳng (d1) và cắt đường thẳng (d2) chéo nhau cho 
trước", ví dụ sẽ sau minh hoạ phương pháp thực hiện. 

Thí dụ 6.  Cho điểm A(4; −1; −1) và hai đường thẳng (∆1) và (∆2) có phương trình: 

1

x 1 y 3 z 2
( ) :

2 1 1

− − −
∆ = =

−
,  2

x 3 y 1 z 1
( ) :

2 1 3

− − −
∆ = =

−
. 

a. Chứng minh rằng hai đường thẳng (∆1), (∆2) chéo nhau. 
b. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A vuông góc với (∆1) 

và cắt (∆2). 

 Giải 
a. Ta có: 
 Đường thẳng (∆1) có vtcp 1v (2; 1; 1)−



 và đi qua điểm M1(1; 3; 2). 

 Đường thẳng (∆2) có vtcp 2v ( 2; 1; 3)−


 và đi qua điểm M2(3; 1; 1). 
Nhận xét rằng: 

1 2 1 2v , v .M M 8  = 
  

 ⇒ (∆1) và (∆2) chéo nhau. 

b. Gọi (d) là đường thẳng cần dựng, ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Chuyển phương trình đường thẳng (∆2) về dạng tham số: 

(∆2): 

x 3 2u

y 1 u

z 1 3u

= −
 = +
 = +

 (u ∈  ). 

Giả sử (d) cắt (∆2) tại điểm N, khi đó: 
 Điểm N ∈ (∆2) suy ra N(3 − 2u; 1 + u; 1 + 3u). 
 Điều kiện để (d) vuông góc với đường thẳng (∆1) là: 

1AN v⊥
 

 ⇔ 1AN.v 0=
 

 ⇔ 2(−1 − 2u) − (2 + u) + 2 + 3u = 0 

⇔ −2u − 2 = 0 ⇔ u = −1 ⇒ N(5; 0; −2). 
Khi đó, phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

(d): 
( )

Qua A(4; 1; 1)

vtcp AN 1;1; 1

− −


−
  ⇔ 

x 4 y 1 z 1
(d) :

1 1 1

− + +
= =

−
. 

Cách 2: Ta lần lượt: 
 Gọi (R1) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với (∆1) thì: 

(R1): 
1

Qua A(4; 1; 1)

vtpt v (2; 1;1)

− −


−
  ⇔ (R1): 2x − y + z − 8 = 0. 

 Gọi (R2) là mặt phẳng đi qua A và chứa (∆2) thì: 

(R2): 
2 2

Qua A(4; 1; 1)

Cặp vtcp AM và v

− −



    ⇔ (R2): 
2 2

Qua A(4; 1; 1)

vtpt n [AM , v ] (4; 1;3)

− −


= = −
     

⇔ (R2): 4x − y + 3z − 14 = 0. 
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Khi đó, đường thẳng (d) cần dựng chứa các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

2x y z 8 0

4x y 3z 14 0

− + − =
 − + − =

.       (*) 

Bằng việc đặt x = t, ta biến đổi hệ (*) về dạng: 
x t

2t y z 8 0

4t y 3z 14 0

=
 − + − =
 − + − =

 ⇔ 

x t

y 5 t

z 3 t

=
 = − +
 = −

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (d) cần dựng. 

 Lưu ý:  Chúng ta có thể tối ưu lời giải trong cách 2 như sau: 
Giả sử (d) với vtcp u



 là đường thẳng cần dựng, khi đó (d) là giao tuyến 
của hai mặt phẳng (R1) và (R2), trong đó:  

(R1): 
1 1

Qua A

( ) (R )


 ∆ ⊥

 và (R2): 
2 2

Qua A

( ) (R )


 ∆ ⊂

. 

 Mặt phẳng (R1) có vtpt 1v (2; 1; 1)−


. 

 Mặt phẳng (R2) có vtpt 2n


 được cho bởi 2 2 2n [AM , v ] (4; 1;3)= = −
  

. 

 vtcp u


 của đường thẳng (d) được cho bởi 1 2u v , n (1; 1; 1) = = − 
  

. 

Khi đó, đường thẳng (d) được cho bởi: 

(d): 
( )

Qua A(4; 1; 1)

vtcp u 1;1; 1

− −


−
  ⇔ 

x 4 y 1 z 1
(d) :

1 1 1

− + +
= =

−
. 

Cách 3: Ta lần lượt: 

 Gọi (R1) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với (∆1) thì: 

(R1): 
1

Qua A(4; 1; 1)

vtpt v (2; 1;1)

− −


−
  ⇔ (R1): 2x − y + z − 8 = 0. 

 Mặt phẳng (R1) cắt (∆2) tại điểm N thì toạ độ của N là nghiệm của hệ:  

x 3 y 1 z 1

2 1 3
2x y z 8 0

− − − = =
−

 − + − =

⇔
x 2y 5

y z 2

2x y z 8 0

+ =
 − =
 − + − =

⇔
x 5

y 0

z 2

=
 =
 = −

 ⇒ N(5; 0; −2). 

Khi đó, phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

(d): 
( )

Qua A(4; 1; 1)

vtcp AN 1;1; 1

− −


−
  ⇔ (d): 

x 4 t

y 1 t

z 1 t

= +
 = − +
 = − −

, t ∈  . 
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Dạng toán 3: Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng 
Phương pháp 

Để xét vị trí tương đối của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) (hoặc xác 
định điều kiện về vị trí tương đối giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng (P)), ta 
thường lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: (Phương pháp đại số): Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xét hệ phương trình tạo bởi (d) và (P). 
Bước 2: Biện luận: 

 Nếu hệ có nghiệm duy nhất , khi đó (d) ∩ (P) = {A} có 
toạ độ là nghiệm của hệ. 

 Nếu hệ vô nghiệm, khi đó (d) ∩ (P) = ∅ ⇔ (d) // (P). 
 Nếu hệ có vô số nghiệm, khi đó (d) ⊂ (P). 

Cách 2: (Phương pháp hình học): Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử: 

 (d) có vtcp u


(a; b; c) và đi qua M0(x0; y0; z0). 
 (P) có vtpt n



(A; B; C). 
Bước 2: Khi đó: 

1. Để (d) cắt (P) điều kiện là: 

u


. n


 ≠ 0 ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0. 
2. Để (d) song song với (P) điều kiện là: 

0

u n

M (P)

 ⊥


∉

 

⇔
0

u.n 0

M (P)

 =


∉

 

⇔
0 0 0

Aa Bb Cc 0

Ax By Cz D 0

+ + =
 + + + ≠

. 

3. Để (d) nằm trong (P) điều kiện là: 

0

u n

M (P)

 ⊥


∈

 

⇔
0

u.n 0

M (P)

 =


∈

 

⇔
0 0 0

Aa Bb Cc 0

Ax By Cz D 0

+ + =
 + + + =

. 

Hoặc có thể lấy hai điểm phân biệt M, N thuộc (d) và thiết 
lập điều kiện M, N thuộc (P). 

4. Để (d) vuông góc với (P) điều kiện là u


 = k n


. 

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P) chúng ta 
thường gặp thêm các câu hỏi: 
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và vuông góc với (P). 
2. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc α. 
3. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d) và (P) tại 

điểm M. 
4. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d) tại điểm 

M và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn lớn. 
5. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d) tại điểm 

M và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn có bán kính bằng r. 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và vuông góc với 
(P)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm một vtcp u



 của đường thẳng (d) và lấy điểm A thuộc (d). 

Tìm một vtpt n


 của mặt phẳng (P). 
Gọi Qn



 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta có: 

Q

Q

n u

n n

 ⊥


⊥

 

 

⇒ Qn u, n =  
  

. 

Bước 2: Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A

vtpt n





 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và tạo với (P) một góc 
α", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm một vtcp u



 của đường thẳng (d) và lấy điểm A thuộc (d). 

Tìm một vtpt n


 của mặt phẳng (P). 
Gọi Qn



(a; b; c) là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta lần lượt có: 
 Qn u⊥

 

 ⇔ Qn .u 0=
 

.     (1) 

 g((P), (Q)) = α ⇔ 
Q

Q

n .n
cos

n . n
= α

 

 
.   (2) 

Giải hệ tạo bởi (1) và (2) chúng ta nhận được toạ độ của Qn


. 

Bước 2: Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A

vtpt n





 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính R tiếp xúc với (d) và 
(P) tại điểm M" thì bài toán được chuyển về dạng "Viết phương trình mặt cầu 
có bán kính R tiếp xúc với (P) tại điểm M", đây là dạng toán mà chúng ta đã 
biết cách thực hiện. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính R tiếp xúc với (d) tại 
điểm M và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn lớn", chúng ta có thể lựa chọn 
một trong các cách: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Giả sử I(x; y; z) là tâm mặt cầu (S), khi đó: 

I (P)

MI (d)

MI R

∈
 ⊥
 =

 ⇔ 
2 2

I (P)

MI.u 0

IM R

∈


=
 =

 

 ⇒ Toạ độ tâm I. 

Bước 2: Viết phương trình mặt cầu (S) với tâm I bán kính R. 
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Cách 2:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Lập phương trình tham số của đường thẳng (∆) nằm trong 

(P) và vuông góc với (d) tại M. 
Bước 2: Giả sử I là tâm mặt cầu (S), khi đó: toạ độ tâm I thoả mãn 

phương trình tham số của (∆). 
Sử dụng điều kiện: 

MI = R ⇒ Toạ độ tâm I. 
Bước 3: Viết phương trình mặt cầu (S) với tâm I bán kính R. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính R tiếp xúc với (d) tại 
điểm M và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn có bán kính bằng r", chúng ta 
thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Giả sử I(x; y; z) là tâm mặt cầu (S), khi đó: 

2 2

MI (d)

MI R

d(I, (P)) R r

 ⊥


=


= −

 ⇒ Toạ độ tâm I. 

Bước 2: Viết phương trình mặt cầu (S) với tâm I bán kính R. 

Thí dụ 1.  Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: 

(P): x + 2y + 2z − 5 = 0, 
x 1

(d) : y 2 t , t .

z t

=
 = + ∈
 = −

  

a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P). 
b. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và vuông góc với (P). 
c. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa (d) và tạo với (P) một góc α 

có 
6cos

3
α = . 

d. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R 18=  tiếp xúc với (d) tại 
điểm M(1; 2; 0) và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn lớn. 

e. Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính R 3=  tiếp xúc với (d) 
tại điểm N(1; 3; −1) và cắt (P) theo thiết diện là đường tròn có diện 

tích bằng 
2
9
π

. 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Xét hệ phương trình tạo bởi (d) và (P) bằng cách thay phương trình tham số 
của (d) vào (P), ta được: 

1 + 2(2 + t) + 2(−t) − 5 = 0 ⇔ 0 = 0. 
Tức hệ có vô số nghiệm, do đó (d) nằm trong (P). 
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Cách 2: Đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(1; 2; 0) và B(1; 3; −1). 
Nhận xét rằng A, B cũng thuộc (P) nên (d) nằm trong (P). 

Cách 3: Đường thẳng (d) có vtcp u(0; 1; 1)−


 và đi qua điểm A(1; 2; 0). 

Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 2; 2)


. Nhận xét rằng: 

u.n 1.2 1.2 0= − =
 

 ⇔ u n⊥
 

.      (1) 
1 + 2.2 − 5 = 0 ⇒ A ∈ (P).      (2) 

Từ (1) và (2) suy ra (d) nằm trong (P). 
b. Ta có: 

 Đường thẳng (d) có vtcp u(0; 1; 1)−


 và đi qua điểm A(1; 2; 0). 

 Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 2; 2)


. 

Mặt phẳng (Q) có vtpt Qn


 thoả mãn: 

Q

Q

n u

n n

 ⊥


⊥

 

 

⇒ Qn u, n (4; 1; 1) = = − − 
  

. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

( )
Q

Qua A 1; 2; 0
(Q) :

vtpt n (4; 1; 1)




− −
  ⇔ (Q): 4x − y − z − 2 = 0. 

c. Giả sử mặt phẳng (R) có vtpt Rn (a; b; c)


 ≠ 0


, ta lần lượt: 
 Để (R) chứa (d) điều kiện là: 

Rn u⊥
 

 ⇔ Rn .u 0=
 

 ⇔ b − c = 0 ⇔ b = c. 

 (R) tạo với (P) một góc α có 
6cos

3
α =  điều kiện là: 

2 2 2 2 2 2

a 2b 2c 6

3a b c . 1 2 2

+ +
=

+ + + +
 ⇔ 

2 2 2

a 2b 2c
6

a b c

+ +
=

+ +
 

⇔ 2 2 2(a 4b) 6(a 2b )+ = +  ⇔ 5a2 − 8ab − 4b2 = 0 ⇔ 
2a 2b ho a b
5

ặc= = − . 

Khi đó: 
 Với a 2b=  thì chọn a = 2 ta được b = c = 1 nên Rn (2; 1; 1)



, từ đó: 

( )
1

R

Qua A 1; 2; 0
(R ) :

vtpt n (2; 1; 1)






 ⇔ (R1): 2x + y + z − 4 = 0. 

 Víi 
2a b
5

= −  thì chọn a = 2 ta được b = c = −5 nên Rn (2; 5; 5)− −


, từ đó: 

( )
2

R

Qua A 1; 2; 0
(R ) :

vtpt n (2; 5; 5)




− −


 ⇔ (R2): 2x − 5y − 5z + 8 = 0. 

Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (R1), (R2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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d. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Giả sử I(x; y; z) là tâm mặt cầu (S) cần dựng, khi đó: 

I (P)

MI (d)

MI R

∈
 ⊥
 =

 ⇔ 
2 2

I (P)

MI.u 0

IM R

∈


=
 =

 

 ⇔ 
2 2 2

x 2y 2z 5 0

y 2 z 0

(x 1) (y 2) z 18

+ + − =
 − − =
 − + − + =

 

⇔ 
2 2 2

x 1 4z

y z 2

( 4z) z z 18

= −
 = +
 − + + =

⇔
x 1 4z

y z 2

z 1

= −
 = +
 = ±

 ⇔ 
x 3, y 3, z 1
x 5, y 1, z 1

= − = =
 = = = −

 

Khi đó: 
 Với I1(−3; 3; 1), từ đó ta được mặt cầu: 

(S1): 
( )1Tâm I 3; 3; 1

Bán kính R= 18

 −



 ⇔ (S1): (x + 3)2 + (y − 3)2 + (z − 1)2 = 18. 

 Với I2(5; 1; −1), từ đó ta được mặt cầu: 

(S2): 
( )2Tâm I 5; 1; 1

Bán kính R= 18

 −



 ⇔ (S2): (x − 5)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 18. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Cách 2: Giả sử I là tâm mặt cầu (S) cần dựng, khi đó I thuộc đường thẳng (∆) có vtcp 

u∆



 nằm trong (P) và vuông góc với (d) tại M. Ta có: 

u u

u n

∆

∆

 ⊥


⊥

 

 

⇒ u u, n (4; 1; 1)∆
 = = − − 

  

. 

Khi đó, phương trình đường thẳng (∆) được cho bởi: 

( )
Qua M(1;2;0)

( ) :
vtcp u 4; 1; 1∆

∆ 
− −

  ⇔ (∆): 

x 1 4t

y 2 t

z t

= +
 = −
 = −

, t ∈  . 

Từ đó tâm I(1 + 4t; 2 − t; −t) và điều kiện: 
MI = R ⇔ MI2 = R2 ⇔ 16t2 + t2 + t2 = 18 ⇔ t2 = 1 ⇔ t = ±1. 

Khi đó: 
 Với t = −1 thì  I1(−3; 3; 1), từ đó ta được: 

(S1): 
( )1Tâm I 3; 3; 1

Bán kính R= 18

 −



 ⇔ (S1): (x + 3)2 + (y − 3)2 + (z − 1)2 = 18. 

 Với t = 1 thì I2(5; 1; −1), từ đó ta được: 

(S2): 
( )2Tâm I 5; 1; 1

Bán kính R= 18

 −



 ⇔ (S2): (x − 5)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 18. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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e. Giả sử K(x; y; z) là tâm mặt cầu (T) cần dựng, khi đó ta lần lượt có: 
 Vì NK ⊥ (d) nên: 

NK.u 0=
 

 ⇔ y − 3 − z − 1 = 0 ⇔ y = z + 4 = 0.   (3) 
 Vì NK = R nên (x − 1)2 + (y − 3)2 + (z + 1)2 = 3.   (4) 
 Giả sử đường tròn (C) tạo bởi (T) cắt (P) có bán kính r, ta có : 

S(C) = πr2 ⇔ 22 r
9
π

= π  ⇔ 2r
3

= . 

2 2d(K, (P)) R r= −  ⇔ 
2 2 2

x 2y 2z 5 23
91 2 2

+ + −
= −

+ +
  

⇔ x 2y 2z 5 5+ + − =   ⇔ 
x 2y 2z 10
x 2y 2z 0

+ + =
 + + =

. 

Từ đó: 
 Với x + 2y + 2z = 10 kết hợp với (3) ta được: 

x 2y 2z 10

y z 4

+ + =
 = +

 ⇔ 
x 2 4z

y z 4

= −
 = +

.     (I) 

Thay (I) vào (4) ta được: 

(1 − 4z)2 + (z + 1)2 + (z + 1)2 = 3 ⇔ 6z2 − 4z = 0 ⇔ z = 0 hoặc 
2z
3

= . 

Khi đó: 
- Với z = 0 thì x = 2 và y = 4 nên K1(2; 4; 0), suy ra mặt cầu: 

(T1): (x − 2)2 + (y − 4)2 + z2 = 3. 

- Víi 
2z
3

=  thì 
2x
3

= −  và 
14y
3

=  nên 2
2 14 2K ; ;
3 3 3

 − 
 

, suy ra mặt cầu: 

2 2 2

2
2 14 2(T ) : x y z 3.
3 3 3

     + + − + − =     
     

 

 Với x + 2y + 2z = 0 kết hợp với (4) ta được: 
x 2y 2z 0

y z 4

+ + =
 = +

 ⇔ 
x 4z 8

y z 4

= − −
 = +

.     (II) 

Thay (II) vào (4) ta được: 

9z2 + 36z + 40 = 0 ⇔ z = −2 hoặc 
20z
9

= −  . 

Khi đó: 
- Với z = −2 thì x = 0 và y = 2 nên K3(0; 2; −2), suy ra mặt cầu: 

(T3): x2 + (y − 2)2 + (z + 2)2 = 3. 

- Víi 
20z
9

= −  thì 
8x
9

=  và 
16y
9

=  nên 4
8 16 20K ; ;
9 9 9

 − 
 

, suy ra mặt cầu: 

2 2 2

4
8 16 20(T ) : x y z 3.
9 9 9

     − + − + + =     
     

 

Vậy, tồn tại bốn mặt cầu (T1), (T2), (T3), (T4) thoả mãn điều kiện đầu bài. 



 418 

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) song song với mặt phẳng (P) chúng 
ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Tính khoảng cách giữa (d) và (P). 
2. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và song song với (P). 
3. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P). 
4. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc α. 
5. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) 

và tiếp xúc với (d) tại điểm M. 
6. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (d) và tiếp xúc với (P) tại 

điểm M. 

 Với yêu cầu "Tính khoảng cách giữa (d) và (P)", chúng ta có ngay: 
d(d, (P)) = d(A, (P)), với A ∈ (d). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và song song với (P)", 
chúng ta có ngay: 

(Q): 
P

Qua A (d)

vtpt n

∈



 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P)", chúng 
ta có các cách giải sau: 
Cách 1: Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Lấy điểm A ∈ (d), từ đó xác định toạ độ điểm HA là hình 
chiếu vuông góc của A lên (P). 

Bước 2: Phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) 
lên mặt phẳng (P) là đường thẳng (d1) được cho bởi: 

(d1): 
A

1

qua H

(d ) //(d)





. 

Cách 2: Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và vuông góc 

với (P). 
Bước 2: Khi đó, hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên 

mặt phẳng (P) chính là giao tuyến của (P) và (Q). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc α", 
chúng ta thực hiện tương tự như trong trong hợp đường thẳng (d) nằm trong 
mặt phẳng (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) 
và tiếp xúc với (d) tại điểm M", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi (S) là mặt cầu cần dựng, suy ra (S) chính là mặt cầu đường kính 

MN với N là hình chiếu vuông góc của M trên (P). 
Bước 2: Xác định toạ độ điểm N. 
Bước 3: Viết phương trình mặt cầu đường kính MN. 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (d) và tiếp xúc với (P) tại 
điểm M", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I, bán kính R và tiếp xúc với 

đường thẳng (d) tại N. 
Vì N ∈ (d) nên thoả mãn phương trình tham số của (d). 

Bước 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng (∆) qua M và vuông góc 
với (P). 
Vì I ∈ (∆) nên thoả mãn phương trình tham số của (∆). 

Bước 3: Thiết lập điều kiện IN ⊥ (d) và R = IM = IN chúng ta sẽ nhận được 
toạ độ tâm I và độ dài bán kính R. 

Bước 4: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I bán kính R. 

Thí dụ 2.  Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: 

(P): x + y − 6 = 0, 
x 1

(d) : y 1 , t .

z 4 t

=
 = ∈
 = +

  

a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) song song với mặt phẳng (P). 
Tính khoảng cách giữa (d) và (P). 

b. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và song song với (P). 
c. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P). 
d. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc α có 

3cos
10

α = . 

e. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) và 
tiếp xúc với (d) tại điểm A(1; 1; 1). 

f. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R 2 2=  tiếp xúc với (P) và 
tiếp xúc với (d) tại điểm A(1; 1; 1). 

g. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (d) và tiếp xúc với (P) tại 
điểm E(5; 1; 1). 

 Giải 
Ta có: 

 Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 1; 0)


. 

 Đường thẳng (d) có vtcp u(0; 0; 1)


 và đi qua điểm M(1; 1; 4).  
a. Ta lần lượt: 
 Để chứng minh (d) song song với (P) ta có thể trình bày theo các cách sau: 

Cách 1: Bằng cách thay phương trình tham số của (d) vào (P), ta thấy: 
1 + 1 − 6 = 0, mâu thuẫn 

do đó (d) song song với (P). 
Cách 2: Ta có: 

n.u 0=
 

 ⇔ n u⊥
 

.      (1) 



 420 

Nhận xét M ∉ (P).       (2) 
Từ (1) và (2) suy ra (d) song song với (P). 

 Khoảng cách giứa (d) và (P) được cho bởi: 

d(d, (P)) = d(M, (P)) = 
2 2

1 1 6
2 2

1 1

+ −
=

+
. 

b. Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng, khi đó: 

(Q): 
( )Qua M 1; 1; 4

vtpt n(1; 1; 0)







 ⇔ (Q): x + y − 2 = 0. 

c. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên (P), ta có: 

(MH): 
( )

Qua M(1;1;4)

vtcp n 1;1; 0





  ⇔ (MH): 

x 1 t

y 1 t

z 4

= +
 = +
 =

, t ∈  . 

Vì {H} = (MH) ∩ (P), toạ độ H là nghiệm hệ phương trình: 
x 1 t

y 1 t

z 4

x y 6 0

= +
 = +
 =
 + − =

 ⇔ 

x 3

y 3

z 4

t 2

=
 =
 =
 =

 ⇒ H(3; 3; 4). 

Từ đó, phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (P) 
được cho bởi: 

(d’): 
( )Qua H 3; 3; 4

vtcp u(0; 0; 1)







 ⇔ 

x 3

(d ') : y 3 , t .

z 4 t

=
 = ∈
 = +

  

Cách 2: Gọi H(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của M trên (P), ta có: 

H (P)

MH // n

∈


   ⇔ 

H (P)

MH kn

∈


=
   ⇔ 

x y 6 0

x 1 k

y 1 k

z 4 0

+ − =
 − =
 − =
 − =

 ⇔ 

x 3

y 3

z 4

k 2

=
 =
 =
 =

 ⇒ H(3; 3; 4). 

Từ đó, phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (R) 
được cho bởi: 

(d’): 
( )Qua H 3; 3; 4

vtcp u(0; 0; 1)







 ⇔ 

x 3

(d ') : y 3 , t .

z 4 t

=
 = ∈
 = +

  

Cách 3: Gọi (P’) với vtpt n '


 là mặt phẳng chứa (d) và vuông góc với (P), ta có: 

n ' u

n ' n

 ⊥


⊥

 

 

⇒ n ' u, n ( 1; 1; 0) = = − 
  

. 
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Khi đó, phương trình mặt phẳng (P’) được cho bởi: 

(P’): 
( )Qua M 1; 1; 4

vtpt n '( 1; 1; 0)




−


 ⇔ (P’): x − y = 0. 

Từ đó, phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (P) 
gồm các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

x y 6 0

x y 0

+ − =
 − =

 ⇔ x = y = 3. 

Vậy, đường thẳng (d’) luôn có phương trình tham số là: 
x 3

(d ') : y 3 , t .

z 4 t

=
 = ∈
 = +

  

d. Giả sử mặt phẳng (R) có vtpt Rn (a; b; c)


 thoả mãn điều kiện đầu bài, ta lần lượt: 

 Để (R) chứa (d) điều kiện là Rn u⊥
 

 ⇔ Rn .u 0=
 

 ⇔ c = 0. 

 (P) tạo với (P) một góc α có 
3cos
10

α =  điều kiện là: 

2 2 2 2 2

a b 3

10a b c . 1 1

+
=

+ + +
 ⇔ 

2 2

a b 3

5a b

+
=

+
 

⇔ 5(a + b)2 = 9(a2 + b2) ⇔ 2a2 − 5ab + 2b2 = 0 a = 2b hoặc b = 2a. 
Khi đó: 
 Với a = 2b thì Rn (2b; b; 0)



 chọn Rn (2; 1; 0)


, từ đó: 

( )
1

R

Qua M 1; 1; 4
(R ) :

vtpt n (2; 1; 0)






 ⇔ (R1): 2x + y − 3 = 0. 

 Với b = 2a thì Rn (a; 2a; 0)


 chọn Rn (1; 2; 0)


, từ đó: 

( )
2

R

Qua M 1; 1; 4
(R ) :

vtpt n (1; 2; 0)







 ⇔ (R2): x + 2y − 3 = 0. 

Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (R1), (R2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
e. Gọi (S) là mặt cầu cần dựng, suy ra (S) chính là mặt cầu đường kính AA’ với A’ 
là hình chiếu vuông góc của A trên (P). Ta lần lượt: 
 Xác định toạ độ điểm A’(x; y; z) bằng việc sử dụng một trong các cách sau: 

Cách 1: Ta có: 
A' (P)
AA' (P)

∈
 ⊥

 ⇔ 
A' (P)

AA'(x 1; y 1; z 1) // n(1; 1; 0)

∈


− − −
   

⇔ 

x y 6 0
x 1 t
y 1 t
z 1 0

+ − =
 − =
 − =
 − =

⇔ 

(t 1) (t 1) 6 0
x t 1
y t 1
z 1

+ + + − =
 = +
 = +
 =

 ⇒ A’(3; 3; 1). 
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Cách 2: Phương trình đường thẳng (AA’) được cho bởi: 

(AA’): 
Qua A

(AA') (P)


 ⊥

 ⇔ (AA’): 
Qua A(1; 1; 1)

vtcp n(1; 1; 0)





  ⇔ (AA’): 

x 1 t

y 1 t

z 1

= +
 = +
 =

. 

Vì {A’} = (AA’) ∩ (P) nên toạ độ A’ được xác định bằng cách thay phương trình 
tham số của (AA’) vào phương trình của (P), ta được: 

1 + t + 1 + t − 6 = 0 ⇔ t = 2⇒ A’(3; 3; 1). 
 Phương trình mặt cầu đường kính AA’ được xác định bằng một trong các cách sau: 

Cách 1: Ta có: 

(S): 
Tâm I là trung điểm AA'

AA'
Bán kính R

2





=

 ⇔ (S): 
( )Tâm I 2; 2; 1

R 2




=
 

⇔ ( ) ( ) ( )2 2 2(S) : x 2 y 2 z 1 2.− + − + − =  

Cách 2: Mặt cầu (S) với đường kính AA’ gồm các điểm: 
N(x; y; z) ∈ (S) ⇔ AN ⊥ A’N ⇔ AN.A' N 0=

 

 
⇔ (x − 1; y − 1; z − 1).(x − 3; y − 3; z − 1) = 0 
⇔ (x − 1)(x − 3) + (y − 1)(y − 3) + (z − 1)(z − 1) = 0 
⇔ x2 + y2 + z2 − 4x − 4y − 2z + 7 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
Cách 3: Mặt cầu (S) với đường kính AA’ gồm: 

N(x; y; z) ∈ (S) ⇔ ∆NAA’ vuông tại N ⇔ AN2 + A’N2 = AA’2  
⇔ (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 + (x − 3)2 + (y − 3)2 + (z − 1)2 = 8 
⇔ x2 + y2 + z2 − 4x − 4y − 2z + 7 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
f. Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I(a; b; c), khi đó I thuộc mặt phẳng: 

A
A

Qua A
(P ) :

(P ) (d)


 ⊥

 ⇔ A

Qua A(1; 1; 1)
(P ) :

vtpt u(0; 0; 1)





  ⇔ (PA): z − 1 = 0. 

Ta lần lượt có: 
I ∈ (PA) ⇒ c − 1 = 0 ⇔ c = 1. 
AI = R ⇔ (a − 1)2 + (b − 1)2 + (c − 1)2 = 8 ⇔ (a − 1)2 + (b − 1)2 = 8.  (*) 

d(I, (P)) = R ⇔ 
2 2

a b 6
2 2

1 1

+ −
=

+
 ⇔ a b 6 4+ − =  ⇔ 

b 10 a
b 2 a

= −
 = −

. 

Từ đó: 
 Với b = 10 − a thay vào (*) ta được: 

(a − 1)2 + (9 − a)2 = 8 ⇔ 2a2 − 20a + 76 = 0, vô nghiệm. 
 Với b = 2 − a thay vào (*) ta được: 

(a − 1)2 + (1 − a)2 = 8 ⇔ (a − 1)2 = 4 ⇔ 1

2

a 3 b 1 I (3; 1; 1)
a 1 b 3 I ( 1; 3; 1)

= ⇒ = − ⇒ −
 = − ⇒ = ⇒ −

. 
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Khi đó: 
 Với tâm I1(3; −1; 1) ta được mặt cầu (S1) có phương trình: 

(S1): (x − 3)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = 8. 
 Với tâm I2(−1; 3; 1) ta được mặt cầu (S2) có phương trình: 

(S2): (x + 1)2 + (y − 3)2 + (z − 1)2 = 8. 
Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

g. Giả sử mặt cầu (T) cần dựng có tâm I, bán kính R và tiếp xúc với đường thẳng (d) tại F.  
Vì F ∈ (d) nên F(1; 1; 4 + t). 
Gọi (∆) là đường thẳng qua E và vuông góc với (P), ta có: 

(∆): 
( )

Qua E(5;1;1)

vtcp n 1;1; 0





  ⇔ (∆): 

x 5 u

y 1 u

z 1

= +
 = +
 =

, u ∈  . 

Vì I ∈ (∆) nên I(u + 5; u + 1; 1), ta lần lượt có: 
 Vì FI ⊥ (d) nên: 

FI u⊥
 

 ⇔ FI.u 0=
 

 ⇔ 3 + t = 0 ⇔ t = −3 ⇒ F(1; 1; 1). 
 Vì FI = IE nên: 

FI2 = IE2 ⇔ (u + 4)2 + u2 = u2 + u2 ⇔ 8u + 16 = 0 ⇔ u = −2. 
Từ đó, mặt cầu (T) với tâm T(3; −1; 1), bán kính R 2 2=  có dạng: 

( ) ( ) ( )2 2 2(T) : x 3 y 1 z 1 8.− + + + − =  

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) cắt mặt phẳng (P) tại điểm A 
chúng ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Tính góc giữa (d) và (P). 
2. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P). 
3. Viết phương trình đường thẳng (∆)  đi qua A, nằm trong mặt 

phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng (d). 
4. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc có số 

đo nhỏ nhất. 
5. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R, tâm thuộc đường 

thẳng (d) và tiếp xúc với (P). 
6. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (d) và tiếp xúc với (P) tại 

điểm M. 
7. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d) tại điểm 

M và tiếp xúc với (P). 
8. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (d) tại 

điểm M và tiếp xúc với (P). 

 Với yêu cầu "Tính góc giữa (d) và (P)", chúng ta có ngay: 
 Mặt phẳng (P) có vtpt n



(A; B; C). 

 Đường thẳng (d) có vtcp u(a;b;c)


. 
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Gọi α là góc tạo bởi (P) và (d), ta có: 
+ +

α =
+ + + +2 2 2 2 2 2

Aa Bb Cc
sin .

A B C . a b c
 

 Với yêu cầu "Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P)", 
chúng ta có các cách giải sau: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định toạ độ giao điểm A của (d) và (P) 
Bước 2: Lấy điểm M ∈ (d), từ đó xác định toạ độ điểm HM là 

hình chiếu vuông góc của M lên (P). 
Bước 3: Phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng 

(d) lên mặt phẳng (P) là đường thẳng (d1) được cho bởi: 

(d1): 
M

Qua A

vtcp AH





 . 

Cách 2:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và vuông 

góc với (P). 
Bước 2: Khi đó, hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên 

mặt phẳng (P) chính là giao tuyến của (P) và (Q). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình đường thẳng (∆) đi qua A, nằm trong mặt phẳng 

(P) và vuông góc với đường thẳng (d)", chúng ta có các cách giải sau: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Gọi u∆



 là một vtcp của đường thẳng (∆), ta có: 

u u

u n

∆

∆

 ⊥


⊥

 

 

⇒ u u, n∆
 =  

  

. 

Bước 2: Khi đó, phương trình đường thẳng (∆) được cho bởi: 

(∆): 
Qua A

vtcp u∆





 . 

Cách 2:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (R) qua A và vuông góc với 

(d). 
Bước 2: Khi đó, đường thẳng (∆)  chính là giao tuyến của (P) và 

(R). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc có số 

đo nhỏ nhất", chúng ta có các cách giải sau: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Gọi (Q) là mặt phẳng  cần dựng, nhận xét rằng: 
g((Q), (P)) ≥ g((d), (P))  
⇒ Min[g((Q), (P))] = g((d), (P)) = α. 
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Bước 2: Gọi Qn


 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta lần lượt có: 
 Qn u⊥

 

 ⇔ Qn .u 0=
 

.    (1) 

 g((P), (Q)) = α ⇔ 
Q

Q

n .n
cos

n . n
= α

 

 
.  (2) 

Giải hệ tạo bởi (1), (2) chúng ta nhận được toạ độ của Qn


. 

Bước 3: Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A

vtpt n





 . 

Cách 2:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi (Q) là mặt phẳng  cần dựng, nhận xét rằng: 

g((Q), (P)) ≥ g((d), (P))  
⇒ Min[g((Q), (P))] = g((d), (P)) = α. 

Bước 2: Gọi Qn


 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta lần lượt có: 

Q

Q

n u

n u∆

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ Qn u , u∆
 =  

  

. 

Bước 3: Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A

vtpt n





 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu có bán kính R, tâm thuộc đường 
thẳng (d) và tiếp xúc với (P)", chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I. 

Vì I ∈ (d) nên thoả mãn phương trình tham số của (d). 

Bước 2: Để (S) tiếp xúc với (P) điều kiện là d(I, (P)) = R ⇒ Toạ độ tâm I. 

Bước 3: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I bán kính R. 

 Các yêu cầu (6), (7) được thực hiện tương tự như trong trường hợp (d) song 
song với (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (d) tại 
điểm M và tiếp xúc với (P)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Mặt cầu (S) với tâm I cần dựng sẽ tiếp xúc với hình chiếu vuông góc 

(d’) của (d) trên (P).  
Bước 2: Ta lần lượt có: 

 Mặt phẳng ((d), (d’)) với vtpt n '


 được cho bởi: 

n ' u

n ' n

 ⊥


⊥

 

 

⇒ n ' n, u =  
  

. (d') 

I 

P 

E 

H 

(d) 

A 
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 Đường thẳng (EI) với vtcp v


 được cho bởi: 

v n '

v u

 ⊥


⊥

 

 

⇒ v u, n ' =  
  

. 

 Phương trình đường thẳng (EI) được cho bởi: 
Qua E

(EI) :
vtcp v





  ⇒ Phương trình tham số (theo t) của (EI). 

Bước 3: Từ đó, vì I thuộc (EI) nên thoả mãn phương trình tham số của (EI), 
ta có điều kiện: 

EI = IH = d(I, (P)) ⇔ EI2 = d2(I, (P)) ⇒ Tham số t 
⇒ Toạ độ tâm I. 

Bước 4:  Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I bán kính R = EI. 

Thí dụ 3.  Cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
x 2 y 4 z 2(d) :

1 3 1
− − −

= = ,  (P): 2x + 2y + z − 5 = 0. 

a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) cắt mặt phẳng (P) tại điểm A. 
Tìm toạ độ A, tính góc giữa (d) và (P). 

b. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P). 
c. Viết phương trình đường thẳng (∆) đi qua A, nằm trong mặt phẳng 

(P) và vuông góc với đường thẳng (d). 
d. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tạo với (P) một góc có số 

đo nhỏ nhất. 
e. Viết phương trình mặt cầu có bán kính bằng 3, tâm thuộc đường 

thẳng (d) và tiếp xúc với (P). 

 Giải 
Ta có: 

 Đường thẳng (d) đi qua điểm M(2; 4; 2) và có vtcp u(1; 3; 1)


. 

 Mặt phẳng (P) có vtpt n


(2; 2; 1). 
a. Xét hệ phương trình tạo bởi (d) và (P): 

x 2 y 4 z 2
1 3 1

2x 2y z 5 0

− − − = =

 + + − =

 ⇔ 

y 3x 2
z x
2x 2(3x 2) x 5 0

= −
 =
 + − + − =

 ⇔ 

x 1

y 1

z 1

=
 =
 =

. 

Vậy, ta thấy (d) cắt (P) tại điểm A(1; 1; 1). 

Gọi α là góc tạo bởi (d) và (P), ta có: 

2 2 2 2 2 2

2.1 2.3 1.1 3
sin

112 2 1 . 1 3 1

+ +
α = =

+ + + +
. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
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Cách 1: Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên (P), ta có: 

(MH): 
Qua M

MH (P)


 ⊥

⇔ (MH):
( )

Qua M(2;4;2)

vtcp n 2;2; 1





 ⇔ (MH): 

x 2 2t

y 4 2t

z 2 t

= +
 = +
 = +

, t ∈  . 

Vì {H} = (MH) ∩ (P) nên toạ độ H là nghiệm hệ phương trình: 
x 2 2t

y 4 2t

z 2 t

2x 2y z 5 0

= +
 = +
 = +
 + + − =

 ⇔ 

x 2 2t

y 4 2t

z 2 t

2(2 2t) 2(4 2t) (2 t) 5 0

= +
 = +
 = +
 + + + + + − =

 ⇔ 

x 0

y 2

z 1

t 1

=
 =
 =
 = −

 

⇒ H(0; 2; 1). 
Từ đó, phương trình đường thẳng (d1) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (P) 

được cho bởi: 

(d1): 
( )Qua A 1; 1; 1

Qua H(0; 2; 1)





⇔ (d1): ( )
Qua A(1;1;1)

vtcp AH 1;1; 0




−
 ⇔ (d1):

x 1 t

y 1 t

z 1

= −
 = +
 =

, t ∈  . 

Cách 2: Gọi H(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của M trên (P), ta có: 

H (P)

MH // n

∈


   ⇔

H (P)

MH kn

∈


=
  ⇔

2x 2y z 5 0

x 2 2k

y 4 2k

z 2 k

+ + − =
 − =
 − =
 − =

⇔ 

x 0

y 2

z 1

k 1

=
 =
 =
 = −

⇒ H(0; 2; 1). 

Từ đó, phương trình đường thẳng (d1) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (P) 
được cho bởi: 

(d1): 
( )Qua A 1; 1; 1

Qua H(0; 2; 1)





⇔ (d1): ( )
Qua A(1;1;1)

vtcp AH 1;1; 0




−
 ⇔ (d1):

x 1 t

y 1 t

z 1

= −
 = +
 =

, t ∈  . 

Cách 3: Gọi (P’) với vtpt n '


 là mặt phẳng chứa (d) và vuông góc với (P), ta có: 

n ' u

n ' n

 ⊥


⊥

 

 

⇒ n ' u, n ( 1; 1; 4) = = − − 
  

 chọn n '(1; 1; 4)−


. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P’) được cho bởi: 

(P’): 
( )Qua M 2; 4; 2

vtpt n '(1; 1; 4)




−


 ⇔ (P’): x + y − 4z + 2 = 0. 

Từ đó, phương trình đường thẳng (d1) là hình chiếu vuông góc của (d) trên (P) 
gồm các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

x y 4z 2 0

2x 2y z 5 0

+ − + =
 + + − =

 ⇔ 
x y 4z 2 0

x y 5z 7 0

+ − + =
 + + − =

.    (1) 
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Bằng việc đặt x = t, ta biến đổi hệ (1) về dạng: 
x t

x y 4z 2 0

x y 5z 7 0

=
 + − + =
 + + − =

 ⇔ 

x t

y 2 t

z 1

=
 = −
 =

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (d1) cần dựng. 
c. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi u∆



 là một vtcp của đường thẳng (∆), ta có: 

u u

u n

∆

∆

 ⊥


⊥

 

 

⇒ u u, n ( 1; 1; 4)∆
 = = − − 

  

. 

Khi đó, phương trình đường thẳng (∆) được cho bởi: 

(∆): 
( )

Qua A(1;1;1)

vtcp u 1; 1; 4∆




− −
 ⇔ (∆):

x 1 t

y 2

z 1 t

= +
 =
 = −

, t ∈  . 

Cách 2: Gọi (R) là mặt phẳng thỏa mãn: 

(R): 
qua A

(R) (d)


 ⊥

 ⇔ (R): 
qua A(1;1;1)

vtpt u(1;3;1)





  ⇔ (R): x + 3y + z − 5 = 0. 

Khi đó, đường thẳng (∆) chính là giao tuyến của (P) và (R) gồm các điểm M(x; y; z) 
thoả mãn hệ: 

x 3y z 5 0

2x 2y z 5 0

+ + − =
 + + − =

 ⇔ 
2x y 2z 6 0

x y z 0

+ + − =
 − + =

.    (2) 

Bằng việc đặt x = t, ta biến đổi hệ (2) về dạng: 
x t

t 3y z 5 0

2t 2y z 5 0

=
 + + − =
 + + − =

 ⇔ 

x t

y t

z 5 4t

=
 =
 = −

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (∆) cần dựng. 
d. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi (Q) là mặt phẳng  cần dựng, nhận xét rằng: 

g((Q), (P)) ≤ g((d), (P)) ⇒ Min[g((Q), (P))] = g((d), (P)) = α. 
Gäi Qn (a; b; c)



 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta lần lượt có: 

Qn u⊥
 

 ⇔ Qn .u 0=
 

 ⇔ a + 3b + c = 0 ⇔ c = −a − 3b. 

Q

Q

n .n
cos

n . n
= α

 

 
 ⇔ 

2

2 2 2 2 2 2

2a 2b c 31
11a b c . 2 2 1

+ +  = −  
 + + + +

 

⇔ [ ]2 2 2 211 2a 2b ( a 3b) 18(a b c )+ + − − = + +  

⇔ 25a2 + 130ab + 169b2 = 0 ⇔ (5a + 13b)2 = 0 ⇔ 5a = −13b. 
Chọn a = 12 ta được b = −5 và c = 2 nên Qn (13; 5; 2)−



. 
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Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A(1; 1; 1)

vtpt n (13; 5; 2)



−
  ⇔ (Q): 13x − 5y + 2z − 10 = 0. 

Cách 2: Gọi (Q) là mặt phẳng  cần dựng, nhận xét rằng: 
g((Q), (P)) ≤ g((d), (P)) ⇒ Min[g((Q), (P))] = g((d), (P)) = α. 

Gäi Qn (a; b; c)


 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta lần lượt có: 

Q

Q

n u

n u∆

 ⊥


⊥

 

 

⇒ Qn u , u ( 13; 5; 2)∆
 = = − − 

  

. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Q

Qua A(1; 1; 1)

vtpt n (13; 5; 2)



−
  ⇔ (Q): 13x − 5y + 2z − 10 = 0. 

e. Giả sử mặt cầu (S) cần dựng có tâm I, vì I ∈ (d) nên I(t + 2; 3t + 4; t + 2). 
Để (S) tiếp xúc với (P) điều kiện là: 

d(I, (P)) = R ⇔ 
2 2 2

2(t 2) 2(3t 4) (t 2) 5
3

2 2 1

+ + + + + −
=

+ +
  

⇔ t + 1 = 1 ⇔ t1 = 0 hoÆc t2 = −2. 
Khi đó: 
 Với t1 = 0 thì I1(2; 4; 2), từ đó ta được: 

(S1): 
( )1Tâm I 2; 4; 2

Bán kính R=3





 ⇔ (S1): (x − 2)2 + (y − 4)2 + (z − 2)2 = 9. 

 Với t2 = −2 thì I2(0; −2; 0), từ đó ta được: 

(S2): 
( )2Tâm I 0; 2; 0

Bán kính R=3

 −



 ⇔ (S2): x2 + (y + 2)2 + z2 = 9. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Dạng toán 4: Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
Phương pháp 

Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1) và (d2) , ta thực hiện theo 
các bước: 

Bước 1: Thực hiện: 
 Với đường thẳng (d1) chỉ ra vtcp 1u



 và điểm M1∈(d1). 

 Với đường thẳng (d2) chỉ ra vtcp 2u


 và điểm M2∈(d2). 
Bước 2: Kiểm tra: 

 Nếu 1u


, 2u


, 1 2M M


 cùng phương thì kết luận  (d1) và (d2) 
trùng nhau. 
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 Nếu 1u


, 2u


 cùng phương và không cùng phương với 1 2M M


 
thì kết luận  (d1) và (d2) song song với nhau. 

 Nếu 1u


, 2u


 không cùng phương, thực hiện bước 3. 

Bước 3: Xác định [ 1u


, 2u


]. 1 2M M


, khi đó: 

 Nếu [ 1u


, 2u


]. 1 2M M


 = 0 thì kết luận  (d1) và (d2) cắt nhau. 

 Nếu [ 1u


, 2u


]. 1 2M M


 ≠ 0 thì kết luận  (d1) và (d2) chéo nhau. 

 Chú ý:  Với hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau, chúng ta thường 
gặp thêm các yêu cầu: 
1. Tính khoảng cách giữa (d1) và (d2). 
2. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d1) và (d2). 
3. Viết phương trình đường thẳng (d) thuộc mặt phẳng chứa (d1), 

(d2) và song song, cách đều (d1), (d2). 
4. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d1) và cách (d2) một khoảng 

bằng h. 
5. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với 

(d1) tại điểm E và tiếp xúc với (d2). 
6. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 

thuộc đường thẳng (∆). 

 Với yêu cầu "Tính khoảng cách giữa (d1) và (d2)", chúng ta có ngay: 

d((d1), (d2)) = d(M1, (d2)) = 
1 2 2

2

M M ,u

u

 
 
 


, 

với M1 ∈ (d1), M2 ∈ (d2) và 2u


 là một vtcp của (d2). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng song song 
(d1) và (d2) ", chúng ta có thể lựa chọn những cách giải sau để thực hiện: 
Cách 1:  Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Gọi 1u


 là vtcp của (d1) và lấy M1∈(d1) và M2∈(d2). 

Bước 2: Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
1

1 2 1

Qua M

Cặp vtcp M M và u





   ⇔ (P): 
1 1 2

Qua M

vtpt n u , M M


  =  

   .   

Cách 2:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Lấy A, M1 ∈ (d1) và M2 ∈ (d2). 
Bước 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 
Bước 3: Vì ba điểm A, M1, M2 ∈ (P) ⇒ Phương trình của (P). 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình đường thẳng (d) thuộc mặt phẳng chứa (d1), (d2) và 
song song, cách đều (d1), (d2)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi 1u



 là vtcp của (d1) và lấy M1∈(d1) và M2∈(d2). 
Suy ra tọa độ trung điểm M của M1M2. 

Bước 2: Đường thẳng (d) được cho bởi: 

(d): 
1

Qua M

vtcp u





 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d1) và cách 
đường thẳng (d2) một khoảng bằng h", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Lấy A, M1 ∈ (d1) và M2 ∈ (d2). 
Bước 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0, điều kiện A2 + B2 + C2 > 0. 
Bước 3: Vì điểm A, M1 ∈ (P) và d(M2, (P)) = h, suy ra phương trình của (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (d1) 
tại điểm E và tiếp xúc với (d2)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 3: Gọi F là hình chiếu vuông góc của E trên (d2) thì mặt cầu (S) cần 

dựng chính là mặt cầu đường kính EF. 
Bước 4: Ta lần lượt: 

 Tìm toạ độ điểm F. 
 Viết phương trình mặt cầu đường kính EF. 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 
thuộc đường thẳng (∆)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Vì (d1) và (d2) song song với nhau nên tâm I của mặt cầu (S) thuộc 

mặt phẳng (R) song song, cách đều (d1), (d2) và vuông góc với mặt 
phẳng chứa (d1), (d2). 
Viết phương trình mặt phẳng (R). 

Bước 2: Khi đó: 
 Tâm I chính là giao điểm của (Q) và (∆). 
 Bán kính của mặt cầu là R = d(I, (d1)). 

Bước 3: Viết phương trình mặt cầu (S). 

Lưu ý:  Chúng ta còn có một phương pháp tổng quát để thực hiện yêu cầu 
này sẽ được trình bày trong chú ý của hai đường thẳng chéo nhau. 

Thí dụ 1. Cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: 

1

x 2 2t

(d ) : y 1 t

z 1 2t

= +
 = −
 = −

, t ∈   và 2
x 1 1 y 3 z(d ) :

2 1 2
− − −

= = . 

a. Chứng minh rằng hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau. 
Tính khoảng cách giữa (d1) và (d2). 
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b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa (d1) và (d2). 
c. Viết phương trình đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P) và song 

song, cách đều (d1), (d2). 
d. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d1) và cách (d2) một khoảng 

bằng 1. 
e. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (d1) và 

tiếp xúc với (d2) tại điểm B(3; 0; 1). 
f. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với (d1), (d2) và có tâm thuộc 

đường thẳng 
x y 1 z 3( ) :
1 2 2

− −
∆ = = . 

 Giải 
a. Ta có: 

 Đường thẳng (d1) có vtcp 1u (2; 1; 2)− −


 và đi qua điểm M1(2; 1; 1). 

 Đường thẳng (d2) có vtcp 2u (2; 1; 2)− −


 và đi qua điểm M2(1; 1; 3). 

Nhận xét rằng các vectơ 1 2u , u
 

 cùng phương và điểm M1 không thuộc (d2) nên 
hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau. 

Ta có: 

d((d1), (d2)) = d(M1, (d2)) = 
1 2 2

2

M M ,u
1

u

 
  =

 


. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi Pn



 là một vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 

P 1 2

P 2

n M M

n u

 ⊥


⊥

 

 

⇒ P 1 2 2n M M , u (2; 2; 1) = = 
  

. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
1

P

Qua M (2;1;1)

vtpt n (2;2;1)





  ⇔ (P): 2x + 2y + z − 7 = 0. 

Cách 2: Lấy thêm điểm A(0; 2; 3) thuộc (d1), giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 
(P): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 

Từ điều kiện A, M1, M2 thuộc (P) ta được: 

2B 3C D 0
2A B C D 0
A B 3C D 0

+ + =
 + + + =
 + + + =

 ⇔ 

A B
C D 3A
3C D 2A

=
 + = −
 + = −

⇔ 

A B
2C A
2D 7A

=
 =
 = −

Chọn A=2

⇔  

A B 2
C 1
D 7

= =
 =
 = −

. 

Khi đó, ta được phương trình mặt phẳng (P): 2x + 2y + z − 7 = 0. 

c. Gọi M là trung điểm M1M2, suy ra 
3M ; 1; 2
2

 
 
 

. 
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Phương trình đường thẳng (d) cần dựng được cho bởi: 

(d): 
( )

1

Qua M 3 / 2; 1; 2

vtcp u (2; 1; 2)




− −


 ⇔ 
x 3 / 2 y 1 z 2(d) :

2 1 2
− − −

= =
− −

. 

d. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Lấy thêm điểm A(0; 2; 3) thuộc (d1), giả sử mặt phẳng (Q) có phương trình: 

(Q): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 
Ta lần lượt có: 
 Vì A, M1 thuộc (Q) nên: 

2B 3C D 0
2A B C D 0

+ + =
 + + + =

 ⇔ 
B 2A 2C
D 4A C

= −
 = − +

. 

 Để d((d2), (Q)) = 1 điều kiện là: 

d(M2, (Q)) = 1 ⇔ 
2 2 2

A B 3C D
1

A B C

+ + +
=

+ +
⇔ 4A2 − 4AC + C2 = 0 ⇔ C = 2A. 

Khi đó chọn A = 1 ta được C = 2, B = −2 và D = −2 nên: 
(Q): x − 2y + 2z − 2 = 0. 

Cách 2: Từ giả thiết ta thấy: 

1 = d((d1), (d2)) = d((Q), (d2)) ⇒ 1(d ) (Q)
(P) (Q)

⊂
 ⊥

. 

Gọi Qn


 là một vtpt của mặt phẳng (Q), ta có: 

Q 1 Pn u , n (3; 6; 6) = = − 
  

 chọn Qn (1; 2; 2)−


. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
1

Q

Qua M (2;1;1)

vtpt n (1; 2;2)




−
  ⇔ (Q): x − 2y + 2z − 2 = 0. 

e. Gọi A là hình chiếu vuông góc của B trên (d1) thì mặt cầu (S) cần dựng chính là 
mặt cầu đường kính AB. Ta lần lượt: 
 Xác định toạ độ điểm A bằng việc sử dụng một trong các cách sau: 

Cách 1: Ta có: 

(P’): 
1

Qua B

(R) (d )


 ⊥

⇔ (P’):
( )1

Qua B(3;0;1)

vtpt u 2; 1; 2




− −
 ⇔ (P’): 2x − y − 2z − 4 = 0. 

Vì {A} = (d1) ∩ (P’) nên toạ độ A là nghiệm hệ phương trình: 
x 2 2t

y 1 t

z 1 2t

2x y 2z 4 0

= +
 = −
 = −
 − − − =

⇔

x 2 2t

y 1 t

z 1 2t

2(2 2t) (1 t) 2(1 2t) 4 0

= +
 = −
 = −
 + − − − − − =

⇔

x 8/ 3

y 2 / 3

z 1/ 3

t 1/ 3

=
 =
 =
 =

 

⇒ 
8 2 1A ; ;
3 3 3

 
 
 

 và AB = 1. 
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Cách 2: Vì A ∈ (d1) nên: 
A(2 + 2t ; 1 − t ; 1 − 2t) ⇒ AB(1 2t; t 1; 2t)− −



. 

Từ điều kiện 1AB (d )⊥


 ta có: 

1AB u⊥
 

 ⇔ 1AB.u 0=
 

 ⇔ 2(1 2t) (t 1) 2.2t 0− − − − =  ⇔ 
1t
3

=  

⇒ 
8 2 1A ; ;
3 3 3

 
 
 

 và 
1 2 2AB ; ;
3 3 3

 − 
 



 nên AB = 1. 

 Phương trình mặt cầu đường kính AB được xác định bởi: 

(S): 
Tâm I là trungđiểm AB

AB
Bán kính R

2





=

 ⇔ (S): 
17 1 2

Tâm I ; ;
6 3 3

R 1/ 2

  
  

 
 =

 

⇔ 
2 2 217 1 2 1(S) : x y z

6 3 3 4
     − + − + − =     
     

. 

f. Vì (d1) và (d2) song song với nhau nên tâm I của mặt cầu (S) thuộc mặt phẳng (R) 
song song, cách đều (d1), (d2) và vuông góc với mặt phẳng chứa (d1), (d2). 

Ta lần lượt: 
 Phương trình mặt phẳng (R) được cho bởi: 

(R): 

Q

3Qua M ; 1; 2
2

vtp n (1; 2; 2)

  
   

 −


 ⇔ (R): 2x − 4y + 4z − 7 = 0. 

Vì {I} = (∆) ∩ (R) nên toạ độ I là nghiệm hệ phương trình: 
x y 1 z 3
1 2 2
2x 4y 4z 7 0

− − = =

 − + − =

 ⇔ 

y 2x 1
z 2x 3
2x 4y 4z 7 0

= +
 = +
 − + − =

 ⇒ 
1I ; 0; 2
2

 − 
 

 

 Độ dài bán kính R của mặt cầu (S) được cho bởi: 

R = d(I, (d1)) = 
1 1

1

M I,u 51

4u

 
  =

 


. 

 Phương trình mặt cầu (S) được cho bởi: 

(S): 
1

Tâm I ; 0; 2
2

R 51/ 4

  −  
 

 =

 ⇔ ( )
2

221 2601(S) : x y z 2
2 16

 − + + − = 
 

. 

 Chú ý:   Với hai đường thẳng (d1) và (d2) cắt nhau tại M, chúng ta thường gặp 
thêm các yêu cầu: 
1. Tính góc giữa (d1) và (d2). 
2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa (d1) và (d2). 
3. Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi (d1) và (d2). 
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4. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d1), (d2) 
tại điểm M. 

5. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 
thuộc đường thẳng (∆). 

6. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d1) tại 
điểm E và tiếp xúc với (d2). 

 Với yêu cầu "Tính góc giữa (d1) và (d2)", chúng ta có ngay: 
 Với (d1) có vtcp 1u



(a1; b1; c1) và (d2) có vtcp là 2u


(a2; b2; c2). 

 Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng (d1) và (d2) (0 ≤ α ≤ 
2
π

), ta có: 

cosα  = 
1 2

1 2

u .u

u . u

 

 
 = 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2

a a b b c c

a b c . a b c

+ +

+ + + +
. 

Lưu ý: Để (d1) ⊥ (d2) ⇔ cosα = 0 ⇔ a1a2 +  b1b2 +  c1c2 = 0. 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau 

(d1) và (d2)", chúng ta có thể lựa chọn những cách giải sau để thực hiện: 
Cách 1:  Giả sử (d1) ∩ (d2) = {M}, ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định các vtcp 1u


, 2u


 của đường thẳng (d1) và (d2). 

Bước 2: Mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
1 2

Qua M

C vtcp u v uÆp µ





    ⇔ (P): 
1 2

Qua M

vtpt n u , u


  =  

   . 

Cách 2:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Lấy hai điểm  M1 ∈ (d1) và M2 ∈ (d2) không trùng với 

giao điểm M của (d1) và (d2). 
Bước 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 
Vì ba điểm M, M1, M2 ∈ (P), suy ra phương trình của (P). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình đường phân giác của (d1) và (d2)", chúng ta có 
thể lựa chọn những cách giải sau để thực hiện: 
Cách 1:  Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2). 
Lấy điểm A ∈ (d1), với A ≠ M. 

Bước 2: Lấy điểm B ∈ (d2) thoả mãn AI = BI, Từ đó, nhận được 
toạ độ hai điểm B1, B2. 

Bước 3: Ta có: 
 Với B1 thì suy ra toạ độ trung điểm K1 của AB1.  

Khi đó, phương trình đường phân giác thứ nhất là: 

(∆1): 
1

Qua M

vtcp MK




 . 
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 Với B2 thì suy ra toạ độ trung điểm K2 của AB2.  
Khi đó, phương trình đường phân giác thứ hai là: 

(∆2): 
2

Qua M

vtcp MK




 . 

Lưu ý:  Với cách giải này, ta có các lưu ý sau: 
1. Ta có kết quả: 

a. Nếu 1MA.MB
 

 > 0 thì (∆1) và (∆2) theo thứ tự là phương trình 
đường phân giác góc nhọn, góc tù của góc tạo bởi (d1), (d2).  

b. Nếu 1MA.MB
 

 < 0 thì (∆1) và (∆2) theo thứ tự là phương trình 
đường phân giác góc tù, góc nhọn của góc tạo bởi (d1), (d2). 

2. Nếu bài toán yêu cầu lâp phương trình mặt phẳng phân giác (Q) 
của góc tạo bởi (d1), (d2), ta có: 

(Q): 
Qua M

vtpt AB




 . 

Cách 2:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Xác định tạo độ giao điểm M của (d1) và (d2). 

Lấy A ∈ (d1) và B ∈ (d2), với A, B ≠ I. 
Bước 2: Gọi K1, K2 theo thứ tự là chân đường vuông góc ngoài, 

trong hạ từ M xuống AB. 
Ta lần lượt có: 

 Điểm K1(x1; y1; z1) chia AB theo tỉ số t = 
IA
IB

 

⇔ 1

1

AK
BK



  = 
IA
IB

 ⇒ Toạ độ K1. 

Khi đó, phương trình đường phân giác ngoài được xác 
định bởi: 

(IK1): 
1

qua I

vtcp IK




 . 

 Điểm K2(x2; y2; z2) chia AB theo tỉ số − IA
IB

 

⇔ 2

2

AK
BK



  = − IA
IB

 ⇒ Toạ độ K2. 

Khi đó, phương trình đường phân giác trong được xác 
định bởi: 

(IK2): 
2

qua I

vtcp IK




 . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với (d1), (d2) tại 
điểm M", chúng ta thấy ngay đó chính là "Mặt cầu có bán kính R tiếp xúc với 
mặt phẳng (P) tại điểm M" và đây là dạng toán chúng ta đã biết cách thực hiện. 
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 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 
thuộc đường thẳng (∆)", chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Vì (d1) và (d2) cắt nhau nên tâm I của mặt cầu (S) thuộc mặt phẳng 
phân giác (Q) của góc tạo bởi (d1), (d2). 
Viết phương trình mặt phẳng (Q). 

Bước 2: Khi đó: 

 Tâm I chính là giao điểm của (Q) và (∆). 
 Bán kính của mặt cầu là R = d(I, (d1)). 

Bước 3: Viết phương trình mặt cầu (S). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính R tiếp xúc với (d1) tại 

điểm E và tiếp xúc với (d2)", chúng ta lựa chọn một trong hai cách giải sau: 
Cách 1:  Ta thấy ngay tâm I của mặt cầu (S) thuộc đường thẳng (a) là giao 
tuyến của hai mặt phẳng (R), (T) với: 
 (R) là mặt phẳng qua E và vuông góc với (d1). 
 (T) là mặt phẳng qua F và vuông góc với (d2), biết F thuộc (d2) sao cho 

ME = MF. 
Từ phân tích đó chúng ta thực hiện bài toán theo các bước: 

Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (R) qua E và vuông góc với (d1). 

Bước 2: Tìm điểm F thuộc (d2) sao cho ME = MF. 

Bước 3: Viết phương trình mặt phẳng (T) qua F và vuông góc với (d2). 

Bước 4: Thiết lập phương trình tham số của giao tuyến (a) của hai mặt 
phẳng (R), (T). 

Bước 5: Từ điều kiện tâm I thuộc (a) sao cho IE = R suy ra toạ độ của I. 

Bước 6: Viết phương trình mặt cầu (S). 
Cách 2:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Giả sử mặt cầu (S) cần dựng với tâm I(a; b; c) tiếp xúc với (d2) tại F, 

suy ra toạ độ của F thoả mãn phương trình tham số của (d2). 

Bước 2: Ta có các điều kiện: 

EI = R ⇔ EI2 = R2.     (1) 

1 1EI u EI.u 0⊥ ⇔ =
   

.     (2) 

ME = MF ⇔ ME2 = MF2 ⇒ Toạ độ của F. 

Bước 3: Với F tìm được thiết lập điều kiện : 

2 2FI u FI.u 0⊥ ⇔ =
   

.     (3) 

Bước 4: Kết hợp (2) và (3), để thực hiện việc biểu diễn hai trong số ba ẩn a, 
b, c theo ẩn còn lại. Rồi thay vào (1) chúng ta sẽ nhận được toạ độ 
của tâm I. 

Bước 5:  Viết phương trình mặt cầu tâm I bán kính R. 
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Thí dụ 2. Cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: 

1

x 1 2t

(d ) : y 1 2t

z 1 t

= − +
 = − +
 = +

, t ∈   và 2

x 3 2u

(d ) : y 2 u

z 4 2u

= +
 = +
 = +

, u ∈  . 

a. Chứng minh rằng (d1) cắt (d2) tại điểm M. Tìm toạ độ của M và tính 
góc giữa (d1), (d2). 

b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa (d1) và (d2). 
c. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d1) và tạo với (d2) một góc 

lớn nhất. 
d. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa (d1) và tạo với (d2) một góc α 

biết sin 4 / 9α = . 
e. Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi (d1) và (d2). 
f. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R 17=  tiếp xúc với (d1), (d2) 

tại điểm M. 
g. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm thuộc 

đường thẳng (∆) có phương trình:  
x 2 v

( ) : y 0 , v
z 1 2v

= − +
∆ = ∈
 = −

 . 

 Giải 
Ta có: 
 Đường thẳng (d1) có vtcp 1u (2; 2; 1)



 và đi qua điểm M1(−1; −1; 1). 

 Đường thẳng (d2) có vtcp 2u (2; 1; 2)


 và đi qua điểm M2(3; 2; 4). 
a. Bằng cách thay phương trình tham số của (d2) vào (d1), ta được: 

1 2t 3 2u

1 2t 2 u

1 t 4 2u

− + = +
− + = +
 + = +

 ⇒ t = 1 ⇒ (d1) ∩ (d2) = {M(1; 1; 2)}. 

Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng (d1) và (d2), ta có cosα  = 
1 2

1 2

u .u

u . u

 

 
 = 

8
9

. 

b. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Gọi Pn



 là một vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 

P 1 2n u , u (3; 2; 2) = = − − 
  

. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) được cho bởi: 

(P): 
1

P

Qua M ( 1; 1;1)

vtpt n (3; 2; 2)

− −


− −
  ⇔ (P): 3x − 2y − 2z + 3 = 0. 
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Cách 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 
(P): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 

Từ điều kiện M, M1, M2 thuộc (P) ta được: 
A B 2C D 0

A B C D 0
3A 2B 4C D 0

+ + + =
− − + + =
 + + + =

 
Chọn A=1

⇔  

B 2C D 1
B C D 1

2B 4C D 3

+ + = −
− + + =
 + + = −

 ⇔ 
2B C
3

D 1

 = =

 =

. 

Khi đó, ta được phương trình mặt phẳng (P): 3x − 2y − 2z + 3 = 0. 
c. Ta có nhận xét: 

g((d2), (Q)) ≤ g((d2), (d1)) 
do đó Max[g((d2), (Q))] = g((d2), (d1)) đạt được khi (d1) là hình chiếu vuông góc của 
(d2) trên (Q), tức là: 

(Q) ⊥ ((d1), (d2)) = (P) ⇒ 
Q P

Q 1

n n

n u

 ⊥


⊥

 

 

⇒ Q P 1n n , u (2; 7; 10). = = − 
  

 

Phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

1

Q

Qua M ( 1; 1;1)
(Q) :

vtpt n (2; 7;10)

− −


−
  ⇔ (Q): 2x − 7y + 10z − 15 = 0. 

d. Giả sử mặt phẳng (R) có vtpt Rn (a; b; c)


, ta lần lượt có: 

 Vì (d1) thuộc (R) nên: 

R 1 R 1n u n .u 0⊥ ⇔ =
   

 ⇔ 2a + 2b + c = 0 ⇔ c = −2a − 2b. (1) 

 Vì g((d2), (R)) = α có 
4sin
9

α =  nên: 

Q 2

2 2 2
Q 2

n .u 2a b 2c4
9 n . u 3 a b c

+ +
= =

+ +

 

 
 ⇔ 16(a2 + b2 + c2) = 9(2a + b + 2c)2 

[ ]
(1)

2 2 216(a b ) 16( 2a 2b) 9 2a b 2( 2a 2b)⇔ + + − − = + + − −  

⇔ 44a2 + 20ab − b2 = 0 ⇔ b = −2a hoÆc b = 22a. 
Khi đó: 
 Với b = −2a thì c = 2a nên Rn (a; 2a; 2a)−



 chọn Rn (1; 2; 2)−


, từ đó ta được: 

1

1

R

Qua M ( 1; 1;1)
(R ) :

vtpt n (1; 2;2)

− −


−
  ⇔ (R1): x − 2y + 2z − 3 = 0. 

 Với b = 22a thì c = −46a nên Rn (a; 22a; 46a)−


 chọn Rn (1; 22; 46)−


, từ đó ta được: 

1

2

R

Qua M ( 1; 1;1)
(R ) :

vtpt n (1;22; 46)

− −


−
  ⇔ (R2): x + 22y − 46z + 69 = 0. 

Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (R1), (R2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 



 440 

e. Gọi N ∈ (d2) sao cho MN = MM1, ta lần lượt có: 
N(3 + 2u; 2 + u; 4 + 2u), 

2 2
1MN MM=  ⇔ (2u + 2)2 + (u + 1)2 + (2u + 2)2 = 9 ⇔ 9(u + 1)2 = 9 

⇔ u + 1 = ±1 ⇔ u1 = 0 hoặc u2 = −2. 
Khi đó: 

 Với u1 = 0 thì N1(3; 2; 4) và trung điểm của M1N1 là 1
1 5K 1; ;
2 2

 
 
 

 , từ đó ta 

được phương trình đường phân giác (∆1): 

(∆1): 
( )

( ) ( )1

Qua M 1; 1; 2

vtcp MK 0; 1/ 2; 1/ 2 ch 0; 1; 1än vtcp 




− −
   

⇔ 1

x 1
( ) : y 1 t

z 2 t

=
∆ = +
 = −

, t ∈  . 

 Với u2 = −2 thì N2(−1; 0; 0) và trung điểm của M1N2 là 2
1 1K 1; ;
2 2

 − − 
 

 , từ đó ta 

được phương trình đường phân giác (∆2): 

(∆2): 
( )

( )2

Qua M 1; 1; 2

3 3vtcp MK 2; ; ch 4; 3; 3
2 2

ọn vtcp 



  

 
 

  ⇔ 2

x 1 4t
( ) : y 1 3t

z 2 3t

= +
∆ = +
 = +

, t ∈  . 

f. Mặt cầu (S) cần dựng với tâm I sẽ tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại M. 

Gọi (∆) là đường thẳng qua M và vuông góc với (P), ta có: 

(∆): 
( )

P

Qua M 1; 1; 2

vtcp n (3; 2; 2)




− −


 ⇔ 

x 1 3t
( ) : y 1 2t

z 2 2t

= +
∆ = −
 = −

, t ∈  . 

Vì tâm I thuộc (∆) nên I(1 + 3t; 1 − 2t; 2 − 2t), từ đó: 
IM = R ⇔ IM2 = R2 ⇔ 9t2 + 4t2 + 4t2 = 17 ⇔ t2 = 1 ⇔ t1, 2 = ±1. 

Khi đó: 

 Với t1 = 1 thì I1(4; −1; 0), từ đó ta được: 

(S1): 
( )1T I 4; 1;0

B

âm

án kính R= 17

 −



 ⇔ (S1): (x − 4)2 + (y + 1)2 + z2 = 17. 

 Với t2 = −1 thì I2(−2; 3; 4), từ đó ta được: 

(S2): 
( )2T I 2; 3; 4

B

âm

án kính R= 17

 −



 ⇔ (S2): (x + 2)2 + (y − 3)2 + (z − 4)2 = 16. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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g. Ta lần lượt: 
 Với đường phân giác (∆1) ta có phương trình mặt phẳng phân giác (Q1): 

(Q1): 
( )

( )1 1

Qua M 1; 1; 2

vtpt M N 4; 3; 3





  ⇔ (Q1): 4x + 3y + 3z − 13 = 0. 

Khi đó, ta có: 
a. Toạ độ tâm T1 của mặt cầu (T1) là nghiệm của hệ: 

x 2 v
y 0
z 1 2v
4x 3y 3z 13 0

= − +
 =
 = −
 + + − =

 ⇔ 

x 11

y 0

z 19

v 9

= −
 =
 =
 =

 ⇒ T1(−11; 0; 19). 

b. Bán kính R1 được cho bởi: 

R1 = d(T1, (d1)) = 
1 1 1

1

M T ,u
424

u

 
  =

 


. 

Từ đó, ta có phương trình mặt cầu (T1) như sau: 
2 2 2

1(T ) : (x 11) y (z 19) 424+ + + − = . 

 Với đường phân giác (∆2) ta có phương trình mặt phẳng phân giác (Q2): 

(Q2): 
( )

( )1 2

Qua M 1; 1; 2

vtpt M N 0; 1; 1




−
  ⇔ (Q2): y − z + 1 = 0. 

Khi đó, ta có: 
c. Toạ độ tâm T2 của mặt cầu (T2) là nghiệm của hệ: 

x 2 v
y 0
z 1 2v
y z 1 0

= − +
 =
 = −
 − + =

 ⇔ 

x 2
y 0
z 1
v 0

= −
 =
 =
 =

 ⇒ T2(−2; 0; 1). 

d. Bán kính R2 được cho bởi: 

R1 = d(T2, (d1)) = 
1 2 1

1

M T ,u
2

u

 
  =

 


. 

Từ đó, ta có phương trình mặt cầu (T2) như sau: 
2 2 2

2(T ) : (x 2) y (z 1) 2+ + + − = . 
Vậy, tồn tại hai mặt cầu (T1), (T2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:   Với hai đường thẳng (d1) và (d2) chéo nhau, chúng ta thường gặp 
thêm các yêu cầu: 
1. Tính góc giữa hai đường thẳng (d1) và (d2). 
2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1) và (d2). 
3. Viết phương trình mặt phẳng (Q1) chứa (d1) và song song với (d2). 



 442 

4. Viết phương trình các mặt phẳng (Q1), (Q2) theo thứ tự chứa (d1), 
(d2) và song song với nhau. 

5. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song và cách đều (d1), (d2). 
6. Viết phương trình đường vuông góc chung của (d1) và (d2). 
7. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả 

(d1) và (d2). 
8. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 

thuộc đường thẳng (∆). 
 Với yêu cầu "Tính góc giữa (d1) và (d2)", chúng ta thực hiện tương tự như 

trong phần chú ý về hai đường thẳng cắt nhau. 
 Với yêu cầu "Tính khoảng cách giữa (d1) và (d2)", chúng ta có kết quả: 
 (d1) đi qua điểm M1(x1; y1; z1) và có vtcp 



1u (a1; b1; c1). 

 (d2) đi qua điểm M2(x2; y2; z2) và có vtcp 


2u (a2; b2; c2). 
Khi đó, khoảng cách giữa (d1), (d2) được cho bởi: 

d((d1), (d2)) = 
 
 

 
 

  

 

1 2 1 2

1 2

u ,u .M M

u ,u
. 

Ngoài ra, còn có thể sử dụng kết quả trong yêu cầu (3) hoặc yêu cầu (6). 
 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q1) chứa (d1) và song song với 

(d2)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm 1u



 và 2u


 là vtcp của (d1) và (d2) và lấy điểm M1 ∈ (d1). 

Bước 2: Mặt phẳng (Q1) được cho bởi: 

(Q1): 
1

1 1 2

Qua M

vtpt n u , u


  =  

   . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song và cách đều hai đường 
thẳng chéo nhau (d1) và (d2) cho trước", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm 1u



 và 2u


 là vtcp của (d1) và (d2).  

Lấy M1 ∈ (d1) và M2 ∈ (d2), suy ra tọa độ trung điểm M của M1M2. 
Bước 2: Mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
1 2

Qua M

vtpt n u , u


  =  

   . 

 Với yêu cầu "Viết phương trình đường vuông góc chung của (d1) và (d2)", 
chúng ta có thể lựa chọn những cách giải sau để thực hiện: 
Cách 1:  Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Giả sử A, B theo thứ tự là chân đường vuông góc chung 
trên (d1) và (d2). 

Bước 2: Chuyển phương trình (d1) và (d2) về dạng tham số, suy ra tọa 
độ của A, B theo phương trình tham số của (d1) và (d2). 
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Bước 3: Từ điều kiện: 

1

2

(d) (d )
(d) (d )

⊥
 ⊥

 ⇔ 1

2

AB u

AB u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇔ 1

2

AB.u 0

AB.u 0

 =


=

 

 

 ⇒ 
t
u





 

⇒ Toạ độ A, B 
Bước 4: Khi đó phương trình đường vuông góc chung (d) được 

cho bởi: 

(d): 
qua B

vtcpAB




 . 

Cách 2:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm 1u



 và 2u


 là vtcp của (d1) và (d2). Gọi u


 là vtcp của 
đường vuông góc chung (d), ta có: 

1

2

u u

u u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ 1 2u u , u =  
  

. 

Bước 2: Gọi (P1) là mặt phẳng chứa (d) và (d1), khi đó: 

(P1): 
1 1

1

Qua M (d )

C vtcp u v uÆp µ

∈



   ⇔ (P1): 
1 1

1 1

qua M (d )

vtpt n [u,u ]

∈


=
     

⇒ (P1). 
Bước 3: Gọi (P2) là mặt phẳng chứa (d) và (d2), khi đó: 

(P2): 
2 2

2

Qua M (d )

C vtcp u v uÆp µ

∈



   ⇔ (P2): 
2 2

2 2

qua M (d )

vtpt n [u,u ]

∈


=
    

⇒ (P2). 
Bước 4: Đường thẳng chung (d) chính là giao tuyến của (P1) và 

(P2) nên gồm các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

1

2

(P )
(P )





 ⇒ Phương trình tham số hoặc chính tắc của (d). 

Cách 3:  Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Tìm 1u



 và 2u


 là vtcp của (d1) và (d2). Gọi u


 là vtcp của 
đường vuông góc chung (d), ta có: 

1

2

u u

u u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ 1 2u u , u =  
  

. 

Bước 2: Gọi (P1) là mặt phẳng chứa (d) và (d1), khi đó: 

(P1): 
1 1

1

Qua M (d )

C vtcp u v uÆp µ

∈



   ⇔ (P1): 
1 1

1 1

qua M (d )

vtpt n [u,u ]

∈


=
     

⇒ (P1). 
Bước 3: Giả sử (d)∩(d2) = {B} suy ra (P1)∩(d2) = {B} ⇒ toạ độ B. 
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Bước 4: Khi đó phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

(d): 
qua B

vtcpu




 . 

Cách 4:  (áp dụng trong trường hợp hai đường thẳng (d1), (d2) chéo nhau và 
vuông góc với nhau): Ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Dựng mặt phẳng (P1) thoả mãn:  

1 1

1 2

(d ) (P )
(P ) (d )

⊂
 ⊥

. 

Bước 2: Dựng mặt phẳng (P2) thoả mãn:  

2 2

2 1

(d ) (P )
(P ) (d )

⊂
 ⊥

. 

Bước 3: Đường thẳng chung (d) chính là giao tuyến của (P1) và 
(P2) nên gồm các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

1

2

(P )
(P )





 ⇒ Phương trình tham số hoặc chính tắc của (d). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với 
cả (d1) và (d2)", chúng ta đi viết phương trình mặt cầu đường kính AB với 
A, B theo thứ tự là chân đường vuông góc chung trên (d1) và (d2). 

 Với yêu cầu "Viết phương trình mặt cầu (S) tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm 
thuộc đường thẳng (∆)", chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Chuyển phương trình các đường thẳng (∆), (d1) và (d2) về dạng 

tham số và tìm các vtcp tương ứng 1u


, 2u


. 

Bước 2: Giả sử mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với (d1), (d2) theo thứ tự tại 
A và B, suy ra toạ độ I, A, B theo các phương trình tham số. 

Bước 3: Ta có điều kiện: 

.

1

2

IA (d )

IB (d )
IA IB

 ⊥
 ⊥
 =





. ⇔ 

1

2

IA u

IB u
IA IB

 ⊥
 ⊥
 =

 

 

 ⇔ 

1

2
2 2

IA.u 0

IB.u 0
IA IB

 =
 =
 =

 

 

 ⇒ 
To I
R IA

¹ ®é
 =

 

Bước 4: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I bán kính R. 

Thí dụ 3. Cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: 

1

x 1

(d ) : y t , t

z 1

=
 = ∈
 =

 ,  2

x 1 u

(d ) : y 0 ,u

z 2

= +
 = ∈
 =

 . 

a. Chứng minh rằng hai đường thẳng (d1), (d2) chéo nhau. Tính  
khoảng cách và góc giữa chúng. 



 445 

b. Viết phương trình các mặt phẳng (Q1), (Q2) theo thứ tự chứa (d1), 
(d2) và song song với nhau. 

c. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song và cách đều (d1), (d2). 
d. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(0; 1; 0) cắt cả (d1), (d2). 
e. Viết phương trình đường thẳng cắt cả (d1), (d2) và song song với 

đường thẳng 1

x y 1 z 1
( ) :

1 1 1

+ −
∆ = =

−
. 

f. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm B(2; 1; 2) và vuông góc 
với cả (d1), (d2). 

g. Viết phương trình đường vuông góc chung của (d1) và (d2). 
h. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả 

(d1) và (d2). 
i. Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả (d1), (d2) và có tâm thuộc 

đường thẳng 2

x 1 y z 1
( ) :

1 1 1

− −
∆ = = . 

j. Viết phương trình mặt cầu có bán kính R 5 / 2=  tiếp xúc với (d1) 
tại điểm C1(1; 1; 1) và tiếp xúc với (d2). 

 Giải 
a. Ta có: 
 Đường thẳng (d1) có vtcp 1u (0; 1; 0)



 và đi qua điểm M1(1; 0; 1). 

 Đường thẳng (d2) có vtcp 2u (1; 0; 0)


 và đi qua điểm M2(1; 0; 2). 
Nhận xét rằng: 

1 2 1 2u , u .M M 1  = 
  

 ⇒ (d1) và (d2) chéo nhau. 

Khoảng cách giữa (d1) và (d2) được cho bởi: 

d((d1), (d2)) = 
1 2 1 2

1 2

u ,u .M M

u ,u

  
  

  

 

 = 1. 

Côsin góc α giữa hai đường thẳng (d1) và (d2) được cho bởi: 

cosα  = 
1 2

1 2

u .u

u . u

 

 
 = 0 ⇔ 

2
π

α = . 

b. Gọi n


 là vectơ thoả mãn: 

1

2

n u

n u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ 1 2n u , u (0; 0; 1) = = − 
  

 chọn n(0; 0; 1)


. 

Khi đó, ta lần lượt có: 

(Q1): 
1Qua M (1; 0; 1)

vtpt n(0; 0; 1)




  ⇔ (Q1): z − 1 = 0; (Q2): 
2Qua M (1; 0; 2)

vtpt n(0; 0; 1)




  ⇔ (Q2): z − 2 = 0. 
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c. Gọi M là trung điểm M1M2 thì 
3M 1; 0;
2

 
 
 

. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
( )Qua M 1; 0; 3 / 2

vtpt n(0; 0; 1)






 ⇔ (Q): 2z − 3 = 0. 

d. Ta có thể lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1: Giả sử (a) là đường thẳng cần dựng và (a) cắt (d1) và (d2) theo thứ tự tại các 
điểm M, N. Khi đó: 
 Điểm M ∈ (d1) suy ra M(1; t; 1) và AM(1; t 1; 1)−



. 

 Điểm N ∈ (d2) suy ra N(1 + u; 0; 2) và AN(u 1; 1; 2)+ −


. 
 Ba điểm A, M, N thẳng hàng ta được: 

AM kAN=
 

 ⇔ 

1 k(u 1)

t 1 k

1 2k

= +
 − = −
 =

 ⇒ 
1t
2

u 1

 =

 =

 ⇒ ( )N 2;0; 2 . 

Khi đó, đường thẳng (a) được cho bởi: 

(a): 
( )

Qua A(0;1;0)

vtcp AN 2; 1; 2




−
  ⇔ 

x y 1 z
(a) :

2 1 2

−
= =

−
. 

Cách 2: Giả sử (a) là đường thẳng cần dựng, khi đó (a) là giao tuyến của hai mặt 
phẳng (P1) và (P2), trong đó:  

(P1): 
1 1

Qua A

(d ) (P )


 ⊂

 và (P2): 
2 2

Qua A

(d ) (P )


 ⊂

. 

 Phương trình mặt phẳng (P1) được cho bởi: 

1

1 1

Qua A(0;1;0)
(P ) :

Cặp vtcp AM và u





   ⇔ 1

1

Qua A(0;1;0)
(P ) :

vtpt n ( 1;0;1)




= −
  ⇔ (P1): x − z = 0. 

 Phương trình mặt phẳng (P2) được cho bởi: 

(P2):
2 2

Qua A(0;1;0)

Cặp vtcp AM và u





 ⇔ (P2): 
2 2 2

Qua A(0;1;0)

vtpt n [AM , u ] (0;2;1)




= =
     

⇔ (P2): 2y + z − 2 = 0. 
Vậy, đường thẳng (a) chứa các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

x z 0

2y z 2 0

− =
 + − =

.        (1) 

Bằng việc đặt y = t, ta biến đổi hệ (1) về dạng: 
y t

x z 0

2t z 2 0

=
 − =
 + − =

 ⇔ 

x 2 2t

y t

z 2 2t

= −
 =
 = −

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (a) cần dựng. 
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 Lưu ý:  Chúng ta có thể tối ưu lời giải trong cách 2 như sau: 
Giả sử (a) với vtcp au



 là đường thẳng cần dựng, khi đó (a) là giao tuyến 
của hai mặt phẳng (P1) và (P2), trong đó:  

(P1): 
1 1

Qua A

(d ) (P )


 ⊂

 và (P2): 
2 2

Qua A

(d ) (P )


 ⊂

. 

 Mặt phẳng (P1) có vtpt 1n


 được cho bởi: 

1 1 1n [AM , u ] ( 1;0;1)= = −
  

. 

 Mặt phẳng (P2) có vtpt 2n


 được cho bởi: 

2 2 2n [AM , u ] (0;2;1)= =
  

. 

 vtcp au


 của đường thẳng (d) được cho bởi: 

a 1 2u n , n ( 2; 1; 2) = = − − 
  

 chọn u(2; 1; 2)−


. 

Khi đó, đường thẳng (d) được cho bởi: 

(a): 
( )

Qua A(0;1;0)

vtcp u 2; 1; 2




−
  ⇔ 

x y 1 z
(a) :

2 1 2

−
= =

−
. 

Cách 3: Giả sử (a) là đường thẳng cần dựng và (a) cắt (d2) tại N. 
 Gọi (P1) là trình mặt phẳng qua A và chứa (d1), ta có: 

1

1 1

Qua A(0;1;0)
(P ) :

Cặp vtcp AM và u





   ⇔ 1

1 1 1

Qua A(0;1;0)
(P ) :

vtpt n [AM , u ] ( 1;0;1)




= = −
     

⇔ (P1): x − z = 0. 
 Tọa độ điểm N được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d2) 

vào phương trình (P1), ta được: 
1 + u − 2 = 0 ⇔ u = 1 ⇒ ( )N 2;0; 2 . 

Vậy, phương trình đường thẳng (a) có dạng: 

(a): 
( )

Qua A(0;1;0)

vtcp AN 2; 1; 2




−
  ⇔ 

x y 1 z
(a) :

2 1 2

−
= =

−
. 

Cách 4: Giả sử (a) là đường thẳng cần dựng và (a) cắt (d1) tại M. 
 Gọi (P2) là trình mặt phẳng qua A và chứa (d2), ta có: 

(P2):
2 2

Qua A(0;1;0)

Cặp vtcp AM và u





 ⇔ (P2): 
2 2 2

Qua A(0;1;0)

vtpt n [AM , u ] (0;2;1)




= =
     

⇔ (P2): 2y + z − 2 = 0. 
 Tọa độ điểm N được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d2) 

vào phương trình (P1), ta được: 

2t + 1 − 2 = 0 ⇔ 
1t
2

=  ⇒ 
1M 1; ; 1
2

 
 
 

. 
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Vậy, phương trình đường thẳng (a) có dạng: 

(a): 
( )

Qua A(0;1;0)

vtcp AM 1; 1 / 2; 1 chọn (2; -1; 1)




−
  ⇔ 

x y 1 z
(a) :

2 1 2

−
= =

−
. 

e. Ta có thể lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách 1: Giả sử (b) là đường thẳng cần dựng và (b) cắt (d1) và (d2) theo thứ tự tại các 
điểm E, F. Khi đó: 
 Điểm E ∈ (d1) suy ra E(1; t; 1). 
 Điểm F ∈ (d2) suy ra F(1 + u; 0; 2). 

 Vì EF song song với đường thẳng (∆1) có vtcp 1u (1; 1; 1)∆ −


 ta được: 

1EF ku∆=
 

 ⇔ 
u t 1

1 1 1

−
= =

−
 ⇒ t = u = 1 ⇒ E(1; 1; 1). 

Khi đó, đường thẳng (b) được cho bởi: 

(b): 
( )1

Qua E(1;1;1)

vtcp u 1; 1; 1∆




−
  ⇔ 

x 1 t

(b) : y 1 t

z 1 t

= +
 = −
 = +

, t ∈  . 

Cách 2: Giả sử (b) là đường thẳng cần dựng, khi đó (b) là giao tuyến của hai mặt 
phẳng (R1) và (R2), trong đó:  

(R1): 
1 1

1 1

( ) //(R )

(d ) (R )

∆
 ⊂

và (R2): 
1 2

2 2

( ) //(R )

(d ) (R )

∆
 ⊂

. 

 Phương trình mặt phẳng (R1) được cho bởi: 

(R1): 
1

1 1

Qua M (1;0;1)

Cặp vtcp u và u∆





 ⇔ (R1): 
1

R1 1 1

Qua M (1;0;1)

vtpt n [u , u ] ( 1;0;1)∆




= = −
     

⇔ (R1): x − z = 0. 
 Phương trình mặt phẳng (R2) được cho bởi: 

(R2): 
2

1 2

Qua M (1;0;2)

Cặp vtcp u và u∆





   ⇔ (R2): 
2

R2 1 1

Qua M (1;0;2)

vtpt n [ n , u ] (0;1;1)∆




= =
    

⇔ (R2): y + z − 2 = 0. 
Vậy, đường thẳng (∆) chứa các điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

x z 0

y z 2 0

− =
 + − =

.        (2) 

Bằng việc đặt x = t, ta biến đổi hệ (2) về dạng: 
x t

t z 0

y z 2 0

=
 − =
 + − =

 ⇔ 

x t

y 2 t

z t

=
 = −
 =

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (b) cần dựng. 



 449 

Cách 3: Giả sử (b) là đường thẳng cần dựng và (b) cắt (d2) tại F. 
 Gọi (R1) là mặt phẳng song song với (∆1) và chứa (d1), ta có: 

(R1): 
1

1 1

Qua M (1;0;1)

Cặp vtcp u và u∆





 ⇔ (R1): 
1

R1 1 1

Qua M (1;0;1)

vtpt n [u , u ] ( 1;0;1)∆




= = −
     

⇔ (R1): x − z = 0. 
 Tọa độ điểm F được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d2) 

vào phương trình (R1), ta được: 
1 + u − 2 = 0 ⇔ u = 1 ⇒ ( )F 2;0; 2 . 

Vậy, phương trình đường thẳng (b) có dạng: 

(b): 
( )1

Qua F(2;0;2)

vtcp u 1; 1; 1∆




−
  ⇔ 

x 2 y z 2
(b) :

1 1 1

− −
= =

−
. 

Cách 4: Giả sử (b) là đường thẳng cần dựng và (b) cắt (d1) tại E. 
 Gọi (R1) là mặt phẳng song song với (∆1) và chứa (d2), ta có: 

(R2): 
2

1 2

Qua M (1;0;2)

Cặp vtcp u và u∆





   ⇔ (R2): 
2

R2 1 1

Qua M (1;0;2)

vtpt n [ n , u ] (0;1;1)∆




= =
    

⇔ (R2): y + z − 2 = 0. 
 Tọa độ điểm E được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d1) 

vào phương trình (R2), ta được: 
t + 1 − 2 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ ( )E 1;1; 1 . 

Vậy, phương trình đường thẳng (b) có dạng: 

(b): 
( )1

Qua E(1;1;1)

vtcp u 1; 1; 1∆




−
  ⇔ 

x 1 y 1 z 1
(b) :

1 1 1

− − −
= =

−
. 

f. Giả sử (c) là đường thẳng cần dựng và (c) có vtcp cu


, ta có: 

1

2

(c) (d )
(c) (d )

⊥
 ⊥

 ⇔ c 1

c 2

u u

u u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇒ c 1 2u u , u (0; 0; 1) = = − 
  

. 

Vậy, phương trình đường thẳng (c) có dạng: 

(c): 
( )c

Qua B(2;1;2)

vtcp u 0;0; 1




−
  ⇔ 

x 2

(c) : y 1

z 2 t

=
 =
 = −

, t ∈  . 

g. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Giả sử P, Q theo thứ tự là chân đường vuông góc chung trên (d1) và (d2) thì: 

P(1; t; 1) và Q(1 + u; 0; 2) ⇒ PQ(u; t; 1)−


. 
Từ điều kiện: 

1

2

(d) (d )
(d) (d )

⊥
 ⊥

 ⇔ 1

2

PQ u

PQ u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇔ 1

2

PQ.u 0

PQ.u 0

 =


=

 

 

 ⇔ t = u = 0 ⇒ P(1; 0; 1) và Q(1; 0; 2). 
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Khi đó, phương trình đường vuông góc chung (d) được cho bởi: 

(d): 
( )

( )
Qua P 1; 0; 1

vtcpPQ 0; 0; 1





 ⇔ 

x 1

(d) : y 0

z 1 t

=
 =
 = +

, t ∈  . 

Cách 2: Gọi (d) là đường vuông góc chung của (d1) và (d2), khi đó một vtcp u


 của 

(d) thỏa mãn 1 2u u , u (0; 0; 1) = = − 
  

. 

Ta lần lượt: 
 Gọi (α1) là mặt phẳng chứa (d) và (d1), khi đó: 

(α1): 
1

1

Qua M (1;0;1)

C vtcp u v uÆp µ





   ⇔ (α1): 
1

1 1

Qua M (1;0;1)

vtpt n u, u (1; 0; 0)


  = =  

    

⇔ (α1): x − 1 = 0. 
 Gọi (α2) là mặt phẳng chứa (d) và (d2), khi đó: 

(α2): 
2

2

Qua M (1;0;2)

C vtcp u v uÆp µ





   ⇔ (α2): 
2

2 2

Qua M (1;0;2)

vtpt n u, u (0; 1; 0)


  = = −  

    

⇔ (α2): y = 0. 
Vì (d) chính là giao tuyến của (α1) và (α2) nên đường thẳng (d) cần dựng chứa các 

điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 
x 1 0
y 0

− =
 =

.        (*) 

Bằng việc đặt z = t, ta biến đổi hệ (*) về dạng: 
z t
x 1 0
y 0

=
 − =
 =

 ⇔ 

x 1
y 0
z t

=
 =
 =

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (d) cần dựng. 
Cách 3: Gọi (d) là đường vuông góc chung của (d1), (d2) và giả sử (d) cắt (d2) tại Q, 
khi đó một vtcp u



 của (d) thỏa mãn: 

1 2u u , u (0; 0; 1) = = − 
  

. 

Ta lần lượt: 
 Gọi (α1) là mặt phẳng chứa (d) và (d1), khi đó: 

(α1): 
1

1

Qua M (1;0;1)

C vtcp u v uÆp µ





   ⇔ (α1): 
1

1 1

Qua M (1;0;1)

vtpt n u, u (1; 0; 0)


  = =  

    

⇔ (α1): x − 1 = 0. 
 Tọa độ điểm Q được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d2) 

vào phương trình (α1), ta được: 
x = 1 ⇒ Q(1; 0; 2). 
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Khi đó, phương trình đường vuông góc chung (d) được cho bởi: 

(d): 
( )
( )

Qua Q 1; 0; 2

vtcpu 0; 0; 1




−
 ⇔ (d): 

x 1
y 0
z 2 t

=
 =
 = −

, t ∈  . 

Cách 4: Gọi (d) là đường vuông góc chung của (d1), (d2) và giả sử (d) cắt (d1) tại P, 

khi đó một vtcp u


 của (d) thỏa mãn 1 2u u , u (0; 0; 1) = = − 
  

. 

Ta lần lượt: 
 Gọi (α2) là mặt phẳng chứa (d) và (d2), khi đó: 

(α2): 
2

2

Qua M (1;0;2)

C vtcp u v uÆp µ





   ⇔ (α2): 
2

2 2

Qua M (1;0;2)

vtpt n u, u (0; 1; 0)


  = = −  

    

⇔ (α2): y = 0. 
 Tọa độ điểm P được xác định bằng cách thay phương trình tham số của (d1) 

vào phương trình (α2), ta được: 

y = 0 ⇒ P(1; 0; 1). 
Khi đó, phương trình đường vuông góc chung (d) được cho bởi: 

(d): 
( )
( )

Qua P 1; 0; 1

vtcpu 0; 0; 1




−
 ⇔ (d): 

x 1

(d) : y 0

z 1 t

=
 =
 = −

, t ∈  . 

Cách 5: Từ kết quả câu a) ((d1) và (d2) vuông góc với nhau), ta lần lượt có: 

 Gọi (β1) là mặt phẳng chứa (d1) và vuông góc với (d2), khi đó: 

(β1): 
1

2

Qua M (1;0;1)

vtpt u (1; 0; 0)




  ⇔ (β1): x − 1 = 0. 

 Gọi (β2) là mặt phẳng chứa (d2) và vuông góc với (d1), khi đó: 

(β2): 
2

2

qua M (1;0;2)

vtpt u (0; 1; 0)




  ⇔ (β2): y = 0. 

Vì (d) chính là giao tuyến của (β1) và (β2) nên đường thẳng (d) cần dựng chứa các 
điểm M(x; y; z) thoả mãn hệ: 

x 1 0
y 0

− =
 =

.        (**) 

Bằng việc đặt z = t, ta biến đổi hệ (**) về dạng: 
z t
x 1 0
y 0

=
 − =
 =

 ⇔ 

x 1
y 0
z t

=
 =
 =

, t ∈  . 

Đó chính là phương trình tham số của đường thẳng (d) cần dựng. 
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h. Mặt cầu (S) đường kính PQ với P, Q theo thứ tự là chân đường vuông góc chung 
trên (d1) và (d2) chính là mặt cầu cần dựng. Để  viết phương trình mặt cầu (S) ta có 
thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Mặt cầu (S) với đường kính PQ có: 

(S): 
T m I l trung i m PQ

ABB k nh R
2

© µ ® Ó

án í





=

 ⇔ (S): 
( )T m I 1; 0; 3 / 2

1R
2

©



=

 

⇔ ( )
2

2 2 3 1(S) : x 1 y z
2 4

 − + + − = 
 

. 

Cách 2: Mặt cầu (S) với đường kính PQ gồm: 
M(x; y; z) ∈ (S) ⇔ PM ⊥ QM ⇔ PM.QM 0=

 

  

⇔ (x − 1; y; z − 1).(x − 1; y; z − 2) = 0 
⇔ (x − 1)(x − 1) + y.y + (z − 1)(z − 2) = 0 ⇔ x2 + y2 + z2 − 2x − 3z + 3 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
Cách 3: Mặt cầu (S) với đường kính PQ gồm: 

M(x; y; z) ∈ (S) ⇔ ∆MPQ vuông tại M ⇔ PM2 + QM2 = PQ2  
⇔ (x − 1)2 + y2 + (z − 1)2 + (x − 1)2 + y2 + (z − 2)2 = 1 
⇔ x2 + y2 + z2 − 2x − 3z + 3 = 0. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 

i. Chuyển phương trình đường thẳng (∆2) về dạng tham số: 

2

x 1 v

( ) : y v

z 1 v

= +
∆ =
 = +

, v ∈  . 

Giả sử mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với (d1), (d2) theo thứ tự tại D1 và D2, suy ra: 
I(1 + v; v; 1 + v),  D1(1; t; 1),  D2(1 + u; 0; 2) 

⇒ 1D I(v; v t; v)−


 vµ 2D I(u v; v; 1 v)− − −


. 

Ta lần lượt có các điều kiện: 
 (S) tiếp xúc với (d1) tại D1 khi: 

D1I ⊥ (d1) ⇔ 1 1D I u⊥
 

 ⇔ 1 1D I.u 0=
 

 ⇔ v − t = 0 ⇔ v = t ⇒ 1D I(v; 0; v)


. 
 (S) tiếp xúc với (d2) tại D2 khi: 

D2I ⊥ (d2) ⇔ 2 2D I u⊥
 

 ⇔ 2 2D I.u 0=
 

 ⇔ u − v = 0 ⇔ u = v ⇒ 2D I(0; v; 1 v)− −


. 
 (S) tiếp xúc với cả (d1) và (d2) khi: 

D1I = D2I ⇔ D1I2 = D2I2  

⇔ v2 + v2 = (−v)2 + (1 − v)2 ⇔ 1 − 2v = 0 ⇔ t = u = v = 
1
2

 

⇒ 
3 1 3I ; ;
2 2 2

 
 
 

 và bán kính 1
1R D I
2

= =


. 
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Khi đó, phương trình mặt cầu (S) có dạng: 
2 2 23 1 3 1(S) : x y z

2 2 2 2
     − + − + − =     
     

. 

j. Giả sử mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) và tiếp xúc với (d2) tại C2, suy ra: 
C2(1 + u; 0; 2) ⇒ 1C I(a 1; b 1; c 1)− − −



 vµ 2C I(a u 1; b; c 2)− − −


. 
Ta lần lượt có các điều kiện: 
 (S) tiếp xúc với (d1) tại C1 khi: 

C1I ⊥ (d1) ⇔ 1 1C I u⊥
 

 ⇔ 1 1C I.u 0=
 

 ⇔ b − 1 = 0 ⇔ b = 1. 
 (S) tiếp xúc với (d2) tại C2 khi: 

C2I ⊥ (d2) ⇔ 2 2C I u⊥
 

 ⇔ 2 2C I.u 0=
 

 ⇔ a − u − 1 = 0 ⇔ u = a −1. 

 (S) có bán kính 
5R

2
=  tiếp xúc với cả (d1) và (d2) khi: 

R = C1I = C2I ⇔ R2 = C1I2 = C2I2  

⇔ 2 2 2 2 2 25 (a 1) (b 1) (c 1) (a u 1) b (c 2)
4

= − + − + − = − − + + −  

⇔ 2 2 25 (a 1) (c 1) 1 (c 2)
4

= − + − = + −  

⇔ 
2

2 2 2

5 1 (c 2)
4
(a 1) (c 1) 1 (c 2)

 = + −

 − + − = + −

⇔ 
2

2

4c 16c 15 0 (*)
(a 1) 4 2c

 − + =


− = −
 

Phương trình (*) có các nghiệm 1
3c
2

=  và 2
5c
2

= . Khi đó: 

 Với 1
3c
2

=  thì: 

(a − 1)2 = 1 ⇔ 
a 1 1
a 1 1

− =
 − = −

 ⇔ 1

2

a 2
a 0

=
 =

. 

Từ đó: 

- Với a1 = 2 ta được tâm 1
3I 2; 1;
2

 
 
 

 nên có mặt cầu: 

( ) ( )
2

2 2
1

3 5(S ) : x 2 y 1 z
2 4

 − + − + − = 
 

. 

- Với a2 = 0 ta được tâm 2
3I 0; 1;
2

 
 
 

 nên có mặt cầu: 

( )
2

22
2

3 5(S ) : x y 1 z
2 4

 + − + − = 
 

. 

 Víi 1
5c
2

=  thì (a − 1)2 = −1, vô nghiệm. 

Vậy, tồn tại hai mặt cầu (S1), (S2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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Dạng toán 5: Vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng 
Phương pháp 

Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S), từ đó tính: 
d = d(I, (d)). 

Bước 2: So sánh d với R để đưa ra kết luận: 
 Nếu d > R ⇔ (d) ∩ (S) = ∅ (Hình 1). 
 Nếu d = R ⇔ (d) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại H (Hình 2). 
 Nếu d < R ⇔ (d) ∩ (S) = {A, B} (Hình 3). 

 
 
 
 
 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 
Cách 2: Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Chuyển phương trình (d) về dạng tham số theo t. 
Bước 2: Thay x, y, z của (d) vào (S), ta được: 

At2 + Bt + C = 0       (1)  
Bước 3: Kết luận: 

 Nếu (1) vô nghiệm ⇔ (d) ∩ (S) = ∅. 
 Nếu (1) có nghiệm kép t0 ⇔ (S) tiếp xúc với (d) tại điểm   

H(x(t0); y(t0); z(t0)).  
 Nếu (1) có hai nghiệm phân biệt t1, t2 ⇔ (d) ∩ (S) = {A, B} với 

A(x(t1); y(t1); z(t1)) và B(x(t2); y(t2); z(t2)). 
Với các bài toán không chứa tham số, khi sử dụng cách 1 chúng ta dễ dàng kết 

luận được về vị trí tương đối của (d) và (S), tuy nhiên: 

 Trong trường hợp (d) ∩ (S) = {A, B} hoặc (d) ∩ (S) = {M} chúng ta 
không nhận được toạ độ của A, B và M. 

 Với các bài toán có chứa tham số khi sử dụng cách 1 sẽ rất phức tạp, do vậy, 
tốt nhất hãy chọn cách 2. 

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) (tâm I bán kính R) 
tại hai điểm A, B chúng ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Tìm toạ độ A, B (hoặc độ dài đoạn AB). 
2. Viết phương trình đường thẳng (∆) song song với (d) và cắt mặt 

cầu (S) tại hai điểm E, F sao cho EF có độ dài lớn nhất. 
3. Viết phương trình các mặt phẳng (PA), (PB) tiếp xúc với (S) theo thứ 

tự tại các điểm A, B. 

I 

(d) 

H 

I 

H 
(d) 

I 
A (d) B H 
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4. Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với (d) và: 
a. Tiếp xúc với mặt cầu (S). 
b. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 
c. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán 

kính bằng r (hoặc biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích 
hình tròn đó). 

5. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 

6. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn nhận AB làm đường 
kính. 

7. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt cầu 
(S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính bằng r (hoặc 
biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích hình tròn đó). 

 Với yêu cầu (1) thì trong phần xét vị trí tương đối giữa (d) và (S) chúng ta sử 
dụng cách 2. 

 Với yêu cầu (2) thì đường thẳng (∆) cần dựng sẽ đi qua I và song song với (d). 
 Với yêu cầu (3) thì chúng ta có ngay: 
 Mặt phẳng (PA) đi qua A và có vtpt IA



. 
 Mặt phẳng (PB) đi qua B và có vtpt IB



. 
Lưu ý: Nếu chỉ với yêu cầu tính góc α giữa (PA), (PB) thì α = g(IA, IB). 

 Với yêu cầu (4), chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Ta có: 

 Đường thẳng (d) có vtcp u(a; b; c)


. 
 Mặt cầu (S) có tâm I và bán kính R. 

Bước 2: Gọi (P) là mặt phẳng cần dựng, thì vì (P) vuông góc với (d) nên: 
(P): ax + by + cz + D = 0. 

Bước 3: Ta lần lượt: 
a. Để (P) tiếp xúc với (S) điều kiện là: 

d(I, (P)) = R ⇒ D ⇒ Phương trình các mặt phẳng (P1), (P2). 
b. Để (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của 

(S) điều kiện là: 
I ∈ (P)) ⇒  D ⇒ Phương trình mặt phẳng (P). 

c. Để (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có 
bán kính bằng r điều kiện là: 

2 2d(I, (P)) R r= −  ⇒ D ⇒ Phương trình các mặt phẳng 
(P1), (P2). 

 Với yêu cầu (5), gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng thì (Q) = (I, (d)) = (IAB) 
và chúng ta đã biết hai cách để viết được phương trình mặt phẳng đi qua ba 
điểm không thẳng hàng. 

 Với yêu cầu (6), chúng ta thực hiện theo các bước: 
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Bước 1: Gọi H là trung điểm AB, suy ra toạ độ của H. 
Bước 2: Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng thì IH ⊥ (Q). Do đó: 

Qua H
(Q) :

vtpt IH




 . 

 Với yêu cầu (7), chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi (Q) là mặt phẳng cần dựng, giả sử: 

(Q): Ax + By + Cz + D = 0. 
Vì (Q) chứa (d) nên A, B thuộc (Q).    (1) 

Bước 2: Để (Q) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán 
kính bằng r điều kiện là: 

2 2d(I, (Q)) R r= − .    (2) 
Từ (1), (2) chúng ta nhận được giá trị tương ứng của A, B, C, D. 

Thí dụ 1. Cho đường thẳng (d) và mặt cầu (S) có phương trình: 
x 1 y 2 z 1

(d) :
2 1 2

− − +
= = ,   

(S): (x − 4)2 + (y + 1)2 + (z − 2)2 = 27. 
a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, 

B. Tính độ dài AB. 
b. Viết phương trình đường thẳng (∆) song song với (d) và cắt mặt cầu 

(S) tại hai điểm E, F sao cho EF có độ dài lớn nhất. 
c. Viết phương trình các mặt phẳng (PA), (PB) tiếp xúc với (S) theo thứ tự 

tại các điểm A, B. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng (PA), (PB). 
d. Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với (d) và: 

a. Tiếp xúc với mặt cầu (S). 
b. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn lớn của (S). 
c. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có  

diện tích bằng 18π. 
e. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt cầu 

(S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 
f. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt cầu (S) 

theo thiết diện là một đường tròn nhận AB làm đường kính. 
g. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt cầu 

(S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính bằng 

r 54 /5= . 

 Giải 
Ta có: 

 Đường thẳng (d) có vtcp u(2; 1; 2)


 và đi qua điểm M(1; 2; −1). 

 Mặt cầu (S) có tâm I(4; −1; 2) và bán kính R 3 3= . 
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a. Ta có thể trình bày theo các cách sau: 
Cách 1: Chuyển phương trình của (d) về dạng tham số: 

(d): 

x 2t 1

y t 2

z 2t 1

= +
 = +
 = −

, t ∈  . 

Thay phương trình tham số của (d) vào phương trình mặt cầu (S), ta được: 

(2t − 3)2 + (t + 3)2 + (2t − 3)2 = 27 ⇔ 9t2 − 18t = 0 ⇔ 
t 0 A(1; 2; 1)
t 2 B(5; 4; 3)

= ⇒ −
 = ⇒

. 

Khi đó: 
AB2 = (5 − 1)2 + (4 − 2)2 + (3 + 1)2 = 36 ⇔ AB = 6. 

Cách 2: Nhận xét rằng: 

MI, u
d d(I, (d)) 3 2 R

u

 
 = = = <

 


 ⇒ (d) ∩ (S) = {A, B}. 

Khi đó, với là trung điểm AB thì: 

AB = 2AH = ( ) ( )2 22 22 R d 2 3 3 3 3 6− = − = . 

b. Đường thẳng (∆) cắt mặt cầu (S) tại hai điểm E, F biết EF có độ dài lớn nhất khi 
(∆) đi qua tâm I của mặt cầu (S). Do đó, ta có: 

(∆): 
( )
( )

Qua I 4; 1; 2

vtcp u 2; 1; 2

 −



 ⇔ (∆): 
x 4 y 1 z 2

2 1 2

− + −
= = . 

c. Ta lần lượt có: 
 Mặt phẳng (PA) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A là: 

(PA): 
( )
( )

Qua A 1; 2; 1

vtpt IA 3; 3; 3 chọn(1; -1; 1)

 −


− −
  ⇔ (PA): x − y + z + 2 = 0. 

 Mặt phẳng (PB) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm B là: 

(PB): 
( )
( )

Qua B 5; 4; 3

vtpt IB 1; 5; 1




−
  ⇔ (PB): x + 5y − z − 22 = 0. 

Khi đó, ta được: 
1 5 1 5

cos
91 1 1. 1 25 1

− −
α = =

+ + + +
. 

d. Gọi (P) là mặt phẳng cần dựng, thì vì (P) vuông góc với (d) nên có vtpt là u


 do đó 
có phương trình: 

(P): 2x + y + 2z + D = 0. 
a. Để (P) tiếp xúc với (S) điều kiện là: 

d(I, (P)) = R ⇔ 
2 2 2

8 1 4 D
3 3

2 1 2

− + +
=

+ +
 ⇔ D 11 9 3+ =  ⇔ D 11 9 3= − ± . 
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Khi đó: 

 Với D 11 9 3= − + , ta được mặt phẳng (P1): 2x + y + 2z − 11 9 3+  = 0. 

 Với D 11 9 3= − + , ta được mặt phẳng (P2): 2x + y + 2z − 11 9 3−  = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (P1) và (P2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

b. Để (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S) điều kiện là: 
I ∈ (P)) ⇔ 2.4 − 1 + 2.2 + D = 0 ⇔ D = −11. 

Vậy, ta được phương trình mặt phẳng (P): 2x + y + 2z − 11 = 0. 
c. Gọi r là bán kính của đường tròn (C), ta có: 

S(C) = 18π ⇔ π.r2 = 18π ⇔ r 3 2= . 

Để (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính r 3 2=  
điều kiện là: 

2 2d(I, (P)) R r= −  ⇔ ( ) ( )2 2

2 2 2

8 1 4 D
3 3 3 2

2 1 2

− + +
= −

+ +
 

⇔ D 11 9+ =  ⇔ D = −2 hoÆc D = −20. 

Khi đó: 
 Với D = −2, ta được mặt phẳng (P3): 2x + y + 2z − 2 = 0. 
 Với D = −20, ta được mặt phẳng (P4): 2x + y + 2z − 20 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (P3) và (P4) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

e. Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một 
đường tròn lớn của (S) thì (Q) = (IAB). Tới đây, chúng ta có thể trình bày theo các 
cách sau: 
Cách 1: Gọi n



 là vtpt của mặt phẳng (Q), ta được: 

n


 = IA, IB 
 
 

 = (18; 0; −18) chọn n


(1; 0; −1). 

Khi đó, phương trình  mặt phẳng (Q) được cho bởi: 

(Q): 
Qua A(1; 2; 1)

vtpt n(1; 0; 1)

−
 −



 ⇔ (Q): x − z − 2 = 0. 

Cách 2: Giả sử mặt phẳng (Q) có phương trình: 
(Q): Ax + By + Cz + D = 0 với A2 + B2 + C2 > 0.   (1) 

Vì I, A, B thuộc (Q), ta được: 
4A B 2C D 0

A 2B C D 0

5A 4B 3C D 0

− + + =
 + − + =
 + + + =

⇔ 

B 0

C A

D 2A

=
 = −
 = −

. 

Thay B, C, D vào (1), ta được: 
(Q): Ax − Az − 2A = 0 ⇔ (Q): x − z − 2 = 0. 

f. Gọi H là trung điểm AB, suy ra H(3; 3; 1). 
Gọi (R) là mặt phẳng cần dựng thì (R) vuông góc với IH, do đó: 

Qua H(3; 3; 1)
(R) :

vtpt HI(1; 4; 1)



−
  ⇔ (R): x − 4y + z + 8 = 0. 
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g. Giả sử mặt phẳng (T) cần dựng có phương trình: 
(T): Ax + By + Cz + D = 0 với A2 + B2 + C2 > 0. 

Vì A, B thuộc (T), ta được: 
A 2B C D 0

5A 4B 3C D 0

+ − + =
 + + + =

 ⇔ 
A 2B C D 0

4A 2B 4C 0

+ − + =
 + + =

 ⇔ 
B 2A 2C

D 3A 5C

= − −
 = +

. 

Để (T) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính 
54r
5

=  

điều kiện là: 

2 2d(I, (T)) R r= −  ⇔ ( )
2

2

2 2 2

4A B 2C D 543 3
5A B C

 − + +
= −   + +  

 

⇔ 
2 2 2

4A ( 2A 2C) 2C (3A 5C) 9
5A ( 2A 2C) C

− − − + + +
=

+ − − +
 

⇔ 2 2 25(9A 9C) 81(5A 8AC 5C )+ = + +  ⇔ 2AC = 0 ⇔ A = 0 hoÆc C = 0. 
Khi đó: 
 Với A = 0 thì B = −2C và D = 5C, ta được mặt phẳng: 

(T1): −2Cy + Cz + 5C = 0 ⇔ (T1): 2y − z − 5 = 0. 
 Với C = 0 thì B = −2A và D = 3A, ta được mặt phẳng: 

(T2): Ax − 2Ay + 3A = 0 ⇔ (T2): x − 2y + 3 = 0. 
Vậy, tồn tại hai mặt phẳng (T1) và (T2) thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) tiếp xúc với mặt cầu (S) (tâm I, 
bán kính R) tại điểm A chúng ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Tìm toạ độ tiếp điểm A. 
2. Viết phương trình đường thẳng song song với (d) và cắt mặt cầu 

(S) tại hai điểm E, F sao cho EF có độ dài lớn nhất. 
3. Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với (d) và: 

a. Tiếp xúc với mặt cầu (S). 
b. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 
c. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán 

kính bằng r (hoặc biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích 
hình tròn đó). 

4. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và tiếp xúc 
với (S). 

5. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 

6. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính bằng r 
(hoặc biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích hình tròn đó). 

7. Viết phương trình đường thẳng qua A và cắt mặt cầu (S) tại điểm 
B sao cho AB có độ dài lớn nhất. 
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8. Viết phương trình đường thẳng qua A tiếp xúc với (S) và vuông 
góc với đường thẳng (d). 

9. Viết phương trình đường thẳng qua A tiếp xúc với (S) và tạo với 
đường thẳng (d) một góc α. 

 Với yêu các cầu (1), (2), (3), (6), chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp 
đã biết trong phần chú ý về trường hợp đường thẳng cắt mặt cầu. 

 Với yêu các cầu (4) ta thấy ngay mặt phẳng (P) cần dựng sẽ đi qua A và có 
vtpt là IA



. 
 Với yêu các cầu (7) ta thực hiện viết phương trình đường thẳng (IA). 
 Với yêu các cầu (8), chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 3: Giả sử đường thẳng (d’) cần dựng có vtcp u '



, ta có: 

(d ') (d)

(d ') IA

⊥
 ⊥

 ⇔ 
u ' u

u ' IA

 ⊥


⊥

 

 

⇒ u ' u, IA =  
  

. 

Bước 4: Khi đó, phương trình đường thẳng (d’) được cho bởi: 

(d’): 
Qua A

vtcp u '





 . 

 Với yêu các cầu (9), chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 3: Giả sử đường thẳng (∆) cần dựng có vtcp u∆



(a; b; c), ta có: 

 u IA∆ ⊥
 

 ⇔ u .IA 0∆ =
 

.     (1) 

 g((∆), (d)) = α ⇔ 
u .u

cos
u . u

∆

∆

= α

 

 
.   (2) 

Giải hệ tạo bởi (1) và (2) chúng ta nhận được toạ độ của u∆



. 

Bước 4: Khi đó, phương trình đường thẳng (∆) được cho bởi: 

(∆): 
Qua A

vtcp u∆





 . 

Thí dụ 2.  Cho đường thẳng (d) và mặt cầu (S) có phương trình: 

(d): 
x 1 t

y 2 t

z 4 2t

= +
 = +
 = +

, t ∈  , (S): (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 3. 

a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm 
A. Tìm toạ độ tiếp điểm A. 

b. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và tiếp xúc với (S). 
c. Viết phương trình đường thẳng qua A và cắt mặt cầu (S) tại điểm B 

sao cho AB có độ dài lớn nhất. 
d. Viết phương trình đường thẳng qua A tiếp xúc với (S) và vuông góc 

với đường thẳng (d). 
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e. Viết phương trình đường thẳng qua A tiếp xúc với (S) và tạo với 
đường thẳng (d) một góc 300. 

 Giải 
Ta có: 
 Đường thẳng (d) có vtcp u(1; 1; 2)



 và đi qua điểm M(1; 2; 4). 

 Mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 1) và bán kính R 3= . 
a. Thay phương trình tham số của (d) vào phương trình (S), ta được: 

t2 + t2 + (2t + 3)2 = 3 ⇔ 6t2 + 12t + 6 = 0 ⇔ t = −1 ⇒ A(0; 1; 2). 
Vậy, đường thẳng (d) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A(0; 1; 2). 

b. Giả sử (P) là mặt phẳng cần dựng, ta thấy ngay: 

(P): 
( )
( )

Qua A 0; 1; 2

vtpt IA 1; 1; 1




− −
  ⇔ (P): x + y − z + 1 = 0. 

c. Giả sử (d1) là đường thẳng cần dựng, ta thấy ngay: 

(d1): 
Qua A

Qua I





 ⇔ (d1): 
( )
( )

Qua A 0; 1; 2

vtpt IA 1; 1; 1




− −
  ⇔ 1

x y 1 z 2(d ) :
1 1 1

− −
= =

− −
. 

d. Giả sử đường thẳng (d’) cần dựng có vtcp u '


, ta có: 

(d ') (d)

(d ') IA

⊥
 ⊥

 ⇔ 
u ' u

u ' IA

 ⊥


⊥

 

 

⇒ u ' u, IA (3; 3; 0) = = − 
  

 chọn u '(1; 1; 0)−


. 

Khi đó, phương trình đường thẳng (d’) được cho bởi: 

(d’): 
Qua A(0; 1; 2)

vtcp u '(1; 1; 0)




−
  ⇔ (d’): 

x t

y 1 t

z 2

=
 = −
 =

, t ∈  . 

e. Giả sử đường thẳng (∆) cần dựng có vtcp u∆



(a; b; c) ≠ 0


, ta lần lượt có: 

u IA∆ ⊥
 

 ⇔ u .IA 0∆ =
 

 ⇔ a + b − c = 0 ⇔ c = a + b. 

g((∆), (d)) = 300 ⇔ 0
u .u

cos30
u . u

∆

∆

=

 

 
 ⇔ 

2 2 2 2 2 2

a.1 b.1 c.2 3

2a b c . 1 1 2

+ +
=

+ + + +
  

⇔ [ ]2 2 2 22 a b 2(a b) 9 a b (a b) + + + = + + +   

⇔ (a + b)2 = a2 + b2 ⇔ 2ab = 0 ⇔ b = 0 hoặc a = 0. 
Khi đó: 
 Với b = 0 thì a = c ta được u∆



(a; 0; a) chọn u∆



(1; 0; 1), từ đó: 

(∆1): 
( )Qua A 0; 1; 2

vtpt u (1; 0; 1)∆






 ⇔ (∆1): 

x t

y 1

z 2 t

=
 =
 = +

, t ∈  . 
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 Với a = 0 thì c = b ta được u∆



(0; b; b) chọn u∆



(0; 1; 1), từ đó: 

(∆1): 
( )Qua A 0; 1; 2

vtpt u (0; 1; 1)∆






 ⇔ (∆1): 

x 0
y 1 t
z 2 t

=
 = +
 = +

, t ∈  . 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (∆1), (∆2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

 Chú ý:  Trong trường hợp đường thẳng (d) không cắt mặt cầu (S) (tâm I bán 
kính R) chúng ta thường gặp thêm câu hỏi: 
1. Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với (d) và: 

a. Tiếp xúc với mặt cầu (S). 
b. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 
c. Cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán 

kính bằng r (hoặc biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích 
hình tròn đó). 

2. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn lớn của (S). 

3. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và cắt mặt 
cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) có bán kính bằng r 
(hoặc biết chu vi đường tròn hoặc biết diện tích hình tròn đó). 

4. Viết phương trình các mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và tiếp 
xúc với mặt cầu (S). Giả sử các tiếp điểm là T1, T2, hãy viết 
phương trình đường thẳng (T1T2). 

 Với các yêu cầu (1), (2), (3), chúng ta thực hiện tương tự như trong các 
trường hợp đường thẳng cắt hoặc tiếp xúc với mặt cầu. 

 Với các yêu cầu (4), chúng ta thực hiện theo các bước lớn sau: 
Bước 1: Lập phương trình các mặt phẳng (P1), (P2) chứa (d) và tiếp xúc với (S). 
Bước 2: Tìm toạ độ các tiếp điểm T1, T2 với cách hiểu chúng chính là hình 

chiếu vuông góc của I trên các mặt phẳng (P1), (P2). 
Bước 3: Viết phương trình đường thẳng (T1T2). 

Thí dụ 3. Cho đường thẳng (d) và mặt cầu (S) có phương trình: 
x 3 y 2 z 1(d) :

9 3 5
− − +

= = ,   (S): x2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 14. 

a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) không cắt mặt cầu (S). 
b. Viết phương trình các mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và tiếp xúc 

với mặt cầu (S).  
c. Giả sử các tiếp điểm của (S) với các mặt phẳng trong câu b) là T1, 

T2, hãy viết phương trình đường thẳng (T1T2). 

 Giải 
Ta có: 
 Đường thẳng (d) có vtcp u(9; 3; 5)



 và đi qua điểm M(3; 2; −1). 
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 Mặt cầu (S) có tâm I(0; 1; 2) và bán kính R 14.=  
a. Chuyển phương trình của (d) về dạng tham số: 

x 3 9t

(d) : y 2 3t , t

z 1 5t

= +
 = + ∈
 = − +

 . 

Thay phương trình tham số của (d) vào phương trình (S), ta được: 
(3 + 9t)2 + (3t + 1)2 + (5t − 3)2 = 14 ⇔ 125t2 + 30t + 5 = 0, vô nghiệm. 

Vậy, đường thẳng (d) không cắt mặt cầu (S). 

b. Lấy thêm điểm N(−6; −1; −6) thuộc (d) và giả sử mặt phẳng (P) cần dựng có 
phương trình: 

(P): Ax + By + Cz + D = 0, với A2 + B2 + C2 > 0. 
Ta lần lượt có: 
 Vì M, N thuộc (P) nên: 

3A 2B C D 0
6A B 6C D 0

+ − + =
− − − + =

 ⇔ 
5C 9A 3B
5D 24A 13B

= − −
 = − −

.   (I) 

 Để (P) tiếp xúc với (S) điều kiện là: 

d(I, (P)) = R ⇔ 
2 2 2

B 2C D
14

A B C

+ +
=

+ +
  

⇔ ( )2 2 2 2B 2C D 14(A B C )+ + = + + . 

Để tiện tính toán, ta nhân hai vế của đẳng thức trên với 25: 

( )2 2 2 25B 10C 5D 350(A B ) 14(5C)+ + = + + .    (1) 

Thay (I) vào (1), ta được: 
2A2 + 3AB − 2B2 = 0 ⇔ A = −2B hoặc B = 2A. 

Khi đó: 

a. Với B = 2A thì chọn A = 1 suy ra B = 2, C = −3, D = −10, ta được: 

(P1): x + 2y − 3z − 10 = 0. 

b. Với A = −2B thì chọn B = −1 suy ra A = 2, C = −3, D = −7, ta được: 

(P2): 2x − y − 3z − 7 = 0. 
Vậy, có hai mặt phẳng (P1), (P2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

c. Ta lần lượt có: 
 Xác định toạ độ T1: Phương trình đường thẳng (IT1) được cho bởi: 

(IT1): 
1 1

Qua I

(IT ) (P )


 ⊥

 ⇔  (IT1): 
1

Qua I(0;1;2)

vtcp n (1;2; 3)




−
  ⇔ (IT1): 

x t

y 1 2t

z 2 3t

=
 = +
 = −

, t ∈  . 

Vì (IT1) ∩ (P1) = {T1}, do đó: 

t + 2(1 + 2t) − 3(2 − 3t) − 10 = 0 ⇔ 14t − 14 = 0 ⇔ t = 1⇒ T1(1; 3; −1). 
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 Xác định toạ độ T2: Phương trình đường thẳng (IT2) được cho bởi: 

(IT2): 
2 2

Qua I

(IT ) (P )


 ⊥

 ⇔ (IT2): 
2

Qua I(0;1;2)

vtcp n (2; 1; 3)




− −
  ⇔ (IT2): 

x 2t

y 1 t

z 2 3t

=
 = −
 = −

, t ∈   

Vì (IT2) ∩ (P2) = {T2}, do đó: 

4t − (1 − t) − 3(2 − 3t) − 7 = 0 ⇔ 14t − 14 = 0 ⇔ t = 1⇒ T2(2; 0;  −1). 
 Phương trình đường thẳng (T1T2) được cho bởi: 

(T1T2): 
1

1 2

Qua T (1; 3; 1)

vtcp T T (1; 3; 0)

−


−
  ⇔  (T1T2): 

x 1 t

y 3 3t

z 1

= +
 = −
 = −

, t ∈  . 

Dạng toán 6:  (Điểm và đường thẳng): Để tìm điểm M thuộc đường 
thẳng (d) thoả mãn điều kiện K. 

Phương pháp 
Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1:  Thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tham số: 

(d): 
0

0

0

x x at

y y bt

y z ct

= +
 = +
 = +

, t ∈   (có vtcp u(a; b; c)


). 

Bước 2: Điểm M ∈ (d), suy ra M(x0 + at; y0 + bt; z0 + ct) 
Bước 3: Thiết lập tính chất K cho điểm M. 

Cách 2: Sử dụng điều kiện K khẳng định M thuộc đường (L), khi đó: 
(d) ∩ (L) = {M}. 

Chúng thường gặp: 
1. Tìm trên đường thẳng (d) điểm M(xM; yM; zM) sao cho 2

Mx + 2
My + 2

Mz  nhỏ 
nhất (hoặc được phát biểu dưới dạng "Tìm toạ độ hình chiếu vuông 
góc M của O trên (d)").  
Khi đó, nếu sử dụng cách 1 thì bước 3 có nội dung: 

2 2 2
M M Mx y z+ +  = (x0 + at)2 + (y0 + bt)2 + (z0 + ct)2 = At2 + Bt + C ≥ 

4A
∆

. 

Vậy, ta được ( )2 2 2
M M M Min

x y z
4A

∆
+ + = −  đạt được khi 

bt
2A

= −  ⇒ M. 

2. Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng (d). 
Khi đó: 
 Nếu sử dụng cách 1 thì bước 3 có nội dung: 

AM ⊥ (d) ⇔ AM u⊥
 

 ⇔ AM.u 0=
 

 ⇒ Giá trị t ⇒ Toạ độ H. 
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 Nếu sử dụng cách 2 thì thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Xác định vtcp a



 của đường thẳng (d). 
Bước 2: Viết phương trình mặt phẳng (P) thoả mãn: 

(P): 
qua A
(P) (d)


 ⊥

 . 

Bước 3: Hình chiếu vuông góc M của A lên đường thẳng (d) là giao 
điểm của (d) và (P). 

Từ việc xác định được toạ độ hình chiếu vuông góc của A lên (d), chúng ta 
thực hiện được việc: 

 Tìm toạ độ điểm M thuộc (d) sao cho độ dài AM ngắn nhất. 
 Tìm toạ độ điểm A1 đối xứng với điểm A qua (d), cụ thể ta thực hiện 

theo các bước: 
Bước 1: Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc M của A lên (d). 
Bước 2: Suy ra toạ độ điểm A1 từ điều kiện M là trung điểm của AA1. 
Tuy nhiên, yêu cầu này còn có thể thực hiện bằng cách: 
Bước 1: Xác định vtcp u



 của đường thẳng (d). 
Bước 2: Giả sử A1(x; y; z), suy ra: 

1

1

Trung®iÓm M của AA thuéc(d)

AA (d)




⊥
 

⇔ 
A A A

1

x x y y z z
M ; ; (d)

2 2 2

AA .u 0

 + + + ∈  
 

 =
 

⇒ Toạ độ A1. 

 Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với (d) và cắt (d), 
cụ thể ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc M của A lên (d). 
Bước 2: Suy ra đường thẳng (AM) là đường thẳng cần dựng. 
Tuy nhiên, yêu cầu này còn có thể thực hiện bằng cách: 
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và chứa đường 

thẳng (d). 
Bước 2: Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và vuông góc với 

đường thẳng (d). 
Bước 3: Đường thẳng cần tìm chính là giao tuyến của hai mặt phẳng 

(P) và (Q). 
 Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (d), cụ thể ta thực 

hiện theo các bước: 
Bước 1: Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc M của A lên (d). 
Bước 2: Mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (d) được xác định bởi: 

(S): 
T
B

âm A

án kính R=AM





. 
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Tuy nhiên, yêu cầu này còn có thể thực hiện bằng cách: 
Bước 1: Gọi R là bán kính mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (d) thì ta có: 

R = d(A, (d)). 
Bước 2: Phương trình mặt cầu (S) được xác định bởi: 

(S): 
T
B

âm A

án kính R





. 

Thí dụ 1. Cho điểm A(2; 6; 2) và đường thẳng (d) có phương trình: 
x 3 y 1 z 1(d) :

2 1 2
− − −

= =
−

. 

a. Tìm trên đường thẳng (d) điểm M(xM; yM; zM) sao cho tổng  
2 2 2
M M Mx y z+ +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

b. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng (d). 
c. Tìm tọa độ điểm A1 đối xứng với điểm A qua đường thẳng (d). 
d. Viết phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm A vuông góc 

với  (d) và cắt (d). 
e. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (d). 
f. Viết phương trình mặt cầu tâm A và cắt đường thẳng (d) tại hai 

điểm E, F sao cho EF = 6. 

 Giải 
Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tham số: 

(d): 
x 3 2t
y 1 t
z 1 2t

= −
 = +
 = +

, t ∈  . 

a. §iÓm M ∈ (d), suy ra M(3 − 2t ; 1 + t; 1 + 2t). 
Khi đó: 

2 2 2
M M Mx y z+ +  = (3 − 2t)2 + (1 + t)2 + (1 + 2t)2 = 9t2 − 6t + 11  

 = (3t − 1)2 + 10 ≥ 10. 

Từ đó, suy ra ( )2 2 2
M M M Min

x y z 10+ + =  đạt được khi: 

3t − 1 = 0 ⇔ 
1t
3

=  ⇒ Toạ độ điểm 
7 4 5M ; ;
3 3 3

 
 
 

. 

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng (d), ta có thể trình bày theo 
hai cách sau: 
Cách 1: Đường thẳng (d) có vtcp u( 2; 1; 2)−



. 

Vì H ∈ (d) nên H(3 − 2t ; 1 + t; 1 + 2t), suy ra AH(1 2t; t 5; 2t 1)− − −


. 
Để H là hình chiếu vuông góc của A lên (d) điều kiện là: 

AH ⊥ (d) ⇔ AH u⊥
 

 ⇔ AH.u 0=
 

  
⇔ 2(1 2t) (t 5) 2(2t 3) 0− − + − + − =  ⇔ t = 1 ⇒ H(1; 2; 3). 
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Cách 2: Đường thẳng (d) có vtcp u( 2; 1; 2)−


. 
Gọi (P) là mặt phẳng thoả mãn: 

(P): 
Qua A
(P) (d)


 ⊥

 ⇔ (P): 
Qua A(2; 6; 2)

vtpt u( 2; 1; 2)



−
  ⇔ (P): 2x − y − 2z + 6 = 0. 

Vì {H} = (d) ∩ (P) nên toạ độ H là nghiệm hệ phương trình: 
x 3 2t
y 1 t
z 1 2t
2x y 2z 6 0

= −
 = +
 = +
 − − + =

 ⇔ 

x 3 2t
y 1 t
z 1 2t
9t 9 0

= −
 = +
 = +
 − =

 ⇒ 

x 1
y 2
z 3
t 1

=
 =
 =
 =

⇒ H(1; 2; 3). 

c. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu b): Vì H là trung điểm của AA1 nên A1(0; −2; 4). 
Cách 2: (Độc lập với câu b): Đường thẳng (d) có vtcp u( 2; 1; 2)−



 và giả sử điểm   
A1(x; y; z), suy ra: 

1

1

Trung i m Hc a AA thu c(d)
AA (d)

® ể ủ ộ
 ⊥

 ⇔ 

1

x 2 y 6 z 2H ; ; (d)
2 2 2

AA .u 0

 + + + ∈ 
 

 =
 

 

⇔

x 2 3 2t
2

y 6 1 t
2

z 2 1 2t
2
2(x 2) (y 6) 2(z 2) 0

+ = −


+ = +

 +

= +

− − + − + − =

⇔

x 4 4t
y 2t 4
z 4t
t 1 0

= −
 = −
 =
 − =

 ⇒ 

x 0
y 2
z 4
t 1

=
 = −
 =
 =

⇒ A1(0; −2; 4). 

d. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu b): Gọi (d’) là đường thẳng cần dựng thì: 

(d’): 
Qua A
Qua H





 ⇔ (d’): 
Qua A(2; 6; 2)

vtcp HA(1; 4; 1)



−
  ⇔ 

x 2 y 6 z 2(d ') :
1 4 1
− − −

= =
−

. 

Cách 2: (Độc lập với câu b): Gọi (d’) có vtcp u '


 là đường thẳng cần dựng. 

Lấy điểm B(3; 1; 1) thuộc (d) và gọi (P) = (A, (d))  thì (P) có vtpt Pn


 được cho 
bởi: 

Pn AB, u ( 9; 0; 9) = = − − 
  

 chọn Pn (1; 0; 1)


. 

Khi đó, ta nhận thấy: 

(d ') (P)
(d ') (d)

⊂
 ⊥

 ⇔ Pu ' n

u ' u

 ⊥


⊥

 

 

 ⇔ Pu ' n , u ( 1; 4;1) = = − − 
  

. 
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Vậy, phương trình đường thẳng (d’) được cho bởi: 

(d’): 
Qua A(2; 6; 2)

vtcp u '( 1; 4; 1)



− −
  ⇔ 

x 2 y 6 z 2(d ') :
1 4 1

− − −
= =

− −
. 

e. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu b): Mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (d) được xác 
định bởi: 

(S): 
T

B

âm A(2; 6; 2)

án kính R=AH= 18





 ⇔ (S): (x − 2)2 + (y − 6)2 + (z − 2)2 = 18. 

Cách 2: (Độc lập với câu b): Đường thẳng (d) có vtcp u(1; 2; 2)−


 và đi qua điểm   
B(3;  1; 1). Gọi R là bán kính mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (d), ta có: 

R = d(A, (d)) =  18 . 
Phương trình mặt cầu (S) được xác định bởi: 

(S): 
T

B

âm A(2; 6; 2)

án kính R= 18





 ⇔ (S): (x − 2)2 + (y − 6)2 + (z − 2)2 = 18. 

f. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu b): Vì H là trung điểm của EF nên mặt cầu (T) cần dựng 
có bán kính R được xác định bởi: 

R = AE = 2 2AH EH+  = 
2

2 EFAH
2

 +  
 

 = 18 9 27+ = . 

Phương trình mặt cầu (T) được xác định bởi: 

(T): 
T

B

âm A(2; 6; 2)

án kính R= 27





 ⇔ (T): (x − 2)2 + (y − 6)2 + (z − 2)2 = 27. 

Cách 2: (Độc lập với câu b): Vì H là trung điểm của EF nên mặt cầu (T) cần dựng có 
bán kính R được xác định bởi: 

EM2 2R=AE= AM +
EF(A, (d))
2

2
2d

 +  
 

 = 18 9 27+ = . 

Phương trình mặt cầu (T) được xác định bởi: 

(T): 
T

B

âm A(2; 6; 2)

án kính R= 27





 ⇔ (T): (x − 2)2 + (y − 6)2 + (z − 2)2 = 27. 

 Chú ý: Tiếp tục ứng dụng hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng 
chúng ta xét các dạng toán sau: 

 Cho hai điểm A, B và đường thẳng (d). Tìm toạ độ điểm M trên đường thẳng 
(d) để: 

a. MA MB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất.  

b. MA2 + MB2 đạt giá trị nhỏ nhất.  
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Khi đó: 
a. Chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Gọi I là trung điểm của AB, ta có: 

MA MB 2 MI 2MI+ = =
  

. 

Từ đó, ta thấy MA MB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, tức 

M là hình chiếu vuông góc của I trên (d). 
Bước 2: Tìm toạ độ của M. 

b. Ta có thể lựa chọn các cách giải sau: 
Cách 1: Chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Gọi I là trung điểm của AB, ta có: 

MA2 + MB2 = 
2 2

MA MB+
  ( ) ( )2 2

MI IA MI IB= + + +
   

 

2 2 2 2MI 2MI.IA IA MI 2MI.IB IB= + + + + +
   

 

( )
2

2 AB2MI 2MI IA IB
2

= + + +
  

2
2 AB2MI

2
= + . 

Từ đó, ta thấy MA2 + MB2 đạt giá trị nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, tức 
M là hình chiếu vuông góc của I trên (d). 

Bước 2: Tìm toạ độ của M. 
Cách 2: Sử dụng phương trình tham số (giả sử là t) của đường thẳng (d) chúng ta 
biến đổi biểu thức MA2 + MB2 về dạng (ta luôn có a > 0): 

MA2 + MB2 = at2 + bt + c 
4a
∆

≥ − . 

Từ đó, ta thấy (MA2 + MB2)Min = 
4a
∆

− , đạt được khi 
bt
2a

= − , suy ra toạ độ 

điểm M. 
 Mở rộng với ba điểm A, B, C không thẳng hàng (hoặc tứ diện ABCD) chúng ta 

sử dụng trọng tâm G của ∆ABC ((hoặc trọng tâm G của tứ diện ABCD)). Cụ thể 
"Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và đường thẳng (d). Tìm toạ độ điểm 
M trên đường thẳng (d) để: 

a. MA MB MC+ +
  

 đạt giá trị nhỏ nhất.  

b. MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.  
ở đây, chúng ta thực hiện phép biến đổi: 

MA MB MC 3MG+ + =
   

. 

MA2 + MB2 + MC2 = 
2 2 2

MA MB MC+ +
  

 

( ) ( ) ( )2 2 2
MG GA MG GB MG GC= + + + + +
     

 

( )2 2 2 23MG 2MG GA GB GC GA GB GC= + + + + + +
   

  

2 2 2 23MG GA GB GC= + + + . 



 470 

Dạng toán 7:  (Điểm và mặt phẳng): Để tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) 
thoả mãn điều kiện K. 

Phương pháp 
Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1:   Sử dụng phương trình ban đầu của mặt phẳng. 
Cách 2:  Sử dụng điều kiện K khẳng định M thuộc đường (L), khi đó: 

(P) ∩ (L) = {M}. 
Chúng thường gặp: 
1. Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc H của điểm A lên mặt phẳng (P). 

Khi đó: 
 Nếu sử dụng cách 1 thì: 

Bước 1: Xác định vtpt n


 của mặt phẳng (P). 
Bước 2: Giả sử H(x; y; z) là chiếu vuông góc H của A lên (P), suy ra: 

H (P)
AH (P)

∈
 ⊥

⇔ 
H (P)

AH // n

∈


    ⇒ Toạ độ của H. 

 Nếu sử dụng cách 2 thì: 
Bước 1: Xác định vtpt n



 của mặt phẳng (P). 
Bước 2: Viết phương trình đường thẳng (d) thoả mãn: 

(d): 
Qua A

(d) (P)


 ⊥

 ⇔ (d): 
Qua A

vtcp n





  ⇒ Phương trình tham số (d). 

Bước 3: Hình chiếu vuông góc H của A lên (P) chính là giao điểm của 
(d) và (P). 

Từ việc xác định được toạ độ hình chiếu vuông góc của A lên (P), chúng 
ta thực hiện được việc: 

 Tìm toạ độ điểm H thuộc (P) sao cho độ dài AH ngắn nhất. 
 Tìm toạ độ điểm A1 đối xứng với điểm A qua (P), cụ thể ta thực hiện 

theo các bước: 
Bước 1: Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc H của A lên (P). 
Bước 2: Suy ra toạ độ điểm A1 từ điều kiện H là trung điểm của AA1. 
Tuy nhiên, yêu cầu này còn có thể thực hiện bằng cách: 
Bước 1: Xác định vtpt n



 của mặt phẳng (P). 
Bước 2: Giả sử A1(x; y; z), suy ra: 

1

1

Trung điểm M của AA thuộc(P)

AA (P)




⊥
 

⇔ 
A A A

1

x x y y z z
H ; ; (P)

2 2 2

AA // n 0

 + + +  ∈  
 

 =
 

⇒ Toạ độ A1. 
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 Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (P), cụ thể ta thực 
hiện theo các bước: 
Bước 1: Xác định toạ độ hình chiếu vuông góc H của A lên (P). 
Bước 2: Mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (P) được xác định bởi: 

(S): 
T
B

âm A

án kính R=AH





. 

Tuy nhiên, yêu cầu này còn có thể thực hiện bằng cách: 
Bước 1: Gọi R là bán kính mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (P) thì ta có: 

R = d(A, (P)). 
Bước 2: Phương trình mặt cầu (S) được xác định bởi: 

(S): 
T
B

âm A

án kính R





. 

 Tìm trên mặt phẳng (P) điểm M(xM; yM; zM) sao cho 2
Mx + 2

My + 2
Mz  

nhỏ nhất bởi nó được phát biểu lại dưới dạng "Tìm toạ độ hình 
chiếu vuông góc M của O trên (P)"). 

 Cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P). Tìm trên (P) điểm M sao cho 

MA MB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất, cụ thể ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Gọi I là trung điểm của AB, suy ra toạ độ của I. 

Bước 2: Nhận xét rằng MA MB 2MI 2MI+ = =
  

. 

 Từ đó: 

MA MB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất ⇔ MI nhỏ nhất 

⇔ M là hình chiếu vuông góc của I trên (P). 
Bước 3:  Xác định toạ độ điểm M. 

2. Tìm điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho: 
a. MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất. 
b. | MA − MB |  đạt giá trị lớn nhất. 

Thí dụ 1. Cho hai điểm A(1; 1; −1), B(−1; 3; −1) và mặt phẳng (P) có phương 
trình x + y + 2z − 6 = 0. 
a. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (P). 
b. Tìm tọa độ điểm A1 đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P). 
c. Tìm trên mặt phẳng (P) điểm M(xM; yM; zM) sao cho tổng  

2 2 2
M M Mx y z+ +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

d. Tìm trên (P) điểm N sao cho NA NB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất. 

e. Tìm trên (P) điểm E sao cho EA + EB đạt giá trị nhỏ nhất. 
f. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (P). 
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g. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất đi qua A và tiếp 
xúc với (P). 

h. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất đi qua A và cắt 
(P) theo thiết diện là đường tròn lớn. 

i. Viết phương trình mặt cầu tâm A và cắt (P) theo thiết diện là 
đường tròn (C) có bán kính r 3 2= . 

 Giải 
a. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 1; 2)



. 
Giả sử H(x; y; z) là hình chiếu vuông góc của A lên (P), suy ra: 

H (P)
AH (P)

∈
 ⊥

 ⇔ 
H (P)

AH(x 1; y 1; z 1) // n(1; 1; 2)

∈


− − +
   

⇔
x y 2z 6 0
x 1 y 1 z 1

1 1 2

+ + − =

 − − +

= =

⇔ 

x y 2z 6
x y 0
2y z 3

+ + =
 − =
 − =

⇔
x 2
y 2
z 1

=
 =
 =

⇒ H(2; 2; 1). 

Cách 2: Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 1; 2)


. Gọi (d) là đường thẳng thoả mãn: 

(d): 
Qua A

(d) (P)


 ⊥

 ⇔ (d): 
Qua A(1; 1; 1)

vtcp n(1; 1; 2)

−



  ⇔ (d): 

x 1 t

y 1 t

z 1 2t

= +
 = +
 = − +

, t ∈  . 

Vì {H} = (d) ∩ (P) nên toạ độ H là nghiệm hệ phương trình: 
x 1 t

y 1 t

z 1 2t

x y 2z 6 0

= +
 = +
 = − +
 + + − =

 ⇒ 

x 2

y 2

z 1

t 1

=
 =
 =
 =

⇒ H(2; 2; 1). 

b. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu a): Vì H là trung điểm của AA1 nên A1(3; 3; 3). 
Cách 2: Mặt phẳng (P) có vtpt n(1; 1; 2)



 và giả sử A1(x; y; z), suy ra: 

1

1

Trung®iÓm H của AA thuéc(P)

AA (P)




⊥
 ⇔ 

1

x 1 y 1 z 1
H ; ; (P)

2 2 2

AA // n

 + + − ∈ 
 



 

 

⇔ 

x 1 y 1 z 1
2. 6 0

2 2 2
x 1 y 1 z 1

1 1 2

+ + − + + − =


− − + = =


⇔ 

x y 2z 12
x y 0
x z 0

+ + =
 − =
 − =

 ⇒ A1(3; 3; 3). 

c. Nhận xét rằng 2 2 2
M M Mx y z+ +  = ( ) ( ) ( )2 2 2

M M Mx 0 y 0 z 0− + − + −  = OM2. 
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Từ đó, suy ra: 
( )2 2 2

M M M Min
x y z+ +  ⇔ OM nhỏ nhất ⇔ M là hình chiếu vuông góc của O trên (P). 

Gọi (∆) là đường thẳng thoả mãn: 

(∆): 
Qua O

( ) (P)


 ∆ ⊥

 ⇔ (∆): 
Qua O(0; 0; 0)

vtcp n(1; 1; 2)





  ⇔ (∆): 

x t

y t

z 2t

=
 =
 =

, t ∈  . 

Vì {M} = (∆) ∩ (P) nên bằng cách phương trình tham số của (∆) vào phương trình 
của (P), ta được: 

t + t + 4t − 6 = 0 ⇔ 6t − 6 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ M(1; 1; 2). 

Vậy, với điểm M(1; 1; 2) thì ( )2 2 2
M M M Min

x y z 6+ + = . 

d. Gọi I là trung điểm của AB, suy ra I(1; 3; 1). Nhận xét rằng: 

NA NB 2NI 2NI+ = =
  

. 

 Từ đó: 

NA NB+
 

 đạt giá trị nhỏ nhất ⇔ NI nhỏ nhất  

⇔ N là hình chiếu vuông góc của I trên (P). 
 Xác định toạ độ điểm N: Gọi (d’) là đường thẳng thoả mãn: 

(d’): 
Qua I

(d') (P)


 ⊥

 ⇔ (d’): 
Qua I(1; 3; 1)

vtcp n(1; 1; 2)





  ⇔ (d’): 

x 1 t

y 3 t

z 1 2t

= +
 = +
 = +

. 

Vì {N} = (d’) ∩ (P) nên bằng cách phương trình tham số của (d’) vào phương trình 
của (P), ta được: 

(1 + t) + (3 + t) + 2(1 + 2t) − 6 = 0 ⇔ 6t = 0 ⇔ t = 0 ⇒ N(1; 3; 1). 
Vậy, với điểm N(0; 1; 4) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

e. (Dựa vào kết quả câu b): Nhận xét rằng: 
tA.tB = −6.(−6) = 36 > 0 ⇔ A, B ở về cùng một phía với (P). 

Phân tích: Gọi A1 là điểm đối xứng với A qua (P) và {F} = (A1B) ∩ (P), khi đó với điểm 
E bất kỳ thuộc (P), ta có:  

EA + EB = EA1 + EB ≥ A1B = FA + FB.  

Vậy, ta được EA + EB nhỏ nhất khi E ≡ F.  
Phương trình đường thẳng (A1B) được xác định bởi: 

(A1B): 
1

1

Qua A (3; 3; 3)

vtcp A B( 4; 0; 4) ch 0; 1än (1; )




− −
  ⇔ (A1B): 

x 3 t
y 3
z 3 t

= +
 =
 = +

. 

Khi đó, để tìm toạ độ F ta thay x, y, z từ phương trình tham số của (A1B) vào 
phương trình của (P) được:  

3 + t + 3 + 2(3 + t) − 6 = 0 ⇔ t = −2 ⇒ F(1; 3; 2). 
Vậy, điểm E(1; 3; 1) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

F 

A 

A1 

H 

B 
E 
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f. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: 
Cách 1: (Dựa vào kết quả câu a): Mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (P) được xác định bởi: 

(S): 
T 1 1

B

âm A(1; ; )

án kính R=AH= 6

−



 ⇔ (S): (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 6. 

Cách 2: (Độc lập với câu a): Gọi R là bán kính mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với (P) 
thì ta có: 

R = d(A, (P)) = 6 . 
Phương trình mặt cầu (S) được xác định bởi: 

(S): 
T 1 1

B

âm A(1; ; )

án kính R=AH= 6

−



 ⇔ (S): (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 6. 

g. Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất đi qua A và tiếp xúc với (P) chính là mặt cầu 
đường kính AH, ta có ngay: 

(S): 
T

B

âm I là trung điểm AH

AH
án kính R=

2






 ⇔ (S): 
T

B / 2

5 5
âm I ; ; 2

2 2

án kính R= 6

  
 
 




  

⇔ ( )
2 2

25 5 3(S) : x y z 2
2 2 2

   − + − + − =   
   

.  

h. Mặt cầu (S)  có bán kính nhỏ nhất đi qua A và cắt (P) theo thiết diện là đường 
tròn lớn chính là đường tròn tâm H và bán kính AH nên: 

(S): (x − 2)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 6. 
i. Mặt cầu (T) cần dựng có bán kính là: 

R2 = d(A, (P)) + r2 = 6 + 18 = 24 ⇔ R 24= . 
Phương trình mặt cầu (T) được xác định bởi: 

(S): 
T 1 1

B

âm A(1; ; )

án kính R= 24

−



 ⇔ (S): (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 24. 

Dạng toán 8: (Điểm và mặt cầu): Để tìm điểm M thuộc mặt cầu (S) thoả 
mãn điều kiện K. 

Phương pháp 
Ta lựa chọn một trong hai cách sau: 

Cách 1: Sử dụng phương trình ban đầu của mặt cầu. 

Cách 2: Thiết lập điều kiện để M là giao điểm của một đối tượng khác đối với 
mặt cầu (thường là đường thẳng). 

Thí dụ 1. Cho điểm A(2; 3; 4) và mặt cầu (S): x2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 3. 
a. Chứng tỏ rằng điểm A nằm ngoài mặt cầu (S). 
b. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A cắt (S) tại hai điểm B, 

C sao cho BC có độ dài lớn nhất. 
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c. Tìm điểm M thuộc (S) sao cho MA đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. 
d. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) và cách A một 

khoảng lớn nhất. 
e. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (S). 
f. Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất, đi qua A và tiếp 

xúc với (S). 
g. Viết phương trình mặt cầu có bán kính lớn nhất, đi qua A và tiếp 

xúc với (S). 

 Giải 

a. Mặt cầu (S) có tâm I(0; 1; 2) và bán kính R 3= , ta có: 

IA2 = 22 + (3 − 1)2 + (4 − 2)2 = 12 ⇔ IA 2 3 R= > . 
Vậy, điểm A nằm ngoài mặt cầu (S). 

b. Hai điểm B, C thuộc (S) có độ dài lớn nhất khi BC là một đường kính của (S), do 
đó đường thẳng (d) cần dựng được cho bởi: 

(d): 
Qua I(0; 1; 2)

vtcp IA(2; 2; 2) chọn (1; 1; 1)





  ⇔ (d): 

x t

y 1 t

z 2 t

=
 = +
 = +

, t ∈  . 

c. Nhận xét rằng: 

MA ≥ IA − IM = IA R 2 3 3 3− = − =  ⇒ MAMin = 3 ,  

đạt được khi M, I, A thẳng hàng. 
MA ≤ IA + IM = IA R 2 3 3 3 3+ = + =  ⇒ MAMax = 3 3 ,  
đạt được khi M, I, A thẳng hàng. 

Tức trong cả hai trường hợp {M} = (IA) ∩ (S) = (d) ∩ (S). 
Thay phương trình tham số của (d) vào (S), ta được: 

t2 + t2 + t2 = 3 ⇔ t2 = 1 ⇔ t = ±1 ⇒ 1

2

M (1; 2; 3)
M ( 1; 0; 1)


 −

⇒ 1

2

AM 3

AM 3 3

 =


=
. 

Vậy, ta có kết luận: 
 MAMin = 3 , đạt được tại điểm M1(1; 2; 3). 

 MAMax = 3 3 , đạt được tại điểm M2(−1; 0; 1). 
d. Mặt phẳng (P) cần dựng tiếp xúc với (S) và cách A một khoảng lớn nhất chính là 
mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại điểm M2, do đó: 

2Qua M ( 1; 0; 1)
(P) :

vtpt IA(3; 3; 3) chọn (1; 1; 1)

−



  ⇔ (P): x + y + z = 0. 

e. Mặt cầu tâm A có thể tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài với (S), nên ta có: 
 Mặt cầu (T1) tâm A tiếp xúc ngoài với (S) được cho bởi: 

1

T 3 4
(T ) :

B 31

âm A(2; ; )

án kính R=AM




=
  ⇔ (T1): (x − 2)2 + (y − 3)2 + (z − 4)2 = 3. 
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 Mặt cầu (T2) tâm A tiếp xúc trong với (S) được cho bởi: 

2

T 3 4
(T ) :

B 3 32

âm A(2; ; )

án kính R=AM




=
 ⇔ (T2): (x − 2)2 + (y − 3)2 + (z − 4)2 = 27. 

f. Mặt cầu (S1) có bán kính nhỏ nhất, đi qua A và tiếp xúc với (S) chính là mặt cầu 
đường kính AM1, do đó: 

1
1

T
(S ) :

B

1 1

1

âm I  là trung điểm AM

AM
án kính R =

2






 ⇔ 
1

1

1

T
(S ) :

B

3 5 7
âm I ; ;

2 2 2

3
án kính R =

2

  
   





  

⇔ 
2 2 2

1
3(S ) : x y z
4

3 5 7

2 2 2
     − + − + − =     
     

. 

g. Mặt cầu (S2) có bán kính lớn nhất, đi qua A và tiếp xúc với (S) chính là mặt cầu 
đường kính AM2, do đó: 

2
2

T
(S ) :

B

2 2

2

âm I  là trung điểm AM

AM
án kính R =

2






 ⇔ 
2

2

2

T
(S ) :

B
2

1 3 5
âm I ; ;

2 2 2

3 3
án kính R =

  
   





  

⇔ 
2 2 2

2
27(S ) : x y z
4

1 3 5

2 2 2
     − + − + − =     
     

. 

 Chú ý: Nếu điểm A nằm trong hoặc nằm trên mặt cầu (S) thì mọi đường 
thẳng hoặc mặt phẳng đi qua A đều cắt (S). Nhận định này gợi ý một cách chứng 
minh đường thẳng hoặc mặt phẳng cắt mặt cầu. 

Thí dụ 2. Cho điểm A(2; 1; 2) và mặt cầu (S) có phương trình: 
(S): x2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 9. 

a. Chứng tỏ rằng mọi đường thẳng đi qua điểm A đều cắt mặt cầu (S). 
b. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A cắt (S) theo thiết diện là 

đường tròn có bán kính nhỏ nhất. 
c. Viết phương trình đường thẳng đi qua A cắt (S) tại hai điểm B, C 

sao cho BC có độ dài lớn nhất. 
d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với đường thẳng 

x y z( ) :
2 1 1

∆ = =
−

 và cắt (S) tại hai điểm E, F sao cho EF 3 2= . 

 Giải 
a. Mặt cầu (S) có tâm I(0; 1; 1) và bán kính R = 3, ta có: 

IA2 = 22 + (1 − 1)2 + (2 − 1)2 = 5 ⇔ IA 5 R= < . 
Vậy, mọi đường thẳng đi qua điểm A đều cắt mặt cầu (S). 
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b. Gọi r là bán kính của đường tròn (C), ta có nhận xét: 
r2 = R2 − d2(I, (P)) ≤ R2 − IA2 = 4 ⇔ r ≤ 2. 

Suy ra rMin = 2, đạt được khi d(I, (P)) = IA ⇔ IA ⊥ (P). 
Do đó, mặt phẳng (P) cần dựng được cho bởi: 

Qua A(2; 1; 2)
(P) :

vtcp IA(2; 0; 1)





  ⇔ (P): 2x + z − 6 = 0. 

c. Hai điểm B, C thuộc (S) có độ dài lớn nhất khi BC là một đường kính của (S), do 
đó đường thẳng (d) cần dựng được cho bởi: 

Qua A(2; 1; 2)
(d) :

vtcp IA(2; 0; 1)





  ⇔ 

x 2 2t

(d) : y 1

z 2 t

= +
 =
 = +

, t ∈  . 

d. Giả sử đường thẳng (d) cần dựng có vtcp u(a; b; c)


, ta lần lượt có: 
 Đường thẳng (d) vuông góc với (∆) với vtcp u (2; 1; 1)∆ −



 khi: 
u u u.u 0 2a b c 0 b 2a c.∆ ∆⊥ ⇔ = ⇔ − + = ⇔ = +
   

 
 Phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

Qua A(2; 1; 2)
(d) :

vtcp u(a; b; c)





  ⇔ 

x 2 at

(d) : y 1 bt

z 2 ct

= +
 = +
 = +

, t ∈  . 

 Toạ độ các điểm E, F được xác định bằng cách thay phương trình tham số của 
(d) và (S), ta có: 

(at + 2)2 + b2t2 + (ct + 1)2 = 9  
⇔ (a2 + b2 + c2)t2 + 2(2a + c)t − 4 = 0.    (1) 

 Phương trình có hai nghiệm t1, t2 thoả mãn: 

1 2 2 2 2

1 2 2 2 2

2(2a c)t t
a b c

4t t
a b c

+ + = − + +

 = −
 + +

. 

 Với E(at1 + 2; bt1 + 1; ct1 + 2) và F(at2 + 2; bt2 + 1; ct2 + 2) thì: 
EF 3 2=   
⇔ 18 = EF2 = (at1 − at2)2 + (bt1 − bt2)2 + (ct1 − ct2)2 

= (a2 + b2 + c2)(t1 − t2)2 = (a2 + b2 + c2)[(t1 + t2)2 − 4t1t2] 

= ( )
( )

2
2 2 2

2 2 2 22 2 2

4(2a c) 16a b c
a b ca b c

 + + + +
 + ++ + 

= 
2

2 2 2

4(2a c) 16
a b c

+
+

+ +
 

⇔ 
2

2 2 2

2(2a c)1
a b c

+
=

+ +
 ⇔ a2 + c2 + (2a + c)2 = 2(2a + c)2 

⇔ 3a2 + 4ac = 0 ⇔ a = 0 hoặc 
4a c
3

= − . 



 478 

Khi đó: 
 Với a = 0 thì b = c nên u(0; c; c)



 chọn u(0; 1; 1)


, do đó ta được: 

1

x 2

(d ) : y 1 t , t .

z 2 t

=
 = + ∈
 = +

  

 Víi 
4a c
3

= −  thì 
5b c
3

= −  nên 
4 5u c; c; c
3 3

 − − 
 



 chọn u(4; 5; 3)−


, do đó ta được: 

2

x 2 4t

(d ) : y 1 5t , t .

z 2 3t

= +
 = + ∈
 = −

  

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Thí dụ 3. Cho điểm A(4; 2; 2) và mặt cầu (S) có phương trình: 
(S): (x − 2)2 + (y − 1)2 + z2 = 9. 

a. Chứng tỏ rằng điểm A nằm trên mặt cầu (S). 
b. Tìm điểm B thuộc (S) sao cho AB đạt giá trị lớn nhất. 
c. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại A. 
d. Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với (S) tại A và vuông góc với 

vect¬ v( 1; 0; 1)−


. 

e. Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với (S) tại A và tạo với đường 

thẳng 
x y 3 z( ) :
1 2 2

−
∆ = =

−
 một góc 450. 

f. Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với đường thẳng 
x y z 2(a) :
1 2 1

−
= =

−
 và cắt (S) tại điểm B sao cho AB 2 5= . 

 Giải 
a. Mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 0) và bán kính R = 3, ta có: 

IA2 = 22 + 12 + 22 = 9 ⇔ IA = 3 = R. 
Vậy, điểm A nằm trên mặt cầu (S). 

b. Điểm B thuộc (S) có độ dài lớn nhất khi AB là một đường kính của (S), do đó B 
đối xứng với A qua tâm I, suy ra B(0; 0; −2). 
c. Mặt phẳng (P) cần dựng được cho bởi: 

Qua A(4; 2; 2)
(P) :

vtcp IA(2; 1; 2)





  ⇔ (P): 2x + y + 2z − 14 = 0. 

d. Giả sử đường thẳng (d) cần dựng có vtcp u


, ta có: 

u IA
u IA, v ( 1; 4; 1)

u v

 ⊥  ⇔ = = − −  ⊥

 

  

 

. 
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Khi đó, phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

Qua A(4; 2; 2)
(d) :

vtcp u( 1; 4; 1)




− −
  ⇔ 

x 4 t

(d) : y 2 4t

z 2 t

= −
 = +
 = −

, t ∈  . 

e. Giả sử đường thẳng (d) cần dựng có vtcp du (a; b; c)


, ta lần lượt có: 

 Vì (d) tiếp xúc với (S) tại A nên: 

d du IA u .IA 0⊥ ⇔ =
   

 ⇔ 2a + b + 2c = 0 ⇔ b = −2a − 2c. 

 Để góc giữa (d) và (∆) bằng 459 điều kiện là: 

d0

d

u .u
cos45

u . u

∆

∆

=

 

 
 ⇔ 

2 2 2 2 2 2

a 2b 2c1

2 a b c . ( 1) 2 2

− + +
=

+ + − + +
 

⇔ 9[a2 + (−2a − 2c)2 + c2] = 2[−a + 2(−2a − 2c) + 2c]2  
⇔ 9[5a2 + 8ac + 5c2] = 2(−5a − 2c)2  

⇔ 5a2 + 32bc − 37c2 = 0 ⇔ a = −c hoặc 
37a c
5

= . 

Khi đó: 
 Với a = −c thì b = 0 nên du ( c; 0; c)−



 chọn du ( 1; 0; 1)−


, từ đó: 

(d1): 
d

Qua A(4;2;2)

vtcp u ( 1;0;1)




−
 ⇔ 1

x 4 t

(d ) : y 2 , t

z 2 t

= −
 = ∈
 = +

 . 

 Với 
37a c
5

=  thì 
84b c
5

= −  nên d
37 84u c; c; c
5 5

 − 
 



 chọn du (37; 84; 5)−


, từ đó: 

(d2): 
d

Qua A(4;2;2)

vtcp u (37; 84;5)




−
 ⇔ 2

x 4 37t

(d ) : y 2 84t , t

z 2 5t

= +
 = − ∈
 = +

 . 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 

f. Giả sử đường thẳng (d) cần dựng có vtcp u(a; b; c)


, ta lần lượt có: 

 Đường thẳng (d) vuông góc với (a) với vtcp au ( 1; 2; 1)−


 khi: 

a au u u.u 0 a 2b c 0 a 2b c.⊥ ⇔ = ⇔ − + + = ⇔ = +
   

 

 Phương trình đường thẳng (d) được cho bởi: 

Qua A(4; 2; 2)
(d) :

vtcp u(a; b; c)





  ⇔ 

x 4 at

(d) : y 2 bt

z 2 ct

= +
 = +
 = +

, t ∈  . 
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 Toạ độ điểm B (B ≠ A) được xác định bằng cách thay phương trình tham số 
của (d) và (S), ta có: 

(at + 2)2 + (bt + 1)2 + (ct + 2)2 = 9 ⇔ (a2 + b2 + c2)t2 + 2(2a + b + 2c)t = 0  
t 0

2 2 2

2(2a b 2c)t
a b c

≠ + +
⇔ = −

+ +
. 

 Với A(4; 2; 2) và B(at + 4; bt + 2; ct + 2) thì: 

AB 2 5=   

⇔ 20 = AB2 = a2t2 + b2t2 + (c2t2 = (a2 + b2 + c2)t2  

= ( )
( )

2
2 2 2

22 2 2

4(2a b 2c)a b c .
a b c

+ +
+ +

+ +
 = 

2

2 2 2

4(2a b 2c)
a b c

+ +
+ +

 

⇔ 5[(2b + c)2 + b2 + c2] = [2(2b + c) + b + 2c]2 

⇔ 5(5b2 + 4cb + 2c2) = (5b + 4c)2 ⇔ 6c2 + 20bc = 0 ⇔ c = 0 hoÆc 
10c b
3

= − . 

Khi đó: 
 Với c = 0 thì a = 2b nên u(2b; b; 0)



 chọn u(2; 1; 0)


, do đó ta được: 

1

x 4 2t

(d ) : y 2 t , t .

z 2

= +
 = + ∈
 =

  

 Víi 
10c b
3

= −  thì 
4a b
3

= −  nên 
4 10u b; b; b
3 3

 − − 
 



 chọn u(4; 3; 10)−


, do đó 

ta được: 

2

x 4 y 2 z 2
(d ) : .

4 3 10

− − −
= =

−
 

Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1) và (d2) thoả mãn điều kiện đầu bài. 
 

C.  Các bài toán chọn lọc 
 

Ví dụ 1: (Đề thi đại học khối B − 2003): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho hai điểm A(2; 0; 0), B(0; 0; 8) và điểm C sao cho AC



(0; 6; 0). Tính 
khoảng cách từ trung điểm I của BC đến đường thẳng OA. 

 Giải 
Giả sử C(x; y;, z) suy ra: 

(0; 6; 0) = (x − 2; y; z) ⇒ C(2; 6; 0) ⇒ I(1; 3; 4). 

d(I, OA) = 
[OI,OA]

OA

 


 = 5. 
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Ví dụ 2: (Đề thi đại học khối D − 2004): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho ba điểm A(2; 0; 1), B(1; 0; 0), C(1; 1; 1) và mặt phẳng (P): x + y + 
z − 2 = 0. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm 
thuộc mặt phẳng (P). 

 Giải 
1. Giả sử mặt cầu (S) có dạng:  

(S): x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0, víi  a2 + b2 + c2 − d ≥ 0. 
 §iÓm A∈(S) ⇔ 5 − 4a − 2c + d = 0.     (1)  
 Điểm B∈(S) ⇔ 1 − 2a + d = 0.      (2)  
 Điểm C∈(S) ⇔ 3 − 2a − 2b − 2c + d = 0.    (3)  
 Tâm  I(a; b; c)∈(P) ⇔ a + b + c − 2 = 0.    (4)  
Giải hệ phương trình tạo bởi (1), (2), (3), (4), ta được  

a = 1, b = 0, c = 1, d = 1, thoả mãn điều kiện. 
Vậy, phương trình mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 2x − 2z + 1 = 0. 

Ví dụ 3: (Đề thi đại học khối A − 2005): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình: 

(d): 
x 1 y 3 z 3

1 2 1
− + −

= =
−

;  (P): 2x  +  y − 2z  +  9  =  0. 

a. Tìm toạ độ điểm I thuộc (d) sao cho khoảng cách từ I tới (P) bằng 2. 
b. Tìm toạ độ giao điểm A của (d) và (P). Viết phương trình tham số 

của đường thẳng (∆) nằm trong mặt phẳng (P), biết (∆) đi qua A và 
vuông góc với (d). 

 Giải 
Chuyển phương trình (d) về dạng tham số: 

(d): 

x 1 t
y 3 2t
z 3 t

= −
 = − +
 = +

, t ∈  . 

a. Với giả thiết I ∈ (d) suy ra I(1 − t; 2t − 3; 3 + t). 
Với điều kiện d(I, P)  =  2, ta được: 

2 2 2

| 2(1 t) (2t 3) 2(3 t) 9 |
2 1 ( 2)

− + − − + +

+ + −
  =  2 ⇔ 

t 4
t 2

=
 = −

. 

 Với t = 4, ta được I1(−3; 5; 7). 
 Với t = −2, ta được I2(3; −7; 1). 
Vậy, tồn tại hai điểm I1, I2 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

b. Thay phương trình tham số của (d) vào (P), ta được: 
2(1 − t) + (2t − 3) − 2(3 + t) + 9 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ A(0; −1; 4). 

Gọi a, b, n
  

 theo thứ tự là vtcp của (d), vtcp của (∆), vtpt của (P), ta có  

a


(−1; 2; 1) và n


(2; 1; −2). 
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Nhận xét rằng: 

( ) (P)
( ) (d)
∆ ⊂

 ∆ ⊥
 ⇔ 

b n

b a

 ⊥


⊥

 

 

 ⇔ b


 = [ n


, a


] = (5; 0; 5) chọn b


(1; 0; 1). 

Khi đó: 

(∆): 
qua A(0, 1,4)

vtct b(1,0,1)

−



  ⇔ (∆):  

x t
y 1
z 4 t

=
 = −
 = +

, t ∈  . 

Ví dụ 4: (Đề thi đại học khối D − 2005): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho hai đường thẳng  

(d1): 
x 1

3
−

 = 
y 2

1
+
−

 = 
z 1

2
+

 và (d2): 
x y z 2 0
x 3y 12 0

+ − − =
 + − =

. 

a. Chứng minh rằng (d1) và (d2) song song với nhau. Viết phương 
trình mặt phẳng (P) chứa cả hai đường thẳng (d1) và (d2). 

b. Mặt phẳng toạ độ Oxz cắt hai đường thẳng d1, d2 lần lượt tại các 
điểm A, B. Tính diện tích ∆OAB, với O là gốc toạ độ. 

 Giải 
a. Ta có: 
 (d1) có vtcp 1a



(3; −1; 2) và đi qua điểm M1(1; −2; −1). 

 (d2) có vtcp 2a


(3; −1; 2) và đi qua điểm M2(0; 4; 2). 

Nhận xét rằng 1a


 = 2a


 và điểm M1 ∉ (d2). 
Vậy, hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau. 
Để lập phương trình mặt phẳng  (P) chúng ta có hai cách sau: 

Cách 1: (Sử dụng chùm mặt phẳng): Mặt phẳng (P) chứa (d2) nên có dạng: 
(P): A(x + y − z − 2) + B(x + 3y − 12) = 0.    (1) 

Để (P) chứa (d1) điều kiện là: 

M1 ∈ (P) ⇔ A(1 − 2 + 1 − 2) + B(1 − 6 − 12) = 0 ⇔ A = − 
17
2

B.  (2) 

Thay (2) vào (1), ta được (P): 15x + 11y − 17z − 10 = 0. 
Cách 2: Ta có ngay: 

(P): 
1

1 1 2

qua M

c vtcpa v M MÆp µ





 ⇔ (P): 
1

1 1 2

qua M (1, 2, 1)

vtpt n [a , M M ] (15,11, 17)

− −


= = −
    

⇔ (P): 15(x − 1) + 11(y + 2) − 17(z + 1) = 0 ⇔ (P): 15x + 11y − 17z − 10 = 0. 
b. Ta lần lượt có: 
 Toạ độ của A là nghiệm của hệ tạo bởi (d1) và (Oxz) nên: 

x 1 y 2 z 1
3 1 2

y 0

− + + = =
−

 =

⇔ 

x 5
y 0
z 5

= −
 =
 = −

 ⇒ A(−5; 0; −5). 
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 Toạ độ của B là nghiệm của hệ tạo bởi (d2) và (Oxz) nên: 
x y z 2 0
x 3y 12 0
y 0

+ − − =
 + − =
 =

⇔ 

x 12
y 0
z 10

=
 =
 =

 ⇒ B(12; 0; 10). 

Khi đó, diện tích ∆OAB, với O là gốc toạ độ được cho bởi: 

S∆OAB = 
1
2

[ OA, OB
 

] = 
1
2

[(−5; 0; −5), (12; 0; 10)] = 5 ®vdt. 

Ví dụ 5: (Đề thi đại học khối A − 2002): Trong không gian Oxyz, cho 2 đường thẳng: 

(∆1): 
x 2y z 4 0
x 2y 2z 4 0

− + − =
 + − + =

, (∆2):
x 1 t
y 2 t
z 1 2t

= +
 = +
 = +

, t ∈  . 

a. Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (∆1) và song song với (∆2). 
b. Cho điểm M(2; 1; 4). Tìm toạ độ điểm H thuộc (∆2) sao cho độ dài 

MH ngắn nhất. 

 Giải 
Ta lần lượt có: 
a. (P) chứa (∆1) ⇔ (P) thuộc chùm tạo bởi (∆1), có dạng: 

(P): A(x − 2y + z − 4) + B(x + 2y − 2z + 4) = 0  
⇔ (P): (B + A)x + 2(B − A)y + (A − 2B)z − 4A + 4B = 0 
⇒ vtpt Pn



(B + A; 2B − 2A; A − 2B). 

Gọi 2a


 là vtcp của (∆2), ta được 2a


(1; 1; 2). 

Vì (P)//(∆2) nên: 

Pn


⊥ 2a


⇔ Pn


. 2a


 =  0  ⇔ 1.(B + A) + 1.2(B − A) + 2.(A − 2B) = 0 ⇔ B = A. 

Vậy, ta được (P): 2x − z = 0. 
b. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Để H∈(∆2): MHMin ⇔ H là hình chiếu vuông góc của M lên (∆2) 

Đường thẳng (∆2) có vtcp 2a (1; 1; 2). 

Vì H ∈ (∆2) nên: 
H(1 + t; 2 + t; 1 + 2t) ⇒ MH



(t − 1; 1 + t; 2t − 3), 
MH ⊥ (∆2) ⇔ MH



 ⊥ 2a  ⇔ MH


. 2a = 0  

⇔ 1.(t − 1) + 1.(1 + t) + 2.(2t − 3) = 0 ⇔ t = 1 ⇒ H(2; 3; 3). 
Cách 2: Để H∈(∆2): MHMin  

⇔ H là hình chiếu vuông góc của M lên (∆2)  ⇔ H = (Q)∩(∆2), 
trong đó: 

(Q):
2

qua M
(Q) ( )


 ⊥ ∆

⇔ (Q):
2

qua M(2,1,4)

vtpt a (1,1,2)




 ⇔ (Q): x = y + 2z − 11 = 0. 

Bằng cách thay x, y, z từ (∆2) vào (Q), ta được t = 1 nên H(2; 3; 3). 
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Ví dụ 6: (Đề thi đại học khối B − 2004): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho A(−4; −2; 4) và đường thẳng (d) có phương trình: 

(d): 

x 2t 3
y 1 t
z 4t 1

= −
 = −
 = −

, t∈ . 

Viết phương trình đường thẳng (∆) đi qua điểm A, cắt và vuông góc với 
đường thẳng (d). 

 Giải 
1. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách giải sau: 
Cách 1: Đường thẳng (d) có vtcp a



(2; −1; 4), lấy điểm B( − 3; 1;  − 1)∈(d). 
Gọi (P1) là mặt phẳng thoả mãn: 

(P1):
qua A
ch a (d)ø





 ⇔ (P1):
qua A

c p vtcpa v ABÆ µ





   ⇔ (P1):
qua A( 4, 2,4)

vtpt n (1, 2, 1)

− −


= − −
   

⇔ (P1): x − 2y − z + 4 = 0. 
Gọi (P2) là mặt phẳng thoả mãn: 

(P2):
2

qua A
(P ) (d)


 ⊥

⇔ (P2):
qua A( 4, 2,4)

vtpt a(2, 1,4)

− −


−
 ⇔ (P2): 2x − y + 4z − 10 = 0. 

Nhận xét rằng, (∆) chính là giao tuyến của (P1) và (P2) do đó có phương trình: 

(∆):
x 2y z 4 0
2x y 4z 10 0

− − + =
 − + − =

. 

Cách 2: Đường thẳng (d) có vtcp a


(2; −1; 4). 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (d), suy ra: 

H(2t − 3; 1 − t; 4t − 1) ⇒ AH


(2t + 1; 3 − t; 4t − 5), 
AH


 ⊥ a


 ⇔ AH


. a


 = 0 ⇔ 2(2t + 1) − (3 − t) + 4(4t − 5) = 0 

⇔ t = 1 ⇒ AH


(3; 2; − 1). 
Khi đó, phương trình đường thẳng (∆) được cho bởi: 

(∆):
qua A( 4, 2,4)

vtcpAH(3,2, 1)

− −


−
 ⇔(∆):

x 4 y 2 z 4
3 2 1
+ + −

= =
−

. 

Ví dụ 7: (Đề thi đại học khối A − 2003): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 
hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 có A trùng với gốc của hệ toạ độ, B(a; 
0; 0), D(0; a; 0), A1(0; 0; b) với a, b > 0. Gọi G là trung điểm cạnh CC1. 
a. Tính thể tích khối tứ diện BDA1M theo a và b. 

b. Xác định tỉ số 
a
b

 để (A1BD) ⊥ (MBD). 

 Giải 

Từ giả thiết suy ra C(a; a; 0) và C1(a; a; b) ⇒ M(a; a; 
b
2

). 
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a. Ta có ngay: 

1BDA MV  = 
1
6

[ 1BD,BA
 

]. BM


 .     (1) 

trong đó: 

BD


(ưa; a; 0), 1BA


(ưa; 0; b), BM


(0; a; 
b
2

),  [ 1BD,BA
 

] = (ab; ab; a2). 

Từ đó, suy ra: 

1BDA MV  = 
1
6

(ab; ab; a2). (0; a; 
b
2

)= 
2a b
4

. 

b. Gọi 1A BDn


, MBDn


 theo thứ tự là vtpt của các mặt phẳng (A1BD) và (MBD), ta có ngay: 

1A BDn


 = [ 1BD, BA
 

]  = (ab; ab; a2), MBDn


 = [ BD, BM
 

] = (
ab
2

; 
ab
2

; ưa2) 

Để (A1BD) ⊥ (MBD) điều kiện là: 

1A BD MBDn n⊥
 

 ⇔ 1A BD MBDn .n
 

 = 0 ⇔ 
2 2 2 2a b a b
2 2

+  − a4 = 0 ⇔ a2 = b2 ⇔ a = b. 

Vậy, với a = b thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 8: (Đề thi đại học khối D − 2004): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 
cho hình lăng trụ đứng ABCA1B1C1. Biết A(a; 0; 0), B(− a; 0; 0),        
C(0; 1; 0), B1(ưa; 0; b), a > 0, b > 0. Gọi M là trung điểm cạnh SC. 
a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C, AC1. 
b. Cho a, b thay đổi nhưng luôn thoả mãn a + b = 4. Tìm a, b, để 

khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C, AC1 lớn nhất. 

 Giải 

Ta có A1(a; 0; b), C1(0; 1; b). 
a. Ta có: 

d(B1C, AC1) = 1 1 1

1 1

| [B C,AC ].CC |
| [B C,AC ] |

  

    = 
2 2

ab
a b+

. 

b. Sử dụng bất đẳng thức Côsi, ta được: 

d(B1C, AC1) = 
2 2

ab
a b+

≤ ab
2ab

 = 
ab
2

 ≤ a b
2 2

+
 = 2 . 

Suy ra dmax = 2 , đạt được khi a = b 
a b 4+ =

⇔  a = b = 2. 
Ví dụ 9: (Đề thi đại học khối B − 2005): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz 

cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 với A(0; −3; 0), B(4; 0; 0),        
C(0; 3; 0), B1(4; 0; 4). 
a. Tìm toạ độ các đỉnh A1, C1. 
b. Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng 

(BCC1B1). 

A 
a O 

B 

ưa 

z 

x 

y 

C 

B1 

C1 

A1 

1 

b 
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c. Gọi M là trung điểm của A1B1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi 
qua hai điểm A, M và song song với BC1.  

d. Mặt phẳng (P) cắt đường thẳng (A1C1) tại N. Tính độ dài đoạn MN. 

 Giải 

a. A1(0; −3; 4), C1(0; 3; 4). 
b. Phương trình mặt phẳng (BCC1B1) được cho bởi: 

(BCC1B1):
1

qua B

cặp vtcpBC vµBB




  ⇔ (BCC1B1):
1

qua B(4,0,0)

vtpt n [AM,BC ] (3,4,0)



= =
    

⇔ (BCC1B1): 3(x − 4) + 4y = 0 ⇔ (BCC1B1): 3x + 4y − 12 = 0. 
Mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (BCC1B1) khi: 

R = d(A, (BCC1B1)) = 
2 2

| 4.( 3) 12 |
3 4
− −

+
 = 

24
5

. 

Vậy, phương trình mặt cầu S(A, R) có dạng: 

(S): x2 + (y + 3)2 + z2 = 
576
25

. 

c. Ta cã M(2; − 3
2

; 4) và khi đó: 

(P):
1

qua A

cặp vtcpAM vµBC




  ⇔ (P):
1

qua A

vtpt n [AM, BC ] (1, 4, 2)



= = −
    

⇔ (P): x + 4(y + 3) − 2z = 0 ⇔ (P): x + 4y − 2z + 12 = 0. 
d. Phương trình tham số của đường thẳng (A1C1) được cho bởi: 

(A1C1): 
1

1 1

qua A (0, 3,4)

vtcp A C (0,6,0)

−



 ⇔ (A1C1):

x 0
y 3 t
z 4

=
 = − +
 =

, víi t ∈  . 

Bằng cách thay phương trình tham số của (A1C1) vào phương trình của (P) ta được: 
0 + 4(−3 + t) − 2.4 + 12 = 0 ⇔ t = 2 ⇒ N(0; − 1; 4) 

⇒ MN = 2 2 23(0 2) ( 1 ) (4 4)
2

− + − + + −  = 
17
2

. 
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